Luận văn tốt nghiệp
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Ngày nay chúng ta đang được chứng kiến tốc độ phát triển như vũ bão của các nền kinh tế trên thế giới cùng với sự bùng nổ của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật. Sự phát triển nhanh chóng của các phương tiện giao thông từ chiếc tàu thuỷ chạy bằng máy hơi nước đến những chiếc tàu biển có trọng tải lớn hàng trăm vạn tấn, từ những xe đạp thô sơ đến những chiếc ô tô có tốc độ hàng trăm Km/h, tầu hoả dần được thay bằng tầu điện ngầm, tầu cao tốc, tàu chạy trên đệm từ trường, rồi những chiếc máy bay hiện đại có thể nối liền khoảng cách giữa các quốc gia, giữa các châu lục. Một đất nước có tốc độ phát triển cao không thể phủ nhận vai trò vô cùng quan trọng của giao thông vận tải. Nó là cầu nối giúp các nước trên thế giới phát huy được tiềm năng, nội lực và hoà nhập với các nền kinh tế để giao lưu, học hỏi. Cùng với sự gia tăng nhanh chóng của các phương tiện giao thông và nhu cầu vận chuyển của con người đòi hỏi mọi quốc gia trên thế giới đều phải tập trung đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông hoàn chỉnh, hiện đại để góp phần thúc đẩy nền kinh tế phát triển, trong đó có Việt Nam. 

Việt Nam đang trong thời kỳ quá độ, cần chuẩn bị những tiền đề vật chất kỹ thuật làm nền tảng để đi lên chủ nghĩa xã hội thành công.  Nhiệm vụ đặt ra trong thời kỳ này là phải xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội hoàn chỉnh và đồng bộ. Trong đó kết cấu hạ tầng giao thông là bản lề quan trọng để phát triển cơ sở hạ tầng xã hội và là cầu nối giúp Việt Nam hội nhập kinh tế với các nước trong khu vực và trên thế giới. Kết cấu hạ tầng giao thông vận tải phát triển sẽ là chất xúc tác tích cực cho mọi hoạt động trong nền kinh tế phát triển nhanh. Vì vậy đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông là tất yếu và hết sức cần thiết đối với Việt Nam trong qúa trình công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước. Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã chú trọng tập trung đầu tư phát triển KCHTGTVT. Song thực trạng kết cấu hạ tầng giao thông ở nước ta hiện nay vẫn không thể đáp ứng được nhu cầu phát triển của nền kinh tế xã hội. Một câu hỏi đạt ra: “ Liệu vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đã tương xứng với vai trò của nó chưa?”

Vì vậy, em đã lựa chọn đề tài: 

“ Đầu tư với sự phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải ở Việt Nam giai đoạn 2001-2010”

Với mong muốn tìm hiểu được phần nào thực trạng hoạt động đầu tư phát triển KCHTGT ở nước ta hiện nay với những thành tựu đạt được và những mặt còn tồn tại, để từ đó đề xuất ra những giải pháp khắc phục và nâng cao hiệu quả đầu tư.

Do khuôn khổ bài viết có hạn nên em chỉ đi vào nghiên cứu một số khía cạnh về đầu tư  KCHTGTVT. Bài viết gồm 3 chương:

Chương I: 
Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải ở các quốc gia.

Chương II:
Thực trạng hoạt động đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải ở Việt Nam giai đoạn 2001-2004 và tác động của nó tới sự phát triển KCHTGTVT

Chương III: 
Phương hướng, kế hoạch và giải pháp đẩy mạnh đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải  

Em xin chân thành cảm ơn PGS.TS. Nguyễn Bạch Nguyệt- bộ môn kinh tế đầu tư và các cán bộ trong Vụ Tổng hợp kinh tế Quốc Dân- Bộ Kế Hoạch và đầu tư đã hưỡng dẫn và tạo mọi điều kiện cho em hoàn thành luận văn tốt nghiệp. Tuy nhiên, do hạn chế của tài liệu thu thập được và kinh nghiệm hiểu biết còn ít nên bài viết không tránh khỏi những tồn tại, thiếu sót. Em kính mong nhận được những ý kiến đóng góp của các thầy cô và các cán bộ để bài viết của em được hoàn chỉnh hơn.
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Chương I: đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải ở các quốc gia

I. đầu tư phát triển

1. Khái niệm và đặc điểm của đầu tư phát triển

1.1. Khái niệm đầu tư và đầu tư phát triển

Đầu tư là hoạt động kinh tế rất phổ biến và có tính chất liên ngành. Có nhiều khái niệm khác nhau về đầu tư nhưng suy cho cùng có thể hiểu đầu tư trên hai góc độ khác nhau: 

Theo nghĩa rộng: Đầu tư là sự hi sinh nguồn lực ở hiện tại để tiến hành các hoạt động nào đó nhằm thu về cho người đầu tư các kết quả nhất định trong tương lai lớn hơn các nguồn lực (tài lực, vật lực, nhân lực, trí lực...) đã bỏ ra để đạt được các kết quả đó. Kết quả đó có thể là sự tăng thêm các tài sản tài chính (tiền vốn), tài sản vật chất (nhà máy, đường sá, các của cải vật chất khác) và gia tăng năng suất lao động trong nền sản xuất xã hội.

Theo nghĩa hẹp: Đầu tư chỉ bao gồm các hoạt động sử dụng các nguồn lực  hiện tại, nhằm đem lại cho nền kinh tế xã hội những kết quả trong tương lai lớn hơn các nguồn lực đã bỏ ra để đạt được kết quả đó.

Vậy, xét theo bản chất có thể phân chia hoạt động đầu tư trong nền kinh tế ra thành 3 loại: đầu tư tài chính (là hình thức đầu tư mang lại lợi nhuận trực tiếp cho người bỏ tiền ra để cho vay hoặc mua bán các chứng chỉ có giá mà không tạo ra tài sản mới cho nền kinh tế), đầu tư  thương mại ( đây là hình thức mà nhà đầu tư bỏ tiền ra để mua hàng hoá và sau đó bán với giá cao nhằm thu lợi nhuận do chênh lệch giá khi mua và khi bán), đầu tư tài sản vật chất và sức lao động (còn gọi là đầu tư phát triển). Khác với hai hình thức trên, đầu tư phát triển tạo ra tài sản mới cho nền kinh tế, nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh, góp phần tích cực tạo việc làm, nâng cao đời sống của mọi thành viên trong xã hội. Hoạt động đầu tư phát triển bao gồm 3 yếu cơ bản:

- Đầu tư phát triển là một chuỗi các hoạt động chi tiêu, hao phí các nguồn lực:  nguồn lực tài chính, nguồn lực vật chất ( đất đai, máy móc thiết bị, nguyên nhiên vật liệu...), nguồn lực lao động và trí tuệ. 

-  Phương thức tiến hành các hoạt động đầu tư: xây dựng mới, sửa chữa nhà cửa và cấu trúc hạ tầng, mua sắm trang thiết bị và lắp đặt chúng trên nền bệ, bồi dưỡng đào tạo nguồn nhân lực, thực hiện chi phí thường xuyên gắn liền với hoạt động của các tài sản này...

- Kết quả đầu tư, lợi ích đầu tư: Hoạt động đầu tư mang lại lợi ích cho chủ đầu tư nói riêng  (doanh thu, lợi nhuận...) và đem lại lợi ích cho nền kinh tế- xã hội nói chung. Đầu tư được tiến hành trong hiện tại và kết quả của nó được thu về trong tương lai.

Như vậy, đầu tư phát triển là những hoạt động sử dụng các nguồn lực ở hiện tại để trực tiếp làm tăng các tài sản vật chất, nguồn nhân lực và tài sản trí tuệ, hoặc duy trì sự hoạt động của các tài sản và nguồn nhân lực sẵn có.

1.2. Đặc điểm của đầu tư phát triển.

Hoạt động đầu tư phát triển có những đặc điểm khác với các hoạt động đầu tư khác, cần phải nắm bắt để quản lý đầu tư sao cho có hiệu quả, phát huy được tối đa các nguồn lực. 

· Đầu tư phát triển luôn đòi hỏi một lượng vốn lớn và nằm khê đọng trong suốt quá trình thực hiện đầu tư. Vòng quay của vốn rất dài, chi phí sử dụng vốn lớn là cái giá phải trả cho hoạt động đầu tư phát triển. Vì vậy, việc ra quyết định đầu tư có ý nghĩa quan trọng. Nếu quyết định sai sẽ làm lãng phí khối lượng vốn lớn và không phát huy hiệu quả đối với nền kinh tế xã hội. Trong quá trình thực hiện đầu tư và vận hành kết quả đầu tư cần phải quản lý vốn sao cho có hiệu quả, tránh thất thoát, dàn trải và ứ đọng vốn. Có thể chia dự án lớn thành các hạng mục công trình, sau khi xây dựng xong sẽ đưa ngay vào khai thác sử dụng để tạo vốn cho các hạng mục công trình khác nhằm tăng tốc độ chu chuyển vốn.

· Hoạt động đầu tư phát triển có tính dài hạn thể hiện ở: thời gian thực hiện đầu tư kéo dài nhiều năm tháng và thời gian vận hành kết quả đầu tư để thu hồi vốn rất dài. Để tiến hành một công cuộc đầu tư cần phải hao phí một khoảng thời gian rất lớn để nghiên cứu cơ hội đầu tư, lập dự án đầu tư, tiến hành hoạt động đầu tư trên thực địa cho đến khi các thành quả của nó phát huy tác dụng. Thời gian kéo dài đồng nghĩa với rủi ro càng cao do ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố bất định và biến động về tự nhiên- kinh tế- chính trị- xã hội. Vì vậy, để đảm bảo cho công cuộc đầu tư đem lại hiệu quả kinh tế xã hội cao đòi hỏi phải làm tốt công tác chuẩn bị. Khi lập dự án đầu tư cần phải tính toán kỹ lưỡng các rủi ro có thể xảy ra và dự trù các phương án khắc phục. 

· Thành quả của hoạt động đầu tư phát triển là rất to lớn, có giá trị lớn lao về kinh tế- văn hoá- xã hội cả về không gian và thời gian. Một công trình đầu tư phát triển có thể tồn tại hàng trăm năm, hàng ngàn năm thậm chí tồn tại vĩnh viễn như các công trình kiến trúc, các kỳ quan nổi tiếng thế giới như: Kim Tự Tháp Ai Cập, Vạn Lý Trường Thành ở Trung Quốc, Ăngco Vát của Campuchia...

· Tất cả các công trình đầu tư phát triển sẽ hoạt động ở ngay tại nơi nó được tạo dựng nên. Do đó, các điều kiện về địa lý- xã hội có ảnh hưởng lớn đến quá trình thực hiện đầu tư cũng như tác dụng sau này của các kết quả đầu tư. Ví dụ như khi xây dựng các dự án khai thác nguồn nguyên nhiên liệu (than, dầu mỏ, khí đốt...) cần phải quan tâm đến vị trí địa lý (xem có gần nguồn nguyên nhiên liệu và thuận tiện trong việc vận chuyển không) và  quy mô, trữ lượng để xác định công suất dự án. Đối với các nhà máy thuỷ điện, công suất phát điện tuỳ thuộc vào nguồn nước nơi xây dựng công trình. Không thể di chuyển nhà máy thuỷ điện như di chuyển những chiếc máy tháo dời do các nhà máy sản xuất ra từ điạ điểm này đến địa điểm khác. Để đảm bảo an toàn trong quá trình xây dựng và hoạt động của kết quả đầu tư đòi hỏi các nhà đầu tư phải quan tâm đến địa điểm đầu tư, các ngoại ứng tích cực và tiêu cực ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến việc triển khai dự án. 

2. Phân loại đầu tư phát triển

Trong quản lý và kế hoạch hoá hoạt động đầu tư các nhà kinh tế thường phân loại hoạt động đầu tư theo các tiêu thức khác nhau. Mỗi tiêu thức phân loại phục vụ cho một mục đích quản lý và nghiên cứu kinh tế khác nhau. Một số tiêu thức phân loại đầu tư thường sử dụng là:

· Phân theo nguồn vốn

Vốn trong nước: bao gồm vốn từ khu vực nhà nước (vốn ngân sách nhà nước, vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước và vốn của doanh nghiệp nhà nước), vốn từ khu vực tư nhân ( tiền tiết kiệm của dân cư, vốn tích luỹ của các doanh nghiệp tư nhân và các hợp tác xã)

Vốn nước ngoài: bao gồm vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), Vốn đầu tư gián tiếp ( vốn tài trợ phát triển chính thức- ODF trong đó viện trợ phát triển chính thức – ODA chiếm tỷ trọng chủ yếu, nguồn tín dụng từ các ngân hàng thương mại và nguồn huy động qua thị trường vốn quốc tế).

Cách phân loại này cho thấy vai trò của từng nguồn vốn đối với sự phát triển kinh tế xã hội và tình hình huy động vốn từ  các nguồn cho đầu tư phát triển, từ đó đưa ra giải pháp nhằm tăng cường huy động nguồn vốn cho đầu tư phát triển. 

· Phân theo đặc điểm hoạt động của các kết quả đầu tư

Đầu tư cơ bản nhằm tái sản xuất các tài sản cố định như nhà xưởng, máy móc thiết bị...Đây là loại đầu tư dài hạn, đòi hỏi vốn lớn, thu hồi lâu, có tính chất kỹ thuật phức tạp.

Đầu tư vận hành nhằm tạo ra các tài sản lưu động cho các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ mới hình thành, tăng thêm tài sản lưu động cho các cơ sở hiện có, duy trì sự hoạt động của các cơ sở vật chất không thuộc các doanh nghiệp như: đầu tư vào nguyên nhiên vật liệu, lao động...Đầu tư vận hành chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng vốn đầu tư,  có thể thu hồi vốn nhanh sau khi các kết quả đầu tư được đưa vào hoạt động.

Đầu tư cơ bản là cơ sở nền tảng quyết định đầu tư vận hành, đầu tư vận hành tạo điều kiện cho các kết quả đầu tư cơ bản phát huy tác động. Hai hình thức đầu tư này tương hỗ nhau cùng giúp cho các cơ sở sản xuất kinh doanh tồn tại và phát triển. 

· Phân theo lĩnh vực hoạt động trong xã hội của các kết quả đầu tư

Đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh: bao gồm đầu tư vào tài sản cố định và đầu tư vào tài sản lưu động, ngoài ra còn đầu tư vào tài sản vô hình (quảng cáo, thương hiệu...) nhằm mục đích thức đẩy hoạt động tiêu thụ, nâng cao thị phần, tăng doanh thu, tăng lợi nhuận.

Đầu tư phát triển khoa học kỹ thuật: là hình thức đầu tư nghiên cứu các công nghệ tiên tiến và triển khai các ứng dụng khoa học kỹ thuật phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội. 

Đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng: bao gồm cơ sở hạ tầng kỹ thuật (giao thông vận tải, bưu chính viễn thông, năng lượng...) và hạ tầng xã hội (giáo dục, ytế, cấp thoát nước...)

Các hoạt động đầu tư này có mối quan hệ tương hỗ lẫn nhau: Đầu tư phát triển khoa học kỹ thuật và cơ sở hạ tầng tạo điều kiện cho đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao; còn đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh tạo tiềm lực vật chất cho phát triển khoa học kỹ thuật, xây dựng cơ sở hạ tầng.

· Phân theo cấp quản lý

Các dự án đầu tư phát triển được phân ra thành 3 nhóm A, B và C tuỳ theo tính chất và quy mô của dự án. Trong đó nhóm A do Thủ Tướng Chính Phủ quyết định; nhóm B và C do Bộ Trưởng, Thủ Trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính Phủ, UBND Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định.

· Phân theo thời gian thực hiện đầu tư

Theo tiêu thức này có thể phân chia hoạt động đầu tư phát triển thành đầu tư ngắn hạn (đầu tư  vận hành nhằm tạo ra tài sản lưu động cho cơ sở sản xuất kinh doanh) và đầu tư dài hạn thường từ 5 năm trở lên (đầu tư vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, phát triển khoa học kỹ thuật và xây dựng cơ sở hạ tầng).

· Phân theo quan hệ quản lý của chủ đầu tư

Đầu tư gián tiếp: đây là hình thức đầu tư mà trong đó người bỏ vốn không trực tiếp tham gia điều hành quản lý quá trình thực hiện và vận hành các kết quả đầu tư. Đó là việc các chính phủ thông qua các chương trình tài trợ ( không hoàn lại hoặc có hoàn lại với lãi suất thấp) cho các chính phủ của các nước khác vay để phát triển kinh tế xã hội; hoặc việc đầu tư thông qua thị trường tài chính ( thị trường vốn và thị trường tiền tệ).

Đầu tư trực tiếp:  là loại hình đầu tư mà người bỏ vốn trực tiếp tham gia quản lý, điều hành quá trình thực hiện và vận hành các kết quả đầu tư. 

· Phân theo cơ cấu tái sản xuất

Đầu tư chiều rộng: đầu tư để thành lập mới hoặc mở rộng cơ sở sản xuất kinh doanh hiện có dựa trên công nghệ kỹ thuật cũ hoặc công nghệ hiện có trên thị trường. Đầu tư chiều rộng đòi hỏi lượng vốn lớn để khê đọng lâu, thời gian thực hiện đầu tư và thời gian cần hoạt động để thu hồi vốn đủ lâu, tính chất kỹ thuật phức tạp, độ mạo hiểm cao.

Đầu tư chiều sâu: đầu tư vào nghiên cứu triển khai các công nghệ hiện đại tiên tiến để nâng cao chất lượng sản phẩm, cải tiến quy trình sản xuất, tăng sức cạnh tranh. Đầu tư theo chiều sâu đòi hỏi lượng vốn ít hơn, thời gian thực hiện đầu tư không lâu, độ mạo hiểm thấp hơn so với đầu tư chiều rộng.

· Phân theo vùng lãnh thổ:

Đây là cách phân loại hoạt động đầu tư theo tỉnh, địa phương và theo vùng kinh tế để phản ánh tình hình đầu tư và tác động của đầu tư đến sự phát triển kinh tế- xã hội ở từng địa phương và vùng lãnh thổ. 

3. Vai trò của đầu tư phát triển đối với toàn bộ nền kinh tế quốc dân

· Đầu tư vừa tác động đến tổng cung, vừa tác động đến tổng cầu

Đứng trên quan điểm tổng cầu thì đầu tư là một nhân tố quan trọng chiếm tỷ trọng lớn trong tổng cầu của nền kinh tế.

 AD = GDP = C + I + G + ( X – M )

Đầu tư thường chiếm tỷ trọng khoảng 24- 28% trong cơ cấu tổng cầu của tất cả các nước trên thế giới. Khi đầu tư tăng lên, trong ngắn hạn sẽ làm cho tổng cầu của nền kinh tế tăng lên, kéo theo đường cầu dịch chuyển lên trên về bên phải. Nền kinh tế sẽ thiết lập nên điểm cân bằng mới ở mức sản lượng và giá cả cao hơn (E1)

Trong dài hạn, khi các thành quả của đầu tư phát huy tác dụng, các năng lực mới đi vào hoạt động tức là vốn đầu tư (I) lúc này chuyển hoá thành vốn sản xuất (K ).  Tổng cung của nền kinh tế được xác định bởi các yếu tố đầu vào của sản xuất, đó là nguồn lao động, vốn sản xuất, tài nguyên thiên nhiên và khoa học công nghệ:

AS = GDP = f (L, K, R, T)

Khi I chuyển hoá thành K làm cho tổng cung tăng lên đặc biệt là tổng cung dài hạn, kéo theo đường cung dịch chuyển về bên phải, sản lượng cân bằng mới được thiết lập ở mức cao hơn (E2) và do đó giá cả giảm xuống. Sản lượng tăng, giá cả giảm là nhân tố kích thích tiêu dùng; tiêu dùng tăng kích thích sản xuất phát triển hơn nữa. Quá trình này lặp đi lặp lại tạo ra của cải vật chất dồi dào cho xã hội, tăng thu nhập cho người lao động, tăng tích luỹ, từ đó tăng vốn đầu tư phát triển xã hội. Mà vốn đầu tư là nhân tố quan trọng phá vỡ vòng luẩn quẩn của đói nghèo.
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phân theo nguồn vốn giai đoạn 2001-2004
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 Cơ cấu vốn đầu tư KCHT GTVT 

phân theo nguồn vốn giai đoạn 2001- 2004

54.43%
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Vốn ngân sách (bao gồm ODA)

Vốn tín dụng ĐTPT của nhà nước 

Vốn trái phiếu chính phủ

Vốn của doanh nghiệp nhà nước

Vốn từ khu vực dân cư và tư nhân

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoàI


· Đầu tư tác động hai mặt đến sự ổn định kinh tế

Nền kinh tế được duy trì ở trạng thái cân bằng nhờ hai yếu tố cung và cầu. Mà đầu tư là nhân tố ảnh hưởng trực tiếp đến cả tổng cung lẫn tổng cầu. Vì vậy mỗi sự thay đổi về đầu tư đều dẫn đến những tác động làm duy trì hoặc phá vỡ sự ổn định kinh tế của mọi quốc gia. Khi tăng đầu tư, cầu của các yếu tố đầu vào tăng làm cho giá cả của chúng cũng leo thang theo (giá nguyên nhiên vật liệu, giá lao động, chi phí vốn...), dẫn đến tình trạng lạm phát. Lạm phát làm cho sản xuất đình trệ, thu nhập của người lao động ngày càng thấp, kinh tế phát triển chậm lại. ở một khía cạnh khác, tăng đầu tư làm cho nhu cầu của các yếu tố có liên quan tăng, từ đó kích thích sản xuất phát triển, mở rộng quy mô, thu hút thêm lao động, giảm tình trạng thất nghiệp, nâng cao đời sống cho người lao động. Vì vậy trong qúa trình quản lý và điều hành hoạt động kinh tế vi mô, các nhà hoạch định chính sách cần thấy hết được các tác động hai mặt này để hạn chế các tác động tiêu cực, phát huy được khía cạnh tích cực, duy trì được sử ổn định của toàn bộ nền kinh tế.

· Đầu tư tác động đến tăng trưởng và phát triển kinh tế

Đầu tư là động lực cơ bản của sự phát triển kinh tế. Theo Harrod- Domar chính đầu tư phát sinh ra lợi nhuận và làm gia tăng khả năng sản xuất cuả nền kinh tế. Dựa trên quan điểm tiết kiệm là nguồn gốc của đầu tư  (S= I) và đầu tư chính là cơ sở để tạo ra vốn sản xuất ( I= 
[image: image1.wmf]D

K) ta có công thức tính tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế:
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 EMBED Equation.3  [image: image6.wmf]Từ đó suy ra công thức tính mức tăng GDP:
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Nếu ICOR không đổi, mức tăng GDP hoàn toàn phụ thuộc vào vốn đầu tư. Hệ số ICOR ( tỷ lệ gia tăng vốn sản lượng) được coi là cơ sở để xác định tỷ lệ đầu tư cần thiết phù hợp với tốc độ tăng trưởng kinh tế. Tỷ lệ đầu tư cao thường dẫn đến tốc độ tăng trưởng cao. Kinh nghiệm của các nước cho thấy, chỉ tiêu ICOR của mỗi nước phụ thuộc vào nhiều nhân tố đặc biệt là cơ cấu kinh tế và hiệu quả đầu tư trong các ngành, các vùng lãnh thổ, ICOR thay đổi theo trình độ phát triển kinh tế và cơ chế chính sách trong nước. Các nước phát triển thì hệ số ICOR thường lớn (từ 5-7) do thừa vốn, thiếu lao động và do sử dụng công nghệ hiện đại có giá cao. Còn ở các nước chậm phát triển ICOR thường thấp (từ 2-3) do thiếu vốn, thừa lao động, công nghệ sử dụng kém hiện đại, giá rẻ. ICOR trong nông nghiệp thường thấp hơn trong công nghiệp.

· Đầu tư là nhân tố quyết định đến sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Đầu tư có vai trò rất lớn làm gia tăng giá trị sản xuất của các ngành kinh tế từ đó thúc đẩy kinh tế tăng trưởng với tốc độ cao. Nhìn chung đầu tư vào các ngành công nghiệp, dịch vụ thì đem lại hiệu quả cao hơn đầu tư vào nông, lâm, ngư nghiệp do những hạn chế về đất đai và khả năng sinh học (một đồng vốn đầu tư bỏ vào ngành công nghiệp sẽ làm gia tăng giá trị sản xuất hơn là ngành nông nghiệp). Hoạt động đầu tư luôn tìm kiếm những lĩnh vực cho lợi nhuận cao nhất vì vậy đã tạo nên quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ nông nghiệp sang công nghiệp- dịch vụ nhằm đạt được tốc độ tăng trưởng nhanh của toàn bộ nền kinh tế. 

Đầu tư không những làm chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành mà còn có tác dụng giải quyết những mất cân đối về phát triển giữa các vùng lãnh thổ, đưa những vùng kém phát triển thoát khỏi tình trạng đói nghèo, phát huy tối đa những lợi thế so sánh về tài nguyên - địa lý - kinh tế - chính trị - xã hội của các vùng, tạo cơ chế lan truyền thúc đẩy các vùng khác cùng phát triển. 

· Đầu tư với việc tăng cường khả năng khoa học và công nghệ của đất nước

Khoa học công nghệ có vai trò hết sức quan trọng trong việc phát triển kinh tế- xã hội, là điều kiện tiên quyết để các nước đang phát triển có thể thực hiện công nghiệp hoá - hiện đại hoá thành công, đi tắt đón đầu để tránh tụt hậu về kinh tế. Hiện nay, Việt Nam là một trong 90 nước kém nhất về công nghệ, máy móc công nghệ lạc hậu nhiều thế hệ so với thế giới và khu vực. Trước nay đầu tư cho khoa học công nghệ ít được quan tâm chú ý bằng các hình thức đầu tư khác do thiếu vốn, do chưa nhận thức được vai trò của công nghệ. Điều đó làm hạn chế tốc độ cũng như chất lượng tăng trưởng của nền kinh tế.  Vì vậy muốn cải thiện tình hình này không còn cách nào khác là phải đầu tư phát triển công nghệ nhanh và vững trắc, có thể bằng con đường tự nghiên cứu phát minh hoặc nhập công nghệ mới từ nước ngoài. Nhật bản là một minh chứng hết sức cụ thể, tốc độ tăng trưởng thần kỳ cùng với những bước nhảy vọt về kinh tế để trở thành một cường quốc như ngày hôm nay có sự đóng góp không nhỏ của quá trình tìm tòi sáng tạo, nghiên cứu triển khai công nghệ trong và ngoài nước của toàn thể nhân dân Nhật.  

II. giao thông vận tải và kết cấu hạ tầng giao thông vận tải.

1. Khái niệm và vai trò của giao thông vận tải

Trong luận cương của Mác đã định nghĩa: “giao thông vận tải như một lĩnh vực thứ tư của sản xuất vật chất mà sản lượng của nó trong không gian và thời gian là tấn x cây số (T.KM) và hành khách x cây số ( HK.KM)”.  

Theo một định nghĩa đầy đủ thì giao thông vận tải (GTVT) là một ngành sản xuất vật chất độc lập và đặc biệt của nền kinh tế quốc dân vì nó không sản xuất ra hàng hoá mà chỉ lưu thông hàng hoá .Đối tượng của vận tải chính là con người và những sản phẩm vật chất do con người làm ra. Chất lượng sản phẩm vận tải là đảm bảo cho hàng hoá không bị hư hỏng, hao hụt, mất mát và đảm bảo phục vụ hành khách đi lại thuận tiện, an toàn, nhanh chóng và rẻ tiền. Trong vận tải đơn vị đo lường là tấn/ km, hành khách/km. 

Sản phẩm giao thông vận tải không thể dự trữ và tích luỹ được. Vận tải chỉ có thể tích luỹ được sức sản xuất dự trữ đó là năng lực vận tải. Mặt khác sản phẩm này cùng được “sản xuất” ra và cùng được “ tiêu thụ”. 

Giao thông vận tải là một ngành sinh sau đẻ muộn so với các ngành sản xuất vật chất khác như công nghiệp, nông nghiệp nhưng nó có vai trò hết sức quan trọng là tiếp tục quá trình sản xuất trong khâu lưu thông, góp phần tích cực phát triển kinh tế xã hội. Theo Rostow “ giao thông là điều kiện tiên quyết cho giai đoạn cất cánh phát triển”. Hilling và Hoyle (trong transportan development London 1993 ) thì cho rằng “ giao thông có vai trò liên kết sự phát triển kinh tế với quá trình tiến lên của xã hội”.  Kinh tế xã hội ngày càng phát triển thì nhu cầu vận tải ngày càng gia tăng cả về lượng lẫn về chất. Giao thông vận tải trong thế kỷ 21 phát triển hết sức nhanh chóng góp phần đẩy mạnh nền kinh tế thế giới, trong khu vực và mỗi quốc gia tiến nhanh, vững trắc.

Giao thông vận tải thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh và là cầu nối giúp các ngành kinh tế phát triển và ngược lại. Ngày nay vận tải được coi là một trong những ngành kinh tế dịch vụ chủ yếu có liên quan trực tiếp tới mọi hoạt động sản xuất và đời sống của toàn xã hội. Nhờ có dịch vụ này mới tạo ra được sự gặp gỡ của mọi hoạt động kinh tế- xã hội, từ đó tạo ra phản ứng lan truyền giúp các ngành kinh tế cùng phát triển. Ngược lại chính sự phát triển của các ngành kinh tế lại tạo đà thúc đẩy ngành giao thông vận tải phát triển. Nhà kinh tế học Johnson (The organization of space in developing countries- USA 1970) cho rằng: “ mạng lưới đường là một trong các nhân tố cơ bản nhất để nâng cao chức năng kinh tế khu vực”. Ông còn nhận định “ một trong các nguyên nhân làm cho sản xuất của các nhà máy ở thành thị đình đốn chính là do đường xá, cầu cống dẫn đến nơi tiêu thụ quá thiếu và xấu. Đây cũng chính là nguyên nhân  buộc người nông dân phải bán sản phẩm của mình ngay tại nơi thu hoạch hay tại nhà cho các lái buôn với giá rẻ”. Chúng ta tán thành nhận định đó và kết luận: sự thiếu thốn một hệ thống các loại đường giao thông đạt tiêu chuẩn là nguyên nhân cơ bản của tình trạng sản xuất yếu kém của một vùng lãnh thổ hoặc một đô thị. Một hệ thống giao thông thuận tiện, đảm bảo sự đi lại, vận chuyển nhanh chóng, kịp thời, đầy đủ sẽ đảm đương vai trò mạch máu lưu thông làm cho quá trình sản xuất và tiêu thụ được liên tục và thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh ở mọi khu vực kinh tế.

Một vai trò quan trọng của ngành giao thông vận tải là phục vụ nhu cầu lưu thông, đi lại của toàn xã hội, là cầu nối giữa các vùng miền và là phương tiện giúp Việt Nam giao lưu và hội nhập kinh tế quốc tế. Ngày nay, với hệ thống các loại hình giao thông: đường bộ, đường sắt, đường thuỷ, đường hàng không thì việc đi lại giao lưu kinh tế văn hoá giữa các địa phương, các vùng trong nước và với các quốc gia trên thế giới trở nên hết sức thuận tiện. Đây cũng chính là một trong những tiêu chí để các nhà đầu tư xem xét khi quyết định đầu tư vào một thị trường nào đó.

 Ngành giao thông vận tải thu hút một khối lượng lớn lao động đủ mọi trình độ góp phần giải quyết công ăn việc làm cho người lao động. Đồng thời còn tạo ra hàng ngàn chỗ làm việc vào các lĩnh vực liên quan như công nghiệp GTVT ( sản xuất xe ô tô chở khách và công nghiệp đóng tàu...), xây dựng cơ sở hạ tầng ( đường sá, cầu cống, bến bãi, nhà ga, bến cảng...). 

2. Khái niệm và phân loại kết cấu hạ tầng giao thông vận tải

2.1. Khái niệm kết cấu hạ tầng và kết cấu hạ tầng giao thông vận tải

Theo từ chuẩn Anh- Mỹ, thuật ngữ “ kết cấu hạ tầng “ (infrastructure) thể hiện trên 4 bình diện: 1/ Tiện ích công cộng (public utilities): năng lượng, viễn thông, nước sạch cung cấp qua hệ thống ống dẫn, khí đốt truyền tải qua ống, hệ thống thu gom và xử lý các chất thải trong thành phố... 2/ Công chánh (public works): đường sá, các công trình xây dựng đập, kênh phục vụ tưới tiêu...3/ Giao thông (transport): các trục và tuyến đường bộ, đường sắt, cảng cho tàu và máy bay, đường thuỷ...Ba bình diện trên tạo thành kết cấu hạ tầng kinh tế- kỹ thuật vì chúng bao gồm hệ thống vật chất- kỹ thuật phục vụ cho sự phát triển của các ngành, lĩnh vực kinh tế. 4/ Hạ tầng xã hội ( social infrastructure): bao gồm các cơ sở, thiết bị và công trình phục vụ cho giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học, ứng dụng và triển khai công nghệ; các cơ sở y tế, bảo vệ sức khoẻ, bảo hiểm xã hội và các công trình phục vụ cho hoạt động văn hoá, xã hội, văn nghệ, thể dục thể thao...

Vậy kết cấu hạ tầng ( hay cơ sở hạ tầng) là hệ thống các công trình vật chất kỹ thuật được tổ chức thành các đơn vị sản xuất và dịch vụ, các công trình sự nghiệp có chức năng đảm bảo sự di chuyển, các luồng thông tin, vật chất nhằm phục vụ các nhu cầu có tính phổ biến của sản xuất và đời sống xã hội.

Từ khái niệm trên có thể quan niệm kết cấu hạ tầng giao thông vận tải là hệ thống những công trình vật chất kỹ thuật, các công trình kiến trúc và các phương tiện về tổ chức cơ sở hạ tầng mang tính nền móng cho sự phát triển của ngành giao thông vận tải và nền kinh tế. Kết cấu hạ tầng GTVT bao gồm hệ thống cầu, đường, cảng biển, cảng sông, nhà ga, sân bay, bến bãi và hệ thống trang thiết bị phụ trợ: thông tin tín hiệu, biển báo, đèn đường...

Đặc trưng của kết cấu hạ tầng là có tính thống nhất và đồng bộ, giữa các bộ phận có sự gắn kết hài hoà với nhau tạo thành một thể vững chắc đảm bảo cho phép phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống. Đặc trưng thứ hai là các công trình kết cấu hạ tầng có quy mô lớn và chủ yếu ở ngoài trời, bố trí rải rác trên phạm vi cả nước, chịu ảnh hưởng nhiều của tự nhiên. 

2.2. Phân loại kết cấu hạ tầng giao thông vận tải

Kết cấu hạ tầng giao thôngvận tải được phân loại theo nhiều tiêu thức tuỳ thuộc vào bản chất và phương pháp quản lý. Có thể phân loại theo hai tiêu thức phổ biến sau:

Phân theo tính chất các loại đường

· Hạ tầng đường bộ bao gồm hệ thống các loại đường quốc lộ, đường tỉnh lộ, đường huyện, đường xã, đường đô thị, đường chuyên dùng và hệ thống các loại cầu: cầu vượt, cầu chui...cùng những cơ sở vật chất khác phục vụ cho việc vận chuyển trên bộ như: bến bãi đỗ xe, tín hiệu, biển báo giao thông, đèn đường chiếu sáng... 

· Hạ tầng đường sắt bao gồm các tuyến đường ray, cầu sắt, đường hầm, các nhà ga và hệ thống thông tin tín hiệu đường sắt...

· Hạ tầng đường sông bao gồm các cảng sông, luồng lạch, kè bờ... là những tiền đề để tiến hành khai thác vận tải đường thuỷ.

· Hạ tầng đường biển bao gồm hệ thống các cảng biển, cảng nước sâu, cảng container và các công trình phục vụ vận tải đường biển như hoa tiêu, hải đăng...

· Hạ tầng hàng không là những sân bay, đường băng ... 

Phân theo khu vực

· Hạ tầng giao thông đô thị bao gồm hai bộ phận: giao thông đối ngoại và giao thông nội thị. Giao thông đối ngoại là các đầu nút giao thông đường bộ, đường thuỷ, đường sắt, đường hàng không nối liền hệ thống giao thông nội thị với hệ thống giao thông quốc gia và quốc tế. Giao thông nội thị là hệ thống các loại đường nằm trong nội bộ, nội thị thuộc phạm vị địa giới hành chính của một địa phương, một thành phố. Giao thông tĩnh trong đô thị bao gồm nhà ga, bến xe ô tô, các điểm đỗ xe...

· Hạ tầng giao thông nông thôn chủ yếu là đường bộ bao gồm các đường liên xã, liên thôn và mạng lưới giao thông nội đồng phục vụ sản xuất nông ngư nghiệp. Hạ tầng giao thông nông thôn đóng góp một phần quan trọng vào hệ thống giao thông quốc gia, là khâu đầu và cũng là khâu cuối của quá trình vận chuyển phục vụ sản xuất, tiêu thụ hàng nông sản và sản phẩm tiêu dùng cho toàn bộ khu vực nông thôn.

III. Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải

1. Sự cần thiết phải đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải

Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải là vô cùng quan trọng và hết sức cần thiết vì:

Giao thông nói chung là sản phẩm của quá trình sản xuất hàng hoá, ngược lại giao thông lại là điều kiện để sản xuất hàng hoá phát triển. Do đó, giữa yêu cầu phát triển của giao thông và sản xuất hàng hoá thì giao thông phải được xây dựng và phát triển trước so với sản xuất hàng hoá. Song để phát triển nhanh giao thông trước hết phải đầu tư xây dựng và củng cố kết cấu hạ tầng giao thông.

Kết cấu hạ tầng giao thông vận tải có vai trò nền móng là tiền đề vật chất hết sức quan trọng cho mọi hoạt động vận chuyển, lưu thông hàng hoá. Nếu không có một hệ thống đường giao thông đầy đủ, đảm bảo tiêu chuẩn thì các phương tiện vận tải như các loại xe ô tô, tàu hoả, máy bay... sẽ không thể hoạt động tốt được, không đảm bảo an toàn, nhanh chóng khi vận chuyển hành khách và hàng hoá. Vì vậy chất lượng của các công trình hạ tầng giao thông là điều kiện tiên quyết ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động vận tải nói riêng và ảnh hưởng đến sự phát triển của nền sản xuất kinh tế- xã hội nói chung. Một xã hội ngày càng phát triển thì nhu cầu vận tải ngày càng tăng đòi hỏi cơ sở hạ tầng giao thông phải được đầu tư thích đáng cả về lượng lẫn về chất.

Đầu tư xây dựng mạng lưới giao thông vững mạnh là cơ sở nền tảng đảm bảo sự phát triển bền vững cho cả một hệ thống cơ sở hạ tầng kinh tế- xã hội của một quốc gia. CSHT GTVT là một bộ phận quan trọng cấu thành nên kết cấu hạ tầng của một nền kinh tế. Nếu chỉ quan tâm đầu tư cho các lĩnh vực năng lượng, viễn thông, hoặc các cơ sở hạ tầng xã hội mà không quan tâm xây dựng mạng lưới giao thông bền vững thì sẽ không có sự kết nối hữu cơ giữa các ngành, các lĩnh vực kinh tế- xã hội. KCHT của nền kinh tế sẽ trở thành một thể lỏng lẻo, không liên kết và không thể phát triển được.

Đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng giao thông nhằm đảm bảo cho ngành GTVT phát triển nhanh chóng. Nhờ đó thúc đẩy quá trình phát triển sản xuất hàng hoá và lưu thông hàng hoá giữa các vùng trong cả nước; khai thác sử dụng hợp lý mọi tiềm năng của đất nước nhất là ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa còn lạc hậu; cho phép mở rộng giao lưu kinh tế văn hoá và nâng cao tính đồng đều về đầu tư giữa các vùng trong cả nước.

Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông là phù hợp với xu thế tất yếu của một xã hội đang phát triển với tốc độ đô thị hoá cao. Ngày nay, các phương tiện giao thông vận tải phát triển như vũ bão nhờ vào những thành tựu của nền văn minh khoa học và kỹ thuật. Từ chiếc xe kéo bằng sức người thì ngày nay đã được thay thế bằng xe đạp, xe máy, ô tô, xe trọng tải lớn, xe điện ngầm, tàu siêu tốc...Sự tăng lên của dân số kết hợp với sự xuất hiện của hàng loạt các phương tiện giao thông ngày càng hiện đại đòi hỏi các công trình hạ tầng như đường sá, cầu cống, nhà ga, sân bay, bến bãi... cần được đầu tư mở rộng, nâng cấp và xây dựng lại trên quy mô lớn, hiện đại bằng những vật liệu mới có chất lượng cao. Có như thế mới khắc phục được những tồn tại trong vấn đề vận chuyển lưu thông ở những đô thị lớn như nạn ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông. 

2. Đặc điểm của đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông vận tải

Hoạt động đầu tư xây dựng KCHT GTVT có nhiều đặc điểm chung như bất kỳ hoạt động đầu tư nào khác, song bên cạnh đó còn có những đặc điểm riêng biệt, chuyên sâu chỉ có trong loại hình đầu tư này.

Đầu tư vào KCHTGT cần khối lượng vốn lớn, chủ yếu là từ vốn ngân sách nhà nước ( vốn ngân sách thường chiếm từ 60 – 70% tổng vốn đầu tư ). Do các công trình hạ tầng giao thông vận tải thường đòi hỏi vốn lớn, thời gian xây dựng lâu, hiệu quả kinh tế mang lại cho chủ đầu tư không cao, khó thu hồi vốn nên không hấp dẫn các nhà đầu tư cá nhân. Bên cạnh đó các công trình giao thông phục vụ cho nhu cầu đi lại của toàn xã hội, được mọi thành phần kinh tế tham gia khai thác một cách triệt để, khi hư hỏng lại ít ai quan tâm đầu tư sửa chữa, bảo dưỡng để duy trì tuổi thọ cho chúng. Vì vậy nhà nước hàng năm đều trích ngân sách để đầu tư xây dựng mới, sửa chữa khắc phục những công trình hư hỏng góp phần cải tạo bộ mặt giao thông đất nước.

Đầu tư KCHTGT mang tính xã hội hoá cao, khó thu hồi vốn nhưng đem lại nhiều lợi ích cho nền kinh tế- xã hội. Tuy hoạt động đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông không đem lại lợi ích trực tiếp cho chủ đầu nhưng lợi ích mà nền kinh tế xã hội được hưởng thì không thể cân đong đo đếm được. Có thể coi hoạt động đầu tư này là đầu tư cho phúc lợi xã hội, phục vụ nhu cầu của toàn thể cộng đồng.  

Sản phẩm đầu tư xây dựng các công trình giao thông là một loại hàng hoá công cộng, yêu cầu giá trị sử dụng bền lâu nhưng lại do nhiều thành phần tham gia khai thác sử dụng. Vì vậy nhà nước cần tăng cường quản lý chặt chẽ các giai đoạn hình thành sản phẩm, lựa chọn đúng công nghệ thích hợp, hiện đại để cho ra các công trình đạt tiêu chuẩn và chất lượng quốc tế, đảm bảo an toàn cho mọi hoạt động của nền kinh tế

Đầu tư KCHTGT có tính rủi ro rất cao do chịu nhiều tác động ngẫu nhiên trong thời gian dài, có sự mâu thuẫn giữa công nghệ mới và vốn đầu tư, giữa công nghệ đắt tiền và khối lượng xây dựng không đảm bảo. Do đó trong quản lý cần loại trừ đến mức tối đa các nguyên nhân dẫn đến rủi ro cho nhà đầu tư, nhà thầu khoán và tư vấn.

Đầu tư xây dựng các công trình giao thông thường liên quan đến nhiều vùng lãnh thổ. Các nhà quản lý cần tính đến khả năng này để tăng cường việc đồng bộ hoá trong khai thác tối đa các tiềm năng của vùng lãnh thổ, các thành phần kinh tế để phát triển giao thông, nhằm giảm hao phí lao động xã hội.

Xây dựng các công trình giao thông là một ngành cần thường xuyên tiếp nhận những tiến bộ mới của khoa học kỹ thuật, của công nghệ sản xuất hiện đại để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của con người. Ví dự như ngành đường sắt Việt Nam đang nghiên cứu để xây dựng tuyến đường sắt không khe nối giúp cho tàu chạy êm, tạo cảm giác dễ chịu cho hành khách và môi trường; tránh được những và đập làm hao mòn hư hại đầu máy toa xe và hạn chế hiện tượng gục mối ray làm ảnh hưởng đến an toàn vận chuyển đường sắt. Trong quá trình xây dựng KCHTGT luôn đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật cao, công nghệ hiện đại, vì có thể một công trình không đảm bảo chất lượng sẽ gây ra thiệt hại về tính mạng và tải sản của rất nhiều người.

Xây dựng các công trình giao thông là một ngành có chu kỳ sản xuất dài, tiêu hao tài nguyên, vật lực, trí lực, khối lượng công việc lớn và thường thiếu vốn. Do đó việc xác định tiến độ đầu tư cần có căn cứ khoa học, xây dựng tập trung dứt điểm. Đó là biện pháp tiết kiệm vốn đầu tư tích cực nhất. 

3. Các hình thức đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải

Có thể phân loại các hình thức hoạt động đầu tư theo nhiều khía cạnh. Nhưng xét tổng hợp thì đầu tư KCHT là đầu tư cho các đối tượng vật chất, chủ đầu tư là nhà nước  nếu đầu tư băng nguồn ngân sách và là doanh nghiệp hoặc tư nhân nếu đầu tư theo hình thức BOT...

Xét theo tính chất thì đầu tư bao gồm: đầu tư xây dựng mới, đầu tư xây dựng lại; đầu tư theo chiều rộng (là làm tăng số lượng các công trình giao thông) và đầu tư theo chiều sâu (là làm tăng khả năng khai thác, phục vụ cuả một công trình).

Nếu phân loại đầu tư theo quy mô đầu tư bao gồm: đầu tư cho sự án nhóm A, nhóm B và nhóm C.

Đối với các đường giao thông: các khoản chi phí sửa chữa thường xuyên, sửa chữa đột xuất ( sửa chữa lớn, chống bão lũ) có thể gọi là đầu tư để duy trì giao thông. Điều khác biệt ở đây là nó thuộc nguồn vốn sự nghiệp kinh tế ( chi thường xuyên từ ngân sách) do Bộ tài chính cấp phát, còn đầu tư xây dựng mới là thuộc nguồn vốn XDCB ( chi đầu tư phát triển) do Bộ kế hoạch và đầu tư quản lý.

4. Các nguồn vốn đầu tư và các hình thức huy động vốn để phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải.

Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội được hình thành từ 5 nguồn, đó là vốn ngân sách nhà nước ( gồm cả vốn ODA và vốn viện trợ), vốn tín dụng đầu tư, vốn do các doanh nghiệp nhà nước đầu tư, vốn đầu tư trong dân cư và tư nhân và vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài (FDI). 

Nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước (bao gồm cả ODA, vốn viện trợ, tài trợ của quốc tế cho Chính phủ Việt Nam) chủ yếu được đầu tư trực tiếp cho kết cấu hạ tầng ở cả nông thôn và đô thị. Nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước đóng vai trò hết sức quan trọng, tạo dựng nền tảng và điều kiện ban đầu để thu hút các nguồn vốn khác tập trung cho đầu tư phát triển.

Vốn tín dụng nhà nước được sử dụng để tài trợ toàn bộ hoặc tài trợ một phần cho các công trình kinh tế quan trọng, có hiệu quả và khả năng thu hồi vốn lớn. Trong xây dựng giao thông, các nhà thầu khi tham gia thực hiện các dự án BOT có thể được vay loại vốn này hoặc các khu vực có nhiều tiềm năng phát triển về tài nguyên thiên nhiên nhưng chưa có điều kiện khai thác cũng là đối tượng được cho vay.

Nguồn vốn của doanh nghiệp nhà nước là từ vốn khấu hao cơ bản của các doanh nghiệp, trích lợi nhuận sau thuế cho đầu tư phát triển và một phần tự vay từ các tổ chức tín dụng...và hoạt động đầu tư chủ yếu là nhằm mở rộng sản xuất kinh doanh, đổi mới kỹ thuật, công nghệ hoặc hợp tác liên doanh, liên kết với các thành phần kinh tế khác trong và ngoài nước. Một số doanh nghiệp nhà nước là một hộ kế hoạch trong việc đầu tư phát triển giao thông như: Tổng công ty hàng không Việt Nam, Tổng công ty đường sắt Việt Nam...

Vốn đầu tư dân cư và tư nhân ngày một tăng, tạo dựng được nguồn vốn lớn trong nhân dân, kể cả ở thành thị và nông thôn. Tuy nhiên nguồn vốn này rất hạn chế trong việc đầu tư vào HTGTVT.

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) hầu như chỉ đầu tư vào những lĩnh vực đem lại lợi nhuận cao và nhanh chóng thu hồi vốn, đầu tư vào xây dựng cơ sở hạ tầng trong các khu công nghiệp... nhưng không chú trọng đầu tư vào lĩnh vực hạ tầng GTVT.

Trong lĩnh vực GTVT các nguồn vốn trên đều được tăng cường huy động cho đầu tư phát triển trong những năm vừa qua và sẽ phát triển trong thời gian tới. 

Có thể minh họa vốn đầu tư phát triển toàn xã hội cho KCHT GTVT theo sơ đồ sau:
Biểu1: Sơ đồ nguồn vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng

giao thông vận tải.
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Để huy động vốn cho đầu tư KCHT GTVT có các hình thức sau:

+ Phát hành trái phiếu: Đây là một hình thức vay nợ trong đó thể hiện cam kết của người phát hành sẽ thanh toán một sô tiền xác định vào một ngày xác định trong tương lai với một mức lãi nhất định cho chủ sở hữu nó. Các chủ thể phát hành trái phiếu có thể là Chính phủ, chính quyền địa phương hay các công ty. Trái phiếu Chính phủ phát hành nhằm mục tiêu cân bằng ngân sách, thực hiện các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng và được đảm bảo bằng ngân sách quốc gia. Trái phiếu của chính quyền địa phương phát hành để tài trợ cho các dự án xây dựng của địa phương. Các công ty phát hành trái phiếu nhằm huy động vốn cho đầu tư phát triển. 

+ Đổi đất lấy công trình: là một chính sách, biện pháp tạo vốn để xây dựng phát triển hạ tầng giao thông.. Trong xây dựng hệ thống đường giao thông, ở những nơi có tuyến đường chạy qua, giá trị của đất đai hai bên đường sẽ tăng lên. Vì vậy, khi xây dựng tuyến đường, ở điều kiện cho phép nên giải phóng mặt bằng rộng ra hai bên từ 50- 100 m để sau khi hoàn thành công trình sẽ chuyển nhượng đất hai bên đường để bù vào tiền giải phóng mặt bằng và tiền đầu tư xây dựng tuyến đường.  

+ Huy động vốn đầu tư theo hình thức BOT: Đây là hình thức đã và đang được triển khai với nhiều dự án trong ngành GTVT. Để giảm chi tiêu công cộng từ ngân sách, nhiều quốc gia đã tìm kiếm hình thức đầu tư mới hướng và sử dụng nguồn vốn, nhân lực của khu vực dân doanh ở trong và ngoài nước, dựa trên nguyên tắc thu phí hoàn vốn, tiêu biểu là các hình thức: BOT (xây dựng, vận hành, chuyển giao), BTO (xây dựng, chuyển giao, vận hành). Đây cũng là xu hướng để phát triển kết cấu hạ tầng, đặc biệt ở các nước đang phát triển. ở nước ta, đầu tư cho xây dựng giao thông bằng vốn ngân sách nhà nước không thể đáp ứng được nhu cầu, còn vốn vay ưu đãi thì có hạn và càng khó thu hút hơn khi nền kinh tế nước ta phát triển lên. Hình thức huy động vốn BOT tỏ ra hữu hiệu vì tài trợ dự án bằng chính nguồn thu phát sinh từ quá trình kinh doanh công trình. Vì vậy, xây dựng dự án cần phải chứng minh dự án có khả năng thu đủ trong quá trình kinh doanh, khai thác công trình, tiếp đến cần phải tổ chức các điều kiện cần thiết để thực hiện dự án. Những dự án có tính thương mại cao khi vận hành đều thành công, thậm chí đạt kết quả cao hơn dự kiến, như dự án đường Trường Sơn ra sân bay Tân Sơn Nhất (sau khi hoàn vốn được phép thu phí thêm một thời gian nữa để tạo quỹ phát triển giao thông địa phương và sau đó bàn giao lại cho nhà nước). 

IV. Kinh nghiệm của một số quốc gia về đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải, bài học cho Việt Nam

1. Kinh nghiệm về phát triển hệ thống giao thông vận tải bền vững, hài hoà và bảo vệ môi trường. 

Đứng trước những khó khăn của ngành GTVT như : tiêu hao tài nguyên năng lượng rất lớn đặc biệt là dầu mỏ, chiếm dụng tài nguyên đất cao hơn các ngành khác, gây ô nhiễm môi trường, không khí tiếng ồn lớn...đồng thời làm tăng gián tiếp chi phí xã hội như gây ách tắc giao thông, tai nạn giao thông, vì vậy phải nhanh chóng tìm ra phương thức mới để phát triển bền vững GTVT thích ứng với nhu cầu phát triển xã hội và môi trường. Trung Quốc là nước có dân số đông, có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao đã lựa chọn phương thức ưu tiên phát triển đường sắt chứ không áp dụng mô hình phát triển phương tiện giao thông cuả các nước phương Tây (lấy xe ô tô làm chính). Sở dĩ như vậy là vì đường sắt là phương thức GTVT sử dụng tài nguyên năng lượng sạch và tiết kiệm năng lượng nhất (tỷ lệ tiêu hao năng lượng bình quân cho một đơn vị vận chuyển hàng không, đường bộ, đường sắt là khoảng 11:8:1). Bên cạnh đó, đường sắt có ưu điểm là đơn vị năng lực vận chuyển chiếm dụng diện tích đất ít (đường bộ chiếm gấp 25 lần so với đường sắt), sử dụng tài nguyên đất có hiệu quả. Trong vấn đề gây ô nhiễm đối với không khí, đường sắt bằng từ 1/40 đến 1/4 đường bộ, tiếng ồn cũng nhỏ hơn so với đường bộ. 

Hiện nay, lượng vận chuyển hàng hoá bằng đường sắt chiếm trên 60% tổng lượng vận chuyển hàng hoá toàn Trung Quốc đảm bảo nhu cầu trong phạm vi toàn Trung Quốc và phát huy tác dụng then chốt góp phần vận hành nền kinh tế quốc dân. Ngành đường sắt Trung Quốc đã đề ra đường lối chiến lược “ phát triển kiểu siêu việt”, mục tiêu tổng thể là hiện đại hoá mạng lưới đường sắt đến năm 2020, nâng cao năng suất vận chuyển và trình độ trang thiết bị kỹ thuật.

Việt Nam là nước có hệ thống đường sắt lạc hậu so với thế giới và chưa có quy hoạch cụ thể phát triển mạng lưới đường sắt trong cả nước. Kinh nghiệm Trung Quốc giúp chúng ta bài học cần quan tâm đầu tư cho ngành đường sắt vì những ưu điểm như khối lượng vận chuyển lớn, đường dài và không tốn kém như các hình thức  khác...Trong tương lai đường sắt sẽ là phương tiện văn minh có hàm lượng khoa học kỹ thuật cao với tốc độ nhanh, an toàn.

2. Kinh nghiệm về quản lý hoạt động đầu đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông 

Quản lý là nhằm đạt được các mục tiêu trong xây dựng là: chất lượng tốt, tiết kiệm vốn đầu tư, đưa công trình vào khai thác đúng tiến độ thi công. Hoa kỳ là một quốc gia có cơ sở hạ tầng giao thông đạt chất lượng cao, nhiều công trình mang tầm cỡ quốc tế là biểu tượng của đất nước này. Kinh nghiệm của Hoa Kỳ cho thấy việc xác lập mối quan hệ trách nhiệm giữa chủ đầu tư và chủ thầu khoán trong quá trình xây dựng là cần thiết. Kinh nghiệm này nói rõ nhà tư vấn sẽ giúp chủ đầu tư  hình thành các hồ sơ để mời thầu và giao thầu, sau đó tư vấn sẽ giám sát giúp chủ đầu tư. Nhà thầu khoán thi công theo đồ án thiết kế. Nếu có sai sót trong thiết kế thì mọi tổn thất đều do tư vấn chịu trách nhiệm, từ đó nhắc nhở các nhà tư  vấn phải đề cao trách nhiệm trong thiết kế. Nhà thầu khoán có quyền trong thi công, nếu xuất hiện các quá trình làm cản trở thi công, gây lãng phí do sự can thiệp của chủ đầu tư thì nhà thầu khoán có quyền kháng nghị và có quyền dừng việc thi công. Trong trường hợp đó chủ đầu tư phải đền bù mọi thiệt hại. 

Kinh nghiệm này áp dụng vào Việt Nam phải có các điều kiện: Nhà thầu khoán, các tổ chức tư vấn phải đóng bảo hiểm trách nhiệm tuỳ theo quy mô của công trình; phải hình thành hiệp hội các nhà thầu khoán, quyền chính đáng của nhà thầu phải được ghi nhận vào pháp luật. Kinh nghiệm này có nhiều ưu điểm, vì nó nâng cao được trách nhiệm của mỗi chủ thể kinh tế trong nền kinh tế thị trường, đảm bảo tính bình đẳng, minh bạch cho các chủ thể đó. 

3. Kinh nghiệm về việc xây dựng cơ chế chính sách đầu tư cho giao thông một cách hợp lý 

Các nước có cơ sở hạ tầng giao thông phát triển đều có tỷ lệ đầu tư  cho GTVT cao. Đó là mối quan hệ nhân quả tất yếu. Thành phố Singapore được mệnh danh là thành phố có giao thông tốt nhất Châu á với mức đầu tư cho GTVT chiếm tới 30% trong tổng vốn đầu tư, trong đó chú trọng đầu tư  vào CSHT GT công cộng như hệ thống xe buýt và tàu điện ngầm...Một số nước có tỷ lệ đầu tư cho GTVT cao điển hình là: Hàn Quốc (35% ), Nhật Bản (36%), Mỹ (30%)...thì hạ tầng giao thông của họ cũng thuộc vào diện hiện đại nhất nhì trên thế giới. Trong giai đoạn hiện nay để đáp ứng nhu cầu lưu thông của xã hội, các nước đang nhanh chóng điều chỉnh lại phương hướng đầu tư, có chính sách ưu tiên phát triển hệ thống GT công cộng, xây dựng kế hoạch thiết lập hệ thống giao thông nối liền các vùng nông thôn xa xôi hẻo lánh với mạng GTCC ở các thành phố lớn và vừa.  

Chính sách đầu tư hợp lý cho GTVT đã làm thay đổi căn bản tình hình kinh tế xã hội ở nhiều nước trên thế giới. Điều đó được chứng minh thực tế ở các nước trong khu vực Đông Nam á đang ngày càng quan tâm  chú trọng tăng tỷ lệ đầu tư cho GTVT để thúc đẩy kinh tế như Indonesia, Thái Lan...

Riêng ở Việt Nam, mặc dù trong những năm gần đây ngành GTVT được quan tâm đầu tư song tỷ lệ đầu tư cho GTVT còn thấp so với các nước trong khu vực và trên thế giới. Tỷ lệ đầu tư này làm ảnh hưởng không ít đến tiến trình phát triển kinh tế của đất nước. Việc thiếu vốn đầu tư dẫn đến đường xá, cầu cống xây dựng chưa đạt tiêu chuẩn cũng đưa vào khai thác sử dụng làm cho công trình hư hỏng nhanh. Như vậy, thực chất chúng ta bỏ đi một khoản vốn đầu tư  không nhỏ đã bỏ ra trước đây. Vì vậy, trong thời gian tới, nhà nước đề ra chính sách khuyến khích đầu tư trong nước và ngoài nước vào lĩnh vực GTVT bên cạnh việc tăng cường NSNN cho phát triển KCHT giao thông.

4. Kinh nghiệm về phát triển hệ thống giao thông công cộng đô thị nhằm cải thiện bộ mặt giao thông đô thị ở Việt Nam

 Giao thông đô thị là một vấn đề hết sức nan giải đối với nhiều quốc gia trong đó có Việt Nam. Hầu như các đô thị lớn đều gặp phải tình trạng tắc nghẽn giao thông và ô nhiễm môi trường. Điển hình như Băng Kốc thủ đô Thái Lan có mật độ dân số là 3000 người/ , có khoảng 3.4 triệu ô tô con, tính bình quân cứ 2.5 người có một ô tô con. Kết quả của tình hình này đã làm cho Băng Kốc trở thành thành phố có chất lượng môi trường kém nhất thế giới. Vì vậy nhiều thành phố đã và đang phát triển hệ thống giao thông công cộng (GTCC) thay cho những phương tiện cá nhân như ô tô con và xe máy để giữ gìn môi trường và bảo vệ nguồn tài nguyên của đất nước. Muốn hạn chế các phương tiện giao thông cá nhân và khuyến khích mọi người chuyển sang sử dụng phương tiện GTCC chỉ một biện pháp tốt nhất và hiệu quả nhất là phải có hệ thống cung cấp dịch vụ GTCC ngày càng nhiều với chất lượng tốt nhất, thoả mãn được nhu cầu của khách và giá vé phải rẻ. Một số hình thức giao thông công cộng đang phát triển hiện nay ở các đô thị là hệ thống xe buýt và giao thông đường ray.

Hiện nay giao thông đường ray đang được sự quan tâm chú ý khá phổ biến của các nước trên thế giới. Giao thông đường ray là phương hướng chỉ đạo sử dụng đường sắt trong thành phố, gọi chung là phương thức hiện đại hoá giao thông chạy bằng điện, bao gồm: đường xe điện ngầm, đường ray nhẹ (light rail), đường sắt một đường ray, xe điện (tramcar).Vận chuyển đường ray có các ưu điểm sau: 1- Có đường chuyên dụng riêng, tốc độ vận chuyển nhanh, tín hiệu an toàn; 2- Sử dụng tài nguyên năng lượng sạch là điện, không chiếm dụng tài nguyên dầu mỏ ngày càng cạn kiệt; 3- Cơ bản không gây bất cứ ô nhiễm nào đối với không khí, thuộc phương thức vận tải “màu xanh”; 4- Có tính thay thế mạnh, dung lượng vận chuyển lớn, có thể thay thế xe ô tô ở mức độ rất lớn; 5- Chiếm dụng diện tích đất ít; 6- Giá xây dựng thấp. Việt Nam đang nghiên cứu vận dụng mô hình này vào thực tiễn và thí điểm đầu tiên có lẽ là thủ đô Hà Nội, vì trước kia Hà Nội đã có một hệ thống đường ray trong thành phố nay có thể phục hồi lại.

Trong phát triển hệ thống giao thông công cộng bằng xe buýt, một số quốc gia Đông Nam ¸ đã xây dựng các tuyến đường dành riêng cho xe buýt như ở Jakarta (Indonesia), thành phố Singapore.. Lợi ích của đường dành riêng cho xe buýt khá rõ:: các xe chạy tự do không bị cản trở và không gây tắc nghẽn giao thông, xe chạy với tốc độ cao, tần suất lớn và hoạt động rất đúng giờ nên sẽ hấp dẫn khách đi lại. Vừa qua, với sự giúp đỡ của tổ chức JICA Nhật Bản, TP Hồ Chí Minh đã mạnh dạn tổ chức thí điểm “ làn ưu tiên cho xe buýt” trên đoạn đường Trần Hưng Đạo, bước đầu thành công, và nay tiến thêm một bước nữa là mở rộng thí điểm mô hình này cho một số tuyến đường khác và nghiên cứu xây dựng “làn đường dành riêng cho xe buýt” trong thành phố.

Chương II: Thực trạng đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông Vận tải ở Việt Nam giai đoạn 2001-2004 và tác động của nó tới sự phát triển KCHTGTVT

I. Vài nét về giao thông vận tải và sự cần thiết phải đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông ở nước ta hiện nay. 

Việt Nam là một đất nước được thiên nhiên ưu đãi với vị trí địa lý thuận lợi, đường bờ biển dài, có mạng lưới kênh rạch chằng chịt... có khả năng phát triển được tất cả các loại hình giao thông phục vụ cho sự phát triển kinh tế – xã hội. Nếu như ở miền Bắc giao thông đường bộ đóng vai trò quan trọng trong việc giao lưu, buôn bán giữa các khu vực, vùng miền thì ở miền Nam giao thông đường thủy lại hết sức cần thiết cho việc đi lại trên sông nước. Từ khi đất nước được giải phóng hai miền Nam Bắc, tuyến đường sắt thống nhất đã đóng góp tích cực phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân hai miền, hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục kinh tế. Ngày nay thì loại hình giao thông hàng không và hàng hải đang ngày càng phát triển vì vai trò không chỉ là cầu nối Việt Nam với khu vực và Thế giới mà còn tạo ra tiềm lực ngoại tệ dồi dào thúc đẩy kinh tế phát triển. Cùng với sự phát triển của các phương tiện giao thông và nhu cầu đi lại của nhân dân đặt ra yêu cầu cần phải đầu tư cải tạo, nâng cấp KCHT GTVT trên khắp cả nước để tạo tiền đề vật chất cho giai đoạn quá độ lên chủ nghĩa xã hội thành công.

Trải qua một thời gian tương đối dài xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng giao thông nói riêng và ngành giao thông vận tải nói chung, nước ta đã có những bước tiến đáng kể, xây dựng được nhiều công trình quan trọng trải khắp đất nước. Tuy nhiên theo sự đánh giá chung, cơ sở vật chất kỹ thuật GTVT nước ta còn ở trình độ phát triển thấp, không đồng bộ, chưa theo kịp các nước tiên tiến trong khu vực. Cụ thể:  

1. Thực trạng kết cấu hạ tầng giao thông đô thị

Với tốc độ đô thị hoá nhanh như hiện nay, nước ta có khoảng 3.500km đường nội thị bên cạnh hệ thống giao thông đối ngoại với nhiều loại hình: đường bộ, đường sắt, đường thuỷ và đường hàng không. Giao thông tĩnh ở một số đô thị lớn như thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội đang được đầu tư phát triển. Thành Phố Hồ Chí Minh có 7 bến xe liên tỉnh, gần 40 bến xe nội thành với tổng diện tích trên 145 ha, có khả năng tiếp nhận khoảng 30 triệu lượt hành khách một năm. Hà Nội có 3 bến xe liên tỉnh, 5 bến xe nội thành, nhưng chưa có quy hoạch xây dựng các ga ra đỗ xe ô tô. 

Số phương tiện giao thông và mật độ dân cư trong các đô thị ngày càng tăng nhanh tạo sức ép lớn đối với hệ thống KCHTGT đô thị đang ngày càng xuống cấp. Thực trạng hạ tầng giao thông đô thị còn nhiều bất cập, thể hiện ở một số điểm sau:

- Yếu, không đồng bộ, mất cân đối nghiêm trọng. Tỷ lệ diện tích đất dành cho GTVT còn thấp ( mới chỉ đạt 5-7% tổng diện tích trong một thành phố trong khi đó ở đô thị tiên tiến trên thế giới là 25%). Các thành  phố đều thiếu hệ thống giao thông tĩnh là các bãi đỗ xe, bến xe, nạn ùn tắc giao thông thường xuyên xảy ra và ngày càng nghiêm trọng. Sự yếu kém của giao thông công cộng trong các thành phố lớn là lý do chủ yếu làm tăng mức độ sử dụng các phương tiện giao thông cá nhân.

- Mạng lưới đường chưa hoàn chỉnh, mật độ đường bộ thấp, phân bố lại không đều

- Đường ngắn tạo ra nhiều điểm giao cắt, chất lượng đường xấu, lòng đường hẹp (thường có chiều rộng từ 6m đến 10m), khoảng cách giữa các nút giao thông ngắn, đường sắt cắt qua thành phố cùng mặt bằng với hệ thống đường dẫn tới ùn tắc và tai nạn giao thông tăng lên.

- Hệ thống đường vành đai chưa hoàn chỉnh, số đường đi vào thành phố ít dẫn tới mật độ xe tại các cửa ô quá cao.

- Giao thông cũ bị xoá bỏ, giao thông mới lại chưa phát triển để thay thế lại càng làm căng thẳng cho tình hình giao thông

 Với thực trạng giao thông đô thị như hiện nay không đáp ứng nổi nhu cầu lưu thông của dân cư và các phương tiện giao thông đang tăng nhanh cả về số lượng lẫn loại hình. Vì vậy, để khắc phục tình trạng trên cần tăng cường đầu tư  xây dựng một hệ thống giao thông hoàn chỉnh, đồng bộ phù hợp với quy hoạch phát triển đô thị.

2. Thực trạng kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn 

Nông nghiệp và nông thôn là một khu vực kinh tế trọng yếu của đất nước. Để thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn, phát triển GTVT cần đi trước một bước. Từ năm 1990 đến nay, vấn đề xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn (KCHT GTNT) được nhà nước quan tâm và tạo các điều kiện thuận lợi để giao thông nông thôn phát triển nhanh chóng. Với trên 20 ngàn tỷ đồng từ các nguồn vốn , trong đó nhân dân đóng góp gần 50% toàn quốc đã xây dựng được khoảng gần 50 ngàn km đường GTNT, nâng cấp trên 200 ngàn km, xây mới trên 100 km cầu , thay thế gần 300 cầu khỉ xây dựng và cải tạo gần 40 ngàn km đường, sửa chữa khoảng 45 ngàn km cầu cũ (tính từ năm 1990). Nhìn chung hệ thống KCHT GTNT trên toàn quốc được phát triển tốt, đã đáp ứng được cơ bản về số lượng nhưng chất lượng đường thấp. Cụ thể:

- Hệ thống đường huyện: nền đường hẹp từ 2-3 m, đường trải nhựa chiếm 10-20%, đường đá dăm 30% và đường đất chiếm 50- 60%, tình trạng mặt đường có chất lượng xấu chiếm 40-50%.

- Hệ thống đường xã: Hầu hết đường xã được xây dựng không có thiết kế, không đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật về nền đường và mặt đường (chủ yếu là đường đất, hẹp, xe 4 bánh chưa lưu thông được), bán kính cong nhỏ, đường và cầu không đảm bảo an toàn, tầm nhìn hạn chế. Nhìn chung, hệ thống đường xã mới chỉ đáp ứng tối thiểu về lưu thông giữa các khu dân cư trong huyện, song thiếu một hệ thống đường dành cho xe cơ giới tới trung tâm xã, cụm xã làm cho khả năng tiếp cận của khu vực sản xuất nông nghiệp, nông thôn với đường quốc lộ và tỉnh lộ rất khó khăn.

- Hệ thống biển báo, hướng dẫn giao thông  trên các tuyến đường huyện, đường xã thiếu và không phát huy hiệu lực. Một số biển báo bị mờ, bong bật lớp sơn nhưng chưa kịp sửa chữa và thay biển báo mới. Các cọc tiêu, cọc phòng hộ an toàn trên các đoạn cong hoặc đoạn nguy hiểm còn thiếu. Đây là nguyên nhân cơ bản dẫn đến tai nạn giao thông ở vùng nông thôn.

Như vậy, thời gian qua, việc xây dựng đường GTNT mới chỉ chú ý về số lượng, chưa đáp ứng được yêu cầu chất lượng. Hệ thống đường huyện, đường xã mới chỉ đáp ứng được nhu cầu đi lại, sinh hoạt của người dân vùng nông thôn, chưa thực sự đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế cũng như công cuộc xoá đói giảm nghèo vùng nông thôn. Cũng vì vậy nên cần thiết phải đầu tư  nâng cấp, cải tạo và mở rộng mạng lưới giao thông nông thôn.  

3. Thực trạng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Trong kết cấu hạ tầng giao thông vận tải đối với nước ta, cũng như nhiều nước khác trong khu vực và trên thế giới, giao thông đường bộ chiếm vị trí quan trọng, nó mang tính xã hội sâu rộng, trực tiếp phục vụ phát triển kinh tế, văn hoá, quốc phòng và dân sinh. ở nước ta, vận chuyển bằng đường bộ chiếm hơn 70% khối lượng hàng hoá và gần 80% về vận chuyển hành khách. Mạng lưới đường bộ Việt Nam phát triển tương đối hợp lý  với tổng chiều dài khoảng 210.000 km trong đó đường trung ương khoảng 13.000 km, đường địa phương 197.000 km. Những năm vừa qua nhiều tuyến đường quốc lộ đã được nâng cấp, nhiều cây cầu được xây mới, giao thông đã được cải thiện ở cả khu vực thành thị lẫn nông thôn. 

Tuy nhiên, Hạ tầng giao thông đường bộ vẫn còn nhiều bất cập như: chất lượng của các tuyến đường xuống cấp nghiêm trọng, nhiều tuyến vẫn chưa thông suốt bốn mùa, nhiều cầu tạm, cầu yếu, cầu hẹp, nhiều điểm vượt sông suối chưa có cầu, hệ thống đèn điện chiếu sáng không đủ... Mạng lưới đường địa phương hiện còn rất yếu kém. Hệ thống quốc lộ có nhiều tuyến hẹp (chỉ một làn xe), nhiều tuyến đường vào mùa mưa lũ bị ngập gây ách tắc giao thông, tiêu chuẩn kỹ thuật của đường thấp (chỉ có 60% đường quốc lộ và 30% đường tỉnh lộ được rải nhựa), đường 4 làn xe trở lên chỉ chiếm 4%, đường 2 làn xe chiếm khoảng 40%. Những công trình hạ tầng trên đường như cầu, cống...mặc dù được đầu tư sửa chữa nâng cấp song vẫn còn tồn tại nhiều cầu yếu, cũ kỹ, hư hỏng. Tổng chiều dài cầu trên quốc lộ là 118 km, trong đó số cầu yếu, không an toàn cần được thay thế và nâng cấp khoảng 800 cầu với chiều dài 37 km. Tổng chiều dài cầu trên đường tỉnh và liên tỉnh là 85 km trong đó cầu không an toàn là 16 km. Công tác bảo dưỡng sửa chữa đường bộ còn nhiều khó khăn do thiếu vốn. Vì vậy, yêu cầu trước mắt là phải đầu tư để duy trì mạng lưới đường đang có, đồng thời mở rộng tuyến đường bộ vào các xã và đầu tư  cho các công trình nhân tạo như cầu, cống, hầm để duy trì khai thác và tiến đến nâng cấp, mở rộng đạt các tiêu chuẩn quy định và hội nhập với mạng lưới đường các nước trong khu vực. 

4. Thực trạng kết cấu hạ tầng giao thông đường sắt

Đường sắt Việt Nam đã xây dựng và khai thác hơn một thế kỷ, toàn mạng có 7 tuyến với tổng chiều dài chính tuyến là 2632 km (trong đó riêng tuyến Hà Nội- Sài Gòn đã chiếm 2/3 tổng số), bao gồm 3 loại khổ đường: 1000 mm, 1435 mm, đường lồng ( kết hợp cả hai khổ đường trên) và hầu hết là đường đơn. Do tác động của chiến tranh trong thời gian dài, lại nhiều năm qua đầu tư , xây dựng, du tuy, sửa chữa chưa đáp ứng dẫn đến hệ thống đường xuống cấp nghiêm trọng: nền đường yếu, một số nơi nền đường bị lún, trôi, sạt lở, mất ổn định, mương rãnh hầu hết không phát huy tác dụng thoát nước, về mùa mưa bão nền đường bị đọng nước; kiến trúc tầng trên (tầng đá đệm) không đủ tiêu chuẩn, nhiều tà vẹt gỗ bị mục; ray sử dụng nhiều loại (24kg, 30kg, 38kg, 43kg), tất cả đều là ray ngắn không hàn liền và nhiều chỗ bị mòn quá tiêu chuẩn. Chiều dài đường ngắn trung bình từ 350- 400 m, bán kính đường cong nhỏ, độ dốc dọc lớn. Đến nay chưa tuyến nào được xác định vào cấp kỹ thuật vì kết cấu hạ tầng chắp vá,  tiêu chuẩn thấp.

Hệ thống cầu, hầm và thông tin tín hiệu lạc hậu, không đồng bộ. Toàn tuyến có 1823 cầu với tổng chiều dài khoảng 57 km, trong đó còn 33 chiếc (12km) cầu đi chung với đường bộ. Nhiều cầu sắt đã sử dụng gần một trăm năm không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật ( cầu thép bị rỉ nhiều, mặt cầu yếu, các tiếp điểm đọng nước, liên kết lỏng...). Có 39 hầm với tổng chiều dài 1,5 km đã xây dựng từ lâu, tiêu chuẩn kỹ thuật lạc hậu, đang xuống cấp. Có nhiều tuyến đường ngang giao cắt với đường bộ gây nhiều khó khăn cho giao thông đô thị, gây cản trở, ùn tắc giao thông. Thông tin tín hiệu hầu hết được đầu tư từ những năm 60, đã xuống cấp. Tình trạng các khu dân cư và cả nhà máy đã áp sát và lấn chiếm hành lang an toàn đường sắt là khá phổ biến, đặc biệt là ở các thành phố và đô thị ảnh hưởng đến tốc độ, tầm nhìn và an toàn giao thông. 

Thực trạng KCHT trên cho thấy cần phải tăng cường đầu tư nâng cấp, xây dựng và mở rộng mạng lưới đường sắt một cách đồng bộ và có quy hoạch cụ thể để cải thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải đường sắt, thoả mãn với số lượng, chi phí rẻ và an toàn; để có thể hoà nhập với mạng lưới đường sắt của các nước trong khu vực và Trung Quốc.

5. Thực trạng kết cấu hạ tầng giao thông đường thuỷ (bao gồm thuỷ nội địa và hàng hải)

Việt Nam là quốc gia có chiều dài bờ biển trên 3200 km, lại nằm sát đường hàng hải quốc tế, có hàng ngàn đảo nhỏ và hệ thống sông ngòi với 41.900 km và kênh rạch phong phú. Đó là những điều kiện rất thuận lợi để phát triển GTVT đường thuỷ. Vận tải đường thuỷ là phương thức vận tải đạt hiệu quả kinh tế cao và ít ảnh hưởng đến môi trường. Khi chuyển sang nền kinh tế thị trường, vận tải đường thuỷ phát triển nhanh chóng, các phương tiện hoạt động trên sông, trên biển của mọi thành phần kinh tế tăng lên cả về chủng loại lẫn số lượng. Điều đó đòi hỏi phải quan tâm đầu tư củng cố xây dựng các công trình thuỷ như các cảng biển, cảng sông, luồng lạch, kè bờ, kè chắn sóng...

Cơ sở hạ tầng của ngành đường thuỷ nội địa rất yếu kém: hệ thống cảng sông còn tản mạn, nhỏ bé, mạng lưới đường thuỷ và bến cảng hầu như ở dạng tự nhiên, bến tạm; trang thiết bị của hệ thống cảng, bến thuỷ lạc hậu; các đoạn sông trên cùng một tuyến chưa đạt được cấp kỹ thuật thống nhất cả chiều rộng lẫn chiều sâu. Giao thông đường thuỷ nội địa tuy là ngành vận tải có chi phí thấp, giá thành rẻ, tiện dụng trong việc chở hàng khối lượng lớn, hàng siêu trường, siêu trọng... nhưng thực tế chưa hội tụ đủ điều kiện cần thiết để trở thành ngành kinh tế có sức hấp dẫn cao trong thu hút các nguồn vốn đầu tư.

Mặc dù trong những năm gần đây, các công trình đường biển được đầu tư mở rộng và nâng cấp song vẫn không đáp ứng được nhu cầu vận chuyển hàng hoá thông qua đường hàng hải. Hiện trạng Việt Nam chưa có cảng nước sâu. Việc vận chuyển hàng xuất nhập khẩu bằng tàu lớn , đi xa phải trung chuyển qua cảng nước ngoài, phía Bắc phải qua Hồng Kông, phía Nam qua Singapore do đó đẩy chi phí vận tải lên cao, làm giảm khả năng cạnh tranh của hàng hoá, gây tổn thất cho nền kinh tế. Phần lớn các cảng đều có quy mô nhỏ bé, tiêu chuẩn kỹ thuật thấp, trang thiết bị bốc xếp cũ kỹ, công nghệ lạc hậu, không phù hợp với loại hàng, làm hạn chế năng lực của cảng (cảng chỉ có thể tiếp nhận tàu một vạn tấn trong khi đó Malaisia và Thái Lan có thể tiếp nhận tàu 80.000 đến 100.000 tấn, sức chở 6000 container). Những cảng lớn thì lại nằm sâu trong nội địa, luồng lạch lại có độ sâu hạn chế, không có đường sắt nối cảng với mạng lưới quốc gia. Do đó không có khả năng tiếp nhận các tàu biển có trọng tải lớn và công tác nạo vét luồng lạch cũng rất tốn kém.  Bên cạnh đó, hệ thống thông tin tín hiệu đường thuỷ và quan sát ven biển thiếu về số lượng và không đảm bảo tiêu chuẩn.

Vì vậy, để phát triển giao thông vận tải đường thuỷ cần tăng cường đầu tư củng cố, mở rộng, xây dựng hệ thống các công trình thuỷ, phát huy tối đa lợi thế và tiềm năng của các cảng biển làm giàu cho đất nước.

6. Thực trạng kết cấu hạ tầng hàng không.

Vận tải hàng không chiếm ưu thế trong vận tải hành khách quốc tế và là phương thức vận tải nội địa quan trọng. Trong quá trình hội nhập, phát triển với các nước trong khu vực và trên thế giới, hàng không đóng vai trò cầu nối hết sức quan trọng. Vì vậy, đầu tư củng cố và phát triển kết cấu hạ tầng- cảng hàng không có tính cấp bách trong giai đoạn hiện nay. Hiện nay nước ta có gần 20 sân bay có thể đưa vào khai thác. Trong đó có 3 sân bay: Nội Bài, Tân Sơn Nhất và Đà Nẵng đang khai thác nhiều tuyến bay trong nước và quốc tế. Lưu lượng hành khách và vận tải hàng hoá qua sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất hàng năm tăng khoảng 20- 25% đã tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế- xã hội, giao lưu văn hoá giữa các thành phố, các vùng trong nước với nhau và với các nước trên thế giới được nhanh chóng và thuận tiện. 

Nhưng hiện nay, mặc dù đã được nâng cấp, cải tạo song cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị ở hầu hết các sân bay đều lạc hậu, thiếu đồng bộ. Ngoài hai sân bay quốc gia là Nội Bài và Tân Sơn Nhất thì hầu hết các sân bay đều có quy mô nhỏ bé, kích thước đường băng ngắn và hẹp, tiêu chuẩn kỹ thuật thấp lại thiếu vốn duy tu, bảo dưỡng. Nên nhìn chung, hệ thống sân bay của Việt Nam hiện nay cần được đầu tư và nâng cấp mở rộng. 

II. Thực trạng đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải ở Việt Nam trong giai đoạn 2001- 2004

1. Tình hình thực hiện vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải.

Trong những năm đầu thế kỷ mới, cùng với quá trình công nghiệp hóa hiện đại hoá của đất nước, ngành giao thông vận tải nhất là trong lĩnh vực xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đã có những bước phát triển rõ rệt. Để đạt được chỉ tiêu tăng trưởng Đại hội IX đã đề ra, vốn đầu tư  phát triển toàn xã hội không ngừng gia tăng, đặc biệt tập trung đầu tư vào những lĩnh vực chủ chốt của nền kinh tế. Trong đó đầu tư để phát triển cơ sở hạ tầng giao thông vận tải được nhà nước ưu tiên và tạo mọi điều kiện về vốn, cơ chế chính sách và khoa học kỹ thuật. 

Biểu 2: Vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông

vận tải giai đoạn 2001-2004
	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	2001
	2002
	2003
	2004

	1. Tổng vốn đầu tư​ toàn xã hội
	1000 tỷ
	145.6
	163.3
	170.3
	176.8

	Tốc độ gia tăng định gốc 
	%
	100
	12.16
	16.96
	21.43

	Tốc độ gia tăng liên hoàn 
	%
	100
	12.16
	4.287
	3.817

	2. Vốn đầu tư​ cho ngành GTVT
	1000 tỷ
	19
	19.16
	22.85
	28.9

	Tỷ trọng so với tổng VĐT toàn xã hội 
	%
	13.05
	11.73
	13.42
	16.35

	Tốc độ gia tăng định gốc 
	%
	100
	0.826
	20.28
	52.11

	Tốc độ gia tăng liên hoàn 
	%
	100
	0.826
	19.29
	26.47

	3. Vốn đầu tư​ phát triển KCHT GTVT
	1000 tỷ
	6.333
	10.77
	10.42
	14.82

	Tỷ trọng so với VĐT toàn ngành GTVT 
	%
	33.33
	56.22
	45.58
	51.27

	Tốc độ gia tăng định gốc 
	%
	100
	70.05
	64.49
	134

	Tốc độ gia tăng liên hoàn 
	%
	100
	70.05
	-3.27
	42.23


Nguồn: Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân - Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
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Thông qua bảng biểu và sơ đồ trên ta thấy vốn đầu tư phát triển của toàn xã hội cũng như vốn đầu tư cho giao thông vận tải tăng đều qua các năm trong giai đoạn 2001- 2004. Còn vốn đầu tư cho KCHT GTVT tăng không đồng đều, có năm tăng có năm giảm.  

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trong giai đoạn 2001- 2004 là 656 nghìn tỷ đồng và liên tục tăng qua các năm: năm 2002 tăng 12,16% tức là tăng 17,7 nghìn tỷ đồng so với năm 2001; năm 2004 tăng 6,5 nghìn tỷ đồng tương đương với 3,8% so với năm 2003 và tăng 21,43% ( 31,2 nghìn tỷ đồng ) so với năm 2001. Vốn đầu tư toàn xã hội dùng để đầu tư vào các lĩnh vực hạ tầng kinh tế (công nghiệp, xây dựng, nông nghiệp, dịch vụ, giao thông vận tải, bưu điện) và hạ tầng xã hội (y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao...). Trong đó vốn đầu tư dành cho giao thông vận tải trong giai đoạn 2001- 2004 là 89,91 nghìn tỷ đồng chiếm 13,71% vốn đầu tư toàn xã hội. Đầu tư cho giao thông vận tải ngày càng được chú trọng, vốn đầu tư ngày cảng chiếm tỷ trọng cao trong tổng vốn đầu tư toàn xã hội: năm 2002: 11,73%, sang năm 2003: 13,42% và năm 2004 là 16,35%. Tốc độ gia tăng vốn đầu tư cho ngành GTVT là khá cao trong những năm qua, trung bình hàng năm tăng khoảng 15 – 20%. 

Vốn đầu tư toàn ngành giao thông vận tải được dùng để đầu tư  vào lĩnh vực dịch vụ vận tải (lưu thông hành khách và hàng hoá, công tác đăng kiểm, các dự án an toàn giao thông ...) và đầu tư vào công nghiệp giao thông vận tải ( công nghiệp đóng tàu, đóng mới ô tô khách, sản xuất toa xe...), đầu tư vào xây dựng khối trường và quản lý nhà nước về GTVT, đặc biệt đầu tư vào lĩnh vực xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông chiếm tỷ trọng cao nhất từ 40 đến 60%.  Trong giai đoạn 2001- 2004 vốn đầu tư phát triển KCHTGT là 42,33 nghìn tỷ đồng chiếm tỷ trọng 47,09% so với vốn đầu tư toàn ngành GTVT và có xu hướng tăng: năm 2003 chiếm 45,5% vốn đầu tư toàn ngành GTVT và chiếm 6,11% tổng vốn đầu tư toàn xã hội, năm 2004 chiếm 51,26% vốn đầu tư cho GTVT và chiếm 8,38% tổng vốn đầu tư toàn xã hội. Tốc độ gia tăng vốn đầu tư trong giai đoạn này cao nhưng không đồng đều: năm 2002 tăng 70,05% so với năm 2001 song năm 2003  có sự suy giảm vốn đầu tư cho xây dựng KCHT giao thông (giảm 3,2% tương đương với 0,3521 nghìn tỷ đồng). Sở dĩ có sự giảm này vì:
· Một số dự án xây dựng đang trong giai đoạn hoàn thành kế hoạch nên vốn đầu tư phân bổ trong năm thấp như: QL18, QL5, dự án 38 cầu trên QL1... Bên cạnh đó một số dự án mới triển khai giai đoạn đầu, khâu giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn, vốn đầu tư chưa huy động được nhiều như: dự án nâng cấp cải tạo mạng lưới đường bộ với tổng vốn dự kiến là 340 nghìn tỷ đồng (đang làm công tác chuẩn bị thực hiện dự án), dự án xây dựng 45 cầu miền trung và Tây Nguyên với tổng vốn dự kiến là 450 nghìn tỷ đồng...

· Trong năm 2003, do ảnh hưởng của thời tiết, một số dự  án trọng điểm như quốc lộ 6, QL 2, QL 3, QL 32... được triển khai trong điều kiện hết sức khó khăn địa hình địa chất phức tạp, lũ quét, lở đất nên tiến độ bị ảnh hưởng. Bên cạnh đó, nhiều dự án giải ngân không đạt kế hoạch đề ra như dự án WB3 (Cần Thơ - Năm Căn), dự án QL32 (Nghĩa Lộ - Vách Kim)...

· Ngoài ra, dịch Sars xuất hiện đầu năm và cúm gia cầm xuất hiện cuối năm, giá cả của các mặt hàng gia tăng gây ảnh hưởng đến toàn bộ nền kinh tế - xã hội, trong đó có giao thông vận tải.  

 Mặc dù chịu ảnh hưởng tăng giá một số mặt hàng như sắt thép, xăng dầu và dịch cúm gà làm ảnh hưởng đến mọi hoạt động kinh tế, song trong năm 2004 vốn đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông có chuyển biến tích cực: so với năm 2003 tăng 42,23% và so với năm 2001 tăng 133,96%. Trong năm đã khởi công xây dựng một số dự án lớn có ý nghĩa quan trọng đối với công cuộc phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của một số vùng nói riêng và cả nước nói chung, như dự án cầu Cần Thơ- sẽ là cây cầu dây văng có chiều dài nhịp giữa lớn nhất ở nước ta (550m), nằm trên quốc lộ 1A; dự án đường ô tô cao tốc TP. Hồ Chí Minh- Trung Lương. Bên cạnh đó, Thủ tướng chính phủ đã ban hành Công điện số 973/ CP-CN  ngày 09/7/2004, công văn số 1707 ngày 10/11/2004, tạo cơ sở mạnh mẽ để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc về giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án giao thông. Đây cũng là nguyên nhân góp phần làm tăng vốn đầu tư thực hiện trong năm.

2.  Tình hình thực hiện vốn đầu tư phát triển KCHT GTVT phân theo các loại hình giao thông.

2.1. Tình hình thực hiện chung

2.1.1. Vốn đầu tư phát triển KCHTGT phân theo các loại hình 

Tổng vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông được chia thành vốn cho phát triển hạ tầng đường bộ, đường sắt, đường thuỷ nội địa, đường biển và đường hàng không. Cùng với sự gia tăng chung của vốn đầu tư phát triển KCHT toàn ngành GTVT thì các tiểu ngành cũng có sự gia tăng vốn đầu tư qua các năm, được thể hiện qua bảng sau:

Biểu 3: Vốn đầu tư phát triển KCHT GTVT phân theo các loại hình giao thông giai đoạn 2001- 2004

	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	2001
	2002
	2003
	2004

	Vốn đầu t​ư phát triển KCHT GTVT
	1000 tỷ
	6.333
	10.77
	10.42
	14.82

	1. Ngành đư​ờng bộ
	1000 tỷ
	4.682
	6.517
	6.125
	11.19

	Tốc độ gia tăng định gốc 
	%
	100
	39.19
	30.82
	138.9

	Tốc độ gia tăng liên hoàn 
	%
	100
	39.19
	-6.015
	82.61

	2. Ngành đ​ường sắt
	1000 tỷ
	0.312
	0.361
	0.341
	0.417

	Tốc độ gia tăng định gốc 
	%
	100
	15.71
	9.295
	33.65

	Tốc độ gia tăng liên hoàn 
	%
	100
	15.71
	-5.54
	22.29

	3. Ngành đư​ờng thuỷ nội địa
	1000 tỷ
	0.206
	0.265
	0.283
	0.301

	Tốc độ gia tăng định gốc 
	%
	100
	28.81
	37.52
	46.47

	Tốc độ gia tăng liên hoàn 
	%
	100
	28.81
	6.762
	6.511

	4. Ngành đư​ờng hàng hải
	1000 tỷ
	0.628
	1.321
	1.176
	0.37

	Tốc độ gia tăng định gốc 
	%
	100
	110.4
	87.26
	-41.08

	Tốc độ gia tăng liên hoàn 
	%
	100
	110.4
	-10.98
	-68.54

	5. Ngành đư​ờng hàng không
	1000 tỷ
	0.505
	2.305
	2.492
	2.543

	Tốc độ gia tăng định gốc 
	%
	100
	356.4
	393.5
	403.6

	Tốc độ gia tăng liên hoàn 
	%
	100
	356.4
	8.113
	2.047


Nguồn: Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân - Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Nhìn chung, vốn đầu tư cho phát triển KCHT GTVT đối với từng loại hình tăng không đồng đều qua các năm, có năm tăng cao, có năm tăng ít, có năm lại giảm, song so với năm 2001 có những bước tiến đáng kể. Có thể minh họa qua sơ đồ sau: 
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       Ngành đường bộ thu hút khối lượng vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng rất lớn và có tốc độ tăng cao cả về số tuyệt đối lẫn tương đối. Nếu lấy năm 2001 làm gốc thì tốc độ tăng thêm qua các năm: 2002 là 39,19% (tương đương 1,835 nghìn tỷ), năm 2003 là 30,82% (1,443 nghìn tỷ) và năm 2004 là 138,89% (6,503 nghìn tỷ). Năm 2003 có giảm sút so với năm 2002 là 0,392 nghìn tỷ tức là 6.01% do tình hình kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn, vốn bố trí cho các dự án không huy động được. Song đến năm 2004 có sự phục hồi, vốn đầu tư tăng lên gấp 82,6% so với năm 2003. 

Vốn đầu tư phát triển KCHT đường sắt mặc dù vẫn tiếp tục tăng (năm 2002 tăng 15,7% so với năm 2001, năm 2004 tăng 33,65% so với năm 2003) song khối lượng tăng cả về con số tuyệt đối lẫn tương đối đều nhỏ hơn so với các loại hình giao hình giao thông khác. Do số lượng các dự án phát triển mạng lưới đường sắt ít và có quy mô nhỏ bé. Trung bình hàng năm, vốn huy động cho đầu tư sửa chữa, xây dựng, nâng cấp mạng lưới đường sắt khoảng 358 tỷ, quá ít so với nhu cầu.

Đường thuỷ nội địa trong những năm qua được nhà nước quan tâm đầu tư xây dựng các tuyến vận tải và hệ thống cảng sông trong cả nước. Đây là một ngành có lợi thế về điều kiện tự nhiên và không tốn kém vốn đầu tư như các loại hình khác. Tốc độ tăng vốn đầu tư khá cao và đều qua các năm, trung bình tăng 13.57%/ năm; và hứa hẹn nhiều triển vọng trong tương lai vì điều kiện tự nhiên của nước ta rất thuận tiện cho phát triển loại hình giao thông kinh tế này.

Vốn đầu tư phát triển hạ tầng hàng hải trong những năm gần đây có phần giảm sút. Năm 2002 tăng gấp hơn 2 lần năm 2001, song từ đó đến nay vốn đầu tư giảm nhanh: năm 2003 so với năm 2002 giảm 0,145 nghìn tỷ đồng tương đương với 10,97%, năm 2004 giảm 41,08% so với năm 2001 và giảm 68,53% so với năm 2003. Nguyên nhân của tình trạng này là do một số dự án đã hoàn thành như: Cảng Hải Phòng giai đoạn II, cảng Cái Lân...và chưa có kế hoạch xây dựng dự án mới. Vốn đầu tư nước ngoài chưa thu hút được, bên cạnh vốn trong nước được bổ sung cho các dự án khác để đẩy nhanh tiến độ, gấp rút hoàn thành kế hoạch 5 năm. Vì vậy dẫn đến tình trạng thiếu vốn cho các dự án phát triển ngành hàng hải.

Ngành hàng không là một ngành đem lại nhiều lợi ích cho nền kinh tế quốc dân, và nó ngày càng khẳng định vị trí quan trọng trong kết cấu hạ tầng giao thông. Đây là ngành có xu hướng phát triển mạnh trong tương lai. Tốc độ tăng của vốn đầu tư cho xây dựng hạ tầng hàng không cao gấp chục lần so với các hình thức khác: năm 2002 tăng 1,8 nghìn tỷ tương đương với 356,43% so với năm 2001, năm 2004 tăng gấp 4 lần năm 2001 và tăng 2,04% so với năm 2003. Trung bình hàng năm vốn đầu tư phát triển hạ tầng hàng không tăng 71.4%. 

2.1.2. Cơ cấu vốn đầu tư phát triển KCHTGT phân theo ngành.

Trong giai đoạn 2001- 2004, vốn đầu tư được huy động cho xây dựng KCHT GTVT là 42,334 nghìn tỷ đồng, trong đó cho hạ tầng đường bộ chiếm tỷ trọng cao nhất là 28,509 nghìn tỷ chiếm 67,343%, hạ tầng đường sắt là 1,431 nghìn tỷ chiếm 3,38%, hạ tầng đường thuỷ nội địa là 1,0538 nghìn tỷ chiếm 2,489%, hạ tầng đường hàng hải là 3,495 nghìn tỷ chiếm 8,25%, hạ tầng đường hàng không là 7,845 nghìn tỷ chiếm 18,53%. 

Biểu 4: Cơ cấu vốn đầu t​ư phát triển KCHTGT phân theo các loại hình giao thông giai  đoạn 2001-2004

                                                                                                 Đơn vị: %
	Chỉ tiêu 
	2001
	2002
	2003
	2004
	4 năm

	Vốn đầu t​ư phát triển  KCHT GTVT
	100
	100
	100
	100
	100

	1.§­​êng bé
	73.94
	60.52
	58.80
	75.49
	67.34

	2.Đ​ường sắt
	4.93
	3.35
	3.27
	2.81
	3.38

	3.Đư​ờng thuỷ nội địa
	3.25
	2.46
	2.71
	2.03
	2.49

	4.Đ​ường hàng hải
	9.92
	12.27
	11.29
	2.50
	8.26

	5.Đư​ờng hàng không
	7.97
	21.40
	23.92
	17.16
	18.53


Nguồn: Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân - Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Cơ cấu vốn đầu tư đang có sự dịch chuyển từ các ngành đường sắt, đường thuỷ nội địa, đường biển sang ngành đường bộ. Thể hiện bằng tỷ trọng vốn đầu tư phát triển hạ tầng đường bộ có xu hướng tăng (năm 2001 là 73,94%, năm 2004 là 75,49%); ngược lại, vốn đầu tư xây dựng hạ tầng đường sắt, đường thuỷ và đường hàng hải chiếm tỷ trọng ngày càng giảm. Cụ thể tỷ trọng vốn đầu tư phát triển KCHT ngành đường sắt giảm từ 4,93% năm 2001 xuống 2,81% năm 2004, ngành đường thuỷ nội địa giảm từ 3,25% năm 2001 xuống 2,03% năm 2004, ngành hàng hải giảm từ 9,92% năm 2001 xuống 2,05% năm 2004. Ngược lại, vốn đầu tư phát triển hạ tầng hàng không chiếm tỷ trọng cao và ngày càng tăng trong cơ cấu vốn đầu tư xây dựng KCHTGT: năm 2001 chỉ chiếm 7,97% sang năm 2002 tăng lên đến 21,40%, năm 2003 là 23,92% và năm 2004 là 17,16%. 

Nhìn chung, vốn đầu tư được phân bổ cho xây dựng KCHT từng loại hình giao thông theo một cơ cấu không cân đối, lệch hẳn về phía đường bộ. Đây cũng là một đặc điểm nổi bật của hoạt động đầu tư phát triển KCHT ở những nước đang phát triển, khi mà cơ sở hạ tầng đường bộ còn nhiều thiếu sót, chưa đủ điều kiện để phát triển các loại hình giao thông khác. 

2.2.Tình hình thực hiện vốn đầu tư phát triển KCHT GTVT trong từng ngành giao thông

2.2.1. Vốn và cơ cấu vốn đầu tư phát triển KCHT giao thông đường bộ

Ngành đường bộ trong những năm qua thu hút khối lượng vốn đầu tư lớn với nhiều dự án các loại, có dự án vốn đầu tư  lớn như dự án đường Hồ Chí Minh hay đường tránh Huế kéo dài nhiều năm, cũng có những dự án vốn đầu tư nhỏ chỉ xây dựng trong vài tháng đến một năm; có dự án xây dựng mới cũng có dự án cải tạo nâng cấp. Vì vậy trong phân loại vốn đầu tư xây dựng hạ tầng đường bộ sẽ phân chia theo đặc điểm, tính chất, hình thức công trình giao thông đường bộ: đường, cầu, hầm. Trong đường có nhiều loại: đường quốc lộ, đường tỉnh lộ và đường nông thôn...

Biêủ 5: vốn đầu tư phát triển KCHT giao thông  đường bộ 

giai đoạn 2001-2004

	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	2001
	2002
	2003
	2004

	VĐT phát triển  KCHTGT đư​ờng bộ 
	1000 tỷ
	4.682
	6.517
	6.125
	11.19

	1. §​­êng
	1000 tỷ
	3.521
	5.237
	4.739
	5.619

	Tốc độ gia tăng liên hoàn
	%
	100
	48.74
	-9.51
	18.57

	Xây dựng mới
	1000 tỷ
	1.356
	3.195
	3.025
	2.256

	Cải tạo nâng cấp
	1000 tỷ
	2.165
	2.042
	1.714
	3.363

	2. Cầu
	1000 tỷ
	0.781
	1.025
	1.116
	4.364

	Tốc độ gia tăng liên hoàn
	%
	100
	31.24
	8.878
	291

	Xây dựng mới
	1000 tỷ
	0.698
	0.886
	1.113
	4.214

	Cải tạo nâng cấp
	1000 tỷ
	0.083
	0.139
	0.03
	0.15

	3. Hầm
	1000 tỷ
	0.38
	0.255
	0.27
	1.202

	Tốc độ gia tăng liên hoàn
	%
	100
	-32.89
	5.882
	345.2


Nguồn: Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân - Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
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Nhìn chung vốn đầu tư phát triển hạ tầng đường bộ phân theo từng loại công trình : đường, cầu, hầm tăng trưởng không đều qua các năm, có năm tăng, có năm giảm. Vốn đầu tư xây dựng đường năm 2002 tăng hơn năm 2001 là 1,716 nghìn tỷ (tức là tăng 48,7%) song năm 2003 lại giảm 9,51% so với năm 2002. Tốc độ tăng trưởng vốn đầu tư  cho xây dựng cầu có xu hướng tăng và đặc biệt tăng cao nhất trong năm 2004 là 291%. Còn vốn đầu tư cho xây dựng hầm năm 2002 giảm song đến năm 2003 có dấu hiệu tăng lên và năm 2004 tăng mạnh 345,2%. Có thể đi vào xem xét tình hình đầu tư cụ thể từng loại công trình này theo mức độ xây dựng mới và cải tạo nâng cấp trong giai đoạn 2001- 2004.    

· Trong những năm qua, nhiều dự án xây dựng đường được thực hiện cả xây mới và cải tạo nâng cấp. Vốn đầu tư cho xây dựng mới các tuyến đường tăng nhanh, năm 2001 là 1,35 nghìn tỷ đồng, năm 2002 vốn đầu tư gấp hơn hai lần năm 2001 và năm 2003 tăng 1,23 lần năm 2001. Ngược lại, vốn đầu tư cho cải tạo, nâng cấp hệ thống đường bộ giảm dần: năm 2002 giảm 5,7% so với năm 2001, năm 2003 giảm 16,1% so với năm 2002. Tỷ trọng vốn đầu tư xây dựng mới chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong cơ cấu vốn đầu tư xây dựng đường: năm 2001 là 38,5%, năm 2002 là 61% và năm 2003 là 63,8%. Năm 2004, tỷ trọng vốn đầu tư xây dựng mới giảm xuống còn 40,15%, tỷ trọng vốn đầu tư cải tạo và nâng cấp tăng lên từ 36,17% năm 2003 đến 59,85% năm 2004.  Có sự thay đổi chiều hướng này là do: nhiều tuyến đường do mưa bão, sụt đất, lở đất làm hư hại cho nên trong năm nhà nước đã chỉ đạo thực hiện nhiều dự án nâng cấp cải tạo mạng lưới đường bộ. 

· Bên cạnh đầu tư xây dựng các tuyến đường nối liền các huyết mạch quốc qia, đầu tư xây dựng cầu cũng thu hút một khối lượng vốn không nhỏ và ngày càng  tăng cả về chất lượng lẫn số lượng. Nếu lấy năm 2001 làm gốc thì tốc độ tăng liên tục trong các năm là: năm 2002 tăng 31,24% (tương đương với 0,244 nghìn tỷ), năm 2003 tăng 42,9% (0,335 nghìn tỷ) và năm 2004 tăng 459% (3,583 nghìn tỷ). Năm 2004, một số dự án xây dựng cầu được tăng cường vốn như dự án 38 cầu trên quốc lộ 1 (GĐ1), cầu Bãi Cháy, cầu Cần Thơ, Cầu Thanh Trì...giúp đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và thi công. Vốn đầu tư xây dựng mới cầu chiếm tỷ trọng cao trên 85% trong cơ cấu vốn dành cho xây dựng cầu và có xu hướng ngày càng tăng. Năm 2002 tăng 31,2% tức là tăng 0,118 nghìn tỷ so với năm 2001, năm 2004 tăng 3,101 nghìn tỷ tương đương với 278% so với năm 2003. Bên cạnh đầu tư gia tăng số lượng các cây cầu trong cả nước phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, có khoảng 50 dự án nhỏ và vừa cải tạo, nâng cấp cầu, khắc phục cầu yếu với tổng số vốn 0,402 nghìn tỷ đồng chiếm tỷ trọng 5,5% so với vốn đầu tư xây dựng cầu. 

· Hầm đường bộ qua đèo Hải Vân khởi công từ năm 1999 đến nay đang trong giai đoạn hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng. Ngoài ra, hầm đường bộ Đèo Ngang nằm trên quốc lộ 1A khởi công tháng 5/2003 và hoàn thành tháng 8/2004. Vốn đầu tư xây dựng hầm giao thông trong 4 năm là 2,107 nghìn tỷ. Đây là loại công trình mở ra khả năng cải tạo hướng tuyến, khắc phục được đường cong, đèo dốc, thường gây sụt lở và tai nạn, rút ngắn đường đi, hạ giá thành vận tải. 

Cơ cấu vốn đầu tư phát triển KCHT đường bộ theo các loại công trình giao thông đường, cầu, hầm là một cơ cấu không cân đối. Trong 4 năm, tỷ trọng vốn đầu tư cho xây dựng đường là 19,116 nghìn tỷ chiếm tỷ trọng lớn nhất 67,05%, xây dựng cầu là 7,286 nghìn tỷ chiếm tỷ trọng 25,56% và vốn dành cho xây dựng hầm là 2,107 nghìn tỷ chiếm 7,39%. Trong xây dựng đường, vốn chủ yếu đầu tư vào các công trình đường quốc lộ chiếm khoảng 80 -90%, còn vốn cho giao thông nông thôn và tỉnh lộ chỉ chiếm 10 - 20%. Có thể tham khảo sơ đồ sau để thấy rõ cơ cấu vốn này:
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Nhìn chung vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đường bộ có xu hướng ngày càng tăng và phân bổ cho các loại công trình tương đối hợp lý. Hạ tầng đường bộ có thuận lợi hơn các lĩnh vực khác, được tập trung đầu tư với khối lượng vốn lớn, thu hút được nhiều nguồn vốn, kể cả nguồn vốn trong dân cư (chỉ đầu tư duy nhất vào hạ tầng đường đường bộ). Vốn dân cư thường được huy động xây dựng giao thông nông thôn: đường làng, đường xã và xây mới hoặc sửa chữa cầu dưới dạng tiền mặt hoặc ngày công lao động. 

2.2.2 Vốn và cơ cầu vốn đầu tư phát triển KCHT giao thông đường sắt.

Đường sắt là một loại hình giao thông có tính kinh tế cao: vận chuyển trên bộ với khối lượng lớn, không chiếm dụng diện tích nhiều như đường bộ...song vốn đầu tư cho xây dựng cơ sở hạ tầng lại nhỏ bé. Vốn được sử dụng để đầu tư phát triển mạng lưới đường sắt, cầu sắt, hầm sắt và hệ thống nhà ga, thông tin tín hiệu đường sắt.

Biểu 6: vốn đầu tư phát triển KCHT giao thông đường sắt giai đoạn 2001-2004.

	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	2001
	2002
	2003
	2004

	VĐT phát triển KCHTGT đư​ờng sắt
	1000 tỷ
	0.312
	0.361
	0.341
	0.417

	 1. Xây dựng đ​ường sắt
	1000 tỷ
	0.15
	0.12
	0.11
	0.16

	Tốc độ gia tăng định gốc
	%
	100
	-20
	-26.67
	6.6667

	Tốc độ gia tăng liên hoàn
	%
	100
	-20
	-8.33
	45.45

	 2. Xây dựng Cầu sắt
	1000 tỷ
	0.017
	0.084
	0.15
	0.188

	Tốc độ gia tăng định gốc
	%
	100
	394.1
	782.4
	1005.9

	Tốc độ gia tăng liên hoàn
	%
	100
	394.12
	78.57
	25.33

	 3. Xây dựng Hầm sắt
	1000 tỷ
	0.065
	0.083
	0.043
	0

	Tốc độ gia tăng định gốc
	%
	100
	27.69
	-33.85
	-100

	Tốc độ gia tăng liên hoàn 
	%
	100
	27.69
	-48.19
	-100

	4. Xây dựng ga và hệ thống TTTH
	1000 tỷ
	0.08
	0.074
	0.038
	0.069

	Tốc độ gia tăng định gốc
	%
	100
	-7.50
	-52.50
	-13.75

	Tốc độ gia tăng liên hoàn
	%
	100
	-7.5
	-48.65
	81.579


Nguồn: Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân - Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
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Thông qua biểu và sơ đồ trên có thể thấy rõ vốn đầu tư phát triển KCHT đường sắt theo các loại hình đường, cầu, hầm, TTTH không đồng đều, biến động tăng giảm liên tục. Điều này thể hiện hạ tầng đường sắt luôn ở trong tình trạng thiếu vốn đầu tư và luôn phải bố trí vốn theo tình thế.

· Vốn đầu tư cho xây dựng đường sắt chủ yếu đầu tư vào tuyến đường sắt Thống Nhất nối liền Bắc Nam được khởi công xây dựng từ năm 1978 đến nay vẫn tiếp tục hoàn thiện. Vốn tăng giảm qua các năm không ổn định, từ năm 2001 đến 2003 giảm liên tục, năm 2004 tăng lên 45% so với năm trước.

· Dự án khôi phục 10 cầu trên đường sắt Thống Nhất bắt đầu khởi công từ năm 2000, vốn đầu tư qua các năm tăng lên: năm 2002 tăng gấp gần 4 lần năm 2001, năm 2003 so với 2002 tăng 78,57% (tương đương với 66 tỷ đồng), năm 2004 so với năm 2003 tăng 25,33% (38 tỷ đồng). 

· Dự án phục hồi 4 hầm sắt khu vực đèo Hải Vân bắt đầu khởi công năm 2001 và hoàn thành năm 2003, vốn thực hiện lần lượt năm 2001 là 65 tỷ, năm 2002 là 83 tỷ và năm 2003 là 43 tỷ. 

· Hệ thống thông tin tín hiệu đường sắt mặc dù trong những năm qua đã được quan tâm đầu tư song khoảng cách giữa nhu cầu đầu tư và nguồn đáp ứng  là khá lớn. Thực trạng ở hầu hết các nhà ga và hệ thống thông tin tín hiệu trên các tuyến đường sắt xuống cấp và thiếu trầm trọng. Trong khi đó, vốn đầu tư xây dựng và sửa chữa lại giảm dần, năm 2002 giảm 6 tỷ tương đương với 7,5% so với năm 2001, năm 2003 giảm 48,6% (36 tỷ) so với năm 2002. Năm 2004 có chuyển biến trong việc tăng vốn đầu tư cho xây dựng hệ thống thông tin tín hiệu đường sắt, tăng lên 31 tỷ tương đương với 81,6%.  

Một ưu điểm của việc đầu tư phát triển KCHT đường sắt là đã thiết lập nên một cơ cấu vốn tương đối hợp lý, kết hợp hài hoà giữa đầu tư xây dựng các tuyến đường sắt với việc nâng cấp hệ thống thông tin tín hiệu trên các tuyến đường, phân bổ vốn hợp lý cho đa dạng các loại hình đường, cầu, hầm sắt. Trong 4 năm qua thì tổng vốn thực hiện xây dựng hạ tầng đường sắt là 1,431 nghìn tỷ đồng, trong đó vốn cho xây dựng đường sắt là 0,54 nghìn tỷ chiếm 37,74%, vốn cho xây dựng cầu sắt là 0,439 nghìn tỷ chiếm 30,68%, vốn cho xây dựng hầm sắt là 0,191 nghìn tỷ chiếm 13,35% và vốn cho xây dựng ga và hệ thống thông tin tín hiệu đường sắt là 0,261 nghìn tỷ chiếm 18,24%.
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Nhìn chung, vốn đầu tư cho xây dựng hạ tầng đường sắt không đủ đáp ứng nhu cầu, vẫn chỉ tập trung xây dựng, cải tạo, sửa chữa các tuyến đường sắt cũ, chưa mở rộng ra các tuyến mới; thiếu vốn đầu tư cho duy tu, bảo dưỡng những tuyến đường sắt xuống cấp.
2.2.3. Vốn và cơ cấu vốn phát triển KCHT giao thông đường thuỷ nội địa.
Biểu 7: vốn đầu tư phát triển KCHT giao thông đường thuỷ nội địa giai đoạn 2001-2004.

	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	2001
	2002
	2003
	2004

	VĐT phát triển KCHT ®­​êng thuỷ NĐ
	1000 tỷ
	0.2055
	0.265
	0.283
	0.301

	1. Hai tuyến đ​ường thuỷ phía Nam và
 cảng Cần Thơ (vốn ODA)
	1000 tỷ
	0.11
	0.15
	0.14
	0.15

	Tốc độ gia tăng định gốc
	%
	100
	36.364
	27.27
	36.364

	Tốc độ gia tăng liên hoàn
	%
	100
	36.36
	-6.67
	7.14

	2. Phà Mê K«ng GĐ2 (ODA)
	1000 tỷ
	0.0515
	0.011
	0.017
	0.01

	Tốc độ gia tăng định gốc
	%
	100
	-79.22
	-67.38
	-80.58

	Tốc độ gia tăng liên hoàn
	%
	100
	-79.22
	57.01
	-40.48

	3. Các dự án sử dụng vốn trong n​ước:
	1000 tỷ
	0.044
	0.104
	0.126
	0.141

	Tốc độ gia tăng định gốc
	%
	100
	136.36
	185.9
	220.45

	Tốc độ gia tăng liên hoàn
	%
	100
	136.36
	20.96
	12.08

	3.1. Xây dựng các tuyến vận tải thuỷ
	1000 tỷ
	0.019
	0.042
	0.057
	0.095

	3.2. Nạo vét, cảI tạo sông
	1000 tỷ
	0.003
	0.004
	0.008
	0.007

	3.3. Bến khách, cảng sông và các công trình phụ trợ
	1000 tỷ
	0.022
	0.058
	0.061
	0.039


Nguồn: Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân - Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
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Nhìn chung, quá trình đầu tư phát triển KCHT đường thuỷ nội địa đối với vốn ODA tăng trưởng không ổn định còn đối với các dự án sử dụng vốn trong nước thì có xu hướng phát triển tương đối đều qua các năm. Dự án sử dụng vốn ODA có quy mô lớn thường phụ thuộc vào tiến độ cấp vốn của nhà tài trợ và nguồn vốn đối ứng của Việt Nam vì vậy tốc độ tăng trưởng qua các năm không được ổn định, tăng giảm liên tục. Ví dụ như dự án phát triển hai tuyến đường thuỷ phía Nam và cảng Cần Thơ có năm tăng 36,36%, có năm lại giảm 6,67% so với năm trước; hay dự án xây dựng phà Mê Kông GĐ2 có xu hướng giảm vốn đầu tư từ 51 tỷ đồng (năm 2001) xuống 10 tỷ đồng (2004) tương đương với 80,6%. Ngược lại, các dự án sử dụng vốn trong nước lại có xu hướng tăng trưởng ngày càng cao và ổn định hơn, tốc độ tăng trưởng trung bình trong giai đoạn này khoảng 47,43%. Các dự án sử dụng vốn trong nước chủ yếu là các dự án có quy mô nhỏ và trung bình, cụ thể bao gồm: 
· Vốn đầu tư xây dựng các tuyến vận tải thuỷ ngày càng chiếm tỷ trọng cao và có xu hướng tăng. Năm 2002 một số tuyến vận tải thuỷ (VTT) được khởi công xây dựng như: tuyến VTT Hải Phòng- Sơn La, tuyến VTT sông Đồng Nai, tuyến VTT Quảng Ninh ra đảo Cô Tô...làm vốn đầu tư tăng lên 32 tỷ tương đương với 121% so với năm 2001. Năm 2004, các dự án xây dựng tuyến vận tải thuỷ ở miền Nam và một số dự án lớn ở miền bắc được khởi công góp phần làm cho vốn đầu tư tăng lên 38 tỷ tức là tăng 66,67% so với năm 2003. Các dự án xây dựng tuyến vận tải thuỷ thường có quy mô nhỏ, xây dựng trong khoảng từ 1-2 năm, cũng có những dự án lớn quy mô khoảng 50 đến 100 tỷ được phân bổ cho 3-4 năm như dự án xây dựng tuyến VTT Lạch Giang- Hà Nội, tuyến VTT Quảng Ninh- Ninh Bình.

· Trong những năm qua, các cửa sông bị sa bồi phức tạp khiến cho các tàu đi lại khó khăn, buộc nhà nước phải quan tâm đầu tư nạo vét, cải tạo sông. Vốn đầu tư cho công việc này chỉ chiếm một tỷ trọng nhỏ nhưng nó ảnh hưởng đến chất lượng giao thông đường thuỷ. Hàng năm, nhà nước bỏ ra khoảng 4-8 tỷ cho việc thanh thải trên các sông, nạo vét cửa sông.

· Vốn đầu tư xây dựng bến khách và các công trình phụ trợ có xu hướng tăng từ năm 2001-2003 song năm 2004 có dấu hiệu suy giảm 35,9% so với năm trước. Nguyên nhân một phần là do thiếu hụt vốn đầu tư. Và ở một khía cạnh khác đây lại là sự điều chỉnh vốn đầu tư tập trung cho các mục tiêu trọng điểm của ngành. Đó là xây dựng, cải tạo, nâng cấp các tuyến vận tải thuỷ phục vụ cho nhu cầu vận chuyển bằng đường sông. Trong những năm qua, chúng ta chỉ quan tâm đầu tư xây dựng cảng sông, bến thuỷ, trong khi đó các tuyến sông khai thác dựa vào điều kiện tự nhiên thì không được chú trọng. Điều này làm cho việc vận chuyển bằng đường thuỷ hết sức khó khăn và phụ thuộc nhiều vào tự nhiên. Nhìn chung, thì vốn đầu tư để phát triển hạ tầng đường thuỷ còn thiếu nhiều so với nhu cầu nâng cấp cải tạo các luồng tuyến, bến cảng... 

Trong giai đoạn 2001-2004 có nhiều dự án phát triển hạ tầng đường thuỷ nội địa với quy mô vốn nhỏ. Ngoài hai dự án lớn sử dụng vốn ODA là dự án xây dựng hai tuyến đường thuỷ phía Nam và cảng Cần Thơ (chiếm tỷ trọng 52,2%) và dự án xây dựng phà Mê Kông GĐ2 (chiếm tỷ trọng8,45%), còn lại là các dự án sử dụng vốn trong nước chiếm tỷ trọng 39,36% trong cơ cấu vốn đầu tư hạ tầng đường thuỷ nội địa. Trong 4 năm, vốn trong nước huy động cho xây dựng hạ tầng đường thuỷ nội địa là 414,8 tỷ đồng. Trong đó, vốn được dùng để xây dựng các tuyến vận tải thuỷ là 213 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 51,35%, vốn nạo vét và cải tạo sông là 21,7 tỷ chiếm tỷ trọng 5,23% và vốn dùng để xây dựng các bến khách, cảng sông và các công trình phụ trợ là 180,1 tỷ chiếm tỷ trọng 43,42%.
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2.2.4. Vốn và cơ cấu vốn đầu tư phát triển KCHT giao thông đường biển.

Cảng biển là nguồn lợi do thiên nhiên mang lại cho các quốc gia có biển. Trải qua các thế hệ phát triển cảng biển, đặc biệt do có cuộc bùng nổ cách mạng khoa học kỹ thuật, cảng biển ngày càng có vị trí quan trọng trong sự phát triển kinh tế của mỗi quốc gia. Ngày nay do xu hướng toàn cầu hoá kinh tế, các cảng biển đóng vai trò như bộ phận chuyển giao hàng hoá xuất nhập khẩu, là trung tâm dịch vụ hậu cần. Trong những năm qua, Việt Nam không ngừng đầu tư mở rộng và nâng cấp hệ thống cảng biển từ Bắc vào Nam. Nhiều dự án xây dựng cảng có quy mô lớn như dự án cảng Tiên Sa- Đà Nẵng được khởi công từ năm 1999, trong 4 năm 2001-2004 tiếp tực đầu tư 820 tỷ (chiếm tỷ trọng 23,46%) để hoàn thành dự án vào năm 2004. Một số dự án lớn đã hoàn thành trong năm 2004 như dự án cảng Hải Phòng giai đoạn II (trong 3 năm từ 2001-2003 đầu tư 540 tỷ chiếm tỷ trọng15,45%) và dự án cảng Cái Lân (vốn đầu tư trong 3 năm là 1,134 nghìn tỷ chiếm tỷ trọng 32,45%). Ngoài ra, đầu tư một số dự án xây dựng cảng với quy mô nhỏ như xây dựng bến cho tàu 3 vạn tấn cảng Quy Nhơn, bến 2 vạn tấn cảng Cửa Lò và tường chắn cát cảng Nha Trang. Ngoài đầu tư mở rộng, cải tạo và nâng cấp hệ thống cảng biển, nhà nước còn chú trọng đầu tư  xây dựng hệ thống thông tin duyên hải và hệ thống đèn biển quốc gia, đóng tàu tìm kiếm cứu nạn, ứng cứu dầu tràn và tầu thả phao đa chức năng. Vốn đầu tư cho các dự án này khoảng 660 tỷ chiếm tỷ trọng 18,88%, trong đó chủ yếu là đầu tư cho hệ thống thông tin duyên hải.

Biểu 8: Vốn và cơ cấu vốn đầu tư phát triển KCHT giao thông đường biển giai đoạn 2001-2004.

	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	2001
	2002
	2003
	2004

	VĐT phát triển KCHT đư​ờng biển
	1000 tỷ
	0.628
	1.321
	1.176
	0.37

	1. Cảng Tiên Sa- Đà Nẵng
	1000 tỷ
	0.195
	0.265
	0.17
	0.19

	Tỷ trọng 
	%
	31.05
	20.06
	14.46
	51.35

	2. Cảng Hải Phòng giai đoạn II
	1000 tỷ
	0.05
	0.06
	0.43
	0

	Tỷ trọng 
	%
	7.96
	4.54
	36.56
	0.00

	3. Cảng Cái Lân
	1000 tỷ
	0.229
	0.712
	0.193
	0

	Tỷ trọng 
	%
	36.46
	53.90
	16.41
	0.00

	4. Cảng Cửa Lò
	1000 tỷ
	0.04
	0.02
	0.02
	0.02

	Tỷ trọng 
	%
	6.37
	1.51
	1.70
	5.41

	5. Cảng Nha Trang
	1000 tỷ
	0.02
	0.04
	0.05
	0.01

	Tỷ trọng 
	%
	3.18
	3.03
	4.25
	2.70

	6. Cảng Quy Nhơn
	1000 tỷ
	0.001
	0.03
	0.05
	0.04

	Tỷ trọng 
	%
	0.16
	2.27
	4.25
	10.81

	7. Đài thông tin duyên hải
	1000 tỷ
	0.073
	0.184
	0.043
	0

	Tỷ trọng 
	%
	11.62
	13.93
	3.66
	0.00

	8. Tàu tìm kiếm cứu nạn
	1000 tỷ
	0.02
	0.01
	0.189
	0.11

	Tỷ trọng 
	%
	3.18
	0.76
	16.07
	29.73

	9. Dự án quan sát ven biển
	1000 tỷ
	0
	0
	0.031
	0

	Tỷ trọng 
	%
	0.00
	0.00
	2.64
	0.00


Nguồn: Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân - Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Trong giai đoạn 2001-2004, vốn đầu tư phát triển hạ tầng hàng hải được phân bổ cho phát triển hệ thống cảng biển trong cả nước từ Bắc vào Nam bên cạnh việc xây dựng và nâng cấp hệ thống thông tin tín hiệu đường biển. Cơ cấu vốn đầu tư ưu tiên tập trung vốn cho các cảng lớn để nhanh chóng hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng như  Cảng Cái Lân, Cảng Tiên Sa, Cảng Hải Phòng. Có thể tham khảo sơ đồ sau để thấy rõ cơ cấu vốn đầu tư phát triển hạ tầng đường biển trong giai đoạn này:
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2.2.5. Vốn và cơ cấu vốn đầu tư phát triển KCHT giao thông  hàng không.

Trong các loại hình vận tải thì đầu tư cho hạ tầng hàng không thu hồi vốn nhanh nhất và đem lại lợi nhuận cao. Vốn đầu tư được tập trung vào xây dựng các cảng hàng không, các đường băng và mua máy bay để phục vụ nhu cầu vận chuyển trong nước và quốc tế. Trong giai đoạn này, vốn đầu tư xây dựng hạ tầng hàng không chủ yếu tập trung cải tạo mở rộng sân bay quốc tế Nội Bài và xây dựng nhà ga hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (vốn ODA, doanh nghiệp trả nợ). Vốn đầu tư cho dự án đường cất cánh 1B cảng HK Nội Bài và dự án mở rộng cảng HK Nội Bài trong 4 năm là 557 tỷ chiếm tỷ trọng 7,1%. Dự án nhà ga HK quốc tế Tân Sơn Nhất được khởi công năm 2003 và huy động vốn trong 2 năm khoảng 1 nghìn tỷ chiếm tỷ trọng 12,75%. Một số cảng hàng không nội địa cũng đã được nâng cấp như Huế, Buôn Ma Thuột, Liên Khương, Tuy Hoà trong năm 2003 và 2004 với vốn đầu tư thực hiện là 200 tỷ đồng. Vốn đầu tư xây dựng các cảng hàng không nội địa có xu hướng tăng: năm 2004 tăng gấp 8 lần tương đương với 160 tỷ so với năm 2003. 

Vốn đầu tư dành cho các dự án mua máy bay chiếm tỷ trọng lớn trong tổng vốn đầu tư phát triển KCHT hàng không (từ 60- 90%). Kể từ năm 2001 tổng công ty hàng không Việt Nam đã đầu tư hơn 6,088  nghìn tỷ cho các dự án mua 4 máy bay B.777 đã ký với tập đoàn sản xuất máy bay Boeing (tháng 12/2001) và hợp đồng mua 5 chiếc A.321 với tập đoàn sản xuất máy bay Airbus (tháng 10/2002) (đến nay đã nhận 4 chiếc, 1 chiếc còn lại sẽ nhận vào năm 2005).
Biểu 9: Vốn và cơ cấu vốn đầu tư phát triển KCHT hàng không giai đoạn 2001-2004

	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	2001
	2002
	2003
	2004

	VĐT phát triển KCHT hàng không
	1000 tỷ
	0.505
	2.305
	2.492
	2.543

	1. Cảng hàng không Nội BÀI
	1000 tỷ
	0.105
	0.205
	0.127
	0.12

	Tỷ trọng 
	%
	20.79
	8.894
	5.096
	4.719

	2. Cảng hàng không Tân Sơn Nhất
	1000 tỷ
	0
	0
	0.2
	0.8

	Tỷ trọng 
	%
	0
	0
	8.026
	31.46

	3. Các dự án xây dựng cảng khác
	1000 tỷ
	0
	0
	0.02
	0.18

	Tỷ trọng 
	%
	0
	0
	0.803
	7.078

	4. Các dự án đầu t​ư máy bay
	1000 tỷ
	0.4
	2.1
	2.145
	1.443

	Tỷ trọng 
	%
	79.21
	91.11
	86.08
	56.74


Nguồn: Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân - Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
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Nhìn chung, hạ tầng hàng không trong ba năm trở lại đây đã được quan tâm đầu tư phát triển, vốn được phân bổ cho các mục tiêu kinh tế, các địa bàn quan trọng để gia tăng lợi nhuận. Song vẫn còn thiếu vốn cho xây dựng thêm các cảng hàng không mới và sửa chữa, nâng cấp các cảng hàng không nội địa, đầu tư nâng cấp hệ thống thông tin tín hiệu hàng không. 

3. Tình hình huy động vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải.

3.1. Nguồn vốn huy động đầu tư phát triển KCHT GTVT

Vốn đầu tư cho xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông vận tải được hình thành từ 6 nguồn. Đó là: vốn ngân sách nhà nước (bao gồm ODA), vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước, vốn đầu tư của doanh nghiệp nhà nước, vốn trái phiếu chính phủ, vốn đầu tư của tư nhân và vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Biểu 10: Nguồn Vốn đầu tư phát triển KCHT giao thông vận tải  giai đoạn 2001- 2004 
	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	2001
	2002
	2003
	2004

	VĐT toàn XH cho KCHTGTVT
	1000 tỷ
	6.332
	10.768
	10.416
	14.816

	1. Vốn ngân sách (bao gồm ODA)
	1000 tỷ
	4.41
	5.301
	5.291
	8.04

	Tốc độ gia tăng định gốc 
	%
	100
	20.20
	19.98
	82.31

	Tốc độ gia tăng liên hoàn 
	%
	100
	20.20
	-0.19
	51.96

	2. Vốn tín dụng ĐTPT của nhà nư​ớc 
	1000 tỷ
	1.24
	1.208
	0.747
	0.473

	Tốc độ gia tăng định gốc 
	%
	100
	-2.58
	-39.76
	-61.85

	Tốc độ gia tăng liên hoàn 
	%
	100
	-2.58
	-38.16
	-36.68

	3. Vốn trái phiếu chính phủ
	1000 tỷ
	0.192
	1.3367
	1.286
	3.422

	Tốc độ gia tăng định gốc 
	%
	100
	596.20
	569.79
	1682.3

	Tốc độ gia tăng liên hoàn 
	%
	100
	596.20
	-3.79
	166.10

	4. Vốn của doanh nghiệp nhà nư​ớc
	1000 tỷ
	0.4105
	2.105
	2.2436
	1.543

	Tốc độ gia tăng định gốc 
	%
	100
	412.79
	446.55
	275.88

	Tốc độ gia tăng liên hoàn 
	%
	100
	412.79
	6.58
	-31.23

	5. Vốn từ khu vực dân cư và t​ư nhân
	1000 tỷ
	0.05
	0.506
	0.526
	0.828

	Tốc độ gia tăng định gốc 
	%
	100
	912
	952
	1556

	Tốc độ gia tăng liên hoàn 
	%
	100
	912
	3.952
	57.414

	6. Vốn đầu t​ư trực tiếp nư​ớc ngoài
	1000 tỷ
	0.03
	0.312
	0.323
	0.51

	Tốc độ gia tăng định gốc 
	%
	100
	940
	976.67
	1600

	Tốc độ gia tăng liên hoàn 
	%
	100
	940
	3.525
	57.895


Nguồn: Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân - Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
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Thông qua biểu và sơ đồ trên có thể thấy các nguồn vốn đầu tư phát triển KCHT GTVT nhìn chung có xu hướng tăng, riêng vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước lại có xu hướng giảm. Sự gia tăng của các nguồn vốn ngoài ngân sách là một dấu hiệu đáng mừng. 

Trong những năm qua, vốn ngân sách dành cho lĩnh vực KCHT giao thông có xu hướng tăng. Nếu lấy năm 2001 làm gốc thì vốn ngân sách đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông năm 2002 tăng 891 tỷ tương đương với 20,2%, năm 2003 tăng 881 tỷ tức là tăng 19,98%, năm 2004 tăng 3,63 tỷ tương đương với 82,31%. Năm 2003 có giảm so với năm 2002 song không đáng kể, chỉ giảm 10 tỷ đồng chưa được 0,2%. Do trong năm, bối cảnh kinh tế trong nước và quốc tế có nhiều biến động phức tạp, chiến tranh vùng Vịnh tại IRAC, bệnh dịch SARS, gía một số mặt hàng tăng đột biến như sắt, thép, xăng dầu đã gây ảnh hưởng tới chi tiêu ngân sách, làm phát sinh các khoản chi thường xuyên và bất thường của Chính phủ. Chính vì vậy, ngân sách vốn đã hạn hẹp nay càng hạn hẹp hơn, việc chi tiêu cho xây dựng hạ tầng giao thông cũng bị giảm sút. Tuy nhiên, trong năm 2004 nhà nước đã tập trung vốn giải quyết các dự án chuyển tiếp, tăng cường vốn để nhanh chóng hoàn thành các công trình giao thông, thực hiện tốt kế hoạch 5 năm 2001-2005. Tỷ lệ vốn ngân sách nhà nước trong các ngành: đường bộ 79,9%, đường sắt 10,26%, đường thuỷ 6,55% và đường hàng không 3,23%.

Trong vốn ngân sách có phần đóng góp không nhỏ của nguồn vốn ODA chủ yếu từ các tổ chức tài chính quốc tế như ngân hàng thế giới WB, ngân hàng phát triển châu á ADB, ngân hàng hợp tác quốc tế Nhật Bản JBIC dưới dạng cho vay ưu đãi và tài trợ không hoàn lại. Các dự án sử dụng vốn ODA yêu cầu phải có vốn đối ứng phía Việt Nam từ 10 -30% tuỳ theo từng nguồn vốn và từng dự án. Tuy nhiên, nhiều dự án không bố trí đủ vốn đôí ứng do không tìm được nguồn huy động. Một số dự án lớn sử dụng nguồn ODA là: dự án QL1 (WB và ADB), dự án xây dựng cầu trên QL1 và hầm đèo Hải Vân ( JBIC), dự án giao thông nông thôn (WB), cảng Tiên Sa- Đà nẵng, phà Mê Kông (ADB), cầu Cần Thơ, cầu Thanh Trì... 

Vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước chủ yếu tập trung hỗ trợ cho các trương trình kinh tế lớn của nhà nước và các dự án trọng điểm quốc gia; tập trung cho các dự án thuộc ngành công nghiệp và xây dựng chiếm 51,6%, các dự án thuộc lâm, nông, thuỷ sản chiếm 16,2%, các dự án thuộc ngành giao thông vận tải chiếm 28,9%, các dự án khác chiếm 4,2%. Nguồn vốn này đầu tư vào lĩnh vực xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông có xu hướng giảm: năm 2002 giảm 2,58% ( tương đương với 32 tỷ đồng) so với năm 2001, năm 2003 giảm 38,16% (461 tỷ) so với năm 2002, năm 2004 giảm 36,68% ( 274 tỷ) so với năm 2003. Nhiều dự án giao thông sử dụng nguồn vốn này song khả năng trả nợ tín dụng rất thấp, vốn nợ đọng ngày càng cao. Dẫn đến tình trạng bố trí vốn tín dụng ưu đãi cho các dự án không hoàn thành kế hoạch. Trong năm 2004 vốn tín dụng ĐTPT của nhà nước thực hiện và giải ngân là 473 tỷ chỉ đạt 35,6% kế hoạch đề ra. Một số dự án sử dụng vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước là: 3 hạng mục đường sắt Thống Nhất, cảng Ninh Phúc, QL 27, QL279, QL60, QL28, QL32, đường sắt Hà Nội- Lạng Sơn- Biên Giới...

Trước thực trạng vốn ngân sách không đủ đáp ứng cho nhu cầu đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, việc huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu chính phủ, trái phiếu công trình là một biện pháp hết sức hữu hiệu, bù đắp cho sự thiếu hụt ngân sách. Vốn trái phiếu chính phủ thường huy động trong khu vực dân cư và tư nhân, các tổ chức kinh tế tài chính trong nước và nước ngoài. Nguồn vốn này có xu hướng ngày càng tăng mạnh. Nếu lấy năm 2001 làm gốc thì tốc độ tăng qua các năm từ 2002 đến 2004 tương ứng là : 596,2%, 569,79% và 1682,29%. Một số dự án sử dụng nguồn trái phiếu chính phủ của ngành GTVT là: dự án đường Hồ Chí Minh, QL6, Vành đai biên giới phía Bắc, hành lang Côn Minh- Hải Phòng, QL2, QL3, tuyến Nam sông Hậu, đường sắt Yên Viên- Phả Lại- Hạ Long- Cái Lân. Hiện tại vốn trái phiếu chính phủ là một biện pháp cấp vốn hiện thời cho các dự án để đẩy nhanh tiến độ thi công, song trong tương lai nếu không có kế hoạch thu phí hoàn vốn cụ thể thì đây sẽ trở thành gánh nặng nợ cho ngân sách nhà nước.  

Vốn doanh nghiệp nhà nước trong xây dựng hạ tầng giao thông gồm vốn của tổng công ty đường sắt, tổng công ty hàng không, tổng công ty hàng hải và tổng công ty tàu thuỷ Việt Nam. Vốn đầu tư của doanh nghiệp nhà nước là từ nguồn khấu hao để lại, lợi tức sau thuế, vốn vay... được dùng để đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh (ví dụ như mua đầu máy, toa xe, đóng tàu... nâng cao chất lượng phục vụ vận tải) và một phần dùng để đầu tư xây dựng nhà ga, bến cảng, sân bay. Nguồn vốn này có xu hướng tăng: năm 2002 tăng 1,69 nghìn tỷ (413%) so với năm 2001, năm 2003 tăng 1,83 nghìn tỷ (446%) so với năm 2001, và năm 2004 tăng 1,13 nghìn tỷ (276%) so với năm 2001. Trong tổng vốn đầu tư của doanh nghiệp nhà nước thì vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đường hàng không chiếm tỷ trọng cao nhất từ 80-90% và chủ yếu dùng vào việc trang bị máy bay.

Vốn đầu tư của dân cư và tư nhân trong 4 năm huy động được 1,91 nghìn tỷ, chủ yếu là vốn đầu tư xây dựng giao thông nông thôn: đường làng, đường xã, xây cầu dưới dạng tiền mặt và ngày công lao động. Ngoài ra, vốn của tư nhân còn kết hợp với vốn nhà nước đầu tư dưới hình thức BOT như công trình cầu Cỏ May trên quốc lộ 51 (Vũng Tàu- Biên Hoà) được thực hiện bởi hợp đồng giữa Cục Đường bộ với Công ty TNHH Hải Châu 2, BOT Đèo Ngang, BOT cầu Yên Lệnh... Nguồn vốn này ngày càng tăng: năm 2002 tăng 456 tỷ tức là tăng gấp 9 lần năm 2001, năm 2004 tăng 302 tỷ ( 57,41%) so với năm 2003. Vốn đầu tư của tư nhân là một nguồn vốn rất năng động và hiệu quả, sự gia tăng nguồn vốn này cho đầu tư vào lĩnh vực cơ sở hạ tầng là điều hết sức đáng mừng, chứng minh chủ trương đúng đắn của Chính phủ về sự cần thiết phải đa dạng hoá các nguồn vốn phục vụ sự nghiệp phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, giúp giải quyết tình trạng khó khăn, căng thẳng trong nguồn vốn ngân sách nhà nước. Ngoài ra, tăng cường sử dụng nguồn vốn này là một biện pháp hữu hiệu để tránh được tình trạng đầu tư dàn trải, không hiệu quả, xây dựng cầu vượt mà không có người đi.

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài chủ yếu đầu tư dưới hình thức BOT, BT và chủ yếu đầu tư xây dựng hạ tầng đường bộ. Nguồn vốn này được khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực cơ sở hạ tầng trong những năm qua, song vốn huy động vẫn còn nhỏ bé so với nhu cầu. Trong vòng 4 năm 2001- 2004, vốn trực tiếp nước ngoài huy động được 1,175 nghìn tỷ đồng. Nếu lấy năm 2001 làm gốc thì vốn FDI đầu tư vào các dự án BOT năm 2002 tăng 282 tỷ (gấp hơn 9 lần), năm 2003 tăng 293 tỷ (976%) và năm 2004 tăng 480 tỷ gấp hơn 16 lần năm 2001. Dự án BOT An Sương- An Lạc với hiệu quả đầu tư cao đã trở thành một điển hình để khuyến khích các nhà đầu tư tham gia vào các dự án BOT. Đây là nguồn vốn có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội và sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Nhà nước cần tạo mọi điều kiện thuận lợi để hấp dẫn các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào lĩnh xây dựng KCHTGT. 

Như vậy, trong thời kỳ đầu của thế kỷ 21, chủ trương đa dạng hoá các nguồn vốn phục vụ sự nghiệp phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đã phần nào được thực hiện, với sự gia tăng của các nguồn vốn ngoài quốc doanh bên cạnh nguồn ngân sách và của nguồn vốn nước ngoài bên cạnh nguồn vốn trong nước. Tuy nhiên, cơ cấu vốn đầu tư có sự mất cân đối giữa các nguồn vốn. Đây cũng là một đặc điểm nổi bật của hoạt động đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông.

3.2. Cơ cấu nguồn vốn đầu tư phát triển KCHT giao thông 

Biểu 11: Cơ cấu nguồn vốn đầu tư phát triển KCHT giao thông giai đoạn 2001-2004 

Đơn vị: %

	Chỉ tiêu
	2001
	2002
	2003
	2004
	Tổng 4 năm

	VĐT toàn XH cho KCHTGTVT
	100
	100
	100
	100
	100

	1. Vốn NSNN (gồm cả ODA)
	69.64
	49.23
	50.79
	54.27
	54.43

	2. Vốn tín dụng ĐTPT nhà nư​ớc
	19.58
	11.22
	7.17
	3.19
	8.66

	3. Vốn trái phiếu chính phủ
	3.03
	12.41
	12.35
	23.10
	14.73

	4. Vốn của doanh nghiệp nhà n​ước
	6.48
	19.55
	21.54
	10.41
	14.89

	5. Vốn từ khu vực dân cư​ và tư​ nhân
	0.47
	4.70
	5.05
	5.59
	2.78

	6. Vốn đầu tư​ trực tiếp n​ước ngoàI
	0.79
	2.90
	3.10
	3.44
	4.51


Nguồn: Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân - Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Trong giai đoạn 2001- 2004, tổng vốn đầu tư toàn xã hội huy động cho đầu tư KCHTGT là 42,334 nghìn tỷ đồng trong đó vốn ngân sách nhà nước chiếm tỷ trọng cao nhất 54,43%. Điều đó thể hiện vai trò hết sức quan trọng của vốn ngân sách trong quá trình đầu tư phát triển KCHTGTVT ở nước ta hiện nay. Một đặc điểm nổi bật của cơ cấu này là các nguồn vốn từ khu vực nhà nước chiếm tỷ trọng cao còn các nguồn vốn từ khu vực tư nhân và nước ngoài chiếm tỷ trọng nhỏ. 

 Cơ cấu vốn đầu tư trên đang có sự điều chỉnh theo hướng hợp lý hơn: tăng dần tỷ trọng của các nguồn vốn ngoài ngân sách, tăng vốn đầu tư theo hình thức BOT, BT và tăng huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu. Trong khu vực nhà nước thì vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước có xu hướng giảm tỷ trọng, thay vào đó vốn trái phiếu chính phủ và vốn của doanh nghiệp nhà nước chiếm tỷ trọng ngày càng cao. Các nguồn vốn có tính thương mại cao, đem lại hiệu quả kinh tế cao đang ngày càng chiếm ưu thế trong cơ cấu vốn đầu tư. 

Khác với các hình thức đầu tư khác, loại hình đầu tư xây dựng KCHTGT chủ yếu sử dụng vốn thuộc khu vực nhà nước trong đó chủ yếu là vốn ngân sách, vốn FDI và vốn tư nhân chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ. Có thể so sánh với cơ cấu vốn đầu tư của toàn xã hội để thấy sự khác biệt cơ bản này: 

Biểu 12: Cơ cấu nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội

giai đoạn 2001-2004

	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	2001
	2002
	2003
	2004

	Tổng VĐT toàn xã hội
	1000 tỷ
	145.6
	163.3
	170.3
	176.8

	1. Vốn NSNN (gồm cả ODA)
	1000 tỷ
	35.9
	37.3
	37.5
	37.8

	Tỷ trọng
	%
	24.66
	22.84
	22.02
	21.38

	2. Vốn tín dụng ĐTPT nhà nư​ớc 
	1000 tỷ
	20.3
	22.4
	23.5
	25

	Tỷ trọng
	%
	13.94
	13.72
	13.80
	14.14

	3. Vốn của doanh nghiệp nhà nư​ớc
	1000 tỷ
	24.4
	28.9
	33
	36

	Tỷ trọng
	%
	16.76
	17.70
	19.38
	20.36

	4. Vốn từ khu vực dân cư​ và t​ư nhân
	1000 tỷ
	35.9
	43.9
	45.3
	47

	Tỷ trọng
	%
	24.66
	26.88
	26.60
	26.58

	5. Vốn đầu tư​ trực tiếp n​ước ngoài
	1000 tỷ
	29.1
	30.8
	31
	31

	Tỷ trọng
	%
	19.99
	18.86
	18.20
	17.53


Nguồn: Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân - Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Theo sơ đồ trên, ta có thể nhận thấy vai trò quan trọng của nguồn vốn tư nhân và vốn trực tiếp nước ngoài đối với toàn bộ nền kinh tế- xã hội. Nếu như trong cơ cấu vốn đầu tư cho xây dựng KCHTGT, vốn ngân sách chiếm tỷ trọng cao nhất thì trong cơ cấu vốn đầu tư của toàn xã hội, vốn từ khu vực dân cư lại chiếm tỷ trọng lớn nhất 26,23%, vốn ngân sách chỉ chiếm 22,64%. Nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài cũng chiếm tỷ trọng cao khoảng 18,5%. Cơ cấu vốn đầu tư của toàn xã hội tương đối ổn định trong giai đoạn này, không có thay đổi đáng kể về tỷ trọng các nguồn vốn đầu tư qua các năm. Ngược lại, cơ cấu vốn đầu tư phát triển KCHTGT biến đổi liên tục qua các năm một phần là do đặc điểm của hoạt động đầu tư này (kéo dài nhiều năm, rủi ro cao, vốn phân bổ theo từng năm không ổn định...).

III. Đánh giá chung về những tác động của đầu tư tới sự phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải ở Việt Nam giai đoạn 2001-2004

1. Những tác động tích cực của đầu tư tới sự phát triển KCHTGTVT

1.1. Đầu tư làm gia tăng tài sản cố định cho nền kinh tế và cải thiện bộ mặt giao thông đô thị.

Biểu 13: Những chỉ tiêu kết quả đạt được nhờ hoạt động đầu tư phát triển KCHTGT giai đoạn 2001-2004

	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	Năng lực
 có đến 2000
	Năng lực tăng thêm

	
	
	
	2001
	2002
	2003
	2004

	1. §​­êng bé
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - Đ​ường làm mới và nâng cấp
	Km
	209490
	12878
	14423.4
	16154.2
	17931.1

	  + Trung ­​¬ng
	Km
	13220
	1118
	1252.16
	1402.42
	1556.69

	  + Địa ph​ương
	Km
	196270
	13020
	14582.4
	16332.3
	18128.8

	 - Cầu trên các quốc lộ
	M
	
	10800
	12050
	12260
	12500

	2. Đ​ường Sắt
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - Số Km đư​ờng sắt (chính tuyến)
	Km
	2632
	 
	 
	 
	 

	 - Khôi phục và làm mới cầu ĐS
	M
	 
	1096
	1284
	1510
	2200

	 - Thay ray và tà vẹt
	Km
	
	44
	52
	65
	76

	 - Năng lực Đ/s Thống Nhất
	Tr.tÊn
	45
	45
	54
	54
	57.5

	3. Đ​ường sông
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - Số km đư​ờng sông
	Km
	41900
	 
	 
	 
	 

	 - Số km đ​ường sông đ​a vào khai thác
	Km
	11226
	24
	38
	35
	30

	 - Cầu cảng làm mới
	M
	
	86
	109
	138
	200

	 - Cải tạo luồng lạch
	Km
	
	95
	126
	158
	280

	4. Đường biển
	
	
	
	
	
	

	 - Cầu cảng làm mới
	M
	
	156
	198
	250
	360

	5. Hàng không
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 - Số tàu bay sở hữu
	Chiếc
	6
	8
	11
	13
	17


Nguồn: Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân - Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Biểu phụ lục1: Tốc độ gia tăng liên hoàn của các kết quả đầu tư phát triển KCHTGTVT giai đoạn 2001-2004

	Chỉ tiêu
	Tốc độ tăng trư​ởng liên hoàn
	Bình quân  
năm

	
	2001
	2002
	2003
	2004
	

	1. §­​​êng bé
	 
	 
	 
	 
	 

	 - Đư​​ờng làm mới và nâng cấp
	100
	12
	12
	11
	11.7

	  + Trung ­​​¬ng
	100
	12
	12
	11
	11.7

	  + Địa ph​ư​ơng
	100
	12
	12
	11
	11.7

	 - Cầu trên các quốc lộ
	100
	11.574
	1.743
	1.958
	5.0

	2. Đường Sắt
	 
	 
	 
	 
	 

	 - Số Km đư​​ờng sắt (chính tuyến)
	 
	 
	 
	 
	 

	 - Khôi phục và làm mới cầu ĐS
	100
	17.153
	17.601
	45.695
	26.1

	 - Thay ray và tà vẹt
	100
	18.182
	25
	16.923
	20.0

	 - Năng lực Đ/s Thống Nhất
	100
	20
	0
	6.481
	8.5

	3. Đường sông
	 
	 
	 
	 
	 

	 - Số km đư​​ờng sông
	 
	 
	 
	 
	 

	 - Số km đường sông đ​a vào khai thác
	100
	58.333
	-7.895
	-14.28
	7.7

	 - Cầu cảng làm mới
	100
	26.744
	26.606
	44.928
	32.5

	 - Cải tạo luồng lạch
	100
	32.632
	25.397
	77.215
	43.4

	4. Đ​ường biển
	 
	 
	 
	 
	 

	 - Cầu cảng làm mới
	100
	26.923
	26.263
	44
	32.1

	5. Hàng không
	 
	 
	 
	 
	 

	 - Số tàu bay sở hữu
	100
	37.500
	18.182
	30.769
	28.6


Sau 4 năm thực hiện vốn đầu tư toàn xã hội cho xây dựng cơ sở hạ tầng, nước ta đã thu được những thành quả tốt đẹp. Cơ sở hạ tầng của các ngành đường bộ, đường sắt, đường thuỷ và đường hàng không đều được cải thiện đáng kể, năng lực tăng thêm qua các năm. 

Ngành đường bộ đã làm mới và nâng cấp được 61387 km trong đó có 5329 km đường quốc lộ, 62064 km đường địa phương (bao gồm khoảng 8000km đường giao thông nông thôn, 4000km đường đô thị, còn lại là đường tỉnh lộ và huyện lộ) và xây dựng, cải tạo 47610 m cầu. Hàng năm đường làm mới và nâng cấp tăng lên 11,7%, số met cầu trên các quốc lộ tăng bình quân 5%/năm. Ngành đường sắt tuy không xây mới thêm tuyến đường sắt nào song đã cải tạo nâng cấp 237km đường sắt (thay ray và tà vẹt), khôi phục và làm mới 6090 m cầu đường sắt. Nhờ đầu tư nâng cấp hệ thống đường sắt Thống Nhất mà năng lực vận tải tăng lên từ 45 triệu tấn năm 2001 lên 57,5 triệu tấn năm 2004. Ngành đường sông đã mở rộng khai thông nhiều tuyến vận tải thuỷ, số km đường sông đưa vào khai thác tăng thêm 127 km, cải tạo 659 km luồng lạch và xây dựng mới 533 m cầu cảng trong 4năm; hệ thống thông tin báo hiệu hướng dẫn giao thông trên các tuyến đường ngày càng được hoàn thiện. Ngành đường biển với nhiều công trình cảng được khởi công và hoàn thành trong giai đoạn này (đặc biệt là năm 2004) làm tăng thêm 969m cầu cảng được làm mới, trung bình hàng năm tăng 32,1%.. Ngành Hàng Không với trên 6 nghìn tỷ đầu tư trang bị hệ thống máy bay làm số tàu bay sở hữu tăng lên 49 chiếc so với 6 chiếc năm 2000. 

Hệ thống giao thông đô thị toàn quốc trong những năm qua tuy không xây dựng mới nhiều nhưng chất lượng được cải thiện đáng kể. ở các đô thị từ loại III trở lên, hầu hết các tuyến đường chính đều được rải nhựa, nâng cấp hệ thống thoát nước, hè đường, chiếu sáng và cây xanh. Nhiều dự án về giao thông đô thị được triển khai với mục tiêu chính là các trục giao thông đối ngoại, cửa ô, trục giao thông hướng tâm, các nút giao cắt, đường vành đai đã góp phần nâng cao năng lực thông qua ở các đô thị. Thành phố Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh phối hợp tốt với Bộ Giao thông Vận tải trong việc cải tạo, nâng cấp, xây dựng các tuyến đường phục vụ cho phát triển đô thị mới, vành đai thành phố, phục vụ SEAGAMES. Thành phố Hà Nội tập trung cho các nút giao thông phía Nam sông Hồng ở các cầu lớn như Chương Dương, Nam Thăng Long, Nam cầu sông Hồng, các tuyến đối ngoại, cầu vượt Ngã Tư Vọng, Mai Dịch, đường vành đai III (đoạn Mai Dịch - Pháp Vân); hoàn thành cơ bản dự án tăng cường năng lực giao thông đô thị và xây dựng một số tuyến đường đạt tiêu chuẩn đường đô thị như đường Hoàng Quốc Việt, đường Trần Duy Hưng; Tp. Hồ Chí Minh đã hoàn thành những mục tiêu cơ bản của Dự án tăng cường năng lực giao thông đô thị, đang triển khai xây dựng đại lộ Đông-Tây; triển khai xây dựng một số cầu, đường, giải toả bớt mật độ xe của cầu Sài Gòn, xa lộ Hà Nội

1.2. Đầu tư giúp nâng cao năng lực vận tải của các ngành giao thông 

Trong những năm qua, năng lực vận tải hành khách và hàng hoá của các loại hình giao thông đều tăng nhanh, một phần do cơ sở hạ tầng giao thông được cải thiện, tạo đà cho hoạt động dịch vụ vận tải phát triển.  

Biểu 14: Năng lực vận tải hành khách và hàng hoá của các loại hình giao thông giai đoạn 2001-2004

	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	2001
	2002
	2003
	2004
	tăng BQ

(%)

	1.Vận tải hàng hoá
	
	
	
	
	
	

	Khối lượng hàng hoá vận chuyển
	1000 TÊn
	223242.7
	238392.9
	255375.1
	273370
	6.99

	Khối lượng hàng hoá luân chuyển
	Tr.TKm
	49810.2
	54491.9
	57415
	63210
	8.27

	Trong n­​íc
	1000 TÊn
	212594.9
	225624.6
	241587.9
	258611.3
	6.75

	
	Tr.TKm
	20794.5
	23702.6
	25148.5
	27686.78
	10.01

	Ngoài nư​ớc
	1000 TÊn
	10647.8
	12768.3
	13787.2
	14758.71
	11.50

	
	Tr.TKm
	29015
	30789.3
	32266.5
	35523.22
	6.98

	Phân theo ngành:
	
	
	
	
	
	

	 - Đư​ờng sắt
	1000 TÊn
	6456.7
	7051.9
	8284.8
	8868.586
	11.16

	
	Tr.TKm
	2054.4
	2391.5
	2703.3
	2976.149
	13.15

	 - §­​êng bé
	1000 TÊn
	151483
	160816
	172094.5
	184221.1
	6.74

	
	Tr.TKm
	8095.4
	8673.6
	9219.4
	10149.93
	7.83

	 - Đư​ờng sông
	1000 TÊn
	48488
	49913
	53188.2
	56936.09
	5.50

	
	Tr.TKm
	4672.4
	4801.7
	5099.9
	5614.642
	6.31

	 - Đư​ờng biển
	1000 TÊn
	16815
	20612
	21807.6
	23344.27
	11.56

	
	Tr.TKm
	34829.8
	38465.7
	40215.6
	44274.63
	8.33

	 - Hàng không
	1000 TÊn
	55.0
	66.6
	77.5
	81.4
	13.96

	
	Tr.TKm
	140.0
	171.0
	186.0
	188.0
	10.33

	2.Vận tải hành khách
	
	
	
	
	
	

	Khối lượng HK vận chuyển
	Tr.HK
	803.8
	832.3
	871.4
	906.3675
	4.08

	Khối lượng HK luân chuyển
	Tr.HKKm
	36917.9
	38336
	40238.1
	42210
	4.57

	Phân theo ngành:
	
	
	
	
	
	

	 -Đư​ờng Sắt
	Tr.HK
	10.6
	10.8
	11.9
	12.37709
	5.30

	 
	Tr.HKKm
	3426.1
	3697.2
	4198.9
	4404.67
	8.74

	 -§​­êng bé
	Tr.HK
	655.4
	683.5
	718.2
	746.9938
	4.46

	
	Tr.HKKm
	24237.7
	25199.1
	26582.9
	27885.62
	4.78

	 -Đ​ường sông
	Tr.HK
	133.9
	134
	137.1
	142.5966
	2.12

	
	Tr.HKKm
	2484.1
	2331.2
	2385
	2501.879
	0.24

	 -Hàng không
	Tr.HK
	3.9
	4
	4.2
	4.4
	4.10

	
	Tr.HKKm
	6110.7
	6421
	6349.1
	6660.243
	2.91


Nguồn: Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân - Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
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Hoạt động đầu tư đã cải thiện bộ mặt cơ sở hạ tầng giao thông của nền kinh tế, từ đó làm gia tăng năng lực vận tải của các loại hình giao thông. Nếu trước đây, hạ tầng yếu kém, các phương tiện giao thông chỉ có khả năng chuyên chở với khối lượng nhỏ, năng lực vận tải hàng hoá khoảng chục triệu tấn thì nay tăng lên hàng trăm triệu tấn. Trong giai đoạn 2001- 2004, vận tải hàng hoá tăng trung bình hàng năm khoảng 7% về tấn vận chuyển và 8,3% về tấn km luân chuyển. Trong đó vận chuyển ngoài nước chiếm tỷ trọng 5,25%, chủ yếu vận chuyển thông qua đường biển (chiếm trên 95% khối lượng hàng hoá vận chuyển) và đường hành không ( chiếm khoảng 3-4%). Nhìn chung, các loại hình giao thông đều có tốc độ gia tăng khối lượng hàng hoá vận chuyển và luân chuyển cao từ 5%- 20%. Trong các loại hình giao thông thì đường bộ đảm nhận khối lượng vận chuyển hàng hoá lớn nhất ( chiếm 67,51%), thứ hai đến đường sông ( 21,06%), đường biển (8,34%), đường sắt (3,1%) và cuối cùng là đường hàng không (0,03%).
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Cùng với chất lượng cơ sở hạ tầng được cải thiện, vận tải hành khách cũng tăng nhanh chóng, tăng bình quân trong 4 năm 4,08% về hành khách vận chuyển và 4,6% về hành khách luân chuyển. Trong đó khối lượng vận chuyển hành khách thông qua đường bộ chiếm 82,14% và có tốc độ tăng cao, trung bình gần 5%/năm. Bên cạnh đó vận chuyển hành khách thông qua đường thuỷ, đường sắt và hàng không ngày càng gia tăng nhanh chóng đặc biệt là đường sắt. Khối lượng vận chuyển hành khách của các loại hình trên cũng ngày càng tăng dần tỷ trọng: đường thuỷ chiếm 16,04%, đường sắt chiếm 1,34% và đường hàng không chiếm 0,48%. Vận tải hành khách nước ngoài qua đường hàng không cũng tăng nhanh, năm 2001 là 1,5 triệu hành khách, năm 2004 khoảng 2 triệu hành khách tăng 33% so với năm 2001 và tăng 22% so với năm 2002 . Riêng năm 2003 giảm xuống 1,67 triệu hành khách do ảnh hưởng của Sars và cúm gia cầm.
1.3. Một số công trình tiêu biểu thuộc lĩnh vực kết cấu hạ tầng giao thông được hoàn thành và đưa vào sử dụng đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế- xã hội.

Trong những năm qua, với sự cố gắng nỗ lực tập trung vốn của toàn xã hội cho đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, nhiều dự án lớn đã hoàn thành đạt và vượt tiến độ, có những dự án đạt tiến độ kỷ lục đã được Thủ tướng Chính phủ khen ngợi. Như dự án cầu Yên Lệnh, là một cầu bê tông cốt thép dự ứng lực dài nhất bắc qua sông Hồng do chính những kỹ sư, thợ cầu Việt Nam thiết kế và thi công bằng nguồn vốn trong nước, là công trình đạt kỷ lục tốc độ về chuẩn bị dự án và thi công, trong đó thi công hoàn thành vượt tiến độ 10 tháng. Hay dự án cầu Đà Nẵng, trong thời gian 13 tháng hoàn thành thi công cầu Đà Nẵng dài 1512m và 1200m đường 2 đầu cầu. Một số dự án BOT đầu tiên hoàn thành và đưa vào sử dụng, như BOT Đèo Ngang, BOT An Sương- An Lạc...phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân. 

Nhiều dự án áp dụng công nghệ kỹ thuật cao, hiện đại bậc nhất thế giới. Đó là cầu Mỹ Thuận bắc qua sông Tiền- cây cầu văng lớn nhất và hiện đại nhất Đông Nam ¸ đã đưa vào sử dụng; cầu Thanh trì- cầu bê tông cốt thép dự ứng lực lớn nhất của nước ta cho tới nay, với chiều dài 3084m, rộng 31,1m (gồm 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ), công nghệ thi công tiên tiến nhất (khởi công năm 2002, dự kiến hoàn thành năm 2006).  

Tính đến hết năm 2004, đã hoàn thành nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 1 từ Lạng Sơn đến Cà Mau; Đường Hồ Chí Minh- giai đoạn 1, Quốc lộ 18, Quốc lộ 32, Quốc lộ 6, Quốc lộ 2, đường Xuyên á đi đến Mộc Bài, đường 13 đi Bình Dương; hoàn thành xây dựng cầu Thanh Trì, cầu Bãi Cháy, cầu Bính, các tuyến quốc lộ ở các vùng trọng điểm cơ bản đã hoàn thành như quốc lộ 5, 18, 10; hoàn thành xây dựng hầm đường bộ qua đèo Hải Vân, hầm Đèo Ngang; nâng cấp cải tạo tuyến đường sắt phía Tây Hà Nội-Lào Cai, hoàn thành cải tạo đường sắt Hà Nội-Lạng Sơn, xây dựng mới đoạn đường sắt Yên Viên-Phả Lại và Hạ Long- Cái Lân; hoàn thành cải tạo, mở rộng cảng Cái Lân- Hải Phòng giai đoạn 2, cảng Nghi Sơn, Cửa Lò, Tiên Sa, Dung Quất, Chân Mây, Quy Nhơn, Nha Trang, Cần Thơ, hai tuyến đường thủy phía Nam và cảng Cần Thơ; hoàn thành cải tạo mở rộng sân bay Quốc tế Nội Bài, nhà ga sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất (vốn ODA, doanh nghiệp trả nợ). Một số cảng hàng không nội địa cũng đã được nâng cấp như Huế, Buôn Ma Thuột, Liên Khương, Tuy Hòa. 

Với một loạt các dự án đã được đưa vào sử dụng góp phần giải quyết nhu cầu vận chuyển hàng hoá và đi lại của dân cư, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của các ngành trong nền kinh tế. Lưu thông hàng hoá trong cả nước nhanh chóng thuận tiện, góp phần tích cực vào việc cân bằng giá cả thị trường trên mọi miền đất nước, mặt bằng giá cả giữa các vùng chênh lệch không đáng kể.

1.4. Góp phần tăng doanh thu cho toàn ngành giao thông vận tải nói chung và làm tăng giá trị sản xuất công nghiệp GTVT (cơ khí ô tô, đóng tàu...)

Dịch vụ vận tải gắn bó chặt chẽ với kết cấu hạ tầng giao thông. Nếu hạ tầng đầy đủ và đảm bảo tiêu chuẩn, sẽ góp phần giảm chiphí lưu thông, nâng cao chất lượng dịch vụ, an toàn giao thông, từ đó làm tăng doanh thu, tăng lợi nhuận cho lĩnh vực kinh doanh vận tải. 

Bảng 13: Doanh thu vận tải của từng ngành giao thông 

giai đoạn 2001- 2004

Đơn vị: tỷ đồng 

	Chỉ tiêu
	2001
	2002
	2003
	2004
	Tốc độ gia tăng bình quân(%)

	Toàn ngành GTVT
	21662
	23661
	24997
	27507
	8.29

	1. Ngành đ​ường bộ
	2470
	2469
	2494
	2639
	2.23

	2. Ngành đường sắt
	1550
	1635
	1755
	1900
	7.02

	3. Ngành đường sông
	2286
	2424
	2656
	2798
	6.97

	4. Ngành đường biển
	4846
	5213
	5880
	6762
	11.74

	5. Ngành hàng không
	10510
	11920
	12212
	13408
	8.46


Nguồn: Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân - Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
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Thông qua bảng và sơ đồ trên, ta có thể nhận thấy doanh thu vận tải của toàn ngành giao thông cũng như của từng loại hình giao thông đều có xu hướng tăng qua các năm. Tốc độ tăng doanh thu trung bình của toàn ngành là 8,3%, của ngành đường bộ là 2,23%, của ngành đường sắt là 7,02%, của ngành đường sông là 6,97%, của ngành đường biển là 11,74% và của ngành hàng không là 8,46%. Trong đó doanh thu của ngành vận tải hàng không chiếm tỷ trọng cao nhất 49,1%, đường biển 23,2% do vận chuyển ra nước ngoài. Doanh thu vận tải tăng không những làm tăng nguồn thu cho ngân sách mà còn góp phần tăng GDP của cả nước.

Ngoài việc làm tăng doanh thu vận tải, kết cấu hạ tầng giao thông còn ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của ngành công nghiệp giao thông. Khi cơ sở hạ tầng giao thông được nâng cấp, đồng nghĩa với việc nhu cầu lưu thông ngày càng cao, đòi hỏi phải cung cấp các phương tiện giao thông để phục vụ nhu cầu đi lại. Để tăng cường lực lượng vận tải công cộng ở các thành phố lớn, ngành cơ khí đường bộ đã tập trung chỉ đạo đóng mới ô tô khách, kết quả 4 năm qua đã đóng mới được gần 2000 xe buýt đạt tiêu chuẩn kỹ thuật và chất lượng, đã đưa vào khai thác góp phần tích cực vào việc giảm tai nạn và ùn tắc giao thông. Ngoài ra, còn sản xuất hàng nghìn xe ô tô tải các loại, lắp ráp hàng trăm nghìn  chiếc xe máy...Công nghiệp đóng tàu thì triển khai đóng mới hàng chục tàu các loại, giá trị sản xuất công nghiệp hàng năm từ 4 đến 5 nghìn tỷ đồng. Công nghiệp đường sắt đóng mới hàng trăm toa xe để đáp ứng nhu cầu vận chuyển của nhân dân. Giá trị sản xuất công nghiệp giao thông tăng hàng năm từ 10-20% góp phần làm tăng tốc độ tăng trưởng kinh tế.

1.5. Góp phần quan trọng trong việc giảm tai nạn giao thông và hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông ở các đô thị lớn.

Chất lượng của hạ tầng giao thông ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn của mọi phương tiện lưu thông. Trong những năm qua, cả nước đã thực hiện nhiều dự án khắc phục cầu yếu, cải tạo những đoạn đường trơn hay xảy ra tai nạn, xoá các “điểm đen” trên hệ thống quốc lộ gồm 175 điểm có nguy cơ gây tai nạn giao thông, 45 điểm giao cắt giữa quốc lộ với đường sắt, khắc phục đường cong đèo dốc, thông hầm đèo Hải Vân, cải tạo mạng lưới đường sắt...Đặc biệt đã cho lắp đặt dải phân cách ở một số đoạn trên quốc lộ 1, xây dựng 23 cầu vượt các loại, 118km đường gom dọc và ngang, rào chắn ngăn cách trên QL5, do vậy tại những đoạn này tai nạn giao thông giảm rõ rệt. Mặc dù tốc độ gia tăng của các phương tiện giao thông ngày càng cao, song tình hình tai nạn giao thông lại có chuyển biến tích cực:

Bảng 14: Tình hình tai nạn giao thông trong giai đoạn 2001-2004

	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	2001
	2002
	2003
	2004

	1. Số vụ tai nạn
	Vụ
	25831
	27993
	20774
	17632

	Tốc độ gia tăng định gốc
	%
	100
	8.37
	-19.58
	-31.74

	Tốc độ gia tăng liên hoàn
	%
	100
	8.37
	-25.79
	-15.12

	2. Số người chết
	Người
	10866
	13186
	11864
	12096

	Tốc độ gia tăng định gốc
	%
	100
	21.35
	9.185
	11.32

	Tốc độ gia tăng liên hoàn
	%
	100
	21.35
	-10.03
	1.955

	3. Số người bị thương
	Người
	29449
	30999
	20704
	15633

	Tốc độ gia tăng định gốc
	%
	100
	5.26
	-29.7
	-46.92

	Tốc độ gia tăng liên hoàn
	%
	100
	5.26
	-33.21
	-24.49


Nguồn: Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân - Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
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Nhìn chung, tình hình tai nạn giao thông trong thời gian qua đã có những chuyển biến tốt như giảm thiểu số vụ tai nạn và số người bị thương, cầm chừng không tăng số người chết. Trong năm 2003 số vụ tai nạn giao thông giảm 27,2%, số người chết giảm 8,1% và số người bị thương giảm 34,8% so với năm 2002. Năm 2004 mới chỉ giảm được hai tiêu chí là số vụ tai nạn giao thông (giảm 3142 vụ, tương đương 15,1%) và số người bị thương (giảm 5071 người, tương đương 24,49%); còn chỉ tiêu số người chết vẫn gia tăng (tăng 232 người, tương đương 1,9%). Nhưng xét theo thông lệ quốc tế tính trên 10000 phương tiện giao thông thì năm 2004 giảm TNGT cả 3 tiêu chí so với năm 2003: giảm 4,4 vụ tai nạn, 6 người bị thương và 1,1 người chết/10000 PTGT đường bộ. Tai nạn giao thông đường bộ thường chiếm 97% số vụ, khoảng từ 96-97% số người chết, trên 99% số người bị thương. Ngành đường sắt trong hai năm qua cũng có tiến bộ rõ rệt, số vụ tai nạn, vi phạm trở ngại chạy tàu giảm nhiều so với những năm trước. Trong năm 2003 xảy ra 101 vụ tai nạn (chỉ có 1 vụ nghiêm trọng, 4 vụ nặng và 96 vụ nhẹ); năm 2004 xảy ra 68 vụ tai nạn (không có vụ nghiêm trọng, 2 vụ nặng và 66 vụ nhẹ). Các vụ trở ngại chạy tàu cũng giảm: năm 2004 giảm 131 vụ tương đương với 9,4% so với năm 2003.

Bên cạnh những đóng góp tích cực trong việc hạn chế tai nạn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thuỷ, cơ  sở hạ tầng giao thông được cải thiện còn là nhân tố quan trọng làm giảm nạn ùn tắc kéo dài tại các thành phố lớn như: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh. Nhờ vốn đầu tư xây dựng các đường vành đai ven thành phố, xây dựng cầu vượt, mở rộng các điểm giao cắt... đã góp phần giải toả bớt mật độ xe, nâng cao năng lực thông qua ở các đô thị và làm giảm bớt tình trạng tắc nghẽn giao thông vào giờ cao điểm. Có thể lấy ví dụ dự án cầu vượt Ngã Tư Vọng được hoàn thành và đưa vào sử dụng đã khai thông nút giao cắt giữa đường Giải Phóng và Trường Trinh, giảm hẳn tình trạng ùn tắc ở đây. Hà Nội không còn hiện tượng ùn tắc kéo dài, Tp. Hồ Chí Minh xoá được 24 điểm ùn tắc, 37 điểm còn lại chỉ xảy ra ùn tắc nếu có sự cố hoặc mật độ giao thông tăng đột biến. 

2. Một số tồn tại trong hoạt động đầu tư KCHTGTVT làm ảnh hưởng tới sự phát triển của chúng và nguyên nhân 

Bên cạnh những đóng góp tích cực mà hoạt động đầu tư phát triển hạ tầng giao thông mang lại, còn tồn tại nhiều thiếu sót như: tình trạng mất cân đối giữa nhu cầu và khả năng nguồn vốn, thất thoát lãng phí vốn đầu tư, tình trạng nợ đọng kéo dài và cơ cấu đầu tư mất cân đối...làm ảnh hưởng đến chất lượng, tiến độ công trình và tính đồng bộ, liên kết của hạ tầng giao thông.  

2.1. Mất cân đối lớn giữa nhu cầu đầu tư và khả năng nguồn vốn

Thực trạng hoạt động đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông ở nước ta hiện nay đã chứng tỏ rằng có mâu thuẫn giữa nhu cầu đầu tư ngày càng lớn với khả năng cung ứng vốn hạn hẹp của nền kinh tế. Hoạt động đầu tư quá lệ thuộc vào vốn ngân sách, mà nguồn ngân sách phân bổ cho giao thông quá hạn hẹp. Nhiều dự án bị đình hoãn do không bố trí được vốn và không khởi công được dự án mới. Tính đến đầu năm 2004 còn 168 dự án nhóm B, C đang thi công dở dang từ các năm trước chuyển sang, với tổng mức đầu tư 6750 tỷ đồng, vốn đã có đến hết năm 2003 là 1970 tỷ đồng, còn thiếu 4780 tỷ đồng, nhưng do nguồn thu ngân sách có hạn nên không có khả năng bố trí được.

Đối với các dự án ODA luôn ở trong tình trạng thiếu vốn đối ứng. Kế hoạch năm 2004 đã bố trí đủ vốn 1231,8 tỷ đồng, riêng năm 2003 yêu cầu vốn đối ứng 1455 tỷ đồng, đã bố trí kế hoạch năm 2003 là 600 tỷ đồng, còn thiếu 855 tỷ đồng. Thủ tướng Chính phủ đã giao cho Bộ Tài chính ứng trước 570 tỷ đồng nhưng đến nay vẫn chưa có nguồn xử lý.

Những dự án sử dụng vốn tín dụng (bao gồm cả ODA) thì không có khả năng trả nợ. Hiện tại, nợ đọng trong xây dựng cơ bản của ngành giao thông còn rất lớn, trung ương nợ các công trình giao thông hơn 800 tỷ đồng, địa phương nợ 1819 tỷ đồng, trong đó 1210 tỷ đồng đã được nghiệm thu. Vốn trả nợ tín dụng đầu tư phát triển theo kế hoạch năm 2003 yêu cầu 350 tỷ đồng, đã bố trí được 200 tỷ đồng, nhu cầu năm 2004 là 400 tỷ đồng, đã bố trí 280 tỷ đồng; tính đến nay còn thiếu 270 tỷ đồng chưa có nguồn cân đối.  

Đối với các dự án BOT, BT nhu cầu vốn lớn nhưng năng lực tài chính của các doanh nghiệp lại có hạn nên tình hình triển khai rất khó khăn. Các doanh nghiệp đều xin giảm vốn tự có xuống dưới 30% và tăng tỷ lệ vốn Ngân sách lên trên 50%. Bộ Giao thông Vận tải đang triển khai 22 dự án BOT. Đến nay đã xây dựng 6 dự án, mức vốn đầu tư ban đầu là 2406 tỷ đồng, 16 dự án khác ước khoảng 34.403 tỷ đồng. Trong 6 dự án đã triển khai, cầu Yên Lệnh và cầu Rạch Miễu có sự tham gia vốn từ ngân sách nhà nước. Nhưng bố trí vốn không đáp ứng tiến độ, bao gồm cả ngân sách Trung ương và ngân sách đóng góp của các địa phương.

Nhìn chung, các nguồn vốn huy động đều không đáp ứng được nhu cầu đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông về cả số lượng lẫn tiến độ cấp vốn. Vì vậy mà nhiều công trình không đảm bảo tiến độ thi công, chất lượng không đạt tiêu chuẩn, kết cấu hạ tầng giao thông không phát huy được hết công suất làm lãng phí thời gian, công sức, tiền bạc. Thực trạng trên vẫn tiếp tục tiếp diễn nếu không có biện pháp huy động và sử dụng vốn hiệu quả.

2.2. Cơ cấu đầu tư theo ngành và theo nguồn vốn chưa hợp lý.

Cơ cấu vốn đầu tư phát triển KCHTGT có sự mất cân đối lớn. Ngành đường bộ được tập trung đầu tư chiếm 70-80% tổng vốn của toàn xã hội cho xây dựng KCHTGT nhưng doanh thu vận tải đường bộ chỉ chiếm 10% tổng doanh thu của toàn ngành GTVT, tai nạn giao thông xẩy ra đối với ngành đường bộ quá lớn chiếm 97% số vụ tai nạn trong cả nước. Trong khi đó ngành hàng không với doanh thu cao chiếm trên 50% tổng doanh thu vận tải nhưng chỉ chiếm 18% tổng VĐT. Ngành đường thuỷ với lợi thế về địa lý tự nhiên vẫn chưa được đầu tư khai thác hết thế mạnh, thiếu cảng nước sâu, cảng container chuyên dùng có khả năng tiếp nhận tàu có trọng tải lớn. Ngành đường sắt ít được quan tâm đầu tư mở rộng nhưng đó lại là một ngành mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội - môi trường cao và đang được các nước ưu tiên phát triển (Trung Quốc, Nhật Bản).

Bên cạnh đó, cơ cấu đầu tư KCHTGT phân theo nguồn vốn cũng tồn tại hai thái cực chênh lệch khá lớn: một bên là vốn thuộc khu vực nhà nước và bên kia là vốn của tư nhân và vốn trực tiếp nước ngoài. Vốn nhà nước đóng vai trò quan trọng chiếm trên 90% trong đó vốn ngân sách nhà nước chiếm 60-70%. Trong khi  thâm hụt ngân sách ngày càng nhiều, các khoản nợ của ngân sách tăng lên và không có khả năng bố trí vốn cho các dự án. Để bù đắp cho các khoản bội chi ngân sách, nhà nước phải đi vay trong nước và ngoài nước. Vì vậy, đầu tư cho hạ tầng giao thông đã làm tăng gánh nặng cho ngân sách nhà nước. Nguồn vốn ODA thì có xu hướng giảm khi nền kinh tế ngày càng phát triển. Trong khi đó, nguồn vốn từ khu vực dân cư hết sức dồi dào và vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài hết sức hiệu quả lại chỉ chiếm một tỷ trọng rất nhỏ chưa được 10%. Cơ cấu trên đã bộc lộ những điểm yếu khi không tận dụng được nội lực trong nước và nguồn lực dồi dào từ bên ngoài kết hợp với vai trò điều tiết của nhà nước để phát triển hạ tầng giao thông. 

2.3. Tình trạng đầu tư dàn trải, thất thoát, lãng phí và kém hiệu quả trong đầu tư xây dựng cơ bản của ngành giao thông.

Thất thoát lãng phí đang trở thành một vấn nạn trong hoạt động đầu tư ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả và hiệu quả đầu tư. Đặc biệt các dự án đầu tư xây dựng KCHTGT bằng nguồn vốn nhà nước còn nhiều yếu kém, thiếu sót và dẫn đến tình trạng đầu tư dàn trải, thất thoát, kém hiệu quả...Trong điều kiện nguồn lực hạn chế, nhiều công trình dự án khởi công, dẫn đến tình trạng vốn phân bố dàn trải cho tất cả các dự án, làm cho tiến độ của nhiều dự án kéo dài do bố trí vốn không đáp ứng nhu cầu. Bên cạnh đó, hiện tượng mua bán hợp đồng lòng vòng ở một số dự án BOT, mua bán thầu, liên doanh trong thực hiện dự án ODA mà theo đó nhà thầu trong nước trả phần trăm cho nhà thầu nước ngoài và nhận thi công 100% hợp đồng dẫn đến hiệu quả sử dụng vốn không cao, chất lượng công trình không đảm bảo, tiến độ thi công bị ảnh hưởng và gây thất thoát, lãng phí vốn. 

Qua việc thanh tra cho thấy thất thoát trong hoạt động đầu tư xây dựng là phổ biến, có dự án là có thất thoát lãng phí. Thất thoát, lãng phí do nhiều nguyên nhân gây ra như: chất lượng quy hoạch thấp, do công tác đấu thầu, do quản lý yếu kém...Dự án mà thất thoát nhiều đồng nghĩa với chất lượng và thời gian tồn tại của dự án sẽ giảm. Do vậy muốn nâng cao hiệu quả đầu tư chỉ còn cách loại trừ vấn nạn này.

2.4. Các công trình KCHT giao thông thiếu đồng bộ, không theo quy hoạch và chất lượng chưa đảm bảo tiêu chuẩn, tiến độ dự án chậm 

Một thực tế là hầu hết các công trình hạ tầng giao thông triển khai thực hiện không đạt được kế hoạch đề ra. Nhiều dự án áp dụng công nghệ kỹ thuật tiên tiến nhưng chất lượng không cao, không đạt được kết quả như mong đợi hay theo thiết kế. Thực trạng đầu tư KCHTGT chủ yếu theo nhu cầu của từng địa phương, từng ngành, từng tổng công ty mà không được quy hoạch cụ thể. Thực tế, nhiều công trình hoàn thành đưa vào sử dụng hoặc là không phát huy hết tác dụng, hoặc là không ăn khớp với hệ thống hạ tầng hiện có và đặc biệt là xuống cấp một cách nhanh chóng (sụt cầu, đường lồi lõm, ray hỏng...).

Hiện nay, nhiều dự án thi công dở dang, tiến độ bị đình trệ, vi phạm chất lượng công trình như dự án Cầu Thanh Trì (về chất lượng cọc khoan nhồi), nút giao thông Tây Phú Lương (về chất lượng thiết kế hạng mục mũ trụ), QL18 – gói1 (về chất lượng cọc tiêu), dự án QL3- gói 3 từ km 125 –km 150 đã thi công không đảm bảo chất lượng một số đoạn...Nguyên nhân chủ yếu do nhà thầu không đủ năng lực, giám sát và quản lý dự án kém. Thực trạng đáng buồn là càng những dự án lớn thì sai sót về kỹ thuật và chất lượng càng cao, dẫn đến hậu quả không hoàn thành đúng theo tiêu chuẩn đã thiết kế. Vốn bỏ ra để khắc phục những hậu quả trên gây lãng phí cho nhà nước. Một trong những tồn tại phổ biến ở hầu hết các dự án đó là khó khăn trong khâu giải phóng mặt bằng, đền bù đất đai. Điều này dẫn đến tiến độ thi công bị kéo dài và chi phí vốn tăng lên.

2.5. Một số nguyên nhân chủ yếu

Có thể liệt kê một số nguyên nhân chủ yếu làm phát sinh những tồn tại trong hoạt động đầu tư xây dựng KCHTGT như sau:

· Chủ trương, cơ chế chính sách chưa phù hợp, việc tổ chức thực hiện còn nhiều lúng túng. Chủ trương của nhà nước trong những năm qua là đa dạng hoá các nguồn vốn cho đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông song cơ chế chính sách lại không thay đổi kịp thời để triển khai chủ trương đó. Chưa có cơ chế, chính sách khuyến khích các thành phần kinh tế trong và ngoài nước tham gia đầu tư xây dựng HTGT. Việc xây dựng các danh mục dự án BOT, BT để kêu gọi các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài chưa cụ thể và chưa có những ưu đãi cần thiết.

· Khâu lập kế hoạch chưa theo sát với tình hình thực tế, đề ra quá nhiều các dự án trong khi khả năng bố trí vốn không đủ dẫn đến tình trạng mất cân đối vốn đầu tư . Nguyên nhân do thiếu thông tin, khâu phân tích và dự  báo yếu và hạn chế trong công tác lập kế hoạch.

· Chất lượng công tác quy hoạch còn thấp, chưa có tầm nhìn xa, chưa thống nhất và đồng bộ, tính liên kết không cao. Trong quy hoạch đường bộ, đa số các công trình giải quyết mang tính tình thế (nhu cầu đến đâu phát triển đến đó); hệ thống các cảng biển, cảng sông, hệ thống sân bay chưa tính hết sự gắn kết trong việc khai thác kết cấu hạ tầng hiện có và khả năng huy động vốn, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng và tiết kiệm vốn đầu tư. Một số cảng biển, cảng cá bố trí chưa hợp lý về địa điểm nên hiệu quả đầu tư chưa cao. Những thiếu sót trong công tác quy hoạch đã dến đến lãng phí hàng trăm tỷ đồng cho những dự án không hiệu quả, cho những cảng vừa xây dựng xong lại chuẩn bị kế hoạch để di dời, cho những cây cầu ít người qua không có khả năng thu phí hoàn vốn. Quy hoạch giữa ngành giao thông, quy hoạch xây dựng và quy hoạch sử dụng đất chưa có tính liên kết với nhau và với quy hoạch vùng, quy hoạch chung của cả nước. Ví dụ: quy hoạch cảng vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đã không thể hiện nhất quáng trong triển khai cảng ở các địa phương, làm cho tình trạng phát triển các cảng bị chia cắt, gây ắch tắc cục bộ ở Thành phố Hồ Chí Minh. Chất lượng quy hoạch không tốt cũng là nguyên nhân gây thất thoát lãng phí vốn đầu tư và chất lượng, hiệu quả của dự án.

· Quản lý hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản của ngành giao thông vận tải bộc lộ nhiều yếu kém. Quản lý theo kiểu “khép kín”, có nghĩa là Bộ GTVT thực hiện mọi khâu của một dự án, từ quyết định đầu tư đến chủ đầu tư, quản lý dự án rồi thi công. Ngoài ra, việc thanh tra, giám sát đầu tư chưa thực sự hiệu quả, những trường hợp vi phạm chưa được xử lý đến nơi. Cơ chế quản lý chưa quy định rõ trách nhiệm, quyền hạn của các chủ thể tham qia dự án.

· Công tác đấu thầu thực hiện chưa tốt, chưa công khai minh bạch, thiếu tính cạnh tranh rộng rãi. Quản lý hoạt động đấu thầu còn lỏng lẻo dẫn đến hiện tượng “mua bán thầu”, doanh nghiệp trúng thầu không có đủ kinh nghiệm cũng như năng lực để thực hiện hợp đồng. Có nhiều doanh nghiệp nhà nước bỏ giá thầu thấp để trúng thầu song không đủ năng lực để thực hiện, dẫn đến tình trạng thua lỗ kéo dài và chất lượng cũng như tiến độ công trình không đảm bảo.

· Năng lực của đội ngũ tư vấn trong nước (bao gồm tư vấn thiết kế và giám sát thi công) không đáp ứng được yêu cầu. Hầu hết các dự án lớn đều phải thuê tư vấn nước ngoài với chi phí khá cao, làm tăng vốn đầu tư cho dự án. Chất lượng khảo sát thiết kế và lập tổng dự toán của tư vấn chưa cao. Có những hồ sơ thiết kế dự án chưa thể hiện được tầm nhìn xa, đề xuất các giải pháp kinh tế kỹ thuật chưa khả thi hoặc tốn kém không cần thiết, chưa quan tâm một cách toàn diện đến các yếu tố xã hội, môi trường...

Chương III: Phương hướng, Kế Hoạch và giải pháp đẩy mạnh đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải 

I. Phương hướng đầu tư xây dựng KCHT GTVT từ năm 2005 đến năm 2010

Phương hướng chung về hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản của ngành giao thông vận tải là:  tăng cường huy động các nguồn vốn toàn xã hội cho đầu tư duy trì, củng cố nâng cấp và phát triển có trọng điểm cơ sở vật chất hạ tầng giao thông, tiến tới hoàn chỉnh từng bước, dần đi vào các cấp kỹ thuật theo tiêu chuẩn của ngành; hoàn thành các khu đầu mối trung tâm, mở thông các cửa khẩu giao thông hàng không, hàng hải làm cầu nối kinh tế giao thông đối ngoại với thị trường quốc tế; tăng cường đầu tư chiều sâu, áp dụng công nghệ kỹ thuật tiên tiến, tạo sự chuyển biến mạnh về cơ cấu, quy mô trong xây dựng cơ bản. Ưu tiên phát triển các dự án đường bộ thuộc các vùng kinh tế khó khăn như trung du miền núi phía Bắc, Tây nguyên, Đồng bằng sông cửu long, Duyên hải miền Trung, giao thông nội đô 2 thành phố lớn là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh; tập trung cho các dự án phát triển giao thông đường sắt, đường sông.

1. Phương hướng Phát triển hạ tầng giao thông đường bộ

Về ngành giao thông đường bộ, nhà nước chủ trương tiếp tục đầu tư củng cố, khôi phục và nâng cấp các công trình giao thông đường bộ hiện có; hoàn chỉnh mạng lưới đường bộ, xây dựng mới một số công trình có yêu cầu cấp thiết; đầu tư chiều sâu một số công trình quan trọng để nâng cao năng lực thông qua. Đối với các công trình xây dựng mới thực hiện thiết kế và xây dựng theo tiêu chuẩn Việt Nam, có xét đến yêu cầu hội nhập quốc tế.

Mục tiêu cụ thể của ngành là:

- Tăng cường năng lực cho công tác bảo trì nghiên cứu và ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến trong quản lý và bảo trì CSHTGT đường bộ. 

- Hoàn thành việc khôi phục, nâng cấp hệ thống đường bộ hiện có, đặc biệt là các dự án đang thực hiện hoặc đã cam kết với các nhà tài trợ bằng nguồn vay ODA để từng bước đưa hệ thống đường bộ vào đúng cấp kỹ thuật.

- Nghiên cứu xây dựng hệ thống đường cao tốc, trước hết là ở các khu kinh tế phát triển, khu vực kinh tế trọng điểm, các trục giao thông quan trọng có lưu lượng giao thông lớn. Để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội đất nước, hội nhập với khu vực và quốc tế, trong thập kỷ tới, phải từng bước hình thành mạng đường bộ cấp cao và cao tốc có quy mô từ 4 - 6 làn xe. Từ nay đến năm 2010, triển khai xây dựng và hoàn thiện các đoạn, tuyến đường Nội Bài- Hạ Long, đoạn Cầu Giẽ- Ninh Bình, đoạn Trung Lương- Cần Thơ, đường vành đai 3 Hà Nội, đường Láng- Hoà Lạc, đoạn Đà Nẵng- Quảng Ngãi, đoạn TP. HCM- Vũng Tàu, đoạn ngã tư Bình Phước- Thủ Dầu...

- Đến năm 2010 hầu hết các tuyến quốc lộ và tỉnh lộ phải được trải mặt nhựa, hoặc bê tông xi măng, hoàn thành xây dựng các cầu lớn trên các tuyến huyết mạch, mở rộng các quốc lộ có nhu cầu vận tải lớn. Cụ thể định hướng phát triển hệ thống đường quốc lộ như sau:

· Trọng điểm là trục dọc Bắc Nam gồm hai tuyến: Quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh, đây là các trục quan trọng nhất trong hệ thống đường bộ nước ta. Việc xây dựng, khôi phục và nâng cấp các tuyến này là nhân tố quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, quốc phòng. Đường Hồ Chí Minh, giai đoạn 2 sẽ được thực hiện theo quy hoạch toàn tuyến đường Hồ Chí Minh đến năm 2010.

· Khu vực phía Bắc: 

Từ nay đến năm 2010, khôi phục nâng cấp các tuyến nan quạt từ thành phố Hà Nội đi các tỉnh phía Bắc (bao gồm QL2, 3, 6, 32, 32C, 70)  đạt tiêu chuẩn cấp III ở đoạn đầu tuyến và cấp IV ở đoạn cuối tuyến (khu vực miền núi); tiếp tục cải tạo, nâng cấp, hoàn thiện quốc lộ 18 đoạn Mông Dương- Móng Cái vào năm 2007; xây dựng và hoàn thiện các tuyến vành đai 1, 2, 3. 

· Khu vực Miền Trung

Mục tiêu đến năm 2010 là nâng cấp các QL8, QL19, QL25, QL26,QL27 đạt tiêu chuẩn cấp III và cấp IV. Các quốc lộ khác như QL45, QL46, QL217, QL14C, QL14D.... đến năm 2010 chỉ nâng cấp mặt đường là chính, kết hợp mở rộng các đoạn qua thị xã, thị trấn và các đoạn quá xấu. Sau năm 2010, sẽ nâng cấp đạt cấp IV, 2 làn xe, nơi địa hình phức đạt cấp V. Kết hợp thực hiện chương trình kiên cố hoá các đoạn thường xuyên bị ngập lụt, đảm bảo khai thác trong mùa bão, lũ.

· Khu vực phía Nam

Phát triển cơ sở hạ tầng đường bộ của khu vực Đông Nam Bộ, giai đoạn 2005-2010 tập trung vào các tuyến quốc lộ quan trọng, nối các trung tâm kinh tế thuộc khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam: thành phố Hồ Chí Minh- Đồng Nai- Bà Rịa Vũng Tàu- Bình Dương, bao gồm các QL51, 55, 56, 22, 22B, 13, 20. Nhiệm vụ trọng tâm phát triển đường bộ khu vực này là hoàn thiện việc nâng cấp các tuyến để đạt được qui mô tiêu chuẩn câp III, 2 làn xe, các đoạn qua thị xã, thị trấn sẽ được mở rộng. Tiếp tục mở rộng quốc lộ 1 ở những đoạn có nhu cầu vận tải lớn, trước hết là đoạn thành phố Hồ Chí Minh- Cần Thơ. Xây dựng mới 2 tuyến N1 và N2 để nối liền với QL14C và đường Hồ Chí Minh. Hình thành trục dọc ven biển nối liền và nâng cấp QL60, QL80 và các đoạn trục khác như tuyến Quản Lộ- Phụng Hiệp và tuyến nam Sông Hậu. Đầu tư xây dựng các cầu lớn như cầu Cần Thơ, Đức Huệ, Vàm Cống, Rạch Miễu, Hàm Luông,...

Định hướng phát triển hệ thống giao thông địa phương: trong giai đoạn 2005 - 2010 phấn đấu đưa một số tỉnh lộ quan trọng lên quốc lộ theo tiêu chí đã được quy định, đồng thời đưa một số tuyến huyện lộ quan trọng lên tỉnh lộ, cải tuyến hoặc mở một số tuyến mới ở khu vực cần thiết. Đầu tư phục hồi, nâng cấp hoặc đưa vào cấp với mục tiêu: vùng đồng bằng đạt tiêu chuẩn cấp IV,  miền núi đạt cấp IV, cấp V, đoạn qua các thị trấn đạt cấp III. Mục tiêu đạt tỷ lệ nhựa hoá 100% vào năm 2010; đến năm 2020 cải tạo nâng cấp cơ bản hệ thống đường huyện. Đầu tư phát triển giao thông đô thị và nông thôn, cụ thể:

Đầu tư nâng cấp, đồng bộ và hiện đại hóa hạ tầng giao thông đô thị, tiếp tục phát triển và xây dựng mạng lưới giao thông đường bộ tại các quận mới, các khu đô thị ở các vùng phụ cận, hoàn chỉnh hệ thống đường vành đai; quy hoạch và đầu tư các đầu mối giao thông, từng bước nghiên cứu xây dựng mạng lưới trên cao; xây dựng thêm các cầu vượt sông để tạo điều kiện phân bố lại dân cư và điều tiết mật độ giao thông quá cao ở khu vực đô thị cũ như cầu Thanh Trì, Long Biên (mới), Nhật Tân, Vĩnh Tuy qua sông Hồng và cầu Đông Trù vượt sông Đuống, và các cầu qua sông Sài Gòn...

Đầu tư phát triển mạng lưới giao thông nông thôn, phấn đấu từ nay đến hết năm 2007, xây dựng đường ô tô đến tất cả các trung tâm xã, cụm xã, các xã còn lại, những xã đặc biệt khó khăn ở vùng sâu, vùng xa; tỷ lệ mặt đường bằng các vật liệu cứng đạt 80%, trong đó đường bê tông đạt 30%; 70% đường giao thông nông thôn đi lại thông suốt cả 2 mùa; xoá bỏ 80% cầu khỉ khu vực đồng bằng Sông Cửu Long; từng bước phát triển giao thông ra nội đồng.

2. Phương hướng phát triển hạ tầng đường sắt.

Ngành đường sắt trước thực trạng hạ tầng yếu kém và nguồn vốn phân bổ hạn hẹp, trong giai doạn này nhà nước chủ trương đầu tư trọng tâm là củng cố, cải tạo, nâng cấp và đồng bộ hoá mạng đường hiện có theo tiêu chuẩn khổ 1000 mm, làm trước tuyến Hà Nội-thành phố HCM, Hà Nội - Lào Cai, Hà Nội - Hải Phòng, Kép - Cái Lân; cải tạo đoạn Phả Lại - Cái Lân và làm mới đoạn Yên Viên - Phả Lại và Hạ Long- Cái Lân. Ngoài ra, đầu tư phát triển hệ thống đường sắt trong nội đô (Hà Nội, TP Hồ Chí Minh), xây dựng đường sắt trên cao đoạn Gia Lâm - Hà Nội- Văn Điển để giảm bớt tắc nghẽn giao thông ở các đầu mối giao cắt đường bộ với đường sắt. Bên cạnh đó, đầu tư thay thế hệ thống thông tin, tín hiệu theo hướng tự động và bán tự động; xây dựng thêm các hạng mục kỹ thuật tại các ga để nâng dần chất lượng phục vụ vận tải.
3. Phương hướng phát triển hạ tầng đường biển.

Mục tiêu của ngành GTVT đường biển đến năm 2010 là đồng bộ và hiện đại hoá xây dựng hệ thống cảng biển, sớm hình thành cảng trung chuyển quốc tế có sức hấp dẫn tới khu vực Đông Nam á và Đông Bắc á cho tàu cỡ 10-30 vạn DWT. Tập trung vốn đầu tư xây dựng các cảng nước sâu, đầu mối giao lưu hàng hải quốc tế cho tàu 3-15 vạn tấn DWT. Cải tạo nâng cấp hệ thống cảng nội địa. Hiện đại hoá công nghệ bốc xếp để năng lực thông qua cảng đạt 170 - 200 triệu tấn năm 2010. Phương hướng cụ thể:

Cụm cảng phía Bắc:

- Hoàn thành xây dựng cảng Cái Lân cho tàu 3-5 vạn tấn có trang bị kỹ thuật, công nghệ đồng bộ và hiện đại với năng lực thông qua 21 - 30 triệu tấn vào năm 2010.

- Hoàn thành xây dựng cảng Hải Phòng, mở mới luồng vào cảng qua lạch huyện và kênh Cái Tráp cho tàu 1 vạn tấn - tương ứng với mức độ gia tăng của lượng tàu ra vào với năng năng lực thông qua 15 - 20 triệu vào năm 2010.

- Nghiên cứu xây dựng cảng nước sâu khu vực Hải Phòng- Quảng Ninh phục vụ giai đoạn từ 2020.

Cụm cảng miền Trung:

- Phát triển cảng Đà Nẵng về lâu dài cho tàu 1,5 vạn DWT, là đầu mối giao lưu sang Lào và Đông Bắc Thái Lan, nơi tiếp chuyển chính cho tàu RORO, Container. Trước mắt tập trung củng cố, cải tạo và nâng cấp các khu bến hiện có (sông Hàn), hoàn thành xây dựng nâng cấp cảng Tiên Sa do Nhật Bản tài trợ.

- Hoàn thành bến tàu 1 vạn tấn đang làm và xây thêm bến mới ở Quy Nhơn cho tàu đến 2 vạn DWT đưa năng lực thông qua cảng lên 2,5-3,0 triệu tấn vào năm 2005 và 3-4 triệu tấn vào năm 2010.

- Hoàn thành nâng cấp cảng Nha Trang với  năng lực thông qua 1 triệu tấn.

- Nghiên cứu lựa chọn một cảng có đủ điều kiện trở thành đầu mối trung chuyển giao lưu hàng hải quốc tế trong khu vực tại Văn phòng Khánh Hòa.

Cụm cảng miền Nam:

- Tiếp tục đầu tư trang thiết bị bốc xếp cho cảng Sài Gòn; hoàn thành các bến ở khu Tân Thuận; Bến Nghé hình thành đầu mối mới container năng lực 500 ngàn TEU (hơn 5 triệu tấn hàng); hoàn thành nâng cấp Tân Cảng; nâng cấp luồng sông, tăng cường thiết bị dẫn luồng; làm đường Nhà Bè - Bình Chánh để giải quyết vướng mắc cho các hành lang ra vào cảng đưa năng lực thông qua cụm cảng thành phố Hồ Chí Minh  25-30 triệu tấn năm 2010; nghiên cứu di chuyển cảng Sài Gòn khỏi thành phố về Hiệp Phước và Cát Lái.

- Từng bước hình thành cụm cảng nước sâu cho tàu 2-6 vạn tấn với các bên chuyên dùng, bến "chuyến tàu" ở Bến Đình, Sao Mai (Vũng Tàu) và trên sông Thị Vải Cái Mép để có năng lực thông qua 23-36 triệu tấn năm 2010. Đây sẽ là cụm cảng lớn nhất, có triển vọng phát triển mạnh mẽ, năng động và đa dạng nhất trong cả nước.

- Nâng cấp luồng Định An vào sông Hậu cho tàu lớn cỡ 1 vạn DWT ra vào. Mở rộng và xây dựng mới các cảng ven sông Mê Công (Long Xuyên, Cần Thơ, Đại Ngải, Cao Lãnh, Vĩnh Long, Trà Vinh, Mỹ Tho v.v...) mà trung tâm là Cần Thơ, tạo thành đầu mối giao lưu hàng hải ở khu vực ĐBSCL với năng lực thông 10-15 triệu tấn năm 2010.

Các cảng chuyên dùng: Xây dựng cảng du lịch tại Hòn Gai; dời cảng dầu B12 ở đầu cửa Lục ra khu vực Hòn ác (Nam vịnh Hạ Long), hoàn thành xây dựng cảng công nghiệp hoá dầu tại Vịnh Dung Quất... Cảng tại Nghi Sơn kết hợp với công nghiệp xi măng, làm cảng Thị Vải hoặc Cam Ranh cho Bô xít; củng cố nâng cấp để đổi mới về chất trong cơ sở hạ tầng với các cảng địa phương; xây dựng cảng ở Côn Đảo, Phú Quốc kết hợp khai thác các loại dịch vụ hàng hải.

4. Phương hướng phát triển hạ tầng đường thủy nội địa.

 Phương hướng phát triển GTVT đường thuỷ nội địa năm 2010 tập trung cải tạo, nâng cấp các tuyến sông kênh trọng điểm ở Đồng bằng Bắc Bộ và Đồng bằng Nam Bộ bên cạnh việc mở rộng kéo dài, khơi sâu thêm các tuyến khác hiện có. Đặc biệt chú trọng đầu tư củng cố, phát triển các tuyến đường thủy từ đất liền ra đảo, vận tải ven biển pha sông, vận tải sông lên vùng cao, vận tải sông quốc tế. Trong đó, cần hoàn thiện sớm các tuyến ra đảo Cô Tô, Bạch Long Vĩ, Cát Bà, Cù Lao Chàm, Phú Quý, Côn Đảo, Phú Quóc, Trường Sa nhằm tạo cơ sở hạ tầng hỗ trợ chương trình đưa dân ra đảo, phát triển, đánh bắt, chế biến hải sản, thiết thực góp phần củng cố an ninh - quốc phòng bảo vệ vùng trời, vùng biển Tổ quốc. Bên cạnh đó, đầu tư hiện đại hoá hệ thống dẫn luồng và quản lý luồng, bố trí đủ phao tiêu, đèn hiệu theo tiêu chuẩn đảm bảo đi lại suốt ngày đêm trên các tuyến chính. Tập trung nạo vét, cải tạo nâng cấp các tuyến chính: 

ở miền Bắc: nâng cấp tuyến Quảng Ninh đi Phả Lại cho tầu sà lan đến 1.000 tấn và khu vực các nhà máy điện, xi măng dọc QL18; cải tạo sông Đuống để cải tạo tuyến Hà Nội - Hải Phòng- Quảng Ninh, mở tuyến cho tàu ven biển qua sông Đáy vào Ninh Bình; nghiên cứu, khai thác các tuyến vận tải vùng cao: hồ Hòa Bình, sông Thao và các đoạn sông, hồ miền núi khác.

ở miền Nam: nạo vét thanh thải 2 tuyến từ TP. HCM đi Kiên Lương và đi Cà Mau, trong đó đặc biệt chú trọng tới đoạn kênh yết hầu Chợ Gạo và mở tuyến nối Vàm Cỏ Đông qua  Đồng Tháp Mười tới sông Tiền; kết hợp mở luồng cho tàu biển qua cửa Định An, cải thiện đoạn sông Vàm Nao, nâng cấp tuyến đường thuỷ quốc tế từ biển đi Phnôm Pênh, Hạ Lào. Phân loại hệ thống cảng sông cho phù hợp với đặc thù kinh tế thị trường. Đổi mới công nghệ, thiết bị bốc xếp theo hướng chuyên dụng hoá đối với cảng chuyên dùng.

5. Phương hướng phát triển hạ tầng hàng không

Phương hướng, mục tiêu phát triển hạ tầng hàng không đến năm 2010 tập trung vào việc hiện đại hoá hệ thống cảng hàng không quốc tế, hiện đại hoá đội bay; đầu tư  xây dựng mạng lưới sân bay đồng bộ, hiện đại đặc biệt là sân bay quốc tế Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng để đảm bảo tiêu chuẩn phục vụ hành khách và nâng cao năng lực vận tải (đủ sức tiếp nhận khoảng 10 -15 triệu hành khách năm 2005 và 30-40 triệu hành khách năm 2010). Hiện đại hoá hệ thống dịch vụ không lưu, đảm bảo công tác điều hành quản lý và kiểm soát bay hữu hiệu, an toàn tại khu vực sân bay. Ngoài ra, đầu tư củng cố nâng cấp đường băng, xây dựng mới nhà ga và các cơ sở hạ tầng kỹ thuật, dịch vụ hàng không tại các sân bay dân dụng như Cát Bi, Điện Biên, Vinh, Phú Bài, Nha Trang, Liên Khương, Cam Ranh, Cần Thơ, để hình thành hệ thống sân bay dân dụng đồng bộ trong cả nước. Trong đó chú ý tới sân bay Phú Quốc - Côn Đảo và các vùng  mạng GTVT chưa phát triển.

II. Kế hoạch vốn đầu tư phát triển KCHTGTVT giai đoạn 2005-2010

Kế hoạch 5 năm 2001- 2005 đã đi gần hết chặng đường với nhiều thành tựu đạt được và cũng nhiều khó khăn thử thách. Năm 2005 được coi là năm bản lề quan trọng cần dốc toàn lực để thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra và chuẩn bị xây dựng kế hoạch cho chặng đường 5 năm tiếp theo 2006-2010. Mục tiêu trong giai đoạn tới là phải huy động tối đa các nguồn lực trong và ngoài nước,  huy động mọi nguồn vốn thuộc các thành phần kinh tế để đưa vào đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải; nhanh chóng hoàn thiện hệ thống KCHTGT đồng bộ, thống nhất và có chất lượng cao trong cả nước tạo đà phát triển cho các ngành sản xuất vật chất và giúp Việt Nam hội nhập với khu vực và thế giới. Kế hoạch vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông phân theo ngành trong giai đoạn 2006-2010 được thể hiện bằng bảng sau:

Dự kiến khả năng huy động vốn đầu tư phát triển của toàn bộ nền kinh tế cho ngành giao thông vận tải 5 năm 2006-2010 là 199,2 ngàn tỷ đồng, tăng bình quân hàng năm 4,73%, trong đó vốn ngân sách 86,2 ngàn tỷ đồng, vốn tín dụng đầu tư phát triển 10,4 ngàn tỷ đồng, vốn ODA là 39,53 ngàn tỷ đồng, vốn trái phiếu chính phủ 22 ngàn tỷ đồng, vốn doanh nghiệp 22 ngàn tỷ đồng, vốn dân cư và tư nhân 19 ngàn tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư phát triển KCHTGTVT trong giai đoạn 2006-2010 tăng 183,5% so với thời kỳ kế hoạch trước thể hiện chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước.

Vốn đầu tư phát triển KCHTGTVT trong giai đoạn 2006 – 2010 được phân cho các ngành đường bộ 134,48 nghìn tỷ chiếm tỷ trọng 67,5%, đường sắt 16,7 nghìn tỷ (8,41%), đường thuỷ nội địa 8,257 nghìn tỷ (4.14%), đường hàng hải 18,24 nghìn tỷ (9,16%) và đường hàng không 21.498 nghìn tỷ (10,79%). Tỷ trọng vốn đầu tư có sự điều chỉnh hợp lý hơn tăng dần tỷ trọng các ngành đường sắt, đường thuỷ, đường biển và giảm tỷ trọng ngành đường bộ và hàng không để khắc phục, cải tạo, nâng cấp cho hạ tầng cơ sở các ngành này.Vốn đầu tư dành cho các loại hình giao thông đều tăng mạnh so với giai đoạn 2001-2005 (đường bộ tăng 177%, đường sắt tăng 493,7%, đường thuỷ nội địa tăng 331,67%, đường hàng hải tăng 191% và đường hàng không tăng 99%) và tốc độ tăng của ngành đường sắt, đường thuỷ nội địa có chuyển biến đáng kể.

Kế hoạch vốn đầu tư phát triển được lập cho từng năm trong chặng đường 2006 – 2010 với xu hướng chung là tăng dần vốn đầu tư cho tất cả các loại hình giao thông (Tốc độ tăng trung bình hàng năm của đường bộ là 4.87%, đường sắt là 4,43%, đường thuỷ nội địa là 20,46%, đường biển là 13,28% và đường hàng không là 12,19%). Riêng đường hàng không năm 2007 tăng 131% so với năm 2006, song năm 2008 và 2009 lại giảm liên tục qua các năm là 31,6% và 22,1%, năm 2010 có dấu hiệu tăng lên 14,81% so với năm 2009. Đây là sự bố trí kế hoạch hợp lý, khi nguồn lực hạn chế không thể dàn trải cho tất cả các ngành giao thông như nhau, mà trong từng năm có sự ưu tiên kế hoạch cho một hoặc hai ngành giao thông để thực hiện dứt điểm các dự án không để tình trạng dàn trải, thiếu vốn và kéo dài tiến độ thi công. 

Bảng 15: Kế hoạch vốn đầu tư phát triển KCHTGTVT phân theo ngành giai đoạn 2006 - 2010

Đơn vị: nghìn tỷ đồng, %

	Chỉ tiêu
	TH 
2001-2004
	KH
2005
	DKTH
2001-2005
	Kế hoạch 2006-2010

	
	
	
	
	tổng số 
2006-2010
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	Tăng TB

	Tổng VĐT phát triển KCHTGTVT
	42.3338
	27.93
	70.2668
	199.229
	35.9
	38.55
	39.62
	41.48
	43.66
	 

	Tốc độ gia tăng liên hoàn
	 
	 
	100
	183.532
	100
	7.357
	2.76
	4.705
	5.258
	6.73

	1. §­​êng bé
	28.509
	19.97
	48.479
	134.48
	25.9
	23.98
	26.4
	28.31
	29.88
	 

	Tốc độ gia tăng liên hoàn
	 
	 
	100
	177.398
	100
	-7.45
	10.09
	7.235
	5.546
	4.87

	2. Đ​ường sắt
	1.431
	1.391
	2.822
	16.754
	3.04
	3.24
	3.34
	3.67
	3.461
	 

	Tốc độ gia tăng liên hoàn
	 
	 
	100
	493.692
	100
	6.614
	3.086
	9.88
	-5.69
	4.43

	3. Đư​ờng thuỷ nội địa
	1.0538
	0.859
	1.9128
	8.257
	1.09
	1.48
	1.78
	2.01
	1.9
	 

	Tốc độ gia tăng liên hoàn
	 
	 
	100
	331.671
	100
	36.15
	20.27
	12.92
	-5.47
	20.46

	4. Đư​ờng hàng hảI
	3.495
	2.77
	6.265
	18.24
	3.02
	3.26
	3.59
	3.98
	4.39
	 

	Tốc độ gia tăng liên hoàn
	 
	 
	100
	191.141
	100
	7.947
	10.12
	10.86
	10.3
	13.28

	5. Đư​ờng hàng không
	7.845
	2.943
	10.788
	21.498
	2.85
	6.592
	4.506
	3.51
	4.03
	 

	Tốc độ gia tăng liên hoàn
	
	
	100
	99.27697
	100
	131
	-31.6
	-22.1
	14.81
	12.19
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III. Một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải. 

Trước thực trạng cơ sở hạ tầng giao thông chưa phát triển kịp theo nhu cầu của nền kinh tế- xã hội và đứng trước mục tiêu kế hoạch phát triển đến năm 2010 có một hệ thống kết cấu hạ tầng tiên tiến và đồng bộ trong cả nước, cần phải tìm kiếm những giải pháp hữu hiệu để nhanh chóng thu hút được khối lượng vốn lớn bên cạnh việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và khắc phục được những tồn tại “kinh niên” trong hoạt động ĐTPT KCHT GTVT. Các giải pháp cần phải tiến hành một cách đồng bộ với nỗ lực từ nhiều phía của các cơ quan quản lý trên và dưới, trong và ngoài ngành. Dưới đây là một số giải pháp cụ thể: 

1. Đổi mới cơ chế, chính sách đầu tư cho phù hợp với chủ trương đa dạng hoá nguồn vốn đầu tư phát triển KCHTGT.

Trước tiên ở tầm vĩ mô cần phải xây dựng hệ thống chính sách đồng bộ nhằm phát triển bền vững giao thông vận tải, bao gồm các chính sách sử dụng đất đai, phát triển kết cấu hạ tầng, xây dựng mạng lưới giao thông vận tải công cộng, đồng thời khuyến khích khu vực tư nhân tham gia đầu tư vào lĩnh vực này. 

Rà soát lại và hoàn chỉnh danh mục dự án BOT trong lĩnh vực GTVT và kiến nghị Thủ tướng chính phủ có chính sách ưu đãi cụ thể (ưu đãi về thuế, về quá trình thi công và khai thác công trình) và có chính sách hỗ trợ, giảm rủi ro cho nhà đầu tư nhằm thu hút nguồn vốn trong và ngoài nước cho các dự án này. Ngoài ra, nhà nước cần nhanh chóng sửa đổi các quy chế về đầu tư theo hình thức BOT để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tham gia với mức vốn chủ sở hữu thấp hơn mà vẫn đảm bảo khả năng thanh toán. Nhà nước tạo điều kiện cho phép ngành GTVT được vay các nguồn OCR của ADB để phát triển KCHT. Bên cạnh đó, tích cực triển khai chủ trương nhượng quyền thu phí và tiến tới nhượng bán thương quyền để hấp dẫn các nhà đầu tư tìm kiếm lợi nhuận.

Nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách ưu đãi dành riêng cho lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng nói chung và hạ tầng giao thông nói riêng như ưu đãi cho nhà đầu tư nước ngoài, ưu đãi cho các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh. Mức độ ưu đãi đầu tư tuỳ thuộc vào từng hình thức đầu tư (100% vốn nước ngoài, liên doanh hay hợp đồng hợp tác kinh doanh), vào quy mô đầu tư, vào loại hình giao thông đầu tư, vào khu vực đầu tư... Ưu đãi càng cụ thể càng hấp dẫn các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

2. Xúc tiến việc tìm kiếm các nguồn vốn và phương thức huy động vốn để bổ sung và hỗ trợ cho vốn ngân sách.

 Trước thực trạng nhiều dự án không thể triển khai được vì nguồn vốn ngân sách quá hạn hẹp. Do vậy, bên cạnh việc tập trung vốn cho các dự án quan trọng, cần tìm kiếm những nguồn vốn bổ sung khác để cung cấp cho những dự án còn dang dở hoặc bị đình hoãn do không bố trí được vốn. Đây là giải pháp hữu hiệu vừa đẩy nhanh tiến độ cho các dự án vừa nâng cao hiệu quả đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông. Vì các nguồn vốn có tính thương mại luôn đòi hỏi lĩnh vực đầu tư phải đem lại lợi nhuận và người đi vay cần phải sử dụng vốn hợp lý để hoàn trả cả vốn lẫn lãi cho người cho vay đúng thời hạn.

Phương thức huy động vốn đầu tư theo hình thức BOT tỏ ra rất hiệu quả đối với lĩnh vực xây dựng hạ tầng giao thông. Song việc thu hút nguồn vốn thông qua phương thức này còn rất ít so với tiềm năng trong dân cư và nước ngoài. Muốn huy động được các nguồn vốn trong và ngoài nước, trước hết phải xây dựng danh mục các dự án BOT, BT để kêu gọi đầu tư. Các dự án này muốn hấp dẫn các thành phần kinh tế tham gia cần phải mang tính kinh tế cao, nghĩa là nhanh chóng thu phí hoàn vốn và hưởng lợi nhuận hợp lý trước khi chuyển giao cho nhà nước. Sau khi xây dựng xong, nhà đầu tư có thể nhượng bán quyền thu phí đường, cầu , phà...nếu không muốn kinh doanh. Các cơ quan nhà nước cần cung cấp đầy đủ các thông tin có liên quan đến dự án cho nhà đầu tư như quy hoạch phát triển kinh tế, quy hoạch giao thông trong thời kỳ dài, những dự án có ảnh hưởng đến dự án BOT trong tương lai; lưu lượng xe trong một ngày đêm, nhịp độ tăng trưởng lưu lượng; các thông tin về tài chính như thuế, lãi suất ưu đãi đầu tư, tuyển dụng lao động... để nhà đầu tư có thể tính toán chính xác tính khả thi của dự án.

Ngoài phương thức trên, nhà nước có thể vay vốn thông qua phát hành trái phiếu công trình, trái phiếu Chính phủ để xây dựng KCHTGT. Đây là hình thức góp vốn gián tiếp của tư nhân và nước ngoài. Muốn huy động vốn bằng hình thức này thì lãi suất trái phiếu phải hấp dẫn người mua nhưng không gây gánh nặng nợ cho ngân sách nhà nước. Trong thời gian tới cần phát hành nhiều loại trái phiếu với kỳ hạn khác nhau, lãi suất khác nhau, và kèm thêm những ưu đãi cần thiết hướng tới nhiều đối tượng có vốn nhàn dỗi và những nhà đầu tư tài chính. Bên cạnh đó, cần phổ biến rộng rãi thông qua các phương tiện thông tin đại chúng để mọi người có thể nắm bắt được ưu điểm của việc mua trái phiếu.

Nguồn vốn ODA có vai trò hết sức quan trọng trong việc phát triển cơ sở hạ tầng giao thông. Các dự án ODA đòi hỏi bên tiếp nhận phải có vốn đối ứng, có thể là tiền, quyền sử dụng đất, lao động...Tiến độ giải ngân ODA nhanh hay chậm phụ thuộc vào sự kịp thời của vốn đối ứng, năng lực hấp thụ của bên tiếp nhận và năng lực quản lý của đơn vị thực hiện. Vì vậy muốn huy động cũng như sử dụng có hiệu quả nguồn vốn này cần phải nhanh chóng bố trí vốn đối ứng cho dự án,  tăng cường công tác quản lý dự án, đảm bảo chất lượng tiêu chuẩn cho khối lượng công việc đã hoàn thành. Ngoài ra cần xây dựng danh mục các dự án cần thiết để kêu gọi vốn ODA và tiến hành đàm phán , ký kết các hiệp định song phương và đa phương với các nước để tăng vốn cam kết tài trợ trong thời gian tới.

Trong những năm tới cần phải tìm kiếm nhiều hình thức huy động vốn trong và ngoài nước để đáp ứng nhu cầu đầu tư xây dựng hạ tầng GTVT ngày càng cao. Một số hình thức có thể áp dụng là: đổi đất lấy công trình, đầu tư theo phong trào (có nghĩa là nhân dân đóng góp công sức, nguyên vật liệu, tiền bạc để xây dựng đường làng, đường xóm, đường thôn xã hay xây dựng ngõ xóm văn minh...).    

3. Nâng cao chất lượng công tác lập kế hoạch.

Trong quá trình lập kế hoạch, cần phải cân đối nhu cầu vốn đầu tư cho phù hợp với khả năng cung ứng. Việc lập kế hoạch phải sâu sát với tình hình thực tiễn, tránh tình trạng kế hoạch xa vời chỉ quan tâm đến nhu cầu đầu tư mà không chú trọng đến khả năng cân đối của nguồn vốn. Về vấn đề này các hộ kế hoạch cần phải thấy rằng, việc nâng cấp đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông là một nhu cầu chính đáng, tuy vậy trong điều kiện nguồn lực hạn chế cần có sự lựa chọn kỹ lưỡng đối tượng đầu tư, chỉ tập trung vào một số dự án cấp bách cần thiết. Trong trường hợp thiếu vốn, có thể tiến hành đầu tư từng phần, sửa chữa lớn hoặc tăng cường công tác quản lý, duy tu bảo dưỡng để kéo dài thời gian sử dụng chờ thời cơ đầu tư khi có nguồn lực đảm bảo. Cũng có thể huy động các nguồn vốn trong dân cư hoặc vốn nước ngoài thông qua việc phát hành trái phiếu công trình, kêu gọi viện trợ. 

Trong năm 2005, “chỉ tiêu kế hoạch” mà bộ giao thông đặt ra sẽ rút xuống chỉ thực hiện 89 dự án (hầu hết là các dự án chuyển tiếp), báo cáo chính phủ cho phép triển khai 26 dự án; các dự án không được bố trí vốn đều phải đình hoãn và  không khởi công mới nhằm tập trung sớm hoàn thành các dự án quan trọng đưa vào khai thác và không để phát sinh nợ đọng. Bộ nhanh chóng giao kế hoạch cho các đơn vị để tạo điều kiện chủ động triển khai, dứt khoát không để tình trạng chạy vốn, xin-cho gây phiền hà cho các doanh nghiệp. Các hộ kế hoạch khác như tổng công ty hàng không, tổng công ty hàng hải, tổng công ty đường sắt...cần lên kế hoạch cân đối vốn (bao gồm vốn của doanh nghiệp, vốn tự huy động và vốn ngân sách cấp) với các dự án đầu tư của đơn vị để tránh tình trạng đầu tư tràn lan, mất cân đối vốn và ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

Trong quá trình lập kế hoạch vốn đầu tư  cần tính đến các yếu tố ảnh hưởng, rủi ro có thể xảy ra như: giá nguyên vật liệu sắt, thép, xăng dầu, ximăng...tăng cao làm tăng chi phí đầu tư, thời tiết làm hư hỏng các công trình cần phải có chi phí để khắc phục, do đối tác không tích cực cung cấp vốn, giải ngân vốn chậm trễ ảnh hưởng đến tiến độ thi công...Nếu khâu kế hoạch làm tốt, thì việc triển khai dự án sẽ nhanh chóng vì nguồn vốn đảm bảo trong suốt quá trình thi công. 

Muốn lập kế hoạch tốt cần phải có một đội ngũ cán bộ đủ kinh nghiệm, trình độ năng lực cao và có tầm nhìn xa, đặc biệt yêu cầu đối với việc lập kế hoạch dài hạn. Vì vậy, công tác đào tạo nâng cao trình độ cho các cán bộ lập kế hoạch cũng rất quan trọng. Nhà nước cần tiến hành đào tạo lại và đào tạo chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ lập kế hoạch ở các cấp, các ngành để nâng cao chất lượng kế hoạch.  

4. Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác quy hoạch 

Trong hoạt động đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông thì quy hoạch cần phải đi trước một bước để định hướng và làm căn cứ xác định địa điểm xây dựng, quy mô xây dựng... Chất lượng quy hoạch ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả và hiệu quả đầu tư. Vì vậy cần thiết phải chấn chỉnh công tác lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch ở tất cả các ngành, các cấp nhằm nâng cao chất lượng quy hoạch, từng bước xây dựng các quy hoạch có tính đồng bộ, hệ thống và liên kết chặt chẽ trong cả nước. Trước hết, cần nâng cao hơn nữa tính kết nối giữa các loại quy hoạch trong từng ngành giao thông (đường bộ, đường sắt, đường thuỷ, đường hàng không), giữa quy hoạch của ngành giao thông với quy hoạch của các ngành khác, quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị và quy hoạch vùng. Cần rà soát và chấn chỉnh công tác quy hoạch sử dụng đất, nhất là sử dụng đất ven đô thị, ven đường giao thông để tránh tình trạng vi phạm hành lang an toàn giao thông. Bên cạnh đó, quy hoạch mạng lưới giao thông vận tải phải đồng bộ với quy hoạch các vùng sinh thái, khu bảo tồn thiên nhiên, nhằm bảo đảm phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật và tăng dịch vụ trong mối quan hệ hài hoà với phát triển kinh tế vùng và bảo vệ môi trường tự nhiên.

Các quy hoạch phát triển ngành, vùng, đất đai, xây dựng...phải được cập nhật, rà soát bổ xung thường xuyên theo hướng gắn với thực tế, bám sát nhu cầu thị trường, khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương, từng ngành để phục vụ cho yêu cầu phát triển cơ sở hạ tầng giao thông nói riêng và nhu cầu  chung của cả nước. Các công trình hạ tầng giao thông đường sá, cầu cống, nhà ga, sân bay, bến cảng phải có mối liên kết hỗ trợ lẫn nhau và tạo thành một hệ thống đồng bộ trong cả nước.

Muốn nâng cao chất lượng quy hoạch, cần phải xây dựng đội ngũ cán bộ lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch của các Bộ, ngành, địa phương có đủ năng lực, tiêu chuẩn quy định. Ngoài việc bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cần phải quy định rõ quyền hạn và trách nhiệm của các cấp trong việc tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt các đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đất đai...

Các quy hoạch tốt sẽ là căn cứ quan trọng cho việc xây dựng định hướng phát triển kinh tế xã hội, làm căn cứ cho việc xây dựng các cơ chế chính sách phù hợp để thu hút ngày càng nhiều vốn đầu tư của các thành phần kinh tế, bước đầu hình thành cơ cấu vốn đầu tư hợp lý. 

5. Giải pháp về quản lý hoạt động đầu tư phát triển KCHTGT

Quản lý hoạt động đầu tư xây dựng KCHTGT trong nền kinh tế thị trường cần phải luôn luôn đổi mới và phát huy tính tự chủ sáng tạo ở các cấp, các ngành, các địa phương nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động đầu tư. Trước tiên cần phải xoá bỏ tình trạng quản lý “khép kín” trong hoạt động đầu tư xây dựng KCHTGT. Đó là mô hình quản lý được duy trì từ thời bao cấp cho đến nay, mọi công trình giao thông đều do nhà nước làm, nhà nước tự quản lý mọi khâu. Để hạn chế tiến tới xoá bỏ, cần phải thực hiện hai việc lớn, đó là thay đổi về mặt tổ chức từ cấp cao nhất, tiếp theo là phương thức chịu trách nhiệm cần phân tách rõ trong từng khâu. Từ trước tới nay vẫn diễn ra tình trạng các công trình sử dụng vốn nhà nước được giao cho Bộ GTVT làm chủ đầu tư, bộ chịu mọi trách nhiệm về mọi khâu ngay cả khi đã giao cho cấp dưới thực hiện. Trong thời gian tới, sự phân cấp sẽ phải đẩy mạnh, gắn trách nhiệm của các cấp khi thực hiện dự án, nhưng cần có hành lang pháp lý hợp lý hơn. Lộ trình xoá bỏ tình trạng khép kín trong hoạt động xây dựng cơ bản không phải chỉ có bộ GTVT làm mà nó cần phải thực hiện đồng bộ ở nhiều ngành, nhiều địa phương trong cả nước.

Nhiệm vụ lúc này cần tìm kiếm những giải pháp đổi mới công tác quản lý bao cấp hiện nay, tránh tình trạng chủ đầu tư là Bộ giao thông kiêm luôn quản lý dự án, rồi thi công. Bộ giao thông cần nghiên cứu và đề xuất cơ chế để tiến tới hoàn toàn tách chức năng quản lý nhà nước với quản lý kinh doanh trong tất cả các khâu quản lý đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông và phân cấp quản lý giữa bộ trưởng, các cục quản lý chuyên ngành (cục hàng hải, cục đường bộ...), các ban quản lý dự án trong quá trình triển khai thực hiện dự án. Tiến tới sẽ chuyển các ban quản lý dự án thành mô hình doanh nghiệp chuyên quản lý các dự án, có nghĩa là chủ đầu tư có thể thuê các doanh nghiệp này để điều hành, quản lý dự án. Vấn đề là trong quá trình chuyển đổi này không được tạo ra sự xáo trộn hay trì trệ đối với tiến độ công việc hiện nay. Cần thiết phải xây dựng và ban hành tiêu chí, tiêu chuẩn làm chủ đầu tư, ban quản lý dự án kèm theo chức năng và trách nhiệm cụ thể cho từng chức danh công việc. Ngoài ra, các tổ chức tư vấn, các nhà thầu xây dựng, các tư vấn giám sát không thuộc cùng một Bộ, tỉnh, thành phố. 

 6. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát ở tất cả các ngành, các cấp

Để chống thất thoát, lãng phí, nâng cao chất lượng công trình và đẩy nhanh tiến độ dự án cần phải tăng cường công tác thanh tra, giám sát hoạt động đầu tư xây dựng của ngành GTVT. Trước tiên, cần kiện toàn và hoàn thiện tổ chức thanh tra ở các ngành các cấp; tập trung thanh tra đầu tư xây dựng áp dụng đồng bộ các biện pháp chống dàn trải, thất thoát kết hợp với đấu tranh phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm; Kiên quyết sử lý nghiêm minh các tập thể và cá nhân sai phạm. 

Ngoài ra, Công tác giám sát và đánh giá hoạt động đầu tư phải được tiến hành xuyên suốt từ khâu phê duyệt chủ trương đầu tư đến khâu chuẩn bị đầu tư, đánh giá trong quá trình thực hiện đầu tư và đánh giá quá trình khai thác và vận hành dự án, thậm chí đánh giá cả ở khâu “hậu dự án”. Không phê duyệt dự án đầu tư nếu chưa làm rõ hiệu quả và bảo đảm tính khả thi về nguồn vốn. Đối với các dự án đã triển khai thực hiện, không phê duyệt điều chỉnh về nội dung đầu tư hay tổng mức đầu tư khi dự án chưa thực hiện giám sát và báo cáo theo quy định. Các dự án không được cấp phát vốn, không được thi công khi chưa có quyết định đầu tư, chưa có thiết kế và dự toán được duyệt.

Hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát phải được tiến hành thường xuyên, công khai, minh bạch nhằm ngăn chặn và sử lý kịp thời các sai phạm trước, trong và sau khi thực hiện dự án. Việc giám sát cộng đồng cũng sẽ được chú trọng hơn với chủ trương: tất cả các công trình giao thông vận tải đều được báo cáo gửi tới HĐND địa phương, các đoàn đại biểu Quốc hội để biết và tổ chức giám sát. 

7. Hoàn thiện cơ chế đấu thầu và tăng cường quản lý công tác đấu thầu

Trong thời gian qua, công tác đấu thầu đã bộc lộ nhiều yếu kém làm ảnh hưởng đến chất lượng, tiến độ của dự án, do quy chế đầu thầu chưa hoàn thiện và thiếu thông tin. Vì vậy các nhà quản lý cần hoàn thiện cơ chế đấu thầu để chấm dứt tình trạng đấu thầu giá thấp, thực hiện đầy đủ trách nhiệm tài chính giữa chủ đầu tư và nhà thầu trong việc chậm giải phóng mặt bằng, chậm thanh toán nghiệm thu... Trong quá trình chuẩn bị và tổ chức đấu thầu cần xây dựng các tiêu chuẩn kinh tế- kỹ thuật cụ thể để lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực tài chính và kỹ thuật thi công, hạn chế những nhà thầu “tay trái” không có khả năng thực hiện dự án.

 Ngoài ra, cần phải có các chế tài xử lý các vi phạm trong đấu thầu như hiện tượng mua- bán thầu, nghiêm cấm tình trạng các nhà thầu “cấu kết” để nhường phần thắng cho một nhà thầu, rồi nhận lại phần việc được chia từ người thắng cuộc theo hợp đồng. Cần có những hướng dẫn cụ thể, các văn bản pháp quy, các chế tài phải nhất quáng, rõ ràng để tránh chuyện tù mù việc mua – bán thầu, tránh tạo nên những kẽ hở làm phát sinh thêm nhiều tiêu cực ngoài tầm kiểm soát. 

Để đảm bảo tính công khai minh bạch trong công tác đấu thầu, Bộ giao thông và các nhà đầu tư khác cần tiến hành đấu thầu cạnh tranh rộng rãi trong tuyển chọn nhà thầu xây dựng công trình giao thông; phân chia gói thầu đủ lớn, hoặc theo cả phân đoạn để tránh tình trạng xôi đỗ, lãng phí, không đảm bảo tính tổng thể. Hình thức đấu thầu cạnh tranh giúp lựa chọn được các nhà thầu phù hợp cho việc thực hiện dự án đảm bảo chất lượng và tiến độ tốt hơn. Giá trị gói thầu cần phải được thống nhất để vừa khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia dự thầu tạo tính cạnh tranh rộng rãi, vừa không quá nhỏ làm ảnh hưởng đến chất lượng, tính đồng bộ của hệ thống hạ tầng giao thông và gây khó khăn cho quản lý.

Quản lý đầu thầu phải xuyên suốt quá trình từ khâu chuẩn bị đến tổ chức đấu thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, lựa chọn nhà thầu và kí kết hợp đồng. Tránh trường hợp nhà thầu trúng thầu, có tên trong hợp đồng và nhà thầu thực hiện công việc là hai nhà thầu khác nhau. Nghiêm minh xử lý các trường hợp móc nối giữa nhà quản lý, nhà đầu tư và nhà thầu làm thất thoát vốn của nhà nước.

Một vấn đề yếu kém nữa trong công tác đấu thầu là thiếu thông tin. Cần công khai hoá công tác đầu thầu, thiết lập trang Web thông tin về nhà thầu và đấu thầu để theo dõi, đánh giá hoạt động của ban quản lý dự án, nhà thầu trên phạm vi toàn quốc về các nội dung tiến độ, chất lượng. Kiên quyết đề xuất xử lý các trường hợp không đảm bảo thủ tục theo quy chế đấu thầu hoặc các vấn đề nghi vấn trong quá trình tổ chức đấu thầu và xét thầu.

8. Nâng cao năng lực đội ngũ tư vấn thiết kế và giám sát.

Hiện tượng thiếu tư vấn  lành nghề đang ở mức báo động, các công trình buộc phải chấp nhận những tư vấn có trình độ chuyên môn hạn chế khiến chất lượng công trình không đảm bảo và tiến độ kéo dài. Để khắc phục hiện trạng này, cần phải xây dựng một đội ngũ tư vấn có trình độ chuyên môn nghiệp vụ tương xứng với quyền hạn của họ. Trước tiên cần phải có chính sách đãi ngộ hợp lý, tăng chi phí cho tư vấn để khuyến khích các kỹ sư có năng lực và thâm niên cao. Bên cạnh đó cần tăng cường đào tạo có bài bản, đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế để nâng cao trình độ của các kỹ sư trong nước. 

Trước thực trạng chất lượng công tác khảo sát, thiết kế lập dự án còn nhiều tồn tại như để nhiều đoạn đường bị sạt, lở gây ách tắc giao thông và thiết kế xây dựng đường quá cao so với nhà dân ảnh hưởng đến môi trường, điều kiện sống của dân...Bộ giao thông đã chỉ đạo các đơn vị tư vấn khi lập dự án phải quán triệt và thực hiện mục tiêu phát triển bền vững, làm đến đâu tốt đến đó, không để lại hậu quả về sau, bàn với địa phương, lắng nghe ý kiến của dân, có giải pháp tối ưu để người dân được hưởng những thành quả, những tiện ích do nhà nước đầu tư  cho các công trình giao thông.

Kết luận
Giai đoạn 2001-2005, những năm đầu của thế kỷ mới, cùng với cả nước toàn ngành giao thông vận tải thực hiện Nghị quyết Đại hội IX Đảng Cộng Sản Việt Nam. Trong khó khăn, thuận lợi chung ngành giao thông vận tải đã được Đảng và Nhà nước quan tâm, ưu tiên đầu tư để phát triển cơ sở hạ tầng GTVT. Cùng với những thành quả của hoạt động đầu tư góp phần thúc đẩy nền kinh tế phát triển, còn nhiều hạn chế như: mất cân đối giữa nhu cầu đầu tư và khả năng nguồn vốn, cơ cấu vốn mất cân đối, thất thoát lãng phí vốn đầu tư...Trong thời gian tới để đạt được mục tiêu xây dựng KCHTGT đồng bộ và có chất lượng cao, cần phải có sự phối hợp giữa các Bộ, Ngành tìm kiếm những giải pháp tháo gỡ những khó khăn về vốn, phát huy mọi nguồn lực, chỉ đạo điều hành quyết liệt, tranh thủ sự giúp đỡ từ bên ngoài, tăng cường quản lý hoạt động đầu tư. 

Kết cấu hạ tầng giao thông cần phải được chú trọng đầu tư cải tạo, nâng cấp, mở rộng để phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hoá- hiện đại hoá đất nước. Vì vậy, trước thực trạng kết cấu hạ tầng hiện nay, nhiệm vụ đặt ra cần huy động và quản lý vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông sao cho có hiệu quả để nhanh chóng đưa các kết quả đầu tư vào vận hành, khai thác. Trong phạm vi nghiên cứu đề tài, có đề cập đến một số giải pháp đứng trên góc độ vĩ mô để đẩy mạnh đầu tư phát triển KCHTGTVT.

Tài liệu tham khảo

I. Các giáo trình và sách tham khảo

1. 
Kinh tế đầu tư – Trường đại học Kinh tế quốc dân

2. 
Quản lý đô thị – Nhà xuất bản xây dựng

3. 
Quản lý đô thị – Trường đại học Kinh tế quốc dân

4. 
Quản lý đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông vận tải- nhà xuất bản giao thông vận tải.

II. Các tạp chí

1. 
Thời báo kinh tế Việt Nam

2. 
Đầu tư

3. 
Giao thông vận tải

4. 
Cầu đường Việt Nam

5. 
Kinh tế và phát triển

6. 
Con số và sự kiện 

III. Các báo cáo

1. 
Báo cáo thực hiện 3 năm 2001-2003 của các ngành trong lĩnh vực kết cấu hạ tầng và đô thị.

2. 
Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2001-2005 của ngành giao thông vận tải

3. 
Kế hoạch phát triển giao thông vận tải 5 năm 2006- 2010

4. Báo cáo tình hình thực hiện vốn đầu tư của ngành giao thông vận tải trong  năm 2001, 2002, 2003, 2004 

5. 
Báo cáo thực hiện kế hoạch 2001- 2005 lĩnh vực dịch vụ giao thông vận tải.

6. 
Tình hình thực hiện dự án đầu tư xây dựng chủ yếu năm 2001-2003.

7. 
Đánh giá năng lực vận tải của các ngành giao thông (2001-2004)

8. Danh mục dự án sử dụng nguồn trái phiếu chính phủ (2003-2010) của ngành GTVT
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Sheet1

		Bảng 1: Vốn đầu tư phát triển ngành GTVT và CSHT GTVT

		Đơn vị: nghìn tỷ đồng ( giá so sánh năm 2000)

		Chỉ tiêu		2001		2002		2003		2004		KH 2005

		Tổng vốn đầu tư toàn xã hội		145.6		163.3		170.3		176.8		184

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		12.1565934066		16.9642857143		21.4285714286		26.3736263736

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		112.1565934066		104.2865890998		103.8167938931		104.07239819

		Vốn đầu tư cho ngành GTVT		18.999		19.156		22.852		28.9		30.838

		Tỷ trọng so với tổng VĐT toàn xã hội (%)		13.0487637363		11.7305572566		13.4186729301		16.3461538462		16.7597826087

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		0.8263592821		20.2800147376		52.1132691194		62.3138059898

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		100.8263592821		119.2942159115		126.4659548398		106.7058823529

		Vốn đầu tư cho xây dựng KCHT GTVT		6.3325		10.7687		10.4166		14.816		18.177

		Tỷ trọng so với VĐT toàn ngành GTVT (%)		33.3307016159		56.2158070578		45.5828811483		51.2664359862		58.9435112524

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		70.0544808527		64.4942755626		133.9676273194		187.0430319779

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		170.0544808527		96.7303388524		142.2345103009		122.6849352052

				4.3492445055		6.5944274342		6.1166177334		8.3800904977		9.8788043478

		Bảng 2: Tình hình thực hiện vốn đầu tư phát triển KCHT GTVT các loại hình giao thông 
trong giai đoạn 2001- 2004

		Chỉ tiêu		2001		2002		2003		2004		2005

		Vốn đầu tư cho xây dựng KCHT GTVT		6.3325		10.7687		10.4166		14.816		18.177		42.3338

		Đường bộ		4.682		6.517		6.125		11.185		12.587		Đường bộ		28.509

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		39.1926527125		30.8201623238		138.8936351986		168.8381033746		Đường sắt		1.431

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		139.1926527125		93.984962406		182.612244898		112.5346446133		Đường thuỷ nội địa		1.0538

		Đường sắt		0.312		0.361		0.341		0.417		0.185		Đường hàng hảI		3.495

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		15.7051282051		9.2948717949		33.6538461538		-40.7051282051		Đường hàng không		7.845

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		115.7051282051		94.459833795		122.2873900293		44.3645083933

		Đường thuỷ nội địa		0.2055		0.2647		0.2826		0.301		0.585

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		28.8077858881		37.5182481752		46.4720194647		184.6715328467				1.067623725		1.0651096957

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		128.8077858881		106.7623724972		106.5109695683		194.3521594684				0		-1

		Đường hàng hảI		0.628		1.321		1.176		0.37		0.67				1.517571144

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		110.3503184713		87.2611464968		-41.0828025478		6.6878980892				0

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		210.3503184713		89.0234670704		31.462585034		181.0810810811				0

		Đường hàng không		0.505		2.305		2.492		2.543		4.15				1.9869990035

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		356.4356435644		393.4653465347		403.5643564356		721.7821782178				1.0811279826		1.0204654896

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		456.4356435644		108.1127982646		102.0465489567		163.1930790405				0		-1

				6.3325		10.7687		10.4166		14.816		18.177

		Bảng 3: Cơ cấu đầu tư phân theo loại hình giao thông.

		Chỉ tiêu (%)		2001		2002		2003		2004		2005

		Vốn đầu tư cho xây dựng KCHT GTVT		100		100		100		100		100

		Đường bộ		73.94		60.52		58.80		75.49		67.34

		Đường sắt		4.93		3.35		3.27		2.81		3.38

		Đường thuỷ nội địa		3.25		2.46		2.71		2.03		2.49

		Đường hàng hảI		9.92		12.27		11.29		2.50		8.26

		Đường hàng không		7.97		21.40		23.92		17.16		18.53

		Bảng 8: Các nguồn vốn huy động để đầu tư phát triển KCHT GTVT trong giai đoạn 2000- 2004

		Chỉ tiêu		2001		2002		2003		2004		Tổng 4 năm

		Tổng VĐT toàn XH cho KCHTGT		6.3325		10.7687		10.4166		14.816		42.3338

		Vốn ngân sách (ngoài ODA)		1.9		2.44		2.362		2.639		9.341

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		-97.56		-97.64		-97.36

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		28.42		-3.20		11.73

		Vốn tín dụng ưu đãI		1.24		1.62		0.747		0.473		4.08

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		30.65		-39.76		-61.85

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		30.65		-53.89		-36.68

		Vốn ODA		2.51		3.47		3.758		5.401		15.139

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		38.25		49.72		115.18

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		38.25		8.30		43.72

		Vốn tráI phiếu chính phủ		0.192		1.75		1.886		4.037		7.865

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		811.46		882.29		2002.60

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		811.46		7.77		114.05

		Vốn của doanh nghiệp nhà nước		0.41		0.45		0.62		0.928		2.408

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		9.76		51.22		126.34

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		9.76		37.78		49.68

		Vốn từ khu vực dân cư và tư nhân		0.03		0.234		0.243		0.31		0.817

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		680.00		710.00		933.33

		Tốc độ liên hoàn liên hoàn (%)		100		680.00		3.85		27.57

		Vốn trực tiếp nước ngoàI		0.05		0.804		0.8		1.028		2.682

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		1508.00		1500.00		1956.00

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		1508.00		-0.50		28.50

		Bảng 9: cơ cấu đầu tư phân theo nguồn vốn

		Chỉ tiêu		2001		2002		2003		2004

		Tổng VĐT toàn XH cho KCHTGT		100		100		100		100		100

		Vốn NSNN (bao gồm ODA)		69.6407422029		54.8812762915		58.7523760152		54.2656587473		0.2206511109

		Vốn tín dụng ưu đãI		19.5815238847		15.0435985774		7.171245896		3.1924946004		0.0963768903

		Vốn tráI phiếu chính phủ		3.0319778918		16.2508009323		18.1057158766		27.2475701944		0.3576102311

		Vốn của doanh nghiệp nhà nước		6.4745361232		4.1787773826		5.952038093		6.2634989201		0.1857853535

		Vốn từ khu vực dân cư và tư nhân		0.4737465456		2.172964239		2.33281493		2.0923326134		0.0568812627

		Vốn trực tiếp nước ngoàI		0.789577576		7.4660822569		7.6800491523		6.9384449244		0.0192989999

												0

												0

												0

												0

												0

												0

												0

												0

												0.0633536323

												0

												0

												0
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Đường bộ

Đường sắt

Đường thuỷ nội địa

Đường hàng hảI

Đường hàng không
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		Bảng 4: vốn đầu tư xây dựng mạng lưới đường bộ

				2001		2002		2003		2004		4năm

		Tổng VĐT cho xây dựng HT đường bộ		4.682		6.517		6.125		11.185		28.509

		Trong đó:

		Đường		3.521		5.237		4.739		5.619		19.116		Đường		19.116

		Tỷ trọng		75.20		80.36		77.37		50.24				Cỗu		7.286		-0.056812933		-0.1606268364		0.9620770128

				100		48.74		-9.51		18.57				Hầm		2.107

		Xây dựng mới		1.356		3.195		3.025		2.256		9.832				2.3561946903		0.9467918623		0.745785124		4.3581560284

		CẢI tạo nâng cấp		2.165		2.042		1.714		3.363		9.284				0.6148821358		0.3899178919		0.3616796793		0.5985050721

		Cçu		0.781		1.025		1.116		4.364		7.286

		Tỷ trọng		16.68		15.73		18.22		39.02

				100		31.2419974392		8.8780487805		291.0394265233						0.3124199744		0.0887804878		2.9103942652

																0.3124199744		0.4289372599		4.5877080666

		Xây dựng mới		0.698		0.886		1.113		4.214		6.911				0.2693409742		0.2562076749		2.786163522

		CẢI tạo nâng cấp		0.083		0.139		0.03		0.15		0.402				0.188		0.227		3.101

		Hầm		0.38		0.255		0.27		1.202

		Tỷ trọng		8.12		3.91		4.41		10.75

				100		-32.8947368421		5.8823529412		345.1851851852						0		0

														27.1837317993

		Bảng 5: vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đường sắt

				2001		2002		2003		2004		4năm

		VĐT xây dựng hạ tầng đường sắt		0.312		0.361		0.341		0.417		1.431

		Xây dựng đường sắt		0.15		0.12		0.11		0.16		Xây dựng đường sắt		0.54

				100		-20		-26.6666666667		6.6666666667		Xây dựng Cỗu sắt		0.439

				100		-20		-8.33		45.45		Xây dựng Hầm sắt		0.191

		Xây dựng Cỗu sắt		0.017		0.084		0.15		0.188		Xây dựng ga và hệ thống TTTH		0.261

				100		394.1176470588		782.3529411765		1005.8823529412

				100		394.12		78.57		25.33

		Xây dựng Hầm sắt		0.065		0.083		0.043		0

				100		27.6923076923		-33.8461538462		-100

				100		27.69		-48.19		-100

		Xây dựng ga và hệ thống TTTH		0.08		0.074		0.038		0.069

		Tỷ trọng (%)		100		-7.50		-52.50		-13.75

				100		-7.5		-48.6486486486		81.5789473684

		Bảng 8: Hàng không

				2001		2002		2003		2004

		VĐT xây dựng HT hàng không		0.505		2.305		2.492		2.543		7.845

		Trong đó

		Cảng hàng không Nội BÀI		0.105		0.205		0.127		0.12		Cảng hàng không Nội BÀI		0.557

		Tỷ trọng (%)		20.7920792079		8.8937093275		5.0963081862		4.7188360204		Cảng hàng không Tân Sơn Nhất		1

		Cảng hàng không Tân Sơn Nhất		0		0		0.2		0.8		Các dự án xây dựng cảng khác		0.2

		Tỷ trọng (%)		0		0		8.025682183		31.458906803		Các dự án đầu tư máy bay		6.088

		Các dự án xây dựng cảng khác		0		0		0.02		0.18

		Tỷ trọng (%)		0		0		0.8025682183		7.0782540307				0

		Các dự án đầu tư máy bay		0.4		2.1		2.145		1.443

		Tỷ trọng (%)		79.2079207921		91.1062906725		86.0754414125		56.7440031459

		Bảng 6: đường thuỷ nội địa

				2001		2002		2003		2004

		VĐT xây dựng hạ tầng đường thuỷ nội địa		0.2055		0.2647		0.2826		0.301

		1.Hai tuyến đường thuỷ phía Nam và
 cảng Cần Thơ (vốn ODA)		0.11		0.15		0.14		0.15

		Tốc độ gia tăng định gốc		100		36.3636363636		27.2727272727		36.3636363636		Hai tuyến đường thuỷ phía Nam và cảng Cần Thơ (vốn ODA)		0.55

				100		36.36		-6.67		7.14		Phà Mê K«ng GĐ2 ( ADB)		0.089

		2.Phà Mê Kông GĐ2 ( ADB)		0.0515		0.0107		0.0168		0.01		Các dự án sử dụng vốn trong nước:		0.4148

				100		-79.2233009709		-67.3786407767		-80.5825242718

				100		-79.22		57.01		-40.48

		3.Các dự án sử dụng vốn trong nước:		0.044		0.104		0.1258		0.141

				100		136.3636363636		185.9090909091		220.4545454545		2.3636363636		1.2096153846		1.1208267091

				100		136.36		20.96		12.08		3.2045454545		1.4743100026

		Xây dựng các tuyến vận tảI thuỷ		0.019		0.042		0.057		0.095		Xây dựng các tuyến vận tảI thuỷ		0.213

		Tỷ trọng so với (3) (%)		43.18		40.38		45.31		67.38		Nạo vét, cảI tạo sông		0.0217

		Nạo vét, cảI tạo sông		0.003		0.004		0.0078		0.0069		Bến khách, cảng sông và các công trình phụ trợ		0.1801

		Tỷ trọng so với (3) (%)		6.82		3.85		6.20		4.89

		Bến khách, cảng sông và các công trình phụ trợ		0.022		0.058		0.061		0.0391

		Tỷ trọng so với (3) (%)		50		55.7692307692		48.4896661367		27.7304964539		-0.3590163934

		Bảng 7: Đường hàng hảI:

				2001		2002		2003		2004

		VĐT xây dựng HT đường biển		0.628		1.321		1.176		0.37		3.495

		Trong đó										0

		Cảng Tiên Sa- Đà Nẵng		0.195		0.265		0.17		0.19		Cảng Tiên Sa- Đà Nẵng		0.82

		Tỷ trọng (%)		31.05		20.06		14.46		51.35		Cảng HẢI Phòng GĐ II		0.54

		Cảng HẢI Phòng giai đoạn II		0.05		0.06		0.43		0		Cảng Cái Lân		1.134

		Tỷ trọng (%)		7.96		4.54		36.56		0.00		Cảng Cửa Lò		0.1

		Cảng CÁI Lân		0.229		0.712		0.193		0		Cảng Nha Trang		0.12

		Tỷ trọng (%)		36.46		53.90		16.41		0.00		Cảng Quy Nhơn		0.121

		Cảng Cửa Lò		0.04		0.02		0.02		0.02		Đài thông tin duyên hảI		0.3

		Tỷ trọng (%)		6.37		1.51		1.70		5.41		Tàu tìm kiếm cứu nạn		0.329

		Cảng Nha Trang		0.02		0.04		0.05		0.01		Dự án quan sát ven biển		0.031

		Tỷ trọng (%)		3.18		3.03		4.25		2.70

		Cảng Quy Nhơn		0.001		0.03		0.05		0.04

		Tỷ trọng (%)		0.16		2.27		4.25		10.81

		ĐàI thông tin duyên hảI		0.073		0.184		0.043		0						0

		Tỷ trọng (%)		11.62		13.93		3.66		0.00						0		0

		Tàu tìm kiếm cứu nạn		0.02		0.01		0.189		0.11

		Tỷ trọng (%)		3.18		0.76		16.07		29.73

		Dự án quan sát ven biển		0		0		0.031		0

		Tỷ trọng (%)		0.00		0.00		2.64		0.00
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		Bảng 8: Các nguồn vốn huy động để đầu tư phát triển KCHT GTVT trong giai đoạn 2000- 2004

		Chỉ tiêu		2001		2002		2003		2004

		Tổng VĐT toàn XH cho KCHTGT		6.3325		10.7687		10.4166		14.816		42.3338				100		100		100		100

		Vốn ngân sách (bao gồm ODA)		4.41		5.301		5.291		8.04		23.042		0.5442932125		69.6407422029		49.225997567		50.7939250811		54.2656587473

		Tốc độ tăng định gốc (%)		100		20.20		19.98		82.31		3.668		0.0866447142		19.5815238847		11.2176957293		7.171245896		3.1924946004

		Tốc độ tăng liên hoàn (%)		100		20.20		-0.19		51.96		6.2367		0.147321998		0		0		0		0

		Vốn tín dụng ĐTPT của nhà nước		1.24		1.208		0.747		0.473		6.3021		0.1488668629		19.5815238847		11.2176957293		7.171245896		3.1924946004

		Tốc độ tăng định gốc (%)		100		-2.58		-39.76		-61.85		1.175		0.0277555995		3.0319778918		12.4128260607		12.3456790123		23.0966522678

		Tốc độ tăng liên hoàn (%)		100		-2.58		-38.16		-36.68		1.91		0.0451176129		6.4824318989		19.5473919786		21.5386978477		10.4144168467

		Vốn tráI phiếu chính phủ		0.192		1.3367		1.286		3.422						0.4737465456		2.8972856519		3.1008198452		3.442224622

		Tốc độ tăng định gốc (%)		100		596.20		569.79		1682.29						0.789577576		4.6988030124		5.0496323176		5.5885529158

		Tốc độ tăng liên hoàn (%)		100		596.20		-3.79		166.10

		Vốn của doanh nghiệp nhà nước		0.4105		2.105		2.2436		1.543				69.6407422029		49.225997567		50.7939250811		54.2656587473

		Tốc độ tăng định gốc (%)		100		412.79		446.55		275.88

		Tốc độ tăng liên hoàn (%)		100		412.79		6.58		-31.23

		Vốn từ khu vực dân cư và tư nhân		0.05		0.506		0.526		0.828		1.91		0.0451176129

		Tốc độ tăng định gốc (%)		100		912		952		1556		0.456		0.302

		Tốc độ tăng liên hoàn (%)		100		912		3.95256917		57.4144486692		9.12

		Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoàI		0.03		0.312		0.323		0.51		1.175		0.0277555995

		Tốc độ tăng định gốc (%)		100		940		976.6666666667		1600		0.282		0.293		0.48

		Tốc độ tăng liên hoàn (%)		100		940		3.5256410256		57.8947368421		9.6

				6.3325		10.7687		10.4166		14.816

				0		0		0		0

		Chỉ tiêu		2001		2002		2003		2004

		Tổng VĐT toàn XH cho KCHTGT		100		100		100		100		100

		Vốn NSNN (gồm cả ODA)		69.64		49.23		50.79		54.27		0.5442932125

		Vốn tín dụng ĐTPT nhà nước		19.58		11.22		7.17		3.19		0.0866447142

		Vốn tráI phiếu chính phủ		3.03		12.41		12.35		23.10		0.147321998

		Vốn của doanh nghiệp nhà nước		6.48		19.55		21.54		10.41		0.1488668629

		Vốn từ khu vực dân cư và tư nhân		0.47		4.70		5.05		5.59		0.0277555995

		Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoàI		0.79		2.90		3.10		3.44		0.0451176129

		Chỉ tiêu		2001		2002		2003		2004

		Tổng VĐT toàn xã hội		145.6		163.3		170.3		176.8		656

		Trong đó:

		Vốn NSNN (gồm cả ODA)		35.9		37.3		37.5		37.8		148.5

		So với tổng số (%)		24.66		22.84		22.02		21.38		0.2263719512

		Vốn tín dụng ĐTPT nhà nước		20.3		22.4		23.5		25		91.2

		So với tổng số (%)		13.94		13.72		13.80		14.14		0.1390243902

		Vốn của doanh nghiệp nhà nước		24.4		28.9		33		36		122.3

		So với tổng số (%)		16.76		17.70		19.38		20.36		0.1864329268

		Vốn từ khu vực dân cư và tư nhân		35.9		43.9		45.3		47		172.1

		So với tổng số (%)		24.66		26.88		26.60		26.58		0.262347561

		Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoàI		29.1		30.8		31		31		121.9

		So với tổng số (%)		19.99		18.86		18.20		17.53		0.1858231707
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		Bảng 9: cơ cấu đầu tư phân theo nguồn vốn

		Chỉ tiêu		2001		2002		2003		2004

		Tổng VĐT toàn XH cho KCHTGT		100		100		100		100

		Vốn NSNN (bao gồm ODA)		69.64		54.88		58.75		54.27

		Vốn tín dụng ưu đãI		19.58		15.04		7.17		3.19

		Vốn tráI phiếu chính phủ		3.03		16.25		18.11		27.25

		Vốn của doanh nghiệp nhà nước		6.47		4.18		5.95		6.26

		Vốn từ khu vực dân cư và tư nhân		0.47		2.17		2.33		2.09

		Vốn trực tiếp nước ngoàI		0.79		7.47		7.68		6.94

		Bảng11: nguồn vốn và cơ cấu nguồn vốn đầu tư được huy động xây dựng KCHT 
cho từng ngành giao thông trong giai đoạn 2001- 2004

		Chỉ tiêu		Đơn vị		Đường
bộ		Đường
sắt		Đường
thủy		Đường
hàng hảI		Đường
hàng không

		Tổng VĐT toàn XH cho KCHTGT		nghìn tỷ		28.509		1.431		1.0538		3.495		7.845		42.3338

				%		100		100		100		100		100

		Vốn ngân sách (gồm cả ODA)		%		62.96		2.3641092		12.54		4.07		3.05		23.042		18.4967623227

		Vốn tín dụng ĐTPT của nhà nước		%		7.005		12.93		47.8		22.6		5.27		3.668		3.88910165

		Vốn tráI phiếu chính phủ (TP doanh nghiệp)		%		22.57		20.11		0		0		0		6.2367

		Vốn của doanh nghiệp nhà nước		%		1.04		1.715		33.9		16.4		14.74		6.3021		6.7222554

		VĐT của dân cư và tư nhân		%		2.865		0		0		0		0		1.357		2.40780645

		VĐT trực tiếp nước ngoàI		%		5.87		0		0		0		0		1.728		0.81678285

																		1.6734783

						102.31		37.1191092		94.24		43.07		23.06				34.0061869727

								0.6296257322





		Chỉ tiêu		TH 
2001-2004		KH
2005		DKTH
2001-2005		Kế hoạch 2006-2010

										tổng số 
2006-2010		2006		2007		2008		2009		2010		Tăng TB

		Tổng VĐT phát triển KCHTGTVT		42.3338		27.933		70.2668		199.229		35.91		38.552		39.616		41.48		43.661				1.0735728209		1.0275990869		1.0470516963		1.0525795564		1.2158451685		1.0673153557

		Tốc độ phát triển liên hoàn						100		183.532		100		7.3572820941		2.7599086947		4.7051696284		5.2579556413		0.0673153557												0

		1. Đường bộ		28.509		19.97		48.479		134.48		25.91		23.98		26.4		28.31		29.88				0.9255113856		1.1009174312		1.0723484848		1.0554574355		1.1532226939		1.0486673021

		Tốc độ phát triển liên hoàn						100		177.398		100		-7.4488614435		10.0917431193		7.2348484848		5.5457435535		0.0486673021												0

		2. Đường sắt		1.431		1.391		2.822		16.754		3.039		3.24		3.34		3.67		3.461				1.0661401777		1.0308641975		1.0988023952		0.9430517711		1.1388614676		1.0442960446

		Tốc độ phát triển liên hoàn						100		493.692		100		6.614017769		3.0864197531		9.880239521		-5.6948228883		0.0442960446												0

		3. Đường thuỷ nội địa		1.0538		0.859		1.9128		8.257		1.087		1.48		1.78		2.01		1.9				1.3615455382		1.2027027027		1.1292134831		0.9452736318		1.7479300828		1.2045958213

		Tốc độ phát triển liên hoàn						100		331.671		100		36.1545538178		20.2702702703		12.9213483146		-5.4726368159		0.2045958213												0

		4. Đường hàng hảI		3.495		2.77		6.265		18.24		3.02		3.26		3.59		3.98		4.39				1.0794701987		1.1012269939		1.1086350975		1.1030150754		1.4536423841		1.1327981361

		Tốc độ phát triển liên hoàn						100		191.141		100		7.9470198675		10.1226993865		10.8635097493		10.3015075377		0.1327981361												0

		5. Đường hàng không		7.845		2.943		10.788		21.498		2.854		6.592		4.506		3.51		4.03				2.3097407148		0.6835558252		0.7789613848		1.1481481481		1.4120532586		1.1218902123

		Tốc độ phát triển liên hoàn						100		99.276974416		100		130.9740714786		-31.6444174757		-22.103861518		14.8148148148		0.1218902123

										172.2

										138.2

						86.2

						10.41

						39.53

						22		199.14

						22

						19





		

		Doanh thu vận tảI

				2001		2002		2003		2004

		toàn ngành		21662		23661		24997		27507		97827

		Ngành đường bộ		2470		2469.1		2494.2		2639.2		10072.5		0.1029623724

		ngành ĐS		1550		1635		1755		1900		6840		0.0699193474

		Ngành ĐSông		2286		2424		2656		2798		10164		0.103897697

		Ngành § biển		4846		5212.9		5879.8		6761.8		22700.5		0.2320473898

		Ngành HK		10510		11920		12212		13408		48050		0.4911731935

				0.1140245591		0.104353155		0.0997799736		0.0959464863

						1.0922814145		1.0564642238		1.1004120494		1.2698273474		1.0828830569		0.0828830569

						0.9996356275		1.0101656474		1.0581348729		1.0685020243		1.0223315957		0.0223315957

						1.0548387097		1.0733944954		1.0826210826		1.2258064516		1.0702222299		0.0702222299

						1.0603674541		1.095709571		1.0534638554		1.2239720035		1.0696880925		0.0696880925

						1.0757119274		1.1279326287		1.1500051022		1.3953363599		1.1174453786		0.1174453786

						1.1341579448		1.0244966443		1.0979364559		1.275737393		1.0845604463		0.0845604463





		Chỉ tiêu		Đơn vị		Năng lực
 có đến 2000		Năng lực tăng thêm

								2001		2002		2003		2004

		1. Đường bộ

		- Đường làm mới và nâng cấp		km		209490		12878		14423.36		16154.1632		17931.121152		1.12		1.12		1.11		1.392384		1.1166566965		0.1166566965

		+ Trung ương		km		13220		1118		1252.16		1402.4192		1556.685312		1.12		1.12		1.11		1.392384		1.1166566965		0.1166566965

		+ Địa phương		km		196270		13020		14582.4		16332.288		18128.83968		1.12		1.12		1.11		1.392384		1.1166566965		0.1166566965

		Cầu trên các quốc lộ		m				10800		12050		12260		12500		1.1157407407		1.0174273859		1.0195758564		1.1574074074		1.0499342082		0.0499342082

		2. Đường Sắt

		- Số Km đường sắt (chính tuyến)		km		2632

		KhôI phục và làm mới cầu ĐS		m				1096		1284		1510		2200		1.1715328467		1.1760124611		1.4569536424		2.0072992701		1.2614519397		0.2614519397

		Thay ray và tà vet		km				44		52		65		76		1.1818181818		1.25		1.1692307692		1.7272727273		1.1998316262		0.1998316262

		Năng lực Đ/s Thông Nhất		Triệu tấn		45		45		54		54		57.5		1.2		1		1.0648148148		1.2777777778		1.0851383453		0.0851383453

		3. Đường sông

		- Số km đường sông		km		41900

		- Số km đường sông đưa vào khai thác		km		11226		24		38		35		30		1.5833333333		0.9210526316		0.8571428571		1.25		1.077217345		0.077217345

		Cầu cảng làm mới		m				86		109		138		200		1.2674418605		1.2660550459		1.4492753623		2.3255813953		1.3248819442		0.3248819442

		CẢI lạo luồng lạch		km				95		126		158		280		1.3263157895		1.253968254		1.7721518987		2.9473684211		1.433765553		0.433765553

		4. Đường biển

		Cầu cảng làm mới		m				156		198		250		360		1.2692307692		1.2626262626		1.44		2.3076923077		1.321476063		0.321476063

		5. Hàng không

		Số tàu bay sở hữu		chiếc		6		8		11		13		17		1.375		1.1818181818		1.3076923077		2.125		1.2856407953		0.2856407953

		Chỉ tiêu		Tốc độ tăng trưởng liên hoàn

				2001		2002		2003		2004		trung bình 4 năm

		1. §­­êng bé

		- Đưường làm mới và nâng cấp		100		12		12		11		0.117

				100		12		12		11		0.117

				100		12		12		11		0.117

		- Cầu trên các quốc lộ		100		11.5740740741		1.7427385892		1.9575856444		0.050

		2. Đưường Sắt

		- Số Km đưường sắt (chính tuyến)

		- Khôi phục và làm mới cầu ĐS		100		17.1532846715		17.6012461059		45.6953642384		0.261

		- Thay ray và tà vẹt		100		18.1818181818		25		16.9230769231		0.200

		- Năng lực Đ/s Thống Nhất		100		20		0		6.4814814815		0.085

		3. Đưường sông

		- Số km đưường sông

		- Số km đưường sông đưa vào khai thác		100		58.3333333333		-7.8947368421		-14.2857142857		0.077

		- Cầu cảng làm mới		100		26.7441860465		26.6055045872		44.9275362319		0.325

		- Cải tạo luồng lạch		100		32.6315789474		25.3968253968		77.2151898734		0.434

		4. Đường biển

		- Cầu cảng làm mới		100		26.9230769231		26.2626262626		44		0.321

		4. Hàng không

		- Số tàu bay sở hữu		100		37.5		18.1818181818		30.7692307692		0.286





		chỉ tiêu		Đơn vị		2001		2002		2003		2004

		1.Vận tải hàng hoá

				1000 TÊn		223242.7		238392.9		255375.1		273370.040631497

				Tr.TKm		49810.2		54491.9		57415		63210		1.0678642572		1.071236182		1.0704647424		0

		Trong nước		1000 Tấn		212594.9		225624.6		241587.9		258611.32913537		1.2245419027		1.0698540875		0.0698540875

				Tr.TKm		20794.5		23702.6		25148.5		27686.7836802229		1.093990789		1.053642835		1.1009318122

		Ngoài nước		1000 Tấn		10647.8		12768.3		13787.2		14758.711496127		1.2690171893		1.0826527124

				Tr.TKm		29015		30789.3		32266.5		35523.2163197771

		Phân theo ngành:

		- Đường sắt		1000 Tấn		6456.7		7051.9		8284.8		8868.5862976611

				Tr.TKm		2054.4		2391.5		2703.3		2976.1489680397

		- Đường bộ		1000 Tấn		151483		160816		172094.5		184221.094607333

				Tr.TKm		8095.4		8673.6		9219.4		10149.9307498041

		- Đường sông		1000 Tấn		48488		49913		53188.2		56936.0928105998

				Tr.TKm		4672.4		4801.7		5099.9		5614.6421492641

		- Đường biển		1000 Tấn		16815		20612		21807.6		23344.2669159031

				Tr.TKm		34829.8		38465.7		40215.6		44274.6333884873

		Hang không				55		66.6		77.5		81.4

						140		171		186		188

		2.Vận tải hành khách

				Tr.HK		803.8		832.3		871.4		906.3674684994		1.0354565812		1.046978253		1.0401279189

				Tr.HKKm		36917.9		38336		40238.1		42210		1.1276032203		1.0408435034

		-Trong đó:												1.0384122607		1.0496165484		1.049005793

		-Đường Sắt		Tr.HK		10.6		10.8		11.9		12.3770904926		1.1433478069		1.0456655199

				Tr.HKKm		3426.1		3697.2		4198.9		4404.6704242994

		-Đường bộ		Tr.HK		655.4		683.5		718.2		746.993814433

				Tr.HKKm		24237.7		25199.1		26582.9		27885.6160951934

		-Đường sông		Tr.HK		133.9		134		137.1		142.5965635739

				Tr.HKKm		2484.1		2331.2		2385		2501.8788163457

		- Hàng không		Tr.HK		3.9		4		4.2		4.4

				Tr.HKKm		6110.7		6421		6349.1		6660.2426804447
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Sheet1

		Bảng 1: Vốn đầu tư phát triển ngành GTVT và CSHT GTVT

		Đơn vị: nghìn tỷ đồng ( giá so sánh năm 2000)

		Chỉ tiêu		2001		2002		2003		2004		KH 2005

		Tổng vốn đầu tư toàn xã hội		145.6		163.3		170.3		176.8		184

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		12.1565934066		16.9642857143		21.4285714286		26.3736263736

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		112.1565934066		104.2865890998		103.8167938931		104.07239819

		Vốn đầu tư cho ngành GTVT		18.999		19.156		22.852		28.9		30.838

		Tỷ trọng so với tổng VĐT toàn xã hội (%)		13.0487637363		11.7305572566		13.4186729301		16.3461538462		16.7597826087

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		0.8263592821		20.2800147376		52.1132691194		62.3138059898

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		100.8263592821		119.2942159115		126.4659548398		106.7058823529

		Vốn đầu tư cho xây dựng KCHT GTVT		6.3325		10.7687		10.4166		14.816		18.177

		Tỷ trọng so với VĐT toàn ngành GTVT (%)		33.3307016159		56.2158070578		45.5828811483		51.2664359862		58.9435112524

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		70.0544808527		64.4942755626		133.9676273194		187.0430319779

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		170.0544808527		96.7303388524		142.2345103009		122.6849352052

				4.3492445055		6.5944274342		6.1166177334		8.3800904977		9.8788043478

		Bảng 2: Tình hình thực hiện vốn đầu tư phát triển KCHT GTVT các loại hình giao thông 
trong giai đoạn 2001- 2004

		Chỉ tiêu		2001		2002		2003		2004		2005

		Vốn đầu tư cho xây dựng KCHT GTVT		6.3325		10.7687		10.4166		14.816		18.177		42.3338

		Đường bộ		4.682		6.517		6.125		11.185		12.587		Đường bộ		28.509

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		39.1926527125		30.8201623238		138.8936351986		168.8381033746		Đường sắt		1.431

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		139.1926527125		93.984962406		182.612244898		112.5346446133		Đường thuỷ nội địa		1.0538

		Đường sắt		0.312		0.361		0.341		0.417		0.185		Đường hàng hảI		3.495

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		15.7051282051		9.2948717949		33.6538461538		-40.7051282051		Đường hàng không		7.845

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		115.7051282051		94.459833795		122.2873900293		44.3645083933

		Đường thuỷ nội địa		0.2055		0.2647		0.2826		0.301		0.585

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		28.8077858881		37.5182481752		46.4720194647		184.6715328467				1.067623725		1.0651096957

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		128.8077858881		106.7623724972		106.5109695683		194.3521594684				0		-1

		Đường hàng hảI		0.628		1.321		1.176		0.37		0.67				1.517571144

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		110.3503184713		87.2611464968		-41.0828025478		6.6878980892				0

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		210.3503184713		89.0234670704		31.462585034		181.0810810811				0

		Đường hàng không		0.505		2.305		2.492		2.543		4.15				1.9869990035

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		356.4356435644		393.4653465347		403.5643564356		721.7821782178				1.0811279826		1.0204654896

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		456.4356435644		108.1127982646		102.0465489567		163.1930790405				0		-1

				6.3325		10.7687		10.4166		14.816		18.177

		Bảng 3: Cơ cấu đầu tư phân theo loại hình giao thông.

		Chỉ tiêu (%)		2001		2002		2003		2004		2005

		Vốn đầu tư cho xây dựng KCHT GTVT		100		100		100		100		100

		Đường bộ		73.94		60.52		58.80		75.49		67.34

		Đường sắt		4.93		3.35		3.27		2.81		3.38

		Đường thuỷ nội địa		3.25		2.46		2.71		2.03		2.49

		Đường hàng hảI		9.92		12.27		11.29		2.50		8.26

		Đường hàng không		7.97		21.40		23.92		17.16		18.53

		Bảng 8: Các nguồn vốn huy động để đầu tư phát triển KCHT GTVT trong giai đoạn 2000- 2004

		Chỉ tiêu		2001		2002		2003		2004		Tổng 4 năm

		Tổng VĐT toàn XH cho KCHTGT		6.3325		10.7687		10.4166		14.816		42.3338

		Vốn ngân sách (ngoài ODA)		1.9		2.44		2.362		2.639		9.341

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		-97.56		-97.64		-97.36

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		28.42		-3.20		11.73

		Vốn tín dụng ưu đãI		1.24		1.62		0.747		0.473		4.08

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		30.65		-39.76		-61.85

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		30.65		-53.89		-36.68

		Vốn ODA		2.51		3.47		3.758		5.401		15.139

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		38.25		49.72		115.18

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		38.25		8.30		43.72

		Vốn tráI phiếu chính phủ		0.192		1.75		1.886		4.037		7.865

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		811.46		882.29		2002.60

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		811.46		7.77		114.05

		Vốn của doanh nghiệp nhà nước		0.41		0.45		0.62		0.928		2.408

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		9.76		51.22		126.34

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		9.76		37.78		49.68

		Vốn từ khu vực dân cư và tư nhân		0.03		0.234		0.243		0.31		0.817

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		680.00		710.00		933.33

		Tốc độ liên hoàn liên hoàn (%)		100		680.00		3.85		27.57

		Vốn trực tiếp nước ngoàI		0.05		0.804		0.8		1.028		2.682

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		1508.00		1500.00		1956.00

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		1508.00		-0.50		28.50

		Bảng 9: cơ cấu đầu tư phân theo nguồn vốn

		Chỉ tiêu		2001		2002		2003		2004

		Tổng VĐT toàn XH cho KCHTGT		100		100		100		100		100

		Vốn NSNN (bao gồm ODA)		69.6407422029		54.8812762915		58.7523760152		54.2656587473		0.2206511109

		Vốn tín dụng ưu đãI		19.5815238847		15.0435985774		7.171245896		3.1924946004		0.0963768903

		Vốn tráI phiếu chính phủ		3.0319778918		16.2508009323		18.1057158766		27.2475701944		0.3576102311

		Vốn của doanh nghiệp nhà nước		6.4745361232		4.1787773826		5.952038093		6.2634989201		0.1857853535

		Vốn từ khu vực dân cư và tư nhân		0.4737465456		2.172964239		2.33281493		2.0923326134		0.0568812627

		Vốn trực tiếp nước ngoàI		0.789577576		7.4660822569		7.6800491523		6.9384449244		0.0192989999
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		Bảng 4: vốn đầu tư xây dựng mạng lưới đường bộ

				2001		2002		2003		2004		4năm

		Tổng VĐT cho xây dựng HT đường bộ		4.682		6.517		6.125		11.185		28.509

		Trong đó:

		Đường		3.521		5.237		4.739		5.619		19.116		Đường		19.116

		Tỷ trọng		75.20		80.36		77.37		50.24				Cỗu		7.286		-0.056812933		-0.1606268364		0.9620770128

				100		48.74		-9.51		18.57				Hầm		2.107

		Xây dựng mới		1.356		3.195		3.025		2.256		9.832				2.3561946903		0.9467918623		0.745785124		4.3581560284

		CẢI tạo nâng cấp		2.165		2.042		1.714		3.363		9.284				0.6148821358		0.3899178919		0.3616796793		0.5985050721

		Cçu		0.781		1.025		1.116		4.364		7.286

		Tỷ trọng		16.68		15.73		18.22		39.02

				100		31.2419974392		8.8780487805		291.0394265233						0.3124199744		0.0887804878		2.9103942652

																0.3124199744		0.4289372599		4.5877080666

		Xây dựng mới		0.698		0.886		1.113		4.214		6.911				0.2693409742		0.2562076749		2.786163522

		CẢI tạo nâng cấp		0.083		0.139		0.03		0.15		0.402				0.188		0.227		3.101

		Hầm		0.38		0.255		0.27		1.202

		Tỷ trọng		8.12		3.91		4.41		10.75

				100		-32.8947368421		5.8823529412		345.1851851852						0		0

														27.1837317993

		Bảng 5: vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đường sắt

				2001		2002		2003		2004		2005

		VĐT xây dựng hạ tầng đường sắt		0.312		0.361		0.341		0.417		0.185		1.431

		Trong đó

		Xây dựng đường sắt		0.15		0.12		0.11		0.16				0.54		0.3773584906

		Tỷ trọng (%)		48.08		33.24		32.26		38.37

		Xây dựng Cỗu sắt		0.017		0.084		0.15		0.188				0.439		3.9411764706		0.7857142857		0.2533333333

		Tỷ trọng (%)		5.45		23.27		43.99		45.08						0.067		0.066		0.038

		Xây dựng Hầm sắt		0.065		0.083		0.043		0				0.191		0.1334730957

		Tỷ trọng (%)		20.83		22.99		12.61		0.00

		Xây dựng ga và hệ thống TTTH		0.08		0.074		0.038		0.069		0.417		0.261		0.1823899371		-0.006		-0.036		0.031

		Tỷ trọng (%)		25.64		20.50		11.14		16.55						4.701397994		-0.075		-0.4864864865		0.8157894737

		Bảng 8: Hàng không

				2001		2002		2003		2004

		VĐT xây dựng HT hàng không		0.505		2.305		2.492		2.543		7.845

		Trong đó										0

		Cảng hàng không Nội BÀI		0.105		0.205		0.127		0.12		0.557

		Tỷ trọng (%)		20.7920792079		8.8937093275		5.0963081862		4.7188360204		0.0710006373

		Cảng hàng không Tân Sơn Nhất		0		0		0.2		0.8		1

		Tỷ trọng (%)		0		0		8.025682183		31.458906803		0.1274697259

		Các dự án xây dựng cảng khác		0		0		0.02		0.18		0.2

		Tỷ trọng (%)		0		0		0.8025682183		7.0782540307		0.16		8

		Các dự án đầu tư máy bay		0.4		2.1		2.145		1.443		6.088

		Tỷ trọng (%)		79.2079207921		91.1062906725		86.0754414125		56.7440031459		0.7760356915

		Bảng 6: đường thuỷ nội địa

				2001		2002		2003		2004

		VĐT xây dựng hạ tầng đường thuỷ nội địa		0.2055		0.2647		0.2826		0.301		2005		1.0538

		trong đó:

														0

		1.Hai tuyến đường thuỷ phía Nam và
 cảng Cần Thơ (vốn ODA)		0.11		0.15		0.14		0.15				0.55

		Tỷ trọng (%)		53.53		56.67		49.54		49.83				0.5219206681

		2.Phà Mê K«ng GĐ2 ( ADB)		0.0515		0.0107		0.0168		0.01				0.089

		Tỷ trọng (%)		25.06		4.04		5.94		3.32				0.0844562536

		3.Các dự án sử dụng vốn trong nước:		0.044		0.104		0.1258		0.141				0.4148

		Tỷ trọng (%)		21.41		39.29		44.52		46.84				0.3936230784

		Xây dựng các tuyến vận tảI thuỷ		0.019		0.042		0.057		0.095				0.213		0.023		0.015		0.038

		Tỷ trọng so với (3) (%)		43.18		40.38		45.31		67.38				0.5135004822		1.2105263158		0.3571428571		0.6666666667

		Nạo vét, cảI tạo sông		0.003		0.004		0.0078		0.0069				0.0217

		Tỷ trọng so với (3) (%)		6.82		3.85		6.20		4.89				0.0523143684

		Bến khách, cảng sông và các công trình phụ trợ		0.022		0.058		0.061		0.0391				0.1801

		Tỷ trọng so với (3) (%)		50		55.7692307692		48.4896661367		27.7304964539				0.4341851495		1

		Bảng 7: Đường hàng hảI:

				2001		2002		2003		2004

		VĐT xây dựng HT đường biển		0.628		1.321		1.176		0.37		3.495

		Trong đó										0

		Cảng Tiên Sa- Đà Nẵng		0.195		0.265		0.17		0.19		0.82		0.234620887

		Tỷ trọng (%)		31.05		20.06		14.46		51.35				0

		Cảng HẢI Phòng giai đoạn II		0.05		0.06		0.43		0		0.54		0.1545064378

		Tỷ trọng (%)		7.96		4.54		36.56		0.00				0

		Cảng CÁI Lân		0.229		0.712		0.193		0		1.134		0.3244635193

		Tỷ trọng (%)		36.46		53.90		16.41		0.00				0

		Cảng Cửa Lò		0.04		0.02		0.02		0.02		0.1		0.0286123033

		Tỷ trọng (%)		6.37		1.51		1.70		5.41				0

		Cảng Nha Trang		0.02		0.04		0.05		0.01		0.12		0.0343347639

		Tỷ trọng (%)		3.18		3.03		4.25		2.70				0

		Cảng Quy Nhơn		0.001		0.03		0.05		0.04		0.121		0.034620887

		Tỷ trọng (%)		0.16		2.27		4.25		10.81				0

		ĐàI thông tin duyên hảI		0.073		0.184		0.043		0		0.3		0.0858369099		0.66

		Tỷ trọng (%)		11.62		13.93		3.66		0.00				0		0.1888412017		1

		Tàu tìm kiếm cứu nạn		0.02		0.01		0.189		0.11		0.329		0.0941344778

		Tỷ trọng (%)		3.18		0.76		16.07		29.73				0

		Dự án quan sát ven biển		0		0		0.031		0		0.031		0.008869814

		Tỷ trọng (%)		0.00		0.00		2.64		0.00
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		Bảng 8: Các nguồn vốn huy động để đầu tư phát triển KCHT GTVT trong giai đoạn 2000- 2004

		Chỉ tiêu		2001		2002		2003		2004

		Tổng VĐT toàn XH cho KCHTGT		6.3325		10.7687		10.4166		14.816		42.3338				100		100		100		100

		Vốn ngân sách (bao gồm ODA)		4.41		5.301		5.291		8.04		23.042		0.5442932125		69.6407422029		49.225997567		50.7939250811		54.2656587473

		Tốc độ tăng định gốc (%)		100		20.20		19.98		82.31		3.668		0.0866447142		19.5815238847		11.2176957293		7.171245896		3.1924946004

		Tốc độ tăng liên hoàn (%)		100		20.20		-0.19		51.96		6.2367		0.147321998		0		0		0		0

		Vốn tín dụng ĐTPT của nhà nước		1.24		1.208		0.747		0.473		6.3021		0.1488668629		19.5815238847		11.2176957293		7.171245896		3.1924946004

		Tốc độ tăng định gốc (%)		100		-2.58		-39.76		-61.85		1.175		0.0277555995		3.0319778918		12.4128260607		12.3456790123		23.0966522678

		Tốc độ tăng liên hoàn (%)		100		-2.58		-38.16		-36.68		1.91		0.0451176129		6.4824318989		19.5473919786		21.5386978477		10.4144168467

		Vốn tráI phiếu chính phủ		0.192		1.3367		1.286		3.422						0.4737465456		2.8972856519		3.1008198452		3.442224622

		Tốc độ tăng định gốc (%)		100		596.20		569.79		1682.29						0.789577576		4.6988030124		5.0496323176		5.5885529158

		Tốc độ tăng liên hoàn (%)		100		596.20		-3.79		166.10

		Vốn của doanh nghiệp nhà nước		0.4105		2.105		2.2436		1.543				69.6407422029		49.225997567		50.7939250811		54.2656587473

		Tốc độ tăng định gốc (%)		100		412.79		446.55		275.88

		Tốc độ tăng liên hoàn (%)		100		412.79		6.58		-31.23

		Vốn từ khu vực dân cư và tư nhân		0.05		0.506		0.526		0.828		1.91		0.0451176129

		Tốc độ tăng định gốc (%)		100		912		952		1556		0.456		0.302

		Tốc độ tăng liên hoàn (%)		100		912		3.95256917		57.4144486692		9.12

		Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoàI		0.03		0.312		0.323		0.51		1.175		0.0277555995

		Tốc độ tăng định gốc (%)		100		940		976.6666666667		1600		0.282		0.293		0.48

		Tốc độ tăng liên hoàn (%)		100		940		3.5256410256		57.8947368421		9.6

				6.3325		10.7687		10.4166		14.816

				0		0		0		0

		Chỉ tiêu		2001		2002		2003		2004

		Tổng VĐT toàn XH cho KCHTGT		100		100		100		100		100

		Vốn NSNN (gồm cả ODA)		69.64		49.23		50.79		54.27		0.5442932125

		Vốn tín dụng ĐTPT nhà nước		19.58		11.22		7.17		3.19		0.0866447142

		Vốn tráI phiếu chính phủ		3.03		12.41		12.35		23.10		0.147321998

		Vốn của doanh nghiệp nhà nước		6.48		19.55		21.54		10.41		0.1488668629

		Vốn từ khu vực dân cư và tư nhân		0.47		4.70		5.05		5.59		0.0277555995

		Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoàI		0.79		2.90		3.10		3.44		0.0451176129

		Chỉ tiêu		2001		2002		2003		2004

		Tổng VĐT toàn xã hội		145.6		163.3		170.3		176.8		656

		Trong đó:

		Vốn NSNN (gồm cả ODA)		35.9		37.3		37.5		37.8		148.5

		So với tổng số (%)		24.66		22.84		22.02		21.38		0.2263719512

		Vốn tín dụng ĐTPT nhà nước		20.3		22.4		23.5		25		91.2

		So với tổng số (%)		13.94		13.72		13.80		14.14		0.1390243902

		Vốn của doanh nghiệp nhà nước		24.4		28.9		33		36		122.3

		So với tổng số (%)		16.76		17.70		19.38		20.36		0.1864329268

		Vốn từ khu vực dân cư và tư nhân		35.9		43.9		45.3		47		172.1

		So với tổng số (%)		24.66		26.88		26.60		26.58		0.262347561

		Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoàI		29.1		30.8		31		31		121.9

		So với tổng số (%)		19.99		18.86		18.20		17.53		0.1858231707





		

		Bảng 9: cơ cấu đầu tư phân theo nguồn vốn

		Chỉ tiêu		2001		2002		2003		2004

		Tổng VĐT toàn XH cho KCHTGT		100		100		100		100

		Vốn NSNN (bao gồm ODA)		69.64		54.88		58.75		54.27

		Vốn tín dụng ưu đãI		19.58		15.04		7.17		3.19

		Vốn tráI phiếu chính phủ		3.03		16.25		18.11		27.25

		Vốn của doanh nghiệp nhà nước		6.47		4.18		5.95		6.26

		Vốn từ khu vực dân cư và tư nhân		0.47		2.17		2.33		2.09

		Vốn trực tiếp nước ngoàI		0.79		7.47		7.68		6.94

		Bảng11: nguồn vốn và cơ cấu nguồn vốn đầu tư được huy động xây dựng KCHT 
cho từng ngành giao thông trong giai đoạn 2001- 2004

		Chỉ tiêu		Đơn vị		Đường
bộ		Đường
sắt		Đường
thủy		Đường
hàng hảI		Đường
hàng không

		Tổng VĐT toàn XH cho KCHTGT		nghìn tỷ		28.509		1.431		1.0538		3.495		7.845		42.3338

				%		100		100		100		100		100

		Vốn ngân sách (gồm cả ODA)		%		62.96		2.3641092		12.54		4.07		3.05		23.042		18.4967623227

		Vốn tín dụng ĐTPT của nhà nước		%		7.005		12.93		47.8		22.6		5.27		3.668		3.88910165

		Vốn tráI phiếu chính phủ (TP doanh nghiệp)		%		22.57		20.11		0		0		0		6.2367

		Vốn của doanh nghiệp nhà nước		%		1.04		1.715		33.9		16.4		14.74		6.3021		6.7222554

		VĐT của dân cư và tư nhân		%		2.865		0		0		0		0		1.357		2.40780645

		VĐT trực tiếp nước ngoàI		%		5.87		0		0		0		0		1.728		0.81678285

																		1.6734783

						102.31		37.1191092		94.24		43.07		23.06				34.0061869727

								0.6296257322





		Chỉ tiêu		TH 
2001-2004		KH
2005		DKTH
2001-2005		Kế hoạch 2006-2010

										tổng số 
2006-2010		2006		2007		2008		2009		2010		Tăng TB

		Tổng VĐT phát triển KCHTGTVT		42.3338		27.933		70.2668		199.229		35.91		38.552		39.616		41.48		43.661				1.0735728209		1.0275990869		1.0470516963		1.0525795564		1.2158451685		1.0673153557

		Tốc độ phát triển liên hoàn						100		183.532		100		7.3572820941		2.7599086947		4.7051696284		5.2579556413		0.0673153557												0

		1. Đường bộ		28.509		19.97		48.479		134.48		25.91		23.98		26.4		28.31		29.88				0.9255113856		1.1009174312		1.0723484848		1.0554574355		1.1532226939		1.0486673021

		Tốc độ phát triển liên hoàn						100		177.398		100		-7.4488614435		10.0917431193		7.2348484848		5.5457435535		0.0486673021												0

		2. Đường sắt		1.431		1.391		2.822		16.754		3.039		3.24		3.34		3.67		3.461				1.0661401777		1.0308641975		1.0988023952		0.9430517711		1.1388614676		1.0442960446

		Tốc độ phát triển liên hoàn						100		493.692		100		6.614017769		3.0864197531		9.880239521		-5.6948228883		0.0442960446												0

		3. Đường thuỷ nội địa		1.0538		0.859		1.9128		8.257		1.087		1.48		1.78		2.01		1.9				1.3615455382		1.2027027027		1.1292134831		0.9452736318		1.7479300828		1.2045958213

		Tốc độ phát triển liên hoàn						100		331.671		100		36.1545538178		20.2702702703		12.9213483146		-5.4726368159		0.2045958213												0

		4. Đường hàng hảI		3.495		2.77		6.265		18.24		3.02		3.26		3.59		3.98		4.39				1.0794701987		1.1012269939		1.1086350975		1.1030150754		1.4536423841		1.1327981361

		Tốc độ phát triển liên hoàn						100		191.141		100		7.9470198675		10.1226993865		10.8635097493		10.3015075377		0.1327981361												0

		5. Đường hàng không		7.845		2.943		10.788		21.498		2.854		6.592		4.506		3.51		4.03				2.3097407148		0.6835558252		0.7789613848		1.1481481481		1.4120532586		1.1218902123

		Tốc độ phát triển liên hoàn						100		99.276974416		100		130.9740714786		-31.6444174757		-22.103861518		14.8148148148		0.1218902123

										172.2

										138.2

						86.2

						10.41

						39.53

						22		199.14

						22

						19





		

		Doanh thu vận tảI

				2001		2002		2003		2004

		toàn ngành		21662		23661		24997		27507		97827

		Ngành đường bộ		2470		2469.1		2494.2		2639.2		10072.5		0.1029623724

		ngành ĐS		1550		1635		1755		1900		6840		0.0699193474

		Ngành ĐSông		2286		2424		2656		2798		10164		0.103897697

		Ngành § biển		4846		5212.9		5879.8		6761.8		22700.5		0.2320473898

		Ngành HK		10510		11920		12212		13408		48050		0.4911731935

				0.1140245591		0.104353155		0.0997799736		0.0959464863

						1.0922814145		1.0564642238		1.1004120494		1.2698273474		1.0828830569		0.0828830569

						0.9996356275		1.0101656474		1.0581348729		1.0685020243		1.0223315957		0.0223315957

						1.0548387097		1.0733944954		1.0826210826		1.2258064516		1.0702222299		0.0702222299

						1.0603674541		1.095709571		1.0534638554		1.2239720035		1.0696880925		0.0696880925

						1.0757119274		1.1279326287		1.1500051022		1.3953363599		1.1174453786		0.1174453786

						1.1341579448		1.0244966443		1.0979364559		1.275737393		1.0845604463		0.0845604463





		Chỉ tiêu		Đơn vị		Năng lực
 có đến 2000		Năng lực tăng thêm

								2001		2002		2003		2004

		1. Đường bộ

		- Đường làm mới và nâng cấp		km		209490		12878		14423.36		16154.1632		17931.121152		1.12		1.12		1.11		1.392384		1.1166566965		0.1166566965

		+ Trung ương		km		13220		1118		1252.16		1402.4192		1556.685312		1.12		1.12		1.11		1.392384		1.1166566965		0.1166566965

		+ Địa phương		km		196270		13020		14582.4		16332.288		18128.83968		1.12		1.12		1.11		1.392384		1.1166566965		0.1166566965

		Cầu trên các quốc lộ		m				10800		12050		12260		12500		1.1157407407		1.0174273859		1.0195758564		1.1574074074		1.0499342082		0.0499342082

		2. Đường Sắt

		- Số Km đường sắt (chính tuyến)		km		2632

		KhôI phục và làm mới cầu ĐS		m				1096		1284		1510		2200		1.1715328467		1.1760124611		1.4569536424		2.0072992701		1.2614519397		0.2614519397

		Thay ray và tà vet		km				44		52		65		76		1.1818181818		1.25		1.1692307692		1.7272727273		1.1998316262		0.1998316262

		Năng lực Đ/s Thông Nhất		Triệu tấn		45		45		54		54		57.5		1.2		1		1.0648148148		1.2777777778		1.0851383453		0.0851383453

		3. Đường sông

		- Số km đường sông		km		41900

		- Số km đường sông đưa vào khai thác		km		11226		24		38		35		30		1.5833333333		0.9210526316		0.8571428571		1.25		1.077217345		0.077217345

		Cầu cảng làm mới		m				86		109		138		200		1.2674418605		1.2660550459		1.4492753623		2.3255813953		1.3248819442		0.3248819442

		CẢI lạo luồng lạch		km				95		126		158		280		1.3263157895		1.253968254		1.7721518987		2.9473684211		1.433765553		0.433765553

		4. Đường biển

		Cầu cảng làm mới		m				156		198		250		360		1.2692307692		1.2626262626		1.44		2.3076923077		1.321476063		0.321476063

		5. Hàng không

		Số tàu bay sở hữu		chiếc		6		8		11		13		17		1.375		1.1818181818		1.3076923077		2.125		1.2856407953		0.2856407953

		Chỉ tiêu		Tốc độ tăng trưởng liên hoàn

				2001		2002		2003		2004		trung bình 4 năm

		1. §­­êng bé

		- Đưường làm mới và nâng cấp		100		12		12		11		0.117

		+ Trung ­­¬ng		100		12		12		11		0.117

		+ Địa phưương		100		12		12		11		0.117

		- Cầu trên các quốc lộ		100		11.5740740741		1.7427385892		1.9575856444		0.050

		2. Đưường Sắt

		- Số Km đưường sắt (chính tuyến)

		- Khôi phục và làm mới cầu ĐS		100		17.1532846715		17.6012461059		45.6953642384		0.261

		- Thay ray và tà vẹt		100		18.1818181818		25		16.9230769231		0.200

		- Năng lực Đ/s Thống Nhất		100		20		0		6.4814814815		0.085

		3. Đưường sông

		- Số km đưường sông

		- Số km đưường sông đưa vào khai thác		100		58.3333333333		-7.8947368421		-14.2857142857		0.077

		- Cầu cảng làm mới		100		26.7441860465		26.6055045872		44.9275362319		0.325

		- Cải tạo luồng lạch		100		32.6315789474		25.3968253968		77.2151898734		0.434

		4. Đường biển

		- Cầu cảng làm mới		100		26.9230769231		26.2626262626		44		0.321

		4. Hàng không

		- Số tàu bay sở hữu		100		37.5		18.1818181818		30.7692307692		0.286





		chỉ tiêu		Đơn vị		2001		2002		2003		2004

		1.Vận tải hàng hoá

				1000 TÊn		223242.7		238392.9		255375.1		273370.040631497

				Tr.TKm		49810.2		54491.9		57415		63210		1.0678642572		1.071236182		1.0704647424		0

		Trong nước		1000 Tấn		212594.9		225624.6		241587.9		258611.32913537		1.2245419027		1.0698540875		0.0698540875

				Tr.TKm		20794.5		23702.6		25148.5		27686.7836802229		1.093990789		1.053642835		1.1009318122

		Ngoài nước		1000 Tấn		10647.8		12768.3		13787.2		14758.711496127		1.2690171893		1.0826527124

				Tr.TKm		29015		30789.3		32266.5		35523.2163197771

		Phân theo ngành:

		- Đường sắt		1000 Tấn		6456.7		7051.9		8284.8		8868.5862976611

				Tr.TKm		2054.4		2391.5		2703.3		2976.1489680397

		- Đường bộ		1000 Tấn		151483		160816		172094.5		184221.094607333

				Tr.TKm		8095.4		8673.6		9219.4		10149.9307498041

		- Đường sông		1000 Tấn		48488		49913		53188.2		56936.0928105998

				Tr.TKm		4672.4		4801.7		5099.9		5614.6421492641

		- Đường biển		1000 Tấn		16815		20612		21807.6		23344.2669159031

				Tr.TKm		34829.8		38465.7		40215.6		44274.6333884873

		Hang không				55		66.6		77.5		81.4

						140		171		186		188

		2.Vận tải hành khách

				Tr.HK		803.8		832.3		871.4		906.3674684994		1.0354565812		1.046978253		1.0401279189

				Tr.HKKm		36917.9		38336		40238.1		42210		1.1276032203		1.0408435034

		-Trong đó:												1.0384122607		1.0496165484		1.049005793

		-Đường Sắt		Tr.HK		10.6		10.8		11.9		12.3770904926		1.1433478069		1.0456655199

				Tr.HKKm		3426.1		3697.2		4198.9		4404.6704242994

		-Đường bộ		Tr.HK		655.4		683.5		718.2		746.993814433

				Tr.HKKm		24237.7		25199.1		26582.9		27885.6160951934

		-Đường sông		Tr.HK		133.9		134		137.1		142.5965635739

				Tr.HKKm		2484.1		2331.2		2385		2501.8788163457

		- Hàng không		Tr.HK		3.9		4		4.2		4.4

				Tr.HKKm		6110.7		6421		6349.1		6660.2426804447
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Sheet1

		Bảng 1: Vốn đầu tư phát triển ngành GTVT và CSHT GTVT

		Đơn vị: nghìn tỷ đồng ( giá so sánh năm 2000)

		Chỉ tiêu		2001		2002		2003		2004		KH 2005

		Tổng vốn đầu tư toàn xã hội		145.6		163.3		170.3		176.8		184

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		12.1565934066		16.9642857143		21.4285714286		26.3736263736

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		112.1565934066		104.2865890998		103.8167938931		104.07239819

		Vốn đầu tư cho ngành GTVT		18.999		19.156		22.852		28.9		30.838

		Tỷ trọng so với tổng VĐT toàn xã hội (%)		13.0487637363		11.7305572566		13.4186729301		16.3461538462		16.7597826087

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		0.8263592821		20.2800147376		52.1132691194		62.3138059898

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		100.8263592821		119.2942159115		126.4659548398		106.7058823529

		Vốn đầu tư cho xây dựng KCHT GTVT		6.3325		10.7687		10.4166		14.816		18.177

		Tỷ trọng so với VĐT toàn ngành GTVT (%)		33.3307016159		56.2158070578		45.5828811483		51.2664359862		58.9435112524

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		70.0544808527		64.4942755626		133.9676273194		187.0430319779

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		170.0544808527		96.7303388524		142.2345103009		122.6849352052

				4.3492445055		6.5944274342		6.1166177334		8.3800904977		9.8788043478

		Bảng 2: Tình hình thực hiện vốn đầu tư phát triển KCHT GTVT các loại hình giao thông 
trong giai đoạn 2001- 2004

		Chỉ tiêu		2001		2002		2003		2004		2005

		Vốn đầu tư cho xây dựng KCHT GTVT		6.3325		10.7687		10.4166		14.816		18.177		42.3338

		Đường bộ		4.682		6.517		6.125		11.185		12.587		Đường bộ		28.509

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		39.1926527125		30.8201623238		138.8936351986		168.8381033746		Đường sắt		1.431

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		139.1926527125		93.984962406		182.612244898		112.5346446133		Đường thuỷ nội địa		1.0538

		Đường sắt		0.312		0.361		0.341		0.417		0.185		Đường hàng hảI		3.495

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		15.7051282051		9.2948717949		33.6538461538		-40.7051282051		Đường hàng không		7.845

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		115.7051282051		94.459833795		122.2873900293		44.3645083933

		Đường thuỷ nội địa		0.2055		0.2647		0.2826		0.301		0.585

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		28.8077858881		37.5182481752		46.4720194647		184.6715328467				1.067623725		1.0651096957

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		128.8077858881		106.7623724972		106.5109695683		194.3521594684				0		-1

		Đường hàng hảI		0.628		1.321		1.176		0.37		0.67				1.517571144

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		110.3503184713		87.2611464968		-41.0828025478		6.6878980892				0

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		210.3503184713		89.0234670704		31.462585034		181.0810810811				0

		Đường hàng không		0.505		2.305		2.492		2.543		4.15				1.9869990035

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		356.4356435644		393.4653465347		403.5643564356		721.7821782178				1.0811279826		1.0204654896

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		456.4356435644		108.1127982646		102.0465489567		163.1930790405				0		-1

				6.3325		10.7687		10.4166		14.816		18.177

		Bảng 3: Cơ cấu đầu tư phân theo loại hình giao thông.

		Chỉ tiêu (%)		2001		2002		2003		2004		2005

		Vốn đầu tư cho xây dựng KCHT GTVT		100		100		100		100		100

		Đường bộ		73.94		60.52		58.80		75.49		67.34

		Đường sắt		4.93		3.35		3.27		2.81		3.38

		Đường thuỷ nội địa		3.25		2.46		2.71		2.03		2.49

		Đường hàng hảI		9.92		12.27		11.29		2.50		8.26

		Đường hàng không		7.97		21.40		23.92		17.16		18.53

		Bảng 8: Các nguồn vốn huy động để đầu tư phát triển KCHT GTVT trong giai đoạn 2000- 2004

		Chỉ tiêu		2001		2002		2003		2004		Tổng 4 năm

		Tổng VĐT toàn XH cho KCHTGT		6.3325		10.7687		10.4166		14.816		42.3338

		Vốn ngân sách (ngoài ODA)		1.9		2.44		2.362		2.639		9.341

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		-97.56		-97.64		-97.36

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		28.42		-3.20		11.73

		Vốn tín dụng ưu đãI		1.24		1.62		0.747		0.473		4.08

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		30.65		-39.76		-61.85

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		30.65		-53.89		-36.68

		Vốn ODA		2.51		3.47		3.758		5.401		15.139

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		38.25		49.72		115.18

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		38.25		8.30		43.72

		Vốn tráI phiếu chính phủ		0.192		1.75		1.886		4.037		7.865

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		811.46		882.29		2002.60

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		811.46		7.77		114.05

		Vốn của doanh nghiệp nhà nước		0.41		0.45		0.62		0.928		2.408

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		9.76		51.22		126.34

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		9.76		37.78		49.68

		Vốn từ khu vực dân cư và tư nhân		0.03		0.234		0.243		0.31		0.817

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		680.00		710.00		933.33

		Tốc độ liên hoàn liên hoàn (%)		100		680.00		3.85		27.57

		Vốn trực tiếp nước ngoàI		0.05		0.804		0.8		1.028		2.682

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		1508.00		1500.00		1956.00

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		1508.00		-0.50		28.50

		Bảng 9: cơ cấu đầu tư phân theo nguồn vốn

		Chỉ tiêu		2001		2002		2003		2004

		Tổng VĐT toàn XH cho KCHTGT		100		100		100		100		100

		Vốn NSNN (bao gồm ODA)		69.6407422029		54.8812762915		58.7523760152		54.2656587473		0.2206511109

		Vốn tín dụng ưu đãI		19.5815238847		15.0435985774		7.171245896		3.1924946004		0.0963768903

		Vốn tráI phiếu chính phủ		3.0319778918		16.2508009323		18.1057158766		27.2475701944		0.3576102311

		Vốn của doanh nghiệp nhà nước		6.4745361232		4.1787773826		5.952038093		6.2634989201		0.1857853535

		Vốn từ khu vực dân cư và tư nhân		0.4737465456		2.172964239		2.33281493		2.0923326134		0.0568812627

		Vốn trực tiếp nước ngoàI		0.789577576		7.4660822569		7.6800491523		6.9384449244		0.0192989999

												0
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		Bảng 4: vốn đầu tư xây dựng mạng lưới đường bộ

				2001		2002		2003		2004		4năm

		Tổng VĐT cho xây dựng HT đường bộ		4.682		6.517		6.125		11.185		28.509

		Trong đó:

		Đường		3.521		5.237		4.739		5.619		19.116		Đường		19.116

		Tỷ trọng		75.20		80.36		77.37		50.24				Cỗu		7.286		-0.056812933		-0.1606268364		0.9620770128

				100		48.74		-9.51		18.57				Hầm		2.107

		Xây dựng mới		1.356		3.195		3.025		2.256		9.832				2.3561946903		0.9467918623		0.745785124		4.3581560284

		CẢI tạo nâng cấp		2.165		2.042		1.714		3.363		9.284				0.6148821358		0.3899178919		0.3616796793		0.5985050721

		Cçu		0.781		1.025		1.116		4.364		7.286

		Tỷ trọng		16.68		15.73		18.22		39.02

				100		31.2419974392		8.8780487805		291.0394265233						0.3124199744		0.0887804878		2.9103942652

																0.3124199744		0.4289372599		4.5877080666

		Xây dựng mới		0.698		0.886		1.113		4.214		6.911				0.2693409742		0.2562076749		2.786163522

		CẢI tạo nâng cấp		0.083		0.139		0.03		0.15		0.402				0.188		0.227		3.101

		Hầm		0.38		0.255		0.27		1.202

		Tỷ trọng		8.12		3.91		4.41		10.75

				100		-32.8947368421		5.8823529412		345.1851851852						0		0

														27.1837317993

		Bảng 5: vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đường sắt

				2001		2002		2003		2004		4năm

		VĐT xây dựng hạ tầng đường sắt		0.312		0.361		0.341		0.417		1.431

		Xây dựng đường sắt		0.15		0.12		0.11		0.16		Xây dựng đường sắt		0.54

				100		-20		-26.6666666667		6.6666666667		Xây dựng Cỗu sắt		0.439

				100		-20		-8.33		45.45		Xây dựng Hầm sắt		0.191

		Xây dựng Cỗu sắt		0.017		0.084		0.15		0.188		Xây dựng ga và hệ thống TTTH		0.261

				100		394.1176470588		782.3529411765		1005.8823529412

				100		394.12		78.57		25.33

		Xây dựng Hầm sắt		0.065		0.083		0.043		0

				100		27.6923076923		-33.8461538462		-100

				100		27.69		-48.19		-100

		Xây dựng ga và hệ thống TTTH		0.08		0.074		0.038		0.069

		Tỷ trọng (%)		100		-7.50		-52.50		-13.75

				100		-7.5		-48.6486486486		81.5789473684

		Bảng 8: Hàng không

				2001		2002		2003		2004

		VĐT xây dựng HT hàng không		0.505		2.305		2.492		2.543		7.845

		Trong đó										0

		Cảng hàng không Nội BÀI		0.105		0.205		0.127		0.12		0.557

		Tỷ trọng (%)		20.7920792079		8.8937093275		5.0963081862		4.7188360204		0.0710006373

		Cảng hàng không Tân Sơn Nhất		0		0		0.2		0.8		1

		Tỷ trọng (%)		0		0		8.025682183		31.458906803		0.1274697259

		Các dự án xây dựng cảng khác		0		0		0.02		0.18		0.2

		Tỷ trọng (%)		0		0		0.8025682183		7.0782540307		0.16		8

		Các dự án đầu tư máy bay		0.4		2.1		2.145		1.443		6.088

		Tỷ trọng (%)		79.2079207921		91.1062906725		86.0754414125		56.7440031459		0.7760356915

		Bảng 6: đường thuỷ nội địa

				2001		2002		2003		2004

		VĐT xây dựng hạ tầng đường thuỷ nội địa		0.2055		0.2647		0.2826		0.301		2005		1.0538

		trong đó:

														0

		1.Hai tuyến đường thuỷ phía Nam và
 cảng Cần Thơ (vốn ODA)		0.11		0.15		0.14		0.15				0.55

		Tỷ trọng (%)		53.53		56.67		49.54		49.83				0.5219206681

		2.Phà Mê K«ng GĐ2 ( ADB)		0.0515		0.0107		0.0168		0.01				0.089

		Tỷ trọng (%)		25.06		4.04		5.94		3.32				0.0844562536

		3.Các dự án sử dụng vốn trong nước:		0.044		0.104		0.1258		0.141				0.4148

		Tỷ trọng (%)		21.41		39.29		44.52		46.84				0.3936230784

		Xây dựng các tuyến vận tảI thuỷ		0.019		0.042		0.057		0.095				0.213		0.023		0.015		0.038

		Tỷ trọng so với (3) (%)		43.18		40.38		45.31		67.38				0.5135004822		1.2105263158		0.3571428571		0.6666666667

		Nạo vét, cảI tạo sông		0.003		0.004		0.0078		0.0069				0.0217

		Tỷ trọng so với (3) (%)		6.82		3.85		6.20		4.89				0.0523143684

		Bến khách, cảng sông và các công trình phụ trợ		0.022		0.058		0.061		0.0391				0.1801

		Tỷ trọng so với (3) (%)		50		55.7692307692		48.4896661367		27.7304964539				0.4341851495		1

		Bảng 7: Đường hàng hảI:

				2001		2002		2003		2004

		VĐT xây dựng HT đường biển		0.628		1.321		1.176		0.37		3.495

		Trong đó										0

		Cảng Tiên Sa- Đà Nẵng		0.195		0.265		0.17		0.19		0.82		0.234620887

		Tỷ trọng (%)		31.05		20.06		14.46		51.35				0

		Cảng HẢI Phòng giai đoạn II		0.05		0.06		0.43		0		0.54		0.1545064378

		Tỷ trọng (%)		7.96		4.54		36.56		0.00				0

		Cảng CÁI Lân		0.229		0.712		0.193		0		1.134		0.3244635193

		Tỷ trọng (%)		36.46		53.90		16.41		0.00				0

		Cảng Cửa Lò		0.04		0.02		0.02		0.02		0.1		0.0286123033

		Tỷ trọng (%)		6.37		1.51		1.70		5.41				0

		Cảng Nha Trang		0.02		0.04		0.05		0.01		0.12		0.0343347639

		Tỷ trọng (%)		3.18		3.03		4.25		2.70				0

		Cảng Quy Nhơn		0.001		0.03		0.05		0.04		0.121		0.034620887

		Tỷ trọng (%)		0.16		2.27		4.25		10.81				0

		ĐàI thông tin duyên hảI		0.073		0.184		0.043		0		0.3		0.0858369099		0.66

		Tỷ trọng (%)		11.62		13.93		3.66		0.00				0		0.1888412017		1

		Tàu tìm kiếm cứu nạn		0.02		0.01		0.189		0.11		0.329		0.0941344778

		Tỷ trọng (%)		3.18		0.76		16.07		29.73				0

		Dự án quan sát ven biển		0		0		0.031		0		0.031		0.008869814

		Tỷ trọng (%)		0.00		0.00		2.64		0.00
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		Bảng 8: Các nguồn vốn huy động để đầu tư phát triển KCHT GTVT trong giai đoạn 2000- 2004

		Chỉ tiêu		2001		2002		2003		2004

		Tổng VĐT toàn XH cho KCHTGT		6.3325		10.7687		10.4166		14.816		42.3338				100		100		100		100

		Vốn ngân sách (bao gồm ODA)		4.41		5.301		5.291		8.04		23.042		0.5442932125		69.6407422029		49.225997567		50.7939250811		54.2656587473

		Tốc độ tăng định gốc (%)		100		20.20		19.98		82.31		3.668		0.0866447142		19.5815238847		11.2176957293		7.171245896		3.1924946004

		Tốc độ tăng liên hoàn (%)		100		20.20		-0.19		51.96		6.2367		0.147321998		0		0		0		0

		Vốn tín dụng ĐTPT của nhà nước		1.24		1.208		0.747		0.473		6.3021		0.1488668629		19.5815238847		11.2176957293		7.171245896		3.1924946004

		Tốc độ tăng định gốc (%)		100		-2.58		-39.76		-61.85		1.175		0.0277555995		3.0319778918		12.4128260607		12.3456790123		23.0966522678

		Tốc độ tăng liên hoàn (%)		100		-2.58		-38.16		-36.68		1.91		0.0451176129		6.4824318989		19.5473919786		21.5386978477		10.4144168467

		Vốn tráI phiếu chính phủ		0.192		1.3367		1.286		3.422						0.4737465456		2.8972856519		3.1008198452		3.442224622

		Tốc độ tăng định gốc (%)		100		596.20		569.79		1682.29						0.789577576		4.6988030124		5.0496323176		5.5885529158

		Tốc độ tăng liên hoàn (%)		100		596.20		-3.79		166.10

		Vốn của doanh nghiệp nhà nước		0.4105		2.105		2.2436		1.543				69.6407422029		49.225997567		50.7939250811		54.2656587473

		Tốc độ tăng định gốc (%)		100		412.79		446.55		275.88

		Tốc độ tăng liên hoàn (%)		100		412.79		6.58		-31.23

		Vốn từ khu vực dân cư và tư nhân		0.05		0.506		0.526		0.828		1.91		0.0451176129

		Tốc độ tăng định gốc (%)		100		912		952		1556		0.456		0.302

		Tốc độ tăng liên hoàn (%)		100		912		3.95256917		57.4144486692		9.12

		Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoàI		0.03		0.312		0.323		0.51		1.175		0.0277555995

		Tốc độ tăng định gốc (%)		100		940		976.6666666667		1600		0.282		0.293		0.48

		Tốc độ tăng liên hoàn (%)		100		940		3.5256410256		57.8947368421		9.6

				6.3325		10.7687		10.4166		14.816

				0		0		0		0

		Chỉ tiêu		2001		2002		2003		2004

		Tổng VĐT toàn XH cho KCHTGT		100		100		100		100		100

		Vốn NSNN (gồm cả ODA)		69.64		49.23		50.79		54.27		0.5442932125

		Vốn tín dụng ĐTPT nhà nước		19.58		11.22		7.17		3.19		0.0866447142

		Vốn tráI phiếu chính phủ		3.03		12.41		12.35		23.10		0.147321998

		Vốn của doanh nghiệp nhà nước		6.48		19.55		21.54		10.41		0.1488668629

		Vốn từ khu vực dân cư và tư nhân		0.47		4.70		5.05		5.59		0.0277555995

		Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoàI		0.79		2.90		3.10		3.44		0.0451176129

		Chỉ tiêu		2001		2002		2003		2004

		Tổng VĐT toàn xã hội		145.6		163.3		170.3		176.8		656

		Trong đó:

		Vốn NSNN (gồm cả ODA)		35.9		37.3		37.5		37.8		148.5

		So với tổng số (%)		24.66		22.84		22.02		21.38		0.2263719512

		Vốn tín dụng ĐTPT nhà nước		20.3		22.4		23.5		25		91.2

		So với tổng số (%)		13.94		13.72		13.80		14.14		0.1390243902

		Vốn của doanh nghiệp nhà nước		24.4		28.9		33		36		122.3

		So với tổng số (%)		16.76		17.70		19.38		20.36		0.1864329268

		Vốn từ khu vực dân cư và tư nhân		35.9		43.9		45.3		47		172.1

		So với tổng số (%)		24.66		26.88		26.60		26.58		0.262347561

		Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoàI		29.1		30.8		31		31		121.9

		So với tổng số (%)		19.99		18.86		18.20		17.53		0.1858231707





		

		Bảng 9: cơ cấu đầu tư phân theo nguồn vốn

		Chỉ tiêu		2001		2002		2003		2004

		Tổng VĐT toàn XH cho KCHTGT		100		100		100		100

		Vốn NSNN (bao gồm ODA)		69.64		54.88		58.75		54.27

		Vốn tín dụng ưu đãI		19.58		15.04		7.17		3.19

		Vốn tráI phiếu chính phủ		3.03		16.25		18.11		27.25

		Vốn của doanh nghiệp nhà nước		6.47		4.18		5.95		6.26

		Vốn từ khu vực dân cư và tư nhân		0.47		2.17		2.33		2.09

		Vốn trực tiếp nước ngoàI		0.79		7.47		7.68		6.94

		Bảng11: nguồn vốn và cơ cấu nguồn vốn đầu tư được huy động xây dựng KCHT 
cho từng ngành giao thông trong giai đoạn 2001- 2004

		Chỉ tiêu		Đơn vị		Đường
bộ		Đường
sắt		Đường
thủy		Đường
hàng hảI		Đường
hàng không

		Tổng VĐT toàn XH cho KCHTGT		nghìn tỷ		28.509		1.431		1.0538		3.495		7.845		42.3338

				%		100		100		100		100		100

		Vốn ngân sách (gồm cả ODA)		%		62.96		2.3641092		12.54		4.07		3.05		23.042		18.4967623227

		Vốn tín dụng ĐTPT của nhà nước		%		7.005		12.93		47.8		22.6		5.27		3.668		3.88910165

		Vốn tráI phiếu chính phủ (TP doanh nghiệp)		%		22.57		20.11		0		0		0		6.2367

		Vốn của doanh nghiệp nhà nước		%		1.04		1.715		33.9		16.4		14.74		6.3021		6.7222554

		VĐT của dân cư và tư nhân		%		2.865		0		0		0		0		1.357		2.40780645

		VĐT trực tiếp nước ngoàI		%		5.87		0		0		0		0		1.728		0.81678285

																		1.6734783

						102.31		37.1191092		94.24		43.07		23.06				34.0061869727

								0.6296257322





		Chỉ tiêu		TH 
2001-2004		KH
2005		DKTH
2001-2005		Kế hoạch 2006-2010

										tổng số 
2006-2010		2006		2007		2008		2009		2010		Tăng TB

		Tổng VĐT phát triển KCHTGTVT		42.3338		27.933		70.2668		199.229		35.91		38.552		39.616		41.48		43.661				1.0735728209		1.0275990869		1.0470516963		1.0525795564		1.2158451685		1.0673153557

		Tốc độ phát triển liên hoàn						100		183.532		100		7.3572820941		2.7599086947		4.7051696284		5.2579556413		0.0673153557												0

		1. Đường bộ		28.509		19.97		48.479		134.48		25.91		23.98		26.4		28.31		29.88				0.9255113856		1.1009174312		1.0723484848		1.0554574355		1.1532226939		1.0486673021

		Tốc độ phát triển liên hoàn						100		177.398		100		-7.4488614435		10.0917431193		7.2348484848		5.5457435535		0.0486673021												0

		2. Đường sắt		1.431		1.391		2.822		16.754		3.039		3.24		3.34		3.67		3.461				1.0661401777		1.0308641975		1.0988023952		0.9430517711		1.1388614676		1.0442960446

		Tốc độ phát triển liên hoàn						100		493.692		100		6.614017769		3.0864197531		9.880239521		-5.6948228883		0.0442960446												0

		3. Đường thuỷ nội địa		1.0538		0.859		1.9128		8.257		1.087		1.48		1.78		2.01		1.9				1.3615455382		1.2027027027		1.1292134831		0.9452736318		1.7479300828		1.2045958213

		Tốc độ phát triển liên hoàn						100		331.671		100		36.1545538178		20.2702702703		12.9213483146		-5.4726368159		0.2045958213												0

		4. Đường hàng hảI		3.495		2.77		6.265		18.24		3.02		3.26		3.59		3.98		4.39				1.0794701987		1.1012269939		1.1086350975		1.1030150754		1.4536423841		1.1327981361

		Tốc độ phát triển liên hoàn						100		191.141		100		7.9470198675		10.1226993865		10.8635097493		10.3015075377		0.1327981361												0

		5. Đường hàng không		7.845		2.943		10.788		21.498		2.854		6.592		4.506		3.51		4.03				2.3097407148		0.6835558252		0.7789613848		1.1481481481		1.4120532586		1.1218902123

		Tốc độ phát triển liên hoàn						100		99.276974416		100		130.9740714786		-31.6444174757		-22.103861518		14.8148148148		0.1218902123

										172.2

										138.2

						86.2

						10.41

						39.53

						22		199.14

						22

						19





		

		Doanh thu vận tảI

				2001		2002		2003		2004

		toàn ngành		21662		23661		24997		27507		97827

		Ngành đường bộ		2470		2469.1		2494.2		2639.2		10072.5		0.1029623724

		ngành ĐS		1550		1635		1755		1900		6840		0.0699193474

		Ngành ĐSông		2286		2424		2656		2798		10164		0.103897697

		Ngành § biển		4846		5212.9		5879.8		6761.8		22700.5		0.2320473898

		Ngành HK		10510		11920		12212		13408		48050		0.4911731935

				0.1140245591		0.104353155		0.0997799736		0.0959464863

						1.0922814145		1.0564642238		1.1004120494		1.2698273474		1.0828830569		0.0828830569

						0.9996356275		1.0101656474		1.0581348729		1.0685020243		1.0223315957		0.0223315957

						1.0548387097		1.0733944954		1.0826210826		1.2258064516		1.0702222299		0.0702222299

						1.0603674541		1.095709571		1.0534638554		1.2239720035		1.0696880925		0.0696880925

						1.0757119274		1.1279326287		1.1500051022		1.3953363599		1.1174453786		0.1174453786

						1.1341579448		1.0244966443		1.0979364559		1.275737393		1.0845604463		0.0845604463





		Chỉ tiêu		Đơn vị		Năng lực
 có đến 2000		Năng lực tăng thêm

								2001		2002		2003		2004

		1. Đường bộ

		- Đường làm mới và nâng cấp		km		209490		12878		14423.36		16154.1632		17931.121152		1.12		1.12		1.11		1.392384		1.1166566965		0.1166566965

		+ Trung ương		km		13220		1118		1252.16		1402.4192		1556.685312		1.12		1.12		1.11		1.392384		1.1166566965		0.1166566965

		+ Địa phương		km		196270		13020		14582.4		16332.288		18128.83968		1.12		1.12		1.11		1.392384		1.1166566965		0.1166566965

		Cầu trên các quốc lộ		m				10800		12050		12260		12500		1.1157407407		1.0174273859		1.0195758564		1.1574074074		1.0499342082		0.0499342082

		2. Đường Sắt

		- Số Km đường sắt (chính tuyến)		km		2632

		KhôI phục và làm mới cầu ĐS		m				1096		1284		1510		2200		1.1715328467		1.1760124611		1.4569536424		2.0072992701		1.2614519397		0.2614519397

		Thay ray và tà vet		km				44		52		65		76		1.1818181818		1.25		1.1692307692		1.7272727273		1.1998316262		0.1998316262

		Năng lực Đ/s Thông Nhất		Triệu tấn		45		45		54		54		57.5		1.2		1		1.0648148148		1.2777777778		1.0851383453		0.0851383453

		3. Đường sông

		- Số km đường sông		km		41900

		- Số km đường sông đưa vào khai thác		km		11226		24		38		35		30		1.5833333333		0.9210526316		0.8571428571		1.25		1.077217345		0.077217345

		Cầu cảng làm mới		m				86		109		138		200		1.2674418605		1.2660550459		1.4492753623		2.3255813953		1.3248819442		0.3248819442

		CẢI lạo luồng lạch		km				95		126		158		280		1.3263157895		1.253968254		1.7721518987		2.9473684211		1.433765553		0.433765553

		4. Đường biển

		Cầu cảng làm mới		m				156		198		250		360		1.2692307692		1.2626262626		1.44		2.3076923077		1.321476063		0.321476063

		5. Hàng không

		Số tàu bay sở hữu		chiếc		6		8		11		13		17		1.375		1.1818181818		1.3076923077		2.125		1.2856407953		0.2856407953

		Chỉ tiêu		Tốc độ tăng trưởng liên hoàn

				2001		2002		2003		2004		trung bình 4 năm

		1. §­­êng bé

		- Đưường làm mới và nâng cấp		100		12		12		11		0.117

		+ Trung ­­¬ng		100		12		12		11		0.117

		+ Địa phưương		100		12		12		11		0.117

		- Cầu trên các quốc lộ		100		11.5740740741		1.7427385892		1.9575856444		0.050

		2. Đưường Sắt

		- Số Km đưường sắt (chính tuyến)

		- Khôi phục và làm mới cầu ĐS		100		17.1532846715		17.6012461059		45.6953642384		0.261

		- Thay ray và tà vẹt		100		18.1818181818		25		16.9230769231		0.200

		- Năng lực Đ/s Thống Nhất		100		20		0		6.4814814815		0.085

		3. Đưường sông

		- Số km đưường sông

		- Số km đưường sông đưa vào khai thác		100		58.3333333333		-7.8947368421		-14.2857142857		0.077

		- Cầu cảng làm mới		100		26.7441860465		26.6055045872		44.9275362319		0.325

		- Cải tạo luồng lạch		100		32.6315789474		25.3968253968		77.2151898734		0.434

		4. Đường biển

		- Cầu cảng làm mới		100		26.9230769231		26.2626262626		44		0.321

		4. Hàng không

		- Số tàu bay sở hữu		100		37.5		18.1818181818		30.7692307692		0.286





		chỉ tiêu		Đơn vị		2001		2002		2003		2004

		1.Vận tải hàng hoá

				1000 TÊn		223242.7		238392.9		255375.1		273370.040631497

				Tr.TKm		49810.2		54491.9		57415		63210		1.0678642572		1.071236182		1.0704647424		0

		Trong nước		1000 Tấn		212594.9		225624.6		241587.9		258611.32913537		1.2245419027		1.0698540875		0.0698540875

				Tr.TKm		20794.5		23702.6		25148.5		27686.7836802229		1.093990789		1.053642835		1.1009318122

		Ngoài nước		1000 Tấn		10647.8		12768.3		13787.2		14758.711496127		1.2690171893		1.0826527124

				Tr.TKm		29015		30789.3		32266.5		35523.2163197771

		Phân theo ngành:

		- Đường sắt		1000 Tấn		6456.7		7051.9		8284.8		8868.5862976611

				Tr.TKm		2054.4		2391.5		2703.3		2976.1489680397

		- Đường bộ		1000 Tấn		151483		160816		172094.5		184221.094607333

				Tr.TKm		8095.4		8673.6		9219.4		10149.9307498041

		- Đường sông		1000 Tấn		48488		49913		53188.2		56936.0928105998

				Tr.TKm		4672.4		4801.7		5099.9		5614.6421492641

		- Đường biển		1000 Tấn		16815		20612		21807.6		23344.2669159031

				Tr.TKm		34829.8		38465.7		40215.6		44274.6333884873

		Hang không				55		66.6		77.5		81.4

						140		171		186		188

		2.Vận tải hành khách

				Tr.HK		803.8		832.3		871.4		906.3674684994		1.0354565812		1.046978253		1.0401279189

				Tr.HKKm		36917.9		38336		40238.1		42210		1.1276032203		1.0408435034

		-Trong đó:												1.0384122607		1.0496165484		1.049005793

		-Đường Sắt		Tr.HK		10.6		10.8		11.9		12.3770904926		1.1433478069		1.0456655199

				Tr.HKKm		3426.1		3697.2		4198.9		4404.6704242994

		-Đường bộ		Tr.HK		655.4		683.5		718.2		746.993814433

				Tr.HKKm		24237.7		25199.1		26582.9		27885.6160951934

		-Đường sông		Tr.HK		133.9		134		137.1		142.5965635739

				Tr.HKKm		2484.1		2331.2		2385		2501.8788163457

		- Hàng không		Tr.HK		3.9		4		4.2		4.4

				Tr.HKKm		6110.7		6421		6349.1		6660.2426804447
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Sheet1

		Bảng 1: Vốn đầu tư phát triển ngành GTVT và CSHT GTVT

		Đơn vị: nghìn tỷ đồng ( giá so sánh năm 2000)

		Chỉ tiêu		2001		2002		2003		2004		KH 2005

		Tổng vốn đầu tư toàn xã hội		145.6		163.3		170.3		176.8		184

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		12.1565934066		16.9642857143		21.4285714286		26.3736263736

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		112.1565934066		104.2865890998		103.8167938931		104.07239819

		Vốn đầu tư cho ngành GTVT		18.999		19.156		22.852		28.9		30.838

		Tỷ trọng so với tổng VĐT toàn xã hội (%)		13.0487637363		11.7305572566		13.4186729301		16.3461538462		16.7597826087

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		0.8263592821		20.2800147376		52.1132691194		62.3138059898

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		100.8263592821		119.2942159115		126.4659548398		106.7058823529

		Vốn đầu tư cho xây dựng KCHT GTVT		6.3325		10.7687		10.4166		14.816		18.177

		Tỷ trọng so với VĐT toàn ngành GTVT (%)		33.3307016159		56.2158070578		45.5828811483		51.2664359862		58.9435112524

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		70.0544808527		64.4942755626		133.9676273194		187.0430319779

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		170.0544808527		96.7303388524		142.2345103009		122.6849352052

				4.3492445055		6.5944274342		6.1166177334		8.3800904977		9.8788043478

		Bảng 2: Tình hình thực hiện vốn đầu tư phát triển KCHT GTVT các loại hình giao thông 
trong giai đoạn 2001- 2004

		Chỉ tiêu		2001		2002		2003		2004		2005

		Vốn đầu tư cho xây dựng KCHT GTVT		6.3325		10.7687		10.4166		14.816		18.177		42.3338

		Đường bộ		4.682		6.517		6.125		11.185		12.587		Đường bộ		28.509

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		39.1926527125		30.8201623238		138.8936351986		168.8381033746		Đường sắt		1.431

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		139.1926527125		93.984962406		182.612244898		112.5346446133		Đường thuỷ nội địa		1.0538

		Đường sắt		0.312		0.361		0.341		0.417		0.185		Đường hàng hảI		3.495

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		15.7051282051		9.2948717949		33.6538461538		-40.7051282051		Đường hàng không		7.845

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		115.7051282051		94.459833795		122.2873900293		44.3645083933

		Đường thuỷ nội địa		0.2055		0.2647		0.2826		0.301		0.585

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		28.8077858881		37.5182481752		46.4720194647		184.6715328467				1.067623725		1.0651096957

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		128.8077858881		106.7623724972		106.5109695683		194.3521594684				0		-1

		Đường hàng hảI		0.628		1.321		1.176		0.37		0.67				1.517571144

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		110.3503184713		87.2611464968		-41.0828025478		6.6878980892				0

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		210.3503184713		89.0234670704		31.462585034		181.0810810811				0

		Đường hàng không		0.505		2.305		2.492		2.543		4.15				1.9869990035

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		356.4356435644		393.4653465347		403.5643564356		721.7821782178				1.0811279826		1.0204654896

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		456.4356435644		108.1127982646		102.0465489567		163.1930790405				0		-1

				6.3325		10.7687		10.4166		14.816		18.177

		Bảng 3: Cơ cấu đầu tư phân theo loại hình giao thông.

		Chỉ tiêu (%)		2001		2002		2003		2004		2005

		Vốn đầu tư cho xây dựng KCHT GTVT		100		100		100		100		100

		Đường bộ		73.94		60.52		58.80		75.49		67.34

		Đường sắt		4.93		3.35		3.27		2.81		3.38

		Đường thuỷ nội địa		3.25		2.46		2.71		2.03		2.49

		Đường hàng hảI		9.92		12.27		11.29		2.50		8.26

		Đường hàng không		7.97		21.40		23.92		17.16		18.53

		Bảng 8: Các nguồn vốn huy động để đầu tư phát triển KCHT GTVT trong giai đoạn 2000- 2004

		Chỉ tiêu		2001		2002		2003		2004		Tổng 4 năm

		Tổng VĐT toàn XH cho KCHTGT		6.3325		10.7687		10.4166		14.816		42.3338

		Vốn ngân sách (ngoài ODA)		1.9		2.44		2.362		2.639		9.341

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		-97.56		-97.64		-97.36

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		28.42		-3.20		11.73

		Vốn tín dụng ưu đãI		1.24		1.62		0.747		0.473		4.08

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		30.65		-39.76		-61.85

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		30.65		-53.89		-36.68

		Vốn ODA		2.51		3.47		3.758		5.401		15.139

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		38.25		49.72		115.18

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		38.25		8.30		43.72

		Vốn tráI phiếu chính phủ		0.192		1.75		1.886		4.037		7.865

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		811.46		882.29		2002.60

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		811.46		7.77		114.05

		Vốn của doanh nghiệp nhà nước		0.41		0.45		0.62		0.928		2.408

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		9.76		51.22		126.34

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		9.76		37.78		49.68

		Vốn từ khu vực dân cư và tư nhân		0.03		0.234		0.243		0.31		0.817

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		680.00		710.00		933.33

		Tốc độ liên hoàn liên hoàn (%)		100		680.00		3.85		27.57

		Vốn trực tiếp nước ngoàI		0.05		0.804		0.8		1.028		2.682

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		1508.00		1500.00		1956.00

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		1508.00		-0.50		28.50

		Bảng 9: cơ cấu đầu tư phân theo nguồn vốn

		Chỉ tiêu		2001		2002		2003		2004

		Tổng VĐT toàn XH cho KCHTGT		100		100		100		100		100

		Vốn NSNN (bao gồm ODA)		69.6407422029		54.8812762915		58.7523760152		54.2656587473		0.2206511109

		Vốn tín dụng ưu đãI		19.5815238847		15.0435985774		7.171245896		3.1924946004		0.0963768903

		Vốn tráI phiếu chính phủ		3.0319778918		16.2508009323		18.1057158766		27.2475701944		0.3576102311

		Vốn của doanh nghiệp nhà nước		6.4745361232		4.1787773826		5.952038093		6.2634989201		0.1857853535

		Vốn từ khu vực dân cư và tư nhân		0.4737465456		2.172964239		2.33281493		2.0923326134		0.0568812627

		Vốn trực tiếp nước ngoàI		0.789577576		7.4660822569		7.6800491523		6.9384449244		0.0192989999
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		Bảng 4: vốn đầu tư xây dựng mạng lưới đường bộ

				2001		2002		2003		2004		4năm

		Tổng VĐT cho xây dựng HT đường bộ		4.682		6.517		6.125		11.185		28.509

		Trong đó:

		Đường		3.521		5.237		4.739		5.619		19.116		Đường		19.116

		Tỷ trọng		75.20		80.36		77.37		50.24				Cỗu		7.286		-0.056812933		-0.1606268364		0.9620770128

				100		48.74		-9.51		18.57				Hầm		2.107

		Xây dựng mới		1.356		3.195		3.025		2.256		9.832				2.3561946903		0.9467918623		0.745785124		4.3581560284

		CẢI tạo nâng cấp		2.165		2.042		1.714		3.363		9.284				0.6148821358		0.3899178919		0.3616796793		0.5985050721

		Cçu		0.781		1.025		1.116		4.364		7.286

		Tỷ trọng		16.68		15.73		18.22		39.02

				100		31.2419974392		8.8780487805		291.0394265233						0.3124199744		0.0887804878		2.9103942652

																0.3124199744		0.4289372599		4.5877080666

		Xây dựng mới		0.698		0.886		1.113		4.214		6.911				0.2693409742		0.2562076749		2.786163522

		CẢI tạo nâng cấp		0.083		0.139		0.03		0.15		0.402				0.188		0.227		3.101

		Hầm		0.38		0.255		0.27		1.202

		Tỷ trọng		8.12		3.91		4.41		10.75

				100		-32.8947368421		5.8823529412		345.1851851852						0		0

														27.1837317993

		Bảng 5: vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đường sắt

				2001		2002		2003		2004		4năm

		VĐT xây dựng hạ tầng đường sắt		0.312		0.361		0.341		0.417		1.431

		Xây dựng đường sắt		0.15		0.12		0.11		0.16		Xây dựng đường sắt		0.54

				100		-20		-26.6666666667		6.6666666667		Xây dựng Cỗu sắt		0.439

				100		-20		-8.33		45.45		Xây dựng Hầm sắt		0.191

		Xây dựng Cỗu sắt		0.017		0.084		0.15		0.188		Xây dựng ga và hệ thống TTTH		0.261

				100		394.1176470588		782.3529411765		1005.8823529412

				100		394.12		78.57		25.33

		Xây dựng Hầm sắt		0.065		0.083		0.043		0

				100		27.6923076923		-33.8461538462		-100

				100		27.69		-48.19		-100

		Xây dựng ga và hệ thống TTTH		0.08		0.074		0.038		0.069

		Tỷ trọng (%)		100		-7.50		-52.50		-13.75

				100		-7.5		-48.6486486486		81.5789473684

		Bảng 8: Hàng không

				2001		2002		2003		2004

		VĐT xây dựng HT hàng không		0.505		2.305		2.492		2.543		7.845

		Trong đó										0

		Cảng hàng không Nội BÀI		0.105		0.205		0.127		0.12		0.557

		Tỷ trọng (%)		20.7920792079		8.8937093275		5.0963081862		4.7188360204		0.0710006373

		Cảng hàng không Tân Sơn Nhất		0		0		0.2		0.8		1

		Tỷ trọng (%)		0		0		8.025682183		31.458906803		0.1274697259

		Các dự án xây dựng cảng khác		0		0		0.02		0.18		0.2

		Tỷ trọng (%)		0		0		0.8025682183		7.0782540307		0.16		8

		Các dự án đầu tư máy bay		0.4		2.1		2.145		1.443		6.088

		Tỷ trọng (%)		79.2079207921		91.1062906725		86.0754414125		56.7440031459		0.7760356915

		Bảng 6: đường thuỷ nội địa

				2001		2002		2003		2004

		VĐT xây dựng hạ tầng đường thuỷ nội địa		0.2055		0.2647		0.2826		0.301

		1.Hai tuyến đường thuỷ phía Nam và
 cảng Cần Thơ (vốn ODA)		0.11		0.15		0.14		0.15

		Tốc độ gia tăng định gốc		100		36.3636363636		27.2727272727		36.3636363636		Hai tuyến đường thuỷ phía Nam và cảng Cần Thơ (vốn ODA)		0.55

				100		36.36		-6.67		7.14		Phà Mê K«ng GĐ2 ( ADB)		0.089

		2.Phà Mê Kông GĐ2 ( ADB)		0.0515		0.0107		0.0168		0.01		Các dự án sử dụng vốn trong nước:		0.4148

				100		-79.2233009709		-67.3786407767		-80.5825242718

				100		-79.22		57.01		-40.48

		3.Các dự án sử dụng vốn trong nước:		0.044		0.104		0.1258		0.141

				100		136.3636363636		185.9090909091		220.4545454545

				100		136.36		20.96		12.08

		Xây dựng các tuyến vận tảI thuỷ		0.019		0.042		0.057		0.095

		Tỷ trọng so với (3) (%)		43.18		40.38		45.31		67.38

		Nạo vét, cảI tạo sông		0.003		0.004		0.0078		0.0069

		Tỷ trọng so với (3) (%)		6.82		3.85		6.20		4.89

		Bến khách, cảng sông và các công trình phụ trợ		0.022		0.058		0.061		0.0391

		Tỷ trọng so với (3) (%)		50		55.7692307692		48.4896661367		27.7304964539

		Bảng 7: Đường hàng hảI:

				2001		2002		2003		2004

		VĐT xây dựng HT đường biển		0.628		1.321		1.176		0.37		3.495

		Trong đó										0

		Cảng Tiên Sa- Đà Nẵng		0.195		0.265		0.17		0.19		0.82		0.234620887

		Tỷ trọng (%)		31.05		20.06		14.46		51.35				0

		Cảng HẢI Phòng giai đoạn II		0.05		0.06		0.43		0		0.54		0.1545064378

		Tỷ trọng (%)		7.96		4.54		36.56		0.00				0

		Cảng CÁI Lân		0.229		0.712		0.193		0		1.134		0.3244635193

		Tỷ trọng (%)		36.46		53.90		16.41		0.00				0

		Cảng Cửa Lò		0.04		0.02		0.02		0.02		0.1		0.0286123033

		Tỷ trọng (%)		6.37		1.51		1.70		5.41				0

		Cảng Nha Trang		0.02		0.04		0.05		0.01		0.12		0.0343347639

		Tỷ trọng (%)		3.18		3.03		4.25		2.70				0

		Cảng Quy Nhơn		0.001		0.03		0.05		0.04		0.121		0.034620887

		Tỷ trọng (%)		0.16		2.27		4.25		10.81				0

		ĐàI thông tin duyên hảI		0.073		0.184		0.043		0		0.3		0.0858369099		0.66

		Tỷ trọng (%)		11.62		13.93		3.66		0.00				0		0.1888412017		1

		Tàu tìm kiếm cứu nạn		0.02		0.01		0.189		0.11		0.329		0.0941344778

		Tỷ trọng (%)		3.18		0.76		16.07		29.73				0

		Dự án quan sát ven biển		0		0		0.031		0		0.031		0.008869814

		Tỷ trọng (%)		0.00		0.00		2.64		0.00
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		Bảng 8: Các nguồn vốn huy động để đầu tư phát triển KCHT GTVT trong giai đoạn 2000- 2004

		Chỉ tiêu		2001		2002		2003		2004

		Tổng VĐT toàn XH cho KCHTGT		6.3325		10.7687		10.4166		14.816		42.3338				100		100		100		100

		Vốn ngân sách (bao gồm ODA)		4.41		5.301		5.291		8.04		23.042		0.5442932125		69.6407422029		49.225997567		50.7939250811		54.2656587473

		Tốc độ tăng định gốc (%)		100		20.20		19.98		82.31		3.668		0.0866447142		19.5815238847		11.2176957293		7.171245896		3.1924946004

		Tốc độ tăng liên hoàn (%)		100		20.20		-0.19		51.96		6.2367		0.147321998		0		0		0		0

		Vốn tín dụng ĐTPT của nhà nước		1.24		1.208		0.747		0.473		6.3021		0.1488668629		19.5815238847		11.2176957293		7.171245896		3.1924946004

		Tốc độ tăng định gốc (%)		100		-2.58		-39.76		-61.85		1.175		0.0277555995		3.0319778918		12.4128260607		12.3456790123		23.0966522678

		Tốc độ tăng liên hoàn (%)		100		-2.58		-38.16		-36.68		1.91		0.0451176129		6.4824318989		19.5473919786		21.5386978477		10.4144168467

		Vốn tráI phiếu chính phủ		0.192		1.3367		1.286		3.422						0.4737465456		2.8972856519		3.1008198452		3.442224622

		Tốc độ tăng định gốc (%)		100		596.20		569.79		1682.29						0.789577576		4.6988030124		5.0496323176		5.5885529158

		Tốc độ tăng liên hoàn (%)		100		596.20		-3.79		166.10

		Vốn của doanh nghiệp nhà nước		0.4105		2.105		2.2436		1.543				69.6407422029		49.225997567		50.7939250811		54.2656587473

		Tốc độ tăng định gốc (%)		100		412.79		446.55		275.88

		Tốc độ tăng liên hoàn (%)		100		412.79		6.58		-31.23

		Vốn từ khu vực dân cư và tư nhân		0.05		0.506		0.526		0.828		1.91		0.0451176129

		Tốc độ tăng định gốc (%)		100		912		952		1556		0.456		0.302

		Tốc độ tăng liên hoàn (%)		100		912		3.95256917		57.4144486692		9.12

		Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoàI		0.03		0.312		0.323		0.51		1.175		0.0277555995

		Tốc độ tăng định gốc (%)		100		940		976.6666666667		1600		0.282		0.293		0.48

		Tốc độ tăng liên hoàn (%)		100		940		3.5256410256		57.8947368421		9.6

				6.3325		10.7687		10.4166		14.816

				0		0		0		0

		Chỉ tiêu		2001		2002		2003		2004

		Tổng VĐT toàn XH cho KCHTGT		100		100		100		100		100

		Vốn NSNN (gồm cả ODA)		69.64		49.23		50.79		54.27		0.5442932125

		Vốn tín dụng ĐTPT nhà nước		19.58		11.22		7.17		3.19		0.0866447142

		Vốn tráI phiếu chính phủ		3.03		12.41		12.35		23.10		0.147321998

		Vốn của doanh nghiệp nhà nước		6.48		19.55		21.54		10.41		0.1488668629

		Vốn từ khu vực dân cư và tư nhân		0.47		4.70		5.05		5.59		0.0277555995

		Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoàI		0.79		2.90		3.10		3.44		0.0451176129

		Chỉ tiêu		2001		2002		2003		2004

		Tổng VĐT toàn xã hội		145.6		163.3		170.3		176.8		656

		Trong đó:

		Vốn NSNN (gồm cả ODA)		35.9		37.3		37.5		37.8		148.5

		So với tổng số (%)		24.66		22.84		22.02		21.38		0.2263719512

		Vốn tín dụng ĐTPT nhà nước		20.3		22.4		23.5		25		91.2

		So với tổng số (%)		13.94		13.72		13.80		14.14		0.1390243902

		Vốn của doanh nghiệp nhà nước		24.4		28.9		33		36		122.3

		So với tổng số (%)		16.76		17.70		19.38		20.36		0.1864329268

		Vốn từ khu vực dân cư và tư nhân		35.9		43.9		45.3		47		172.1

		So với tổng số (%)		24.66		26.88		26.60		26.58		0.262347561

		Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoàI		29.1		30.8		31		31		121.9

		So với tổng số (%)		19.99		18.86		18.20		17.53		0.1858231707





		

		Bảng 9: cơ cấu đầu tư phân theo nguồn vốn

		Chỉ tiêu		2001		2002		2003		2004

		Tổng VĐT toàn XH cho KCHTGT		100		100		100		100

		Vốn NSNN (bao gồm ODA)		69.64		54.88		58.75		54.27

		Vốn tín dụng ưu đãI		19.58		15.04		7.17		3.19

		Vốn tráI phiếu chính phủ		3.03		16.25		18.11		27.25

		Vốn của doanh nghiệp nhà nước		6.47		4.18		5.95		6.26

		Vốn từ khu vực dân cư và tư nhân		0.47		2.17		2.33		2.09

		Vốn trực tiếp nước ngoàI		0.79		7.47		7.68		6.94

		Bảng11: nguồn vốn và cơ cấu nguồn vốn đầu tư được huy động xây dựng KCHT 
cho từng ngành giao thông trong giai đoạn 2001- 2004

		Chỉ tiêu		Đơn vị		Đường
bộ		Đường
sắt		Đường
thủy		Đường
hàng hảI		Đường
hàng không

		Tổng VĐT toàn XH cho KCHTGT		nghìn tỷ		28.509		1.431		1.0538		3.495		7.845		42.3338

				%		100		100		100		100		100

		Vốn ngân sách (gồm cả ODA)		%		62.96		2.3641092		12.54		4.07		3.05		23.042		18.4967623227

		Vốn tín dụng ĐTPT của nhà nước		%		7.005		12.93		47.8		22.6		5.27		3.668		3.88910165

		Vốn tráI phiếu chính phủ (TP doanh nghiệp)		%		22.57		20.11		0		0		0		6.2367

		Vốn của doanh nghiệp nhà nước		%		1.04		1.715		33.9		16.4		14.74		6.3021		6.7222554

		VĐT của dân cư và tư nhân		%		2.865		0		0		0		0		1.357		2.40780645

		VĐT trực tiếp nước ngoàI		%		5.87		0		0		0		0		1.728		0.81678285

																		1.6734783

						102.31		37.1191092		94.24		43.07		23.06				34.0061869727

								0.6296257322





		Chỉ tiêu		TH 
2001-2004		KH
2005		DKTH
2001-2005		Kế hoạch 2006-2010

										tổng số 
2006-2010		2006		2007		2008		2009		2010		Tăng TB

		Tổng VĐT phát triển KCHTGTVT		42.3338		27.933		70.2668		199.229		35.91		38.552		39.616		41.48		43.661				1.0735728209		1.0275990869		1.0470516963		1.0525795564		1.2158451685		1.0673153557

		Tốc độ phát triển liên hoàn						100		183.532		100		7.3572820941		2.7599086947		4.7051696284		5.2579556413		0.0673153557												0

		1. Đường bộ		28.509		19.97		48.479		134.48		25.91		23.98		26.4		28.31		29.88				0.9255113856		1.1009174312		1.0723484848		1.0554574355		1.1532226939		1.0486673021

		Tốc độ phát triển liên hoàn						100		177.398		100		-7.4488614435		10.0917431193		7.2348484848		5.5457435535		0.0486673021												0

		2. Đường sắt		1.431		1.391		2.822		16.754		3.039		3.24		3.34		3.67		3.461				1.0661401777		1.0308641975		1.0988023952		0.9430517711		1.1388614676		1.0442960446

		Tốc độ phát triển liên hoàn						100		493.692		100		6.614017769		3.0864197531		9.880239521		-5.6948228883		0.0442960446												0

		3. Đường thuỷ nội địa		1.0538		0.859		1.9128		8.257		1.087		1.48		1.78		2.01		1.9				1.3615455382		1.2027027027		1.1292134831		0.9452736318		1.7479300828		1.2045958213

		Tốc độ phát triển liên hoàn						100		331.671		100		36.1545538178		20.2702702703		12.9213483146		-5.4726368159		0.2045958213												0

		4. Đường hàng hảI		3.495		2.77		6.265		18.24		3.02		3.26		3.59		3.98		4.39				1.0794701987		1.1012269939		1.1086350975		1.1030150754		1.4536423841		1.1327981361

		Tốc độ phát triển liên hoàn						100		191.141		100		7.9470198675		10.1226993865		10.8635097493		10.3015075377		0.1327981361												0

		5. Đường hàng không		7.845		2.943		10.788		21.498		2.854		6.592		4.506		3.51		4.03				2.3097407148		0.6835558252		0.7789613848		1.1481481481		1.4120532586		1.1218902123

		Tốc độ phát triển liên hoàn						100		99.276974416		100		130.9740714786		-31.6444174757		-22.103861518		14.8148148148		0.1218902123

										172.2

										138.2

						86.2

						10.41

						39.53

						22		199.14
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		Doanh thu vận tảI

				2001		2002		2003		2004

		toàn ngành		21662		23661		24997		27507		97827

		Ngành đường bộ		2470		2469.1		2494.2		2639.2		10072.5		0.1029623724

		ngành ĐS		1550		1635		1755		1900		6840		0.0699193474

		Ngành ĐSông		2286		2424		2656		2798		10164		0.103897697

		Ngành § biển		4846		5212.9		5879.8		6761.8		22700.5		0.2320473898

		Ngành HK		10510		11920		12212		13408		48050		0.4911731935

				0.1140245591		0.104353155		0.0997799736		0.0959464863

						1.0922814145		1.0564642238		1.1004120494		1.2698273474		1.0828830569		0.0828830569

						0.9996356275		1.0101656474		1.0581348729		1.0685020243		1.0223315957		0.0223315957

						1.0548387097		1.0733944954		1.0826210826		1.2258064516		1.0702222299		0.0702222299

						1.0603674541		1.095709571		1.0534638554		1.2239720035		1.0696880925		0.0696880925

						1.0757119274		1.1279326287		1.1500051022		1.3953363599		1.1174453786		0.1174453786

						1.1341579448		1.0244966443		1.0979364559		1.275737393		1.0845604463		0.0845604463





		Chỉ tiêu		Đơn vị		Năng lực
 có đến 2000		Năng lực tăng thêm

								2001		2002		2003		2004

		1. Đường bộ

		- Đường làm mới và nâng cấp		km		209490		12878		14423.36		16154.1632		17931.121152		1.12		1.12		1.11		1.392384		1.1166566965		0.1166566965

		+ Trung ương		km		13220		1118		1252.16		1402.4192		1556.685312		1.12		1.12		1.11		1.392384		1.1166566965		0.1166566965

		+ Địa phương		km		196270		13020		14582.4		16332.288		18128.83968		1.12		1.12		1.11		1.392384		1.1166566965		0.1166566965

		Cầu trên các quốc lộ		m				10800		12050		12260		12500		1.1157407407		1.0174273859		1.0195758564		1.1574074074		1.0499342082		0.0499342082

		2. Đường Sắt

		- Số Km đường sắt (chính tuyến)		km		2632

		KhôI phục và làm mới cầu ĐS		m				1096		1284		1510		2200		1.1715328467		1.1760124611		1.4569536424		2.0072992701		1.2614519397		0.2614519397

		Thay ray và tà vet		km				44		52		65		76		1.1818181818		1.25		1.1692307692		1.7272727273		1.1998316262		0.1998316262

		Năng lực Đ/s Thông Nhất		Triệu tấn		45		45		54		54		57.5		1.2		1		1.0648148148		1.2777777778		1.0851383453		0.0851383453

		3. Đường sông

		- Số km đường sông		km		41900

		- Số km đường sông đưa vào khai thác		km		11226		24		38		35		30		1.5833333333		0.9210526316		0.8571428571		1.25		1.077217345		0.077217345

		Cầu cảng làm mới		m				86		109		138		200		1.2674418605		1.2660550459		1.4492753623		2.3255813953		1.3248819442		0.3248819442

		CẢI lạo luồng lạch		km				95		126		158		280		1.3263157895		1.253968254		1.7721518987		2.9473684211		1.433765553		0.433765553

		4. Đường biển

		Cầu cảng làm mới		m				156		198		250		360		1.2692307692		1.2626262626		1.44		2.3076923077		1.321476063		0.321476063

		5. Hàng không

		Số tàu bay sở hữu		chiếc		6		8		11		13		17		1.375		1.1818181818		1.3076923077		2.125		1.2856407953		0.2856407953

		Chỉ tiêu		Tốc độ tăng trưởng liên hoàn

				2001		2002		2003		2004		trung bình 4 năm

		1. §­­êng bé

		- Đưường làm mới và nâng cấp		100		12		12		11		0.117

		+ Trung ­­¬ng		100		12		12		11		0.117

		+ Địa phưương		100		12		12		11		0.117

		- Cầu trên các quốc lộ		100		11.5740740741		1.7427385892		1.9575856444		0.050

		2. Đưường Sắt

		- Số Km đưường sắt (chính tuyến)

		- Khôi phục và làm mới cầu ĐS		100		17.1532846715		17.6012461059		45.6953642384		0.261

		- Thay ray và tà vẹt		100		18.1818181818		25		16.9230769231		0.200

		- Năng lực Đ/s Thống Nhất		100		20		0		6.4814814815		0.085

		3. Đưường sông

		- Số km đưường sông

		- Số km đưường sông đưa vào khai thác		100		58.3333333333		-7.8947368421		-14.2857142857		0.077

		- Cầu cảng làm mới		100		26.7441860465		26.6055045872		44.9275362319		0.325

		- Cải tạo luồng lạch		100		32.6315789474		25.3968253968		77.2151898734		0.434

		4. Đường biển

		- Cầu cảng làm mới		100		26.9230769231		26.2626262626		44		0.321

		4. Hàng không

		- Số tàu bay sở hữu		100		37.5		18.1818181818		30.7692307692		0.286





		chỉ tiêu		Đơn vị		2001		2002		2003		2004

		1.Vận tải hàng hoá

				1000 TÊn		223242.7		238392.9		255375.1		273370.040631497

				Tr.TKm		49810.2		54491.9		57415		63210		1.0678642572		1.071236182		1.0704647424		0

		Trong nước		1000 Tấn		212594.9		225624.6		241587.9		258611.32913537		1.2245419027		1.0698540875		0.0698540875

				Tr.TKm		20794.5		23702.6		25148.5		27686.7836802229		1.093990789		1.053642835		1.1009318122

		Ngoài nước		1000 Tấn		10647.8		12768.3		13787.2		14758.711496127		1.2690171893		1.0826527124

				Tr.TKm		29015		30789.3		32266.5		35523.2163197771

		Phân theo ngành:

		- Đường sắt		1000 Tấn		6456.7		7051.9		8284.8		8868.5862976611

				Tr.TKm		2054.4		2391.5		2703.3		2976.1489680397

		- Đường bộ		1000 Tấn		151483		160816		172094.5		184221.094607333

				Tr.TKm		8095.4		8673.6		9219.4		10149.9307498041

		- Đường sông		1000 Tấn		48488		49913		53188.2		56936.0928105998

				Tr.TKm		4672.4		4801.7		5099.9		5614.6421492641

		- Đường biển		1000 Tấn		16815		20612		21807.6		23344.2669159031

				Tr.TKm		34829.8		38465.7		40215.6		44274.6333884873

		Hang không				55		66.6		77.5		81.4

						140		171		186		188

		2.Vận tải hành khách

				Tr.HK		803.8		832.3		871.4		906.3674684994		1.0354565812		1.046978253		1.0401279189

				Tr.HKKm		36917.9		38336		40238.1		42210		1.1276032203		1.0408435034

		-Trong đó:												1.0384122607		1.0496165484		1.049005793

		-Đường Sắt		Tr.HK		10.6		10.8		11.9		12.3770904926		1.1433478069		1.0456655199

				Tr.HKKm		3426.1		3697.2		4198.9		4404.6704242994

		-Đường bộ		Tr.HK		655.4		683.5		718.2		746.993814433

				Tr.HKKm		24237.7		25199.1		26582.9		27885.6160951934

		-Đường sông		Tr.HK		133.9		134		137.1		142.5965635739

				Tr.HKKm		2484.1		2331.2		2385		2501.8788163457

		- Hàng không		Tr.HK		3.9		4		4.2		4.4

				Tr.HKKm		6110.7		6421		6349.1		6660.2426804447
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Sheet1

		Bảng 1: Vốn đầu tư phát triển ngành GTVT và CSHT GTVT

		Đơn vị: nghìn tỷ đồng ( giá so sánh năm 2000)

		Chỉ tiêu		2001		2002		2003		2004		KH 2005

		Tổng vốn đầu tư toàn xã hội		145.6		163.3		170.3		176.8		184

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		12.1565934066		16.9642857143		21.4285714286		26.3736263736

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		112.1565934066		104.2865890998		103.8167938931		104.07239819

		Vốn đầu tư cho ngành GTVT		18.999		19.156		22.852		28.9		30.838

		Tỷ trọng so với tổng VĐT toàn xã hội (%)		13.0487637363		11.7305572566		13.4186729301		16.3461538462		16.7597826087

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		0.8263592821		20.2800147376		52.1132691194		62.3138059898

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		100.8263592821		119.2942159115		126.4659548398		106.7058823529

		Vốn đầu tư cho xây dựng KCHT GTVT		6.3325		10.7687		10.4166		14.816		18.177

		Tỷ trọng so với VĐT toàn ngành GTVT (%)		33.3307016159		56.2158070578		45.5828811483		51.2664359862		58.9435112524

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		70.0544808527		64.4942755626		133.9676273194		187.0430319779

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		170.0544808527		96.7303388524		142.2345103009		122.6849352052

				4.3492445055		6.5944274342		6.1166177334		8.3800904977		9.8788043478

		Bảng 2: Tình hình thực hiện vốn đầu tư phát triển KCHT GTVT các loại hình giao thông 
trong giai đoạn 2001- 2004

		Chỉ tiêu		2001		2002		2003		2004		2005

		Vốn đầu tư cho xây dựng KCHT GTVT		6.3325		10.7687		10.4166		14.816		18.177		42.3338

		Đường bộ		4.682		6.517		6.125		11.185		12.587		Đường bộ		28.509

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		39.1926527125		30.8201623238		138.8936351986		168.8381033746		Đường sắt		1.431

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		139.1926527125		93.984962406		182.612244898		112.5346446133		Đường thuỷ nội địa		1.0538

		Đường sắt		0.312		0.361		0.341		0.417		0.185		Đường hàng hảI		3.495

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		15.7051282051		9.2948717949		33.6538461538		-40.7051282051		Đường hàng không		7.845

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		115.7051282051		94.459833795		122.2873900293		44.3645083933

		Đường thuỷ nội địa		0.2055		0.2647		0.2826		0.301		0.585

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		28.8077858881		37.5182481752		46.4720194647		184.6715328467				1.067623725		1.0651096957

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		128.8077858881		106.7623724972		106.5109695683		194.3521594684				0		-1

		Đường hàng hảI		0.628		1.321		1.176		0.37		0.67				1.517571144

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		110.3503184713		87.2611464968		-41.0828025478		6.6878980892				0

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		210.3503184713		89.0234670704		31.462585034		181.0810810811				0

		Đường hàng không		0.505		2.305		2.492		2.543		4.15				1.9869990035

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		356.4356435644		393.4653465347		403.5643564356		721.7821782178				1.0811279826		1.0204654896

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		456.4356435644		108.1127982646		102.0465489567		163.1930790405				0		-1

				6.3325		10.7687		10.4166		14.816		18.177

		Bảng 3: Cơ cấu đầu tư phân theo loại hình giao thông.

		Chỉ tiêu (%)		2001		2002		2003		2004		2005

		Vốn đầu tư cho xây dựng KCHT GTVT		100		100		100		100		100

		Đường bộ		73.94		60.52		58.80		75.49		67.34

		Đường sắt		4.93		3.35		3.27		2.81		3.38

		Đường thuỷ nội địa		3.25		2.46		2.71		2.03		2.49

		Đường hàng hảI		9.92		12.27		11.29		2.50		8.26

		Đường hàng không		7.97		21.40		23.92		17.16		18.53

		Bảng 8: Các nguồn vốn huy động để đầu tư phát triển KCHT GTVT trong giai đoạn 2000- 2004

		Chỉ tiêu		2001		2002		2003		2004		Tổng 4 năm

		Tổng VĐT toàn XH cho KCHTGT		6.3325		10.7687		10.4166		14.816		42.3338

		Vốn ngân sách (ngoài ODA)		1.9		2.44		2.362		2.639		9.341

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		-97.56		-97.64		-97.36

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		28.42		-3.20		11.73

		Vốn tín dụng ưu đãI		1.24		1.62		0.747		0.473		4.08

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		30.65		-39.76		-61.85

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		30.65		-53.89		-36.68

		Vốn ODA		2.51		3.47		3.758		5.401		15.139

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		38.25		49.72		115.18

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		38.25		8.30		43.72

		Vốn tráI phiếu chính phủ		0.192		1.75		1.886		4.037		7.865

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		811.46		882.29		2002.60

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		811.46		7.77		114.05

		Vốn của doanh nghiệp nhà nước		0.41		0.45		0.62		0.928		2.408

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		9.76		51.22		126.34

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		9.76		37.78		49.68

		Vốn từ khu vực dân cư và tư nhân		0.03		0.234		0.243		0.31		0.817

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		680.00		710.00		933.33

		Tốc độ liên hoàn liên hoàn (%)		100		680.00		3.85		27.57

		Vốn trực tiếp nước ngoàI		0.05		0.804		0.8		1.028		2.682

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		1508.00		1500.00		1956.00

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		1508.00		-0.50		28.50

		Bảng 9: cơ cấu đầu tư phân theo nguồn vốn

		Chỉ tiêu		2001		2002		2003		2004

		Tổng VĐT toàn XH cho KCHTGT		100		100		100		100		100

		Vốn NSNN (bao gồm ODA)		69.6407422029		54.8812762915		58.7523760152		54.2656587473		0.2206511109

		Vốn tín dụng ưu đãI		19.5815238847		15.0435985774		7.171245896		3.1924946004		0.0963768903

		Vốn tráI phiếu chính phủ		3.0319778918		16.2508009323		18.1057158766		27.2475701944		0.3576102311

		Vốn của doanh nghiệp nhà nước		6.4745361232		4.1787773826		5.952038093		6.2634989201		0.1857853535

		Vốn từ khu vực dân cư và tư nhân		0.4737465456		2.172964239		2.33281493		2.0923326134		0.0568812627

		Vốn trực tiếp nước ngoàI		0.789577576		7.4660822569		7.6800491523		6.9384449244		0.0192989999
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		Bảng 4: vốn đầu tư xây dựng mạng lưới đường bộ

				2001		2002		2003		2004		4năm

		Tổng VĐT cho xây dựng HT đường bộ		4.682		6.517		6.125		11.185		28.509

		Trong đó:

		Đường		3.521		5.237		4.739		5.619		19.116		Đường		19.116

		Tỷ trọng		75.20		80.36		77.37		50.24				Cỗu		7.286		-0.056812933		-0.1606268364		0.9620770128

				100		48.74		-9.51		18.57				Hầm		2.107

		Xây dựng mới		1.356		3.195		3.025		2.256		9.832				2.3561946903		0.9467918623		0.745785124		4.3581560284

		CẢI tạo nâng cấp		2.165		2.042		1.714		3.363		9.284				0.6148821358		0.3899178919		0.3616796793		0.5985050721

		Cçu		0.781		1.025		1.116		4.364		7.286

		Tỷ trọng		16.68		15.73		18.22		39.02

				100		31.2419974392		8.8780487805		291.0394265233						0.3124199744		0.0887804878		2.9103942652

																0.3124199744		0.4289372599		4.5877080666

		Xây dựng mới		0.698		0.886		1.113		4.214		6.911				0.2693409742		0.2562076749		2.786163522

		CẢI tạo nâng cấp		0.083		0.139		0.03		0.15		0.402				0.188		0.227		3.101

		Hầm		0.38		0.255		0.27		1.202

		Tỷ trọng		8.12		3.91		4.41		10.75

				100		-32.8947368421		5.8823529412		345.1851851852						0		0

														27.1837317993

		Bảng 5: vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đường sắt

				2001		2002		2003		2004		4năm

		VĐT xây dựng hạ tầng đường sắt		0.312		0.361		0.341		0.417		1.431

		Xây dựng đường sắt		0.15		0.12		0.11		0.16		Xây dựng đường sắt		0.54

				100		-20		-26.6666666667		6.6666666667		Xây dựng Cỗu sắt		0.439

				100		-20		-8.33		45.45		Xây dựng Hầm sắt		0.191

		Xây dựng Cỗu sắt		0.017		0.084		0.15		0.188		Xây dựng ga và hệ thống TTTH		0.261

				100		394.1176470588		782.3529411765		1005.8823529412

				100		394.12		78.57		25.33

		Xây dựng Hầm sắt		0.065		0.083		0.043		0

				100		27.6923076923		-33.8461538462		-100

				100		27.69		-48.19		-100

		Xây dựng ga và hệ thống TTTH		0.08		0.074		0.038		0.069

		Tỷ trọng (%)		100		-7.50		-52.50		-13.75

				100		-7.5		-48.6486486486		81.5789473684

		Bảng 8: Hàng không

				2001		2002		2003		2004

		VĐT xây dựng HT hàng không		0.505		2.305		2.492		2.543		7.845

		Trong đó										0

		Cảng hàng không Nội BÀI		0.105		0.205		0.127		0.12		0.557

		Tỷ trọng (%)		20.7920792079		8.8937093275		5.0963081862		4.7188360204		0.0710006373

		Cảng hàng không Tân Sơn Nhất		0		0		0.2		0.8		1

		Tỷ trọng (%)		0		0		8.025682183		31.458906803		0.1274697259

		Các dự án xây dựng cảng khác		0		0		0.02		0.18		0.2

		Tỷ trọng (%)		0		0		0.8025682183		7.0782540307		0.16		8

		Các dự án đầu tư máy bay		0.4		2.1		2.145		1.443		6.088

		Tỷ trọng (%)		79.2079207921		91.1062906725		86.0754414125		56.7440031459		0.7760356915

		Bảng 6: đường thuỷ nội địa

				2001		2002		2003		2004

		VĐT xây dựng hạ tầng đường thuỷ nội địa		0.2055		0.2647		0.2826		0.301

		1.Hai tuyến đường thuỷ phía Nam và
 cảng Cần Thơ (vốn ODA)		0.11		0.15		0.14		0.15

		Tốc độ gia tăng định gốc		100		36.3636363636		27.2727272727		36.3636363636		Hai tuyến đường thuỷ phía Nam và cảng Cần Thơ (vốn ODA)		0.55

				100		36.36		-6.67		7.14		Phà Mê K«ng GĐ2 ( ADB)		0.089

		2.Phà Mê Kông GĐ2 ( ADB)		0.0515		0.0107		0.0168		0.01		Các dự án sử dụng vốn trong nước:		0.4148

				100		-79.2233009709		-67.3786407767		-80.5825242718

				100		-79.22		57.01		-40.48

		3.Các dự án sử dụng vốn trong nước:		0.044		0.104		0.1258		0.141

				100		136.3636363636		185.9090909091		220.4545454545		2.3636363636		1.2096153846		1.1208267091

				100		136.36		20.96		12.08		3.2045454545		1.4743100026

		Xây dựng các tuyến vận tảI thuỷ		0.019		0.042		0.057		0.095		Xây dựng các tuyến vận tảI thuỷ		0.213

		Tỷ trọng so với (3) (%)		43.18		40.38		45.31		67.38		Nạo vét, cảI tạo sông		0.0217

		Nạo vét, cảI tạo sông		0.003		0.004		0.0078		0.0069		Bến khách, cảng sông và các công trình phụ trợ		0.1801

		Tỷ trọng so với (3) (%)		6.82		3.85		6.20		4.89

		Bến khách, cảng sông và các công trình phụ trợ		0.022		0.058		0.061		0.0391

		Tỷ trọng so với (3) (%)		50		55.7692307692		48.4896661367		27.7304964539		-0.3590163934

		Bảng 7: Đường hàng hảI:

				2001		2002		2003		2004

		VĐT xây dựng HT đường biển		0.628		1.321		1.176		0.37		3.495

		Trong đó										0

		Cảng Tiên Sa- Đà Nẵng		0.195		0.265		0.17		0.19		Cảng Tiên Sa- Đà Nẵng		0.82

		Tỷ trọng (%)		31.05		20.06		14.46		51.35		Cảng HẢI Phòng GĐ II		0.54

		Cảng HẢI Phòng giai đoạn II		0.05		0.06		0.43		0		Cảng Cái Lân		1.134

		Tỷ trọng (%)		7.96		4.54		36.56		0.00		Cảng Cửa Lò		0.1

		Cảng CÁI Lân		0.229		0.712		0.193		0		Cảng Nha Trang		0.12

		Tỷ trọng (%)		36.46		53.90		16.41		0.00		Cảng Quy Nhơn		0.121

		Cảng Cửa Lò		0.04		0.02		0.02		0.02		Đài thông tin duyên hảI		0.3

		Tỷ trọng (%)		6.37		1.51		1.70		5.41		Tàu tìm kiếm cứu nạn		0.329

		Cảng Nha Trang		0.02		0.04		0.05		0.01		Dự án quan sát ven biển		0.031

		Tỷ trọng (%)		3.18		3.03		4.25		2.70

		Cảng Quy Nhơn		0.001		0.03		0.05		0.04

		Tỷ trọng (%)		0.16		2.27		4.25		10.81

		ĐàI thông tin duyên hảI		0.073		0.184		0.043		0						0

		Tỷ trọng (%)		11.62		13.93		3.66		0.00						0		0

		Tàu tìm kiếm cứu nạn		0.02		0.01		0.189		0.11

		Tỷ trọng (%)		3.18		0.76		16.07		29.73

		Dự án quan sát ven biển		0		0		0.031		0

		Tỷ trọng (%)		0.00		0.00		2.64		0.00
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		Bảng 8: Các nguồn vốn huy động để đầu tư phát triển KCHT GTVT trong giai đoạn 2000- 2004

		Chỉ tiêu		2001		2002		2003		2004

		Tổng VĐT toàn XH cho KCHTGT		6.3325		10.7687		10.4166		14.816		42.3338				100		100		100		100

		Vốn ngân sách (bao gồm ODA)		4.41		5.301		5.291		8.04		23.042		0.5442932125		69.6407422029		49.225997567		50.7939250811		54.2656587473

		Tốc độ tăng định gốc (%)		100		20.20		19.98		82.31		3.668		0.0866447142		19.5815238847		11.2176957293		7.171245896		3.1924946004

		Tốc độ tăng liên hoàn (%)		100		20.20		-0.19		51.96		6.2367		0.147321998		0		0		0		0

		Vốn tín dụng ĐTPT của nhà nước		1.24		1.208		0.747		0.473		6.3021		0.1488668629		19.5815238847		11.2176957293		7.171245896		3.1924946004

		Tốc độ tăng định gốc (%)		100		-2.58		-39.76		-61.85		1.175		0.0277555995		3.0319778918		12.4128260607		12.3456790123		23.0966522678

		Tốc độ tăng liên hoàn (%)		100		-2.58		-38.16		-36.68		1.91		0.0451176129		6.4824318989		19.5473919786		21.5386978477		10.4144168467

		Vốn tráI phiếu chính phủ		0.192		1.3367		1.286		3.422						0.4737465456		2.8972856519		3.1008198452		3.442224622

		Tốc độ tăng định gốc (%)		100		596.20		569.79		1682.29						0.789577576		4.6988030124		5.0496323176		5.5885529158

		Tốc độ tăng liên hoàn (%)		100		596.20		-3.79		166.10

		Vốn của doanh nghiệp nhà nước		0.4105		2.105		2.2436		1.543				69.6407422029		49.225997567		50.7939250811		54.2656587473

		Tốc độ tăng định gốc (%)		100		412.79		446.55		275.88

		Tốc độ tăng liên hoàn (%)		100		412.79		6.58		-31.23

		Vốn từ khu vực dân cư và tư nhân		0.05		0.506		0.526		0.828		1.91		0.0451176129

		Tốc độ tăng định gốc (%)		100		912		952		1556		0.456		0.302

		Tốc độ tăng liên hoàn (%)		100		912		3.95256917		57.4144486692		9.12

		Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoàI		0.03		0.312		0.323		0.51		1.175		0.0277555995

		Tốc độ tăng định gốc (%)		100		940		976.6666666667		1600		0.282		0.293		0.48

		Tốc độ tăng liên hoàn (%)		100		940		3.5256410256		57.8947368421		9.6

				6.3325		10.7687		10.4166		14.816

				0		0		0		0

		Chỉ tiêu		2001		2002		2003		2004

		Tổng VĐT toàn XH cho KCHTGT		100		100		100		100		100

		Vốn NSNN (gồm cả ODA)		69.64		49.23		50.79		54.27		0.5442932125

		Vốn tín dụng ĐTPT nhà nước		19.58		11.22		7.17		3.19		0.0866447142

		Vốn tráI phiếu chính phủ		3.03		12.41		12.35		23.10		0.147321998

		Vốn của doanh nghiệp nhà nước		6.48		19.55		21.54		10.41		0.1488668629

		Vốn từ khu vực dân cư và tư nhân		0.47		4.70		5.05		5.59		0.0277555995

		Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoàI		0.79		2.90		3.10		3.44		0.0451176129

		Chỉ tiêu		2001		2002		2003		2004

		Tổng VĐT toàn xã hội		145.6		163.3		170.3		176.8		656

		Trong đó:

		Vốn NSNN (gồm cả ODA)		35.9		37.3		37.5		37.8		148.5

		So với tổng số (%)		24.66		22.84		22.02		21.38		0.2263719512

		Vốn tín dụng ĐTPT nhà nước		20.3		22.4		23.5		25		91.2

		So với tổng số (%)		13.94		13.72		13.80		14.14		0.1390243902

		Vốn của doanh nghiệp nhà nước		24.4		28.9		33		36		122.3

		So với tổng số (%)		16.76		17.70		19.38		20.36		0.1864329268

		Vốn từ khu vực dân cư và tư nhân		35.9		43.9		45.3		47		172.1

		So với tổng số (%)		24.66		26.88		26.60		26.58		0.262347561

		Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoàI		29.1		30.8		31		31		121.9

		So với tổng số (%)		19.99		18.86		18.20		17.53		0.1858231707





		

		Bảng 9: cơ cấu đầu tư phân theo nguồn vốn

		Chỉ tiêu		2001		2002		2003		2004

		Tổng VĐT toàn XH cho KCHTGT		100		100		100		100

		Vốn NSNN (bao gồm ODA)		69.64		54.88		58.75		54.27

		Vốn tín dụng ưu đãI		19.58		15.04		7.17		3.19

		Vốn tráI phiếu chính phủ		3.03		16.25		18.11		27.25

		Vốn của doanh nghiệp nhà nước		6.47		4.18		5.95		6.26

		Vốn từ khu vực dân cư và tư nhân		0.47		2.17		2.33		2.09

		Vốn trực tiếp nước ngoàI		0.79		7.47		7.68		6.94

		Bảng11: nguồn vốn và cơ cấu nguồn vốn đầu tư được huy động xây dựng KCHT 
cho từng ngành giao thông trong giai đoạn 2001- 2004

		Chỉ tiêu		Đơn vị		Đường
bộ		Đường
sắt		Đường
thủy		Đường
hàng hảI		Đường
hàng không

		Tổng VĐT toàn XH cho KCHTGT		nghìn tỷ		28.509		1.431		1.0538		3.495		7.845		42.3338

				%		100		100		100		100		100

		Vốn ngân sách (gồm cả ODA)		%		62.96		2.3641092		12.54		4.07		3.05		23.042		18.4967623227

		Vốn tín dụng ĐTPT của nhà nước		%		7.005		12.93		47.8		22.6		5.27		3.668		3.88910165

		Vốn tráI phiếu chính phủ (TP doanh nghiệp)		%		22.57		20.11		0		0		0		6.2367

		Vốn của doanh nghiệp nhà nước		%		1.04		1.715		33.9		16.4		14.74		6.3021		6.7222554

		VĐT của dân cư và tư nhân		%		2.865		0		0		0		0		1.357		2.40780645

		VĐT trực tiếp nước ngoàI		%		5.87		0		0		0		0		1.728		0.81678285

																		1.6734783

						102.31		37.1191092		94.24		43.07		23.06				34.0061869727

								0.6296257322





		Chỉ tiêu		TH 
2001-2004		KH
2005		DKTH
2001-2005		Kế hoạch 2006-2010

										tổng số 
2006-2010		2006		2007		2008		2009		2010		Tăng TB

		Tổng VĐT phát triển KCHTGTVT		42.3338		27.933		70.2668		199.229		35.91		38.552		39.616		41.48		43.661				1.0735728209		1.0275990869		1.0470516963		1.0525795564		1.2158451685		1.0673153557

		Tốc độ phát triển liên hoàn						100		183.532		100		7.3572820941		2.7599086947		4.7051696284		5.2579556413		0.0673153557												0

		1. Đường bộ		28.509		19.97		48.479		134.48		25.91		23.98		26.4		28.31		29.88				0.9255113856		1.1009174312		1.0723484848		1.0554574355		1.1532226939		1.0486673021

		Tốc độ phát triển liên hoàn						100		177.398		100		-7.4488614435		10.0917431193		7.2348484848		5.5457435535		0.0486673021												0

		2. Đường sắt		1.431		1.391		2.822		16.754		3.039		3.24		3.34		3.67		3.461				1.0661401777		1.0308641975		1.0988023952		0.9430517711		1.1388614676		1.0442960446

		Tốc độ phát triển liên hoàn						100		493.692		100		6.614017769		3.0864197531		9.880239521		-5.6948228883		0.0442960446												0

		3. Đường thuỷ nội địa		1.0538		0.859		1.9128		8.257		1.087		1.48		1.78		2.01		1.9				1.3615455382		1.2027027027		1.1292134831		0.9452736318		1.7479300828		1.2045958213

		Tốc độ phát triển liên hoàn						100		331.671		100		36.1545538178		20.2702702703		12.9213483146		-5.4726368159		0.2045958213												0

		4. Đường hàng hảI		3.495		2.77		6.265		18.24		3.02		3.26		3.59		3.98		4.39				1.0794701987		1.1012269939		1.1086350975		1.1030150754		1.4536423841		1.1327981361

		Tốc độ phát triển liên hoàn						100		191.141		100		7.9470198675		10.1226993865		10.8635097493		10.3015075377		0.1327981361												0

		5. Đường hàng không		7.845		2.943		10.788		21.498		2.854		6.592		4.506		3.51		4.03				2.3097407148		0.6835558252		0.7789613848		1.1481481481		1.4120532586		1.1218902123

		Tốc độ phát triển liên hoàn						100		99.276974416		100		130.9740714786		-31.6444174757		-22.103861518		14.8148148148		0.1218902123

										172.2

										138.2

						86.2

						10.41

						39.53

						22		199.14

						22

						19





		

		Doanh thu vận tảI

				2001		2002		2003		2004

		toàn ngành		21662		23661		24997		27507		97827

		Ngành đường bộ		2470		2469.1		2494.2		2639.2		10072.5		0.1029623724

		ngành ĐS		1550		1635		1755		1900		6840		0.0699193474

		Ngành ĐSông		2286		2424		2656		2798		10164		0.103897697

		Ngành § biển		4846		5212.9		5879.8		6761.8		22700.5		0.2320473898

		Ngành HK		10510		11920		12212		13408		48050		0.4911731935

				0.1140245591		0.104353155		0.0997799736		0.0959464863

						1.0922814145		1.0564642238		1.1004120494		1.2698273474		1.0828830569		0.0828830569

						0.9996356275		1.0101656474		1.0581348729		1.0685020243		1.0223315957		0.0223315957

						1.0548387097		1.0733944954		1.0826210826		1.2258064516		1.0702222299		0.0702222299

						1.0603674541		1.095709571		1.0534638554		1.2239720035		1.0696880925		0.0696880925

						1.0757119274		1.1279326287		1.1500051022		1.3953363599		1.1174453786		0.1174453786

						1.1341579448		1.0244966443		1.0979364559		1.275737393		1.0845604463		0.0845604463





		Chỉ tiêu		Đơn vị		Năng lực
 có đến 2000		Năng lực tăng thêm

								2001		2002		2003		2004

		1. Đường bộ

		- Đường làm mới và nâng cấp		km		209490		12878		14423.36		16154.1632		17931.121152		1.12		1.12		1.11		1.392384		1.1166566965		0.1166566965

		+ Trung ương		km		13220		1118		1252.16		1402.4192		1556.685312		1.12		1.12		1.11		1.392384		1.1166566965		0.1166566965

		+ Địa phương		km		196270		13020		14582.4		16332.288		18128.83968		1.12		1.12		1.11		1.392384		1.1166566965		0.1166566965

		Cầu trên các quốc lộ		m				10800		12050		12260		12500		1.1157407407		1.0174273859		1.0195758564		1.1574074074		1.0499342082		0.0499342082

		2. Đường Sắt

		- Số Km đường sắt (chính tuyến)		km		2632

		KhôI phục và làm mới cầu ĐS		m				1096		1284		1510		2200		1.1715328467		1.1760124611		1.4569536424		2.0072992701		1.2614519397		0.2614519397

		Thay ray và tà vet		km				44		52		65		76		1.1818181818		1.25		1.1692307692		1.7272727273		1.1998316262		0.1998316262

		Năng lực Đ/s Thông Nhất		Triệu tấn		45		45		54		54		57.5		1.2		1		1.0648148148		1.2777777778		1.0851383453		0.0851383453

		3. Đường sông

		- Số km đường sông		km		41900

		- Số km đường sông đưa vào khai thác		km		11226		24		38		35		30		1.5833333333		0.9210526316		0.8571428571		1.25		1.077217345		0.077217345

		Cầu cảng làm mới		m				86		109		138		200		1.2674418605		1.2660550459		1.4492753623		2.3255813953		1.3248819442		0.3248819442

		CẢI lạo luồng lạch		km				95		126		158		280		1.3263157895		1.253968254		1.7721518987		2.9473684211		1.433765553		0.433765553

		4. Đường biển

		Cầu cảng làm mới		m				156		198		250		360		1.2692307692		1.2626262626		1.44		2.3076923077		1.321476063		0.321476063

		5. Hàng không

		Số tàu bay sở hữu		chiếc		6		8		11		13		17		1.375		1.1818181818		1.3076923077		2.125		1.2856407953		0.2856407953

		Chỉ tiêu		Tốc độ tăng trưởng liên hoàn

				2001		2002		2003		2004		trung bình 4 năm

		1. §­­êng bé

		- Đưường làm mới và nâng cấp		100		12		12		11		0.117

		+ Trung ­­¬ng		100		12		12		11		0.117

		+ Địa phưương		100		12		12		11		0.117

		- Cầu trên các quốc lộ		100		11.5740740741		1.7427385892		1.9575856444		0.050

		2. Đưường Sắt

		- Số Km đưường sắt (chính tuyến)

		- Khôi phục và làm mới cầu ĐS		100		17.1532846715		17.6012461059		45.6953642384		0.261

		- Thay ray và tà vẹt		100		18.1818181818		25		16.9230769231		0.200

		- Năng lực Đ/s Thống Nhất		100		20		0		6.4814814815		0.085

		3. Đưường sông

		- Số km đưường sông

		- Số km đưường sông đưa vào khai thác		100		58.3333333333		-7.8947368421		-14.2857142857		0.077

		- Cầu cảng làm mới		100		26.7441860465		26.6055045872		44.9275362319		0.325

		- Cải tạo luồng lạch		100		32.6315789474		25.3968253968		77.2151898734		0.434

		4. Đường biển

		- Cầu cảng làm mới		100		26.9230769231		26.2626262626		44		0.321

		4. Hàng không

		- Số tàu bay sở hữu		100		37.5		18.1818181818		30.7692307692		0.286





		chỉ tiêu		Đơn vị		2001		2002		2003		2004

		1.Vận tải hàng hoá

				1000 TÊn		223242.7		238392.9		255375.1		273370.040631497

				Tr.TKm		49810.2		54491.9		57415		63210		1.0678642572		1.071236182		1.0704647424		0

		Trong nước		1000 Tấn		212594.9		225624.6		241587.9		258611.32913537		1.2245419027		1.0698540875		0.0698540875

				Tr.TKm		20794.5		23702.6		25148.5		27686.7836802229		1.093990789		1.053642835		1.1009318122

		Ngoài nước		1000 Tấn		10647.8		12768.3		13787.2		14758.711496127		1.2690171893		1.0826527124

				Tr.TKm		29015		30789.3		32266.5		35523.2163197771

		Phân theo ngành:

		- Đường sắt		1000 Tấn		6456.7		7051.9		8284.8		8868.5862976611

				Tr.TKm		2054.4		2391.5		2703.3		2976.1489680397

		- Đường bộ		1000 Tấn		151483		160816		172094.5		184221.094607333

				Tr.TKm		8095.4		8673.6		9219.4		10149.9307498041

		- Đường sông		1000 Tấn		48488		49913		53188.2		56936.0928105998

				Tr.TKm		4672.4		4801.7		5099.9		5614.6421492641

		- Đường biển		1000 Tấn		16815		20612		21807.6		23344.2669159031

				Tr.TKm		34829.8		38465.7		40215.6		44274.6333884873

		Hang không				55		66.6		77.5		81.4

						140		171		186		188

		2.Vận tải hành khách

				Tr.HK		803.8		832.3		871.4		906.3674684994		1.0354565812		1.046978253		1.0401279189

				Tr.HKKm		36917.9		38336		40238.1		42210		1.1276032203		1.0408435034

		-Trong đó:												1.0384122607		1.0496165484		1.049005793

		-Đường Sắt		Tr.HK		10.6		10.8		11.9		12.3770904926		1.1433478069		1.0456655199

				Tr.HKKm		3426.1		3697.2		4198.9		4404.6704242994

		-Đường bộ		Tr.HK		655.4		683.5		718.2		746.993814433

				Tr.HKKm		24237.7		25199.1		26582.9		27885.6160951934

		-Đường sông		Tr.HK		133.9		134		137.1		142.5965635739

				Tr.HKKm		2484.1		2331.2		2385		2501.8788163457

		- Hàng không		Tr.HK		3.9		4		4.2		4.4

				Tr.HKKm		6110.7		6421		6349.1		6660.2426804447
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Sheet1

		Bảng 1: Vốn đầu tư phát triển ngành GTVT và CSHT GTVT

		Đơn vị: nghìn tỷ đồng ( giá so sánh năm 2000)

		Chỉ tiêu		2001		2002		2003		2004		KH 2005

		Tổng vốn đầu tư toàn xã hội		145.6		163.3		170.3		176.8		184

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		12.1565934066		16.9642857143		21.4285714286		26.3736263736

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		112.1565934066		104.2865890998		103.8167938931		104.07239819

		Vốn đầu tư cho ngành GTVT		18.999		19.156		22.852		28.9		30.838

		Tỷ trọng so với tổng VĐT toàn xã hội (%)		13.0487637363		11.7305572566		13.4186729301		16.3461538462		16.7597826087

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		0.8263592821		20.2800147376		52.1132691194		62.3138059898

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		100.8263592821		119.2942159115		126.4659548398		106.7058823529

		Vốn đầu tư cho xây dựng KCHT GTVT		6.3325		10.7687		10.4166		14.816		18.177

		Tỷ trọng so với VĐT toàn ngành GTVT (%)		33.3307016159		56.2158070578		45.5828811483		51.2664359862		58.9435112524

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		70.0544808527		64.4942755626		133.9676273194		187.0430319779

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		170.0544808527		96.7303388524		142.2345103009		122.6849352052

				4.3492445055		6.5944274342		6.1166177334		8.3800904977		9.8788043478

		Bảng 2: Tình hình thực hiện vốn đầu tư phát triển KCHT GTVT các loại hình giao thông 
trong giai đoạn 2001- 2004

		Chỉ tiêu		2001		2002		2003		2004		2005

		Vốn đầu tư cho xây dựng KCHT GTVT		6.3325		10.7687		10.4166		14.816		18.177		42.3338

		Đường bộ		4.682		6.517		6.125		11.185		12.587		Đường bộ		28.509

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		39.1926527125		30.8201623238		138.8936351986		168.8381033746		Đường sắt		1.431

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		139.1926527125		93.984962406		182.612244898		112.5346446133		Đường thuỷ nội địa		1.0538

		Đường sắt		0.312		0.361		0.341		0.417		0.185		Đường hàng hảI		3.495

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		15.7051282051		9.2948717949		33.6538461538		-40.7051282051		Đường hàng không		7.845

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		115.7051282051		94.459833795		122.2873900293		44.3645083933

		Đường thuỷ nội địa		0.2055		0.2647		0.2826		0.301		0.585

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		28.8077858881		37.5182481752		46.4720194647		184.6715328467				1.067623725		1.0651096957

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		128.8077858881		106.7623724972		106.5109695683		194.3521594684				0		-1

		Đường hàng hảI		0.628		1.321		1.176		0.37		0.67				1.517571144

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		110.3503184713		87.2611464968		-41.0828025478		6.6878980892				0

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		210.3503184713		89.0234670704		31.462585034		181.0810810811				0

		Đường hàng không		0.505		2.305		2.492		2.543		4.15				1.9869990035

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		356.4356435644		393.4653465347		403.5643564356		721.7821782178				1.0811279826		1.0204654896

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		456.4356435644		108.1127982646		102.0465489567		163.1930790405				0		-1

				6.3325		10.7687		10.4166		14.816		18.177

		Bảng 3: Cơ cấu đầu tư phân theo loại hình giao thông.

		Chỉ tiêu (%)		2001		2002		2003		2004		2005

		Vốn đầu tư cho xây dựng KCHT GTVT		100		100		100		100		100

		Đường bộ		73.94		60.52		58.80		75.49		67.34

		Đường sắt		4.93		3.35		3.27		2.81		3.38

		Đường thuỷ nội địa		3.25		2.46		2.71		2.03		2.49

		Đường hàng hảI		9.92		12.27		11.29		2.50		8.26

		Đường hàng không		7.97		21.40		23.92		17.16		18.53

		Bảng 8: Các nguồn vốn huy động để đầu tư phát triển KCHT GTVT trong giai đoạn 2000- 2004

		Chỉ tiêu		2001		2002		2003		2004		Tổng 4 năm

		Tổng VĐT toàn XH cho KCHTGT		6.3325		10.7687		10.4166		14.816		42.3338

		Vốn ngân sách (ngoài ODA)		1.9		2.44		2.362		2.639		9.341

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		-97.56		-97.64		-97.36

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		28.42		-3.20		11.73

		Vốn tín dụng ưu đãI		1.24		1.62		0.747		0.473		4.08

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		30.65		-39.76		-61.85

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		30.65		-53.89		-36.68

		Vốn ODA		2.51		3.47		3.758		5.401		15.139

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		38.25		49.72		115.18

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		38.25		8.30		43.72

		Vốn tráI phiếu chính phủ		0.192		1.75		1.886		4.037		7.865

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		811.46		882.29		2002.60

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		811.46		7.77		114.05

		Vốn của doanh nghiệp nhà nước		0.41		0.45		0.62		0.928		2.408

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		9.76		51.22		126.34

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		9.76		37.78		49.68

		Vốn từ khu vực dân cư và tư nhân		0.03		0.234		0.243		0.31		0.817

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		680.00		710.00		933.33

		Tốc độ liên hoàn liên hoàn (%)		100		680.00		3.85		27.57

		Vốn trực tiếp nước ngoàI		0.05		0.804		0.8		1.028		2.682

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		1508.00		1500.00		1956.00

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		1508.00		-0.50		28.50

		Bảng 9: cơ cấu đầu tư phân theo nguồn vốn

		Chỉ tiêu		2001		2002		2003		2004

		Tổng VĐT toàn XH cho KCHTGT		100		100		100		100		100

		Vốn NSNN (bao gồm ODA)		69.6407422029		54.8812762915		58.7523760152		54.2656587473		0.2206511109

		Vốn tín dụng ưu đãI		19.5815238847		15.0435985774		7.171245896		3.1924946004		0.0963768903

		Vốn tráI phiếu chính phủ		3.0319778918		16.2508009323		18.1057158766		27.2475701944		0.3576102311
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		Bảng 4: vốn đầu tư xây dựng mạng lưới đường bộ

				2001		2002		2003		2004		4năm

		Tổng VĐT cho xây dựng HT đường bộ		4.682		6.517		6.125		11.185		28.509

		Trong đó:

		Đường		3.521		5.237		4.739		5.619		19.116		Đường		19.116

		Tỷ trọng		75.20		80.36		77.37		50.24				Cỗu		7.286		-0.056812933		-0.1606268364		0.9620770128

				100		48.74		-9.51		18.57				Hầm		2.107

		Xây dựng mới		1.356		3.195		3.025		2.256		9.832				2.3561946903		0.9467918623		0.745785124		4.3581560284

		CẢI tạo nâng cấp		2.165		2.042		1.714		3.363		9.284				0.6148821358		0.3899178919		0.3616796793		0.5985050721

		Cçu		0.781		1.025		1.116		4.364		7.286

		Tỷ trọng		16.68		15.73		18.22		39.02

				100		31.2419974392		8.8780487805		291.0394265233						0.3124199744		0.0887804878		2.9103942652

																0.3124199744		0.4289372599		4.5877080666

		Xây dựng mới		0.698		0.886		1.113		4.214		6.911				0.2693409742		0.2562076749		2.786163522

		CẢI tạo nâng cấp		0.083		0.139		0.03		0.15		0.402				0.188		0.227		3.101

		Hầm		0.38		0.255		0.27		1.202

		Tỷ trọng		8.12		3.91		4.41		10.75

				100		-32.8947368421		5.8823529412		345.1851851852						0		0

														27.1837317993

		Bảng 5: vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đường sắt

				2001		2002		2003		2004		4năm

		VĐT xây dựng hạ tầng đường sắt		0.312		0.361		0.341		0.417		1.431

		Xây dựng đường sắt		0.15		0.12		0.11		0.16		Xây dựng đường sắt		0.54

				100		-20		-26.6666666667		6.6666666667		Xây dựng Cỗu sắt		0.439

				100		-20		-8.33		45.45		Xây dựng Hầm sắt		0.191

		Xây dựng Cỗu sắt		0.017		0.084		0.15		0.188		Xây dựng ga và hệ thống TTTH		0.261

				100		394.1176470588		782.3529411765		1005.8823529412

				100		394.12		78.57		25.33

		Xây dựng Hầm sắt		0.065		0.083		0.043		0

				100		27.6923076923		-33.8461538462		-100

				100		27.69		-48.19		-100

		Xây dựng ga và hệ thống TTTH		0.08		0.074		0.038		0.069

		Tỷ trọng (%)		100		-7.50		-52.50		-13.75

				100		-7.5		-48.6486486486		81.5789473684

		Bảng 8: Hàng không

				2001		2002		2003		2004

		VĐT xây dựng HT hàng không		0.505		2.305		2.492		2.543		7.845

		Trong đó

		Cảng hàng không Nội BÀI		0.105		0.205		0.127		0.12		Cảng hàng không Nội BÀI		0.557

		Tỷ trọng (%)		20.7920792079		8.8937093275		5.0963081862		4.7188360204		Cảng hàng không Tân Sơn Nhất		1

		Cảng hàng không Tân Sơn Nhất		0		0		0.2		0.8		Các dự án xây dựng cảng khác		0.2

		Tỷ trọng (%)		0		0		8.025682183		31.458906803		Các dự án đầu tư máy bay		6.088

		Các dự án xây dựng cảng khác		0		0		0.02		0.18

		Tỷ trọng (%)		0		0		0.8025682183		7.0782540307				0

		Các dự án đầu tư máy bay		0.4		2.1		2.145		1.443

		Tỷ trọng (%)		79.2079207921		91.1062906725		86.0754414125		56.7440031459

		Bảng 6: đường thuỷ nội địa

				2001		2002		2003		2004

		VĐT xây dựng hạ tầng đường thuỷ nội địa		0.2055		0.2647		0.2826		0.301

		1.Hai tuyến đường thuỷ phía Nam và
 cảng Cần Thơ (vốn ODA)		0.11		0.15		0.14		0.15

		Tốc độ gia tăng định gốc		100		36.3636363636		27.2727272727		36.3636363636		Hai tuyến đường thuỷ phía Nam và cảng Cần Thơ (vốn ODA)		0.55

				100		36.36		-6.67		7.14		Phà Mê K«ng GĐ2 ( ADB)		0.089

		2.Phà Mê Kông GĐ2 ( ADB)		0.0515		0.0107		0.0168		0.01		Các dự án sử dụng vốn trong nước:		0.4148

				100		-79.2233009709		-67.3786407767		-80.5825242718

				100		-79.22		57.01		-40.48

		3.Các dự án sử dụng vốn trong nước:		0.044		0.104		0.1258		0.141

				100		136.3636363636		185.9090909091		220.4545454545		2.3636363636		1.2096153846		1.1208267091

				100		136.36		20.96		12.08		3.2045454545		1.4743100026

		Xây dựng các tuyến vận tảI thuỷ		0.019		0.042		0.057		0.095		Xây dựng các tuyến vận tảI thuỷ		0.213

		Tỷ trọng so với (3) (%)		43.18		40.38		45.31		67.38		Nạo vét, cảI tạo sông		0.0217

		Nạo vét, cảI tạo sông		0.003		0.004		0.0078		0.0069		Bến khách, cảng sông và các công trình phụ trợ		0.1801

		Tỷ trọng so với (3) (%)		6.82		3.85		6.20		4.89

		Bến khách, cảng sông và các công trình phụ trợ		0.022		0.058		0.061		0.0391

		Tỷ trọng so với (3) (%)		50		55.7692307692		48.4896661367		27.7304964539		-0.3590163934

		Bảng 7: Đường hàng hảI:

				2001		2002		2003		2004

		VĐT xây dựng HT đường biển		0.628		1.321		1.176		0.37		3.495

		Trong đó										0

		Cảng Tiên Sa- Đà Nẵng		0.195		0.265		0.17		0.19		Cảng Tiên Sa- Đà Nẵng		0.82

		Tỷ trọng (%)		31.05		20.06		14.46		51.35		Cảng HẢI Phòng GĐ II		0.54

		Cảng HẢI Phòng giai đoạn II		0.05		0.06		0.43		0		Cảng Cái Lân		1.134

		Tỷ trọng (%)		7.96		4.54		36.56		0.00		Cảng Cửa Lò		0.1

		Cảng CÁI Lân		0.229		0.712		0.193		0		Cảng Nha Trang		0.12

		Tỷ trọng (%)		36.46		53.90		16.41		0.00		Cảng Quy Nhơn		0.121

		Cảng Cửa Lò		0.04		0.02		0.02		0.02		Đài thông tin duyên hảI		0.3

		Tỷ trọng (%)		6.37		1.51		1.70		5.41		Tàu tìm kiếm cứu nạn		0.329

		Cảng Nha Trang		0.02		0.04		0.05		0.01		Dự án quan sát ven biển		0.031

		Tỷ trọng (%)		3.18		3.03		4.25		2.70

		Cảng Quy Nhơn		0.001		0.03		0.05		0.04

		Tỷ trọng (%)		0.16		2.27		4.25		10.81

		ĐàI thông tin duyên hảI		0.073		0.184		0.043		0						0

		Tỷ trọng (%)		11.62		13.93		3.66		0.00						0		0

		Tàu tìm kiếm cứu nạn		0.02		0.01		0.189		0.11

		Tỷ trọng (%)		3.18		0.76		16.07		29.73

		Dự án quan sát ven biển		0		0		0.031		0

		Tỷ trọng (%)		0.00		0.00		2.64		0.00
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		Bảng 8: Các nguồn vốn huy động để đầu tư phát triển KCHT GTVT trong giai đoạn 2000- 2004

		Chỉ tiêu		2001		2002		2003		2004

		Tổng VĐT toàn XH cho KCHTGT		6.3325		10.7687		10.4166		14.816		42.3338				100		100		100		100

		Vốn ngân sách (bao gồm ODA)		4.41		5.301		5.291		8.04		23.042		0.5442932125		69.6407422029		49.225997567		50.7939250811		54.2656587473

		Tốc độ tăng định gốc (%)		100		20.20		19.98		82.31		3.668		0.0866447142		19.5815238847		11.2176957293		7.171245896		3.1924946004

		Tốc độ tăng liên hoàn (%)		100		20.20		-0.19		51.96		6.2367		0.147321998		0		0		0		0

		Vốn tín dụng ĐTPT của nhà nước		1.24		1.208		0.747		0.473		6.3021		0.1488668629		19.5815238847		11.2176957293		7.171245896		3.1924946004

		Tốc độ tăng định gốc (%)		100		-2.58		-39.76		-61.85		1.175		0.0277555995		3.0319778918		12.4128260607		12.3456790123		23.0966522678

		Tốc độ tăng liên hoàn (%)		100		-2.58		-38.16		-36.68		1.91		0.0451176129		6.4824318989		19.5473919786		21.5386978477		10.4144168467

		Vốn tráI phiếu chính phủ		0.192		1.3367		1.286		3.422						0.4737465456		2.8972856519		3.1008198452		3.442224622

		Tốc độ tăng định gốc (%)		100		596.20		569.79		1682.29						0.789577576		4.6988030124		5.0496323176		5.5885529158

		Tốc độ tăng liên hoàn (%)		100		596.20		-3.79		166.10

		Vốn của doanh nghiệp nhà nước		0.4105		2.105		2.2436		1.543				69.6407422029		49.225997567		50.7939250811		54.2656587473

		Tốc độ tăng định gốc (%)		100		412.79		446.55		275.88

		Tốc độ tăng liên hoàn (%)		100		412.79		6.58		-31.23

		Vốn từ khu vực dân cư và tư nhân		0.05		0.506		0.526		0.828		1.91		0.0451176129

		Tốc độ tăng định gốc (%)		100		912		952		1556		0.456		0.302

		Tốc độ tăng liên hoàn (%)		100		912		3.95256917		57.4144486692		9.12

		Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoàI		0.03		0.312		0.323		0.51		1.175		0.0277555995

		Tốc độ tăng định gốc (%)		100		940		976.6666666667		1600		0.282		0.293		0.48

		Tốc độ tăng liên hoàn (%)		100		940		3.5256410256		57.8947368421		9.6

				6.3325		10.7687		10.4166		14.816

				0		0		0		0

		Chỉ tiêu		2001		2002		2003		2004

		Tổng VĐT toàn XH cho KCHTGT		100		100		100		100		100

		Vốn NSNN (gồm cả ODA)		69.64		49.23		50.79		54.27		0.5442932125

		Vốn tín dụng ĐTPT nhà nước		19.58		11.22		7.17		3.19		0.0866447142

		Vốn tráI phiếu chính phủ		3.03		12.41		12.35		23.10		0.147321998

		Vốn của doanh nghiệp nhà nước		6.48		19.55		21.54		10.41		0.1488668629

		Vốn từ khu vực dân cư và tư nhân		0.47		4.70		5.05		5.59		0.0277555995

		Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoàI		0.79		2.90		3.10		3.44		0.0451176129

		Chỉ tiêu		2001		2002		2003		2004

		Tổng VĐT toàn xã hội		145.6		163.3		170.3		176.8		656

		Trong đó:

		Vốn NSNN (gồm cả ODA)		35.9		37.3		37.5		37.8		148.5

		So với tổng số (%)		24.66		22.84		22.02		21.38		0.2263719512

		Vốn tín dụng ĐTPT nhà nước		20.3		22.4		23.5		25		91.2

		So với tổng số (%)		13.94		13.72		13.80		14.14		0.1390243902

		Vốn của doanh nghiệp nhà nước		24.4		28.9		33		36		122.3

		So với tổng số (%)		16.76		17.70		19.38		20.36		0.1864329268

		Vốn từ khu vực dân cư và tư nhân		35.9		43.9		45.3		47		172.1

		So với tổng số (%)		24.66		26.88		26.60		26.58		0.262347561

		Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoàI		29.1		30.8		31		31		121.9

		So với tổng số (%)		19.99		18.86		18.20		17.53		0.1858231707





		

		Bảng 9: cơ cấu đầu tư phân theo nguồn vốn

		Chỉ tiêu		2001		2002		2003		2004

		Tổng VĐT toàn XH cho KCHTGT		100		100		100		100

		Vốn NSNN (bao gồm ODA)		69.64		54.88		58.75		54.27

		Vốn tín dụng ưu đãI		19.58		15.04		7.17		3.19

		Vốn tráI phiếu chính phủ		3.03		16.25		18.11		27.25

		Vốn của doanh nghiệp nhà nước		6.47		4.18		5.95		6.26

		Vốn từ khu vực dân cư và tư nhân		0.47		2.17		2.33		2.09

		Vốn trực tiếp nước ngoàI		0.79		7.47		7.68		6.94

		Bảng11: nguồn vốn và cơ cấu nguồn vốn đầu tư được huy động xây dựng KCHT 
cho từng ngành giao thông trong giai đoạn 2001- 2004

		Chỉ tiêu		Đơn vị		Đường
bộ		Đường
sắt		Đường
thủy		Đường
hàng hảI		Đường
hàng không

		Tổng VĐT toàn XH cho KCHTGT		nghìn tỷ		28.509		1.431		1.0538		3.495		7.845		42.3338

				%		100		100		100		100		100

		Vốn ngân sách (gồm cả ODA)		%		62.96		2.3641092		12.54		4.07		3.05		23.042		18.4967623227

		Vốn tín dụng ĐTPT của nhà nước		%		7.005		12.93		47.8		22.6		5.27		3.668		3.88910165

		Vốn tráI phiếu chính phủ (TP doanh nghiệp)		%		22.57		20.11		0		0		0		6.2367

		Vốn của doanh nghiệp nhà nước		%		1.04		1.715		33.9		16.4		14.74		6.3021		6.7222554

		VĐT của dân cư và tư nhân		%		2.865		0		0		0		0		1.357		2.40780645

		VĐT trực tiếp nước ngoàI		%		5.87		0		0		0		0		1.728		0.81678285

																		1.6734783

						102.31		37.1191092		94.24		43.07		23.06				34.0061869727

								0.6296257322





		Chỉ tiêu		TH 
2001-2004		KH
2005		DKTH
2001-2005		Kế hoạch 2006-2010

										tổng số 
2006-2010		2006		2007		2008		2009		2010		Tăng TB

		Tổng VĐT phát triển KCHTGTVT		42.3338		27.933		70.2668		199.229		35.91		38.552		39.616		41.48		43.661				1.0735728209		1.0275990869		1.0470516963		1.0525795564		1.2158451685		1.0673153557

		Tốc độ phát triển liên hoàn						100		183.532		100		7.3572820941		2.7599086947		4.7051696284		5.2579556413		0.0673153557												0

		1. Đường bộ		28.509		19.97		48.479		134.48		25.91		23.98		26.4		28.31		29.88				0.9255113856		1.1009174312		1.0723484848		1.0554574355		1.1532226939		1.0486673021

		Tốc độ phát triển liên hoàn						100		177.398		100		-7.4488614435		10.0917431193		7.2348484848		5.5457435535		0.0486673021												0

		2. Đường sắt		1.431		1.391		2.822		16.754		3.039		3.24		3.34		3.67		3.461				1.0661401777		1.0308641975		1.0988023952		0.9430517711		1.1388614676		1.0442960446

		Tốc độ phát triển liên hoàn						100		493.692		100		6.614017769		3.0864197531		9.880239521		-5.6948228883		0.0442960446												0

		3. Đường thuỷ nội địa		1.0538		0.859		1.9128		8.257		1.087		1.48		1.78		2.01		1.9				1.3615455382		1.2027027027		1.1292134831		0.9452736318		1.7479300828		1.2045958213

		Tốc độ phát triển liên hoàn						100		331.671		100		36.1545538178		20.2702702703		12.9213483146		-5.4726368159		0.2045958213												0

		4. Đường hàng hảI		3.495		2.77		6.265		18.24		3.02		3.26		3.59		3.98		4.39				1.0794701987		1.1012269939		1.1086350975		1.1030150754		1.4536423841		1.1327981361

		Tốc độ phát triển liên hoàn						100		191.141		100		7.9470198675		10.1226993865		10.8635097493		10.3015075377		0.1327981361												0

		5. Đường hàng không		7.845		2.943		10.788		21.498		2.854		6.592		4.506		3.51		4.03				2.3097407148		0.6835558252		0.7789613848		1.1481481481		1.4120532586		1.1218902123

		Tốc độ phát triển liên hoàn						100		99.276974416		100		130.9740714786		-31.6444174757		-22.103861518		14.8148148148		0.1218902123

										172.2

										138.2

						86.2

						10.41

						39.53

						22		199.14

						22

						19





		

		Doanh thu vận tảI

				2001		2002		2003		2004

		toàn ngành		21662		23661		24997		27507		97827

		Ngành đường bộ		2470		2469.1		2494.2		2639.2		10072.5		0.1029623724

		ngành ĐS		1550		1635		1755		1900		6840		0.0699193474

		Ngành ĐSông		2286		2424		2656		2798		10164		0.103897697

		Ngành § biển		4846		5212.9		5879.8		6761.8		22700.5		0.2320473898

		Ngành HK		10510		11920		12212		13408		48050		0.4911731935

				0.1140245591		0.104353155		0.0997799736		0.0959464863

						1.0922814145		1.0564642238		1.1004120494		1.2698273474		1.0828830569		0.0828830569

						0.9996356275		1.0101656474		1.0581348729		1.0685020243		1.0223315957		0.0223315957

						1.0548387097		1.0733944954		1.0826210826		1.2258064516		1.0702222299		0.0702222299

						1.0603674541		1.095709571		1.0534638554		1.2239720035		1.0696880925		0.0696880925

						1.0757119274		1.1279326287		1.1500051022		1.3953363599		1.1174453786		0.1174453786

						1.1341579448		1.0244966443		1.0979364559		1.275737393		1.0845604463		0.0845604463





		Chỉ tiêu		Đơn vị		Năng lực
 có đến 2000		Năng lực tăng thêm

								2001		2002		2003		2004

		1. Đường bộ

		- Đường làm mới và nâng cấp		km		209490		12878		14423.36		16154.1632		17931.121152		1.12		1.12		1.11		1.392384		1.1166566965		0.1166566965

		+ Trung ương		km		13220		1118		1252.16		1402.4192		1556.685312		1.12		1.12		1.11		1.392384		1.1166566965		0.1166566965

		+ Địa phương		km		196270		13020		14582.4		16332.288		18128.83968		1.12		1.12		1.11		1.392384		1.1166566965		0.1166566965

		Cầu trên các quốc lộ		m				10800		12050		12260		12500		1.1157407407		1.0174273859		1.0195758564		1.1574074074		1.0499342082		0.0499342082

		2. Đường Sắt

		- Số Km đường sắt (chính tuyến)		km		2632

		KhôI phục và làm mới cầu ĐS		m				1096		1284		1510		2200		1.1715328467		1.1760124611		1.4569536424		2.0072992701		1.2614519397		0.2614519397

		Thay ray và tà vet		km				44		52		65		76		1.1818181818		1.25		1.1692307692		1.7272727273		1.1998316262		0.1998316262

		Năng lực Đ/s Thông Nhất		Triệu tấn		45		45		54		54		57.5		1.2		1		1.0648148148		1.2777777778		1.0851383453		0.0851383453

		3. Đường sông

		- Số km đường sông		km		41900

		- Số km đường sông đưa vào khai thác		km		11226		24		38		35		30		1.5833333333		0.9210526316		0.8571428571		1.25		1.077217345		0.077217345

		Cầu cảng làm mới		m				86		109		138		200		1.2674418605		1.2660550459		1.4492753623		2.3255813953		1.3248819442		0.3248819442

		CẢI lạo luồng lạch		km				95		126		158		280		1.3263157895		1.253968254		1.7721518987		2.9473684211		1.433765553		0.433765553

		4. Đường biển

		Cầu cảng làm mới		m				156		198		250		360		1.2692307692		1.2626262626		1.44		2.3076923077		1.321476063		0.321476063

		5. Hàng không

		Số tàu bay sở hữu		chiếc		6		8		11		13		17		1.375		1.1818181818		1.3076923077		2.125		1.2856407953		0.2856407953

		Chỉ tiêu		Tốc độ tăng trưởng liên hoàn

				2001		2002		2003		2004		trung bình 4 năm

		1. §­­êng bé

		- Đưường làm mới và nâng cấp		100		12		12		11		0.117

		+ Trung ­­¬ng		100		12		12		11		0.117

		+ Địa phưương		100		12		12		11		0.117

		- Cầu trên các quốc lộ		100		11.5740740741		1.7427385892		1.9575856444		0.050

		2. Đưường Sắt

		- Số Km đưường sắt (chính tuyến)

		- Khôi phục và làm mới cầu ĐS		100		17.1532846715		17.6012461059		45.6953642384		0.261

		- Thay ray và tà vẹt		100		18.1818181818		25		16.9230769231		0.200

		- Năng lực Đ/s Thống Nhất		100		20		0		6.4814814815		0.085

		3. Đưường sông

		- Số km đưường sông

		- Số km đưường sông đưa vào khai thác		100		58.3333333333		-7.8947368421		-14.2857142857		0.077

		- Cầu cảng làm mới		100		26.7441860465		26.6055045872		44.9275362319		0.325

		- Cải tạo luồng lạch		100		32.6315789474		25.3968253968		77.2151898734		0.434

		4. Đường biển

		- Cầu cảng làm mới		100		26.9230769231		26.2626262626		44		0.321

		4. Hàng không

		- Số tàu bay sở hữu		100		37.5		18.1818181818		30.7692307692		0.286





		chỉ tiêu		Đơn vị		2001		2002		2003		2004

		1.Vận tải hàng hoá

				1000 TÊn		223242.7		238392.9		255375.1		273370.040631497

				Tr.TKm		49810.2		54491.9		57415		63210		1.0678642572		1.071236182		1.0704647424		0

		Trong nước		1000 Tấn		212594.9		225624.6		241587.9		258611.32913537		1.2245419027		1.0698540875		0.0698540875

				Tr.TKm		20794.5		23702.6		25148.5		27686.7836802229		1.093990789		1.053642835		1.1009318122

		Ngoài nước		1000 Tấn		10647.8		12768.3		13787.2		14758.711496127		1.2690171893		1.0826527124

				Tr.TKm		29015		30789.3		32266.5		35523.2163197771

		Phân theo ngành:

		- Đường sắt		1000 Tấn		6456.7		7051.9		8284.8		8868.5862976611

				Tr.TKm		2054.4		2391.5		2703.3		2976.1489680397

		- Đường bộ		1000 Tấn		151483		160816		172094.5		184221.094607333

				Tr.TKm		8095.4		8673.6		9219.4		10149.9307498041

		- Đường sông		1000 Tấn		48488		49913		53188.2		56936.0928105998

				Tr.TKm		4672.4		4801.7		5099.9		5614.6421492641

		- Đường biển		1000 Tấn		16815		20612		21807.6		23344.2669159031

				Tr.TKm		34829.8		38465.7		40215.6		44274.6333884873

		Hang không				55		66.6		77.5		81.4

						140		171		186		188

		2.Vận tải hành khách

				Tr.HK		803.8		832.3		871.4		906.3674684994		1.0354565812		1.046978253		1.0401279189

				Tr.HKKm		36917.9		38336		40238.1		42210		1.1276032203		1.0408435034

		-Trong đó:												1.0384122607		1.0496165484		1.049005793

		-Đường Sắt		Tr.HK		10.6		10.8		11.9		12.3770904926		1.1433478069		1.0456655199

				Tr.HKKm		3426.1		3697.2		4198.9		4404.6704242994

		-Đường bộ		Tr.HK		655.4		683.5		718.2		746.993814433

				Tr.HKKm		24237.7		25199.1		26582.9		27885.6160951934

		-Đường sông		Tr.HK		133.9		134		137.1		142.5965635739

				Tr.HKKm		2484.1		2331.2		2385		2501.8788163457

		- Hàng không		Tr.HK		3.9		4		4.2		4.4

				Tr.HKKm		6110.7		6421		6349.1		6660.2426804447
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Sheet1

		Bảng 1: Vốn đầu tư phát triển ngành GTVT và CSHT GTVT

		Đơn vị: nghìn tỷ đồng ( giá so sánh năm 2000)

		Chỉ tiêu		2001		2002		2003		2004		KH 2005

		Tổng vốn đầu tư toàn xã hội		145.6		163.3		170.3		176.8		184

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		12.1565934066		16.9642857143		21.4285714286		26.3736263736

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		112.1565934066		104.2865890998		103.8167938931		104.07239819

		Vốn đầu tư cho ngành GTVT		18.999		19.156		22.852		28.9		30.838

		Tỷ trọng so với tổng VĐT toàn xã hội (%)		13.0487637363		11.7305572566		13.4186729301		16.3461538462		16.7597826087

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		0.8263592821		20.2800147376		52.1132691194		62.3138059898

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		100.8263592821		119.2942159115		126.4659548398		106.7058823529

		Vốn đầu tư cho xây dựng KCHT GTVT		6.3325		10.7687		10.4166		14.816		18.177

		Tỷ trọng so với VĐT toàn ngành GTVT (%)		33.3307016159		56.2158070578		45.5828811483		51.2664359862		58.9435112524

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		70.0544808527		64.4942755626		133.9676273194		187.0430319779

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		170.0544808527		96.7303388524		142.2345103009		122.6849352052

				4.3492445055		6.5944274342		6.1166177334		8.3800904977		9.8788043478

		Bảng 2: Tình hình thực hiện vốn đầu tư phát triển KCHT GTVT các loại hình giao thông 
trong giai đoạn 2001- 2004

		Chỉ tiêu		2001		2002		2003		2004		2005																		3.7349022601

		Vốn đầu tư cho xây dựng KCHT GTVT		6.3325		10.7687		10.4166		14.816		18.177		42.3338

		Đường bộ		4.682		6.517		6.125		11.185		12.587		28.509

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		39.1926527125		30.8201623238		138.8936351986		168.8381033746		1.431

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		139.1926527125		93.984962406		182.612244898		112.5346446133		1.0538

		Đường sắt		0.312		0.361		0.341		0.417		0.185		3.495

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		15.7051282051		9.2948717949		33.6538461538		-40.7051282051		7.845

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		115.7051282051		94.459833795		122.2873900293		44.3645083933

		Đường thuỷ nội địa		0.2055		0.2647		0.2826		0.301		0.585

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		28.8077858881		37.5182481752		46.4720194647		184.6715328467		1.2880778589		1.067623725		1.0651096957

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		128.8077858881		106.7623724972		106.5109695683		194.3521594684		1.4647201946		1.1356684386		0.1356684386

		Đường hàng hảI		0.628		1.321		1.176		0.37		0.67				1.517571144

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		110.3503184713		87.2611464968		-41.0828025478		6.6878980892				0

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		210.3503184713		89.0234670704		31.462585034		181.0810810811				0

		Đường hàng không		0.505		2.305		2.492		2.543		4.15				1.9869990035

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		356.4356435644		393.4653465347		403.5643564356		721.7821782178		4.5643564356		1.0811279826		1.0204654896

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		456.4356435644		108.1127982646		102.0465489567		163.1930790405		5.0356435644		1.7140296385		0.7140296385

				6.3325		10.7687		10.4166		14.816		18.177

		Bảng 3: Cơ cấu đầu tư phân theo loại hình giao thông.

		Chỉ tiêu (%)		2001		2002		2003		2004		2005

		Vốn đầu tư cho xây dựng KCHT GTVT		100		100		100		100		100

		Đường bộ		73.94		60.52		58.80		75.49		69.25

		Đường sắt		4.93		3.35		3.27		2.81		1.02

		Đường thuỷ nội địa		3.25		2.46		2.71		2.03		3.22

		Đường hàng hảI		9.92		12.27		11.29		2.50		3.69

		Đường hàng không		7.97		21.40		23.92		17.16		22.83

		Bảng 8: Các nguồn vốn huy động để đầu tư phát triển KCHT GTVT trong giai đoạn 2000- 2004

		Chỉ tiêu		2001		2002		2003		2004		Tổng 4 năm

		Tổng VĐT toàn XH cho KCHTGT		6.3325		10.7687		10.4166		14.816		42.3338

		Vốn ngân sách (ngoài ODA)		1.9		2.44		2.362		2.639		9.341

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		-97.56		-97.64		-97.36

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		28.42		-3.20		11.73

		Vốn tín dụng ưu đãI		1.24		1.62		0.747		0.473		4.08

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		30.65		-39.76		-61.85

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		30.65		-53.89		-36.68

		Vốn ODA		2.51		3.47		3.758		5.401		15.139

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		38.25		49.72		115.18

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		38.25		8.30		43.72

		Vốn tráI phiếu chính phủ		0.192		1.75		1.886		4.037		7.865

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		811.46		882.29		2002.60

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		811.46		7.77		114.05

		Vốn của doanh nghiệp nhà nước		0.41		0.45		0.62		0.928		2.408

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		9.76		51.22		126.34

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		9.76		37.78		49.68

		Vốn từ khu vực dân cư và tư nhân		0.03		0.234		0.243		0.31		0.817

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		680.00		710.00		933.33

		Tốc độ liên hoàn liên hoàn (%)		100		680.00		3.85		27.57

		Vốn trực tiếp nước ngoàI		0.05		0.804		0.8		1.028		2.682

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		1508.00		1500.00		1956.00

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		1508.00		-0.50		28.50

		Bảng 9: cơ cấu đầu tư phân theo nguồn vốn

		Chỉ tiêu		2001		2002		2003		2004

		Tổng VĐT toàn XH cho KCHTGT		100		100		100		100		100

		Vốn NSNN (bao gồm ODA)		69.6407422029		54.8812762915		58.7523760152		54.2656587473		0.2206511109

		Vốn tín dụng ưu đãI		19.5815238847		15.0435985774		7.171245896		3.1924946004		0.0963768903

		Vốn tráI phiếu chính phủ		3.0319778918		16.2508009323		18.1057158766		27.2475701944		0.3576102311

		Vốn của doanh nghiệp nhà nước		6.4745361232		4.1787773826		5.952038093		6.2634989201		0.1857853535

		Vốn từ khu vực dân cư và tư nhân		0.4737465456		2.172964239		2.33281493		2.0923326134		0.0568812627

		Vốn trực tiếp nước ngoàI		0.789577576		7.4660822569		7.6800491523		6.9384449244		0.0192989999
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		Bảng 4: vốn đầu tư xây dựng mạng lưới đường bộ

				2001		2002		2003		2004		2005

		Tổng VĐT cho xây dựng HT đường bộ		4.682		6.517		6.125		11.185		12.587		28.509

		Trong đó:												0

		Đường		3.521		5.237		4.739		5.619				19.116		0.6705250973

		Tỷ trọng		75.20		80.36		77.37		50.24								-0.056812933		-0.1606268364		0.9620770128

		Xây dựng mới		1.356		3.195		3.025		2.256				9.832		0.3851178642		0.6100821081		0.6383203207		0.4014949279

		CẢI tạo nâng cấp		2.165		2.042		1.714		3.363				9.284		0.6148821358		0.3899178919		0.3616796793		0.5985050721

		Cçu		0.781		1.025		1.116		4.364				7.286		0.3124199744		0.0887804878		2.9103942652

		Tỷ trọng		16.68		15.73		18.22		39.02						0.3124199744		0.4289372599		4.5877080666

		Xây dựng mới		0.698		0.886		1.113		4.214				6.911		0.2693409742		0.2562076749		2.786163522

		CẢI tạo nâng cấp		0.083		0.139		0.03		0.15				0.402		0.188		0.227		3.101

		Hầm		0.38		0.255		0.27		1.202				2.107		0.0739064857		0.0551743069

		Tỷ trọng		8.12		3.91		4.41		10.75				27.1837317993

		Bảng 5: vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đường sắt

				2001		2002		2003		2004		2005

		VĐT xây dựng hạ tầng đường sắt		0.312		0.361		0.341		0.417		0.185		1.431

		Trong đó

		Xây dựng đường sắt		0.15		0.12		0.11		0.16				0.54		0.3773584906

		Tỷ trọng (%)		48.08		33.24		32.26		38.37

		Xây dựng Cỗu sắt		0.017		0.084		0.15		0.188				0.439		3.9411764706		0.7857142857		0.2533333333

		Tỷ trọng (%)		5.45		23.27		43.99		45.08						0.067		0.066		0.038

		Xây dựng Hầm sắt		0.065		0.083		0.043		0				0.191		0.1334730957

		Tỷ trọng (%)		20.83		22.99		12.61		0.00

		Xây dựng ga và hệ thống TTTH		0.08		0.074		0.038		0.069		0.417		0.261		0.1823899371		-0.006		-0.036		0.031

		Tỷ trọng (%)		25.64		20.50		11.14		16.55						4.701397994		-0.075		-0.4864864865		0.8157894737

		Bảng 8: Hàng không

				2001		2002		2003		2004

		VĐT xây dựng HT hàng không		0.505		2.305		2.492		2.543		7.845

		Trong đó										0

		Cảng hàng không Nội BÀI		0.105		0.205		0.127		0.12		0.557

		Tỷ trọng (%)		20.7920792079		8.8937093275		5.0963081862		4.7188360204		0.0710006373

		Cảng hàng không Tân Sơn Nhất		0		0		0.2		0.8		1

		Tỷ trọng (%)		0		0		8.025682183		31.458906803		0.1274697259

		Các dự án xây dựng cảng khác		0		0		0.02		0.18		0.2

		Tỷ trọng (%)		0		0		0.8025682183		7.0782540307		0.16		8

		Các dự án đầu tư máy bay		0.4		2.1		2.145		1.443		6.088

		Tỷ trọng (%)		79.2079207921		91.1062906725		86.0754414125		56.7440031459		0.7760356915

		Bảng 6: đường thuỷ nội địa

				2001		2002		2003		2004

		VĐT xây dựng hạ tầng đường thuỷ nội địa		0.2055		0.2647		0.2826		0.301		2005		1.0538

		trong đó:

														0

		1.Hai tuyến đường thuỷ phía Nam và
 cảng Cần Thơ (vốn ODA)		0.11		0.15		0.14		0.15				0.55

		Tỷ trọng (%)		53.53		56.67		49.54		49.83				0.5219206681

		2.Phà Mê K«ng GĐ2 ( ADB)		0.0515		0.0107		0.0168		0.01				0.089

		Tỷ trọng (%)		25.06		4.04		5.94		3.32				0.0844562536

		3.Các dự án sử dụng vốn trong nước:		0.044		0.104		0.1258		0.141				0.4148

		Tỷ trọng (%)		21.41		39.29		44.52		46.84				0.3936230784

		Xây dựng các tuyến vận tảI thuỷ		0.019		0.042		0.057		0.095				0.213		0.023		0.015		0.038

		Tỷ trọng so với (3) (%)		43.18		40.38		45.31		67.38				0.5135004822		1.2105263158		0.3571428571		0.6666666667

		Nạo vét, cảI tạo sông		0.003		0.004		0.0078		0.0069				0.0217

		Tỷ trọng so với (3) (%)		6.82		3.85		6.20		4.89				0.0523143684

		Bến khách, cảng sông và các công trình phụ trợ		0.022		0.058		0.061		0.0391				0.1801

		Tỷ trọng so với (3) (%)		50		55.7692307692		48.4896661367		27.7304964539				0.4341851495		1

		Bảng 7: Đường hàng hảI:

				2001		2002		2003		2004

		VĐT xây dựng HT đường biển		0.628		1.321		1.176		0.37		3.495

		Trong đó										0

		Cảng Tiên Sa- Đà Nẵng		0.195		0.265		0.17		0.19		0.82		0.234620887

		Tỷ trọng (%)		31.05		20.06		14.46		51.35				0

		Cảng HẢI Phòng giai đoạn II		0.05		0.06		0.43		0		0.54		0.1545064378

		Tỷ trọng (%)		7.96		4.54		36.56		0.00				0

		Cảng CÁI Lân		0.229		0.712		0.193		0		1.134		0.3244635193

		Tỷ trọng (%)		36.46		53.90		16.41		0.00				0

		Cảng Cửa Lò		0.04		0.02		0.02		0.02		0.1		0.0286123033

		Tỷ trọng (%)		6.37		1.51		1.70		5.41				0

		Cảng Nha Trang		0.02		0.04		0.05		0.01		0.12		0.0343347639

		Tỷ trọng (%)		3.18		3.03		4.25		2.70				0

		Cảng Quy Nhơn		0.001		0.03		0.05		0.04		0.121		0.034620887

		Tỷ trọng (%)		0.16		2.27		4.25		10.81				0

		ĐàI thông tin duyên hảI		0.073		0.184		0.043		0		0.3		0.0858369099		0.66

		Tỷ trọng (%)		11.62		13.93		3.66		0.00				0		0.1888412017		1

		Tàu tìm kiếm cứu nạn		0.02		0.01		0.189		0.11		0.329		0.0941344778

		Tỷ trọng (%)		3.18		0.76		16.07		29.73				0

		Dự án quan sát ven biển		0		0		0.031		0		0.031		0.008869814

		Tỷ trọng (%)		0.00		0.00		2.64		0.00
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		Bảng 8: Các nguồn vốn huy động để đầu tư phát triển KCHT GTVT trong giai đoạn 2000- 2004

		Chỉ tiêu		2001		2002		2003		2004

		Tổng VĐT toàn XH cho KCHTGT		6.3325		10.7687		10.4166		14.816		42.3338				100		100		100		100

		Vốn ngân sách (bao gồm ODA)		4.41		5.301		5.291		8.04		23.042		0.5442932125		69.6407422029		49.225997567		50.7939250811		54.2656587473

		Tốc độ tăng định gốc (%)		100		20.20		19.98		82.31		3.668		0.0866447142		19.5815238847		11.2176957293		7.171245896		3.1924946004

		Tốc độ tăng liên hoàn (%)		100		20.20		-0.19		51.96		6.2367		0.147321998		0		0		0		0

		Vốn tín dụng ĐTPT của nhà nước		1.24		1.208		0.747		0.473		6.3021		0.1488668629		19.5815238847		11.2176957293		7.171245896		3.1924946004

		Tốc độ tăng định gốc (%)		100		-2.58		-39.76		-61.85		1.175		0.0277555995		3.0319778918		12.4128260607		12.3456790123		23.0966522678

		Tốc độ tăng liên hoàn (%)		100		-2.58		-38.16		-36.68		1.91		0.0451176129		6.4824318989		19.5473919786		21.5386978477		10.4144168467

		Vốn tráI phiếu chính phủ		0.192		1.3367		1.286		3.422						0.4737465456		2.8972856519		3.1008198452		3.442224622

		Tốc độ tăng định gốc (%)		100		596.20		569.79		1682.29						0.789577576		4.6988030124		5.0496323176		5.5885529158

		Tốc độ tăng liên hoàn (%)		100		596.20		-3.79		166.10

		Vốn của doanh nghiệp nhà nước		0.4105		2.105		2.2436		1.543				69.6407422029		49.225997567		50.7939250811		54.2656587473

		Tốc độ tăng định gốc (%)		100		412.79		446.55		275.88

		Tốc độ tăng liên hoàn (%)		100		412.79		6.58		-31.23

		Vốn từ khu vực dân cư và tư nhân		0.05		0.506		0.526		0.828		1.91		0.0451176129

		Tốc độ tăng định gốc (%)		100		912		952		1556		0.456		0.302

		Tốc độ tăng liên hoàn (%)		100		912		3.95256917		57.4144486692		9.12

		Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoàI		0.03		0.312		0.323		0.51		1.175		0.0277555995

		Tốc độ tăng định gốc (%)		100		940		976.6666666667		1600		0.282		0.293		0.48

		Tốc độ tăng liên hoàn (%)		100		940		3.5256410256		57.8947368421		9.6

				6.3325		10.7687		10.4166		14.816

				0		0		0		0

		Chỉ tiêu		2001		2002		2003		2004

		Tổng VĐT toàn XH cho KCHTGT		100		100		100		100		100

		Vốn NSNN (gồm cả ODA)		69.64		49.23		50.79		54.27		0.5442932125

		Vốn tín dụng ĐTPT nhà nước		19.58		11.22		7.17		3.19		0.0866447142

		Vốn tráI phiếu chính phủ		3.03		12.41		12.35		23.10		0.147321998

		Vốn của doanh nghiệp nhà nước		6.48		19.55		21.54		10.41		0.1488668629

		Vốn từ khu vực dân cư và tư nhân		0.47		4.70		5.05		5.59		0.0277555995

		Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoàI		0.79		2.90		3.10		3.44		0.0451176129

		Chỉ tiêu		2001		2002		2003		2004

		Tổng VĐT toàn xã hội		145.6		163.3		170.3		176.8		656

		Trong đó:

		Vốn NSNN (gồm cả ODA)		35.9		37.3		37.5		37.8		148.5

		So với tổng số (%)		24.66		22.84		22.02		21.38		0.2263719512

		Vốn tín dụng ĐTPT nhà nước		20.3		22.4		23.5		25		91.2

		So với tổng số (%)		13.94		13.72		13.80		14.14		0.1390243902

		Vốn của doanh nghiệp nhà nước		24.4		28.9		33		36		122.3

		So với tổng số (%)		16.76		17.70		19.38		20.36		0.1864329268

		Vốn từ khu vực dân cư và tư nhân		35.9		43.9		45.3		47		172.1

		So với tổng số (%)		24.66		26.88		26.60		26.58		0.262347561

		Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoàI		29.1		30.8		31		31		121.9

		So với tổng số (%)		19.99		18.86		18.20		17.53		0.1858231707
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		Bảng 9: cơ cấu đầu tư phân theo nguồn vốn

		Chỉ tiêu		2001		2002		2003		2004

		Tổng VĐT toàn XH cho KCHTGT		100		100		100		100

		Vốn NSNN (bao gồm ODA)		69.64		54.88		58.75		54.27

		Vốn tín dụng ưu đãI		19.58		15.04		7.17		3.19

		Vốn tráI phiếu chính phủ		3.03		16.25		18.11		27.25

		Vốn của doanh nghiệp nhà nước		6.47		4.18		5.95		6.26

		Vốn từ khu vực dân cư và tư nhân		0.47		2.17		2.33		2.09

		Vốn trực tiếp nước ngoàI		0.79		7.47		7.68		6.94

		Bảng11: nguồn vốn và cơ cấu nguồn vốn đầu tư được huy động xây dựng KCHT 
cho từng ngành giao thông trong giai đoạn 2001- 2004

		Chỉ tiêu		Đơn vị		Đường
bộ		Đường
sắt		Đường
thủy		Đường
hàng hảI		Đường
hàng không

		Tổng VĐT toàn XH cho KCHTGT		nghìn tỷ		28.509		1.431		1.0538		3.495		7.845		42.3338

				%		100		100		100		100		100

		Vốn ngân sách (gồm cả ODA)		%		62.96		2.3641092		12.54		4.07		3.05		23.042		18.4967623227

		Vốn tín dụng ĐTPT của nhà nước		%		7.005		12.93		47.8		22.6		5.27		3.668		3.88910165

		Vốn tráI phiếu chính phủ (TP doanh nghiệp)		%		22.57		20.11		0		0		0		6.2367

		Vốn của doanh nghiệp nhà nước		%		1.04		1.715		33.9		16.4		14.74		6.3021		6.7222554

		VĐT của dân cư và tư nhân		%		2.865		0		0		0		0		1.357		2.40780645

		VĐT trực tiếp nước ngoàI		%		5.87		0		0		0		0		1.728		0.81678285

																		1.6734783

						102.31		37.1191092		94.24		43.07		23.06				34.0061869727

								0.6296257322
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		Chỉ tiêu		TH 
2001-2004		KH
2005		DKTH
2001-2005		Kế hoạch 2006-2010

										tổng số 
2006-2010		2006		2007		2008		2009		2010		Tăng TB

		Tổng VĐT phát triển KCHTGTVT		42.3338		27.933		70.2668		199.229		35.91		38.552		39.616		41.48		43.661				1.0735728209		1.0275990869		1.0470516963		1.0525795564		1.2158451685		1.0673153557

		Tốc độ phát triển liên hoàn						100		183.532		100		7.3572820941		2.7599086947		4.7051696284		5.2579556413		0.0673153557												0

		1. Đường bộ		28.509		19.97		48.479		134.48		25.91		23.98		26.4		28.31		29.88				0.9255113856		1.1009174312		1.0723484848		1.0554574355		1.1532226939		1.0486673021

		Tốc độ phát triển liên hoàn						100		177.398		100		-7.4488614435		10.0917431193		7.2348484848		5.5457435535		0.0486673021												0

		2. Đường sắt		1.431		1.391		2.822		16.754		3.039		3.24		3.34		3.67		3.461				1.0661401777		1.0308641975		1.0988023952		0.9430517711		1.1388614676		1.0442960446

		Tốc độ phát triển liên hoàn						100		493.692		100		6.614017769		3.0864197531		9.880239521		-5.6948228883		0.0442960446												0

		3. Đường thuỷ nội địa		1.0538		0.859		1.9128		8.257		1.087		1.48		1.78		2.01		1.9				1.3615455382		1.2027027027		1.1292134831		0.9452736318		1.7479300828		1.2045958213

		Tốc độ phát triển liên hoàn						100		331.671		100		36.1545538178		20.2702702703		12.9213483146		-5.4726368159		0.2045958213												0

		4. Đường hàng hảI		3.495		2.77		6.265		18.24		3.02		3.26		3.59		3.98		4.39				1.0794701987		1.1012269939		1.1086350975		1.1030150754		1.4536423841		1.1327981361

		Tốc độ phát triển liên hoàn						100		191.141		100		7.9470198675		10.1226993865		10.8635097493		10.3015075377		0.1327981361												0

		5. Đường hàng không		7.845		2.943		10.788		21.498		2.854		6.592		4.506		3.51		4.03				2.3097407148		0.6835558252		0.7789613848		1.1481481481		1.4120532586		1.1218902123

		Tốc độ phát triển liên hoàn						100		99.276974416		100		130.9740714786		-31.6444174757		-22.103861518		14.8148148148		0.1218902123

										172.2

										138.2
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Sheet6

		

		Doanh thu vận tảI

				2001		2002		2003		2004

		toàn ngành		21662		23661		24997		27507		97827

		Ngành đường bộ		2470		2469.1		2494.2		2639.2		10072.5		0.1029623724

		ngành ĐS		1550		1635		1755		1900		6840		0.0699193474

		Ngành ĐSông		2286		2424		2656		2798		10164		0.103897697

		Ngành § biển		4846		5212.9		5879.8		6761.8		22700.5		0.2320473898

		Ngành HK		10510		11920		12212		13408		48050		0.4911731935

				0.1140245591		0.104353155		0.0997799736		0.0959464863

						1.0922814145		1.0564642238		1.1004120494		1.2698273474		1.0828830569		0.0828830569

						0.9996356275		1.0101656474		1.0581348729		1.0685020243		1.0223315957		0.0223315957

						1.0548387097		1.0733944954		1.0826210826		1.2258064516		1.0702222299		0.0702222299

						1.0603674541		1.095709571		1.0534638554		1.2239720035		1.0696880925		0.0696880925

						1.0757119274		1.1279326287		1.1500051022		1.3953363599		1.1174453786		0.1174453786

						1.1341579448		1.0244966443		1.0979364559		1.275737393		1.0845604463		0.0845604463





		Chỉ tiêu		Đơn vị		Năng lực
 có đến 2000		Năng lực tăng thêm

								2001		2002		2003		2004

		1. Đường bộ

		- Đường làm mới và nâng cấp		km		209490		12878		14423.36		16154.1632		17931.121152		1.12		1.12		1.11		1.392384		1.1166566965		0.1166566965

		+ Trung ương		km		13220		1118		1252.16		1402.4192		1556.685312		1.12		1.12		1.11		1.392384		1.1166566965		0.1166566965

		+ Địa phương		km		196270		13020		14582.4		16332.288		18128.83968		1.12		1.12		1.11		1.392384		1.1166566965		0.1166566965

		Cầu trên các quốc lộ		m				10800		12050		12260		12500		1.1157407407		1.0174273859		1.0195758564		1.1574074074		1.0499342082		0.0499342082

		2. Đường Sắt

		- Số Km đường sắt (chính tuyến)		km		2632

		KhôI phục và làm mới cầu ĐS		m				1096		1284		1510		2200		1.1715328467		1.1760124611		1.4569536424		2.0072992701		1.2614519397		0.2614519397

		Thay ray và tà vet		km				44		52		65		76		1.1818181818		1.25		1.1692307692		1.7272727273		1.1998316262		0.1998316262

		Năng lực Đ/s Thông Nhất		Triệu tấn		45		45		54		54		57.5		1.2		1		1.0648148148		1.2777777778		1.0851383453		0.0851383453

		3. Đường sông

		- Số km đường sông		km		41900

		- Số km đường sông đưa vào khai thác		km		11226		24		38		35		30		1.5833333333		0.9210526316		0.8571428571		1.25		1.077217345		0.077217345

		Cầu cảng làm mới		m				86		109		138		200		1.2674418605		1.2660550459		1.4492753623		2.3255813953		1.3248819442		0.3248819442

		CẢI lạo luồng lạch		km				95		126		158		280		1.3263157895		1.253968254		1.7721518987		2.9473684211		1.433765553		0.433765553

		4. Đường biển

		Cầu cảng làm mới		m				156		198		250		360		1.2692307692		1.2626262626		1.44		2.3076923077		1.321476063		0.321476063

		5. Hàng không

		Số tàu bay sở hữu		chiếc		6		8		11		13		17		1.375		1.1818181818		1.3076923077		2.125		1.2856407953		0.2856407953

		Chỉ tiêu		Tốc độ tăng trưởng liên hoàn

				2001		2002		2003		2004		trung bình 4 năm

		1. §­­êng bé

		- Đưường làm mới và nâng cấp		100		12		12		11		0.117

		+ Trung ­­¬ng		100		12		12		11		0.117

		+ Địa phưương		100		12		12		11		0.117

		- Cầu trên các quốc lộ		100		11.5740740741		1.7427385892		1.9575856444		0.050

		2. Đưường Sắt

		- Số Km đưường sắt (chính tuyến)

		- Khôi phục và làm mới cầu ĐS		100		17.1532846715		17.6012461059		45.6953642384		0.261

		- Thay ray và tà vẹt		100		18.1818181818		25		16.9230769231		0.200

		- Năng lực Đ/s Thống Nhất		100		20		0		6.4814814815		0.085

		3. Đưường sông

		- Số km đưường sông

		- Số km đưường sông đưa vào khai thác		100		58.3333333333		-7.8947368421		-14.2857142857		0.077

		- Cầu cảng làm mới		100		26.7441860465		26.6055045872		44.9275362319		0.325

		- Cải tạo luồng lạch		100		32.6315789474		25.3968253968		77.2151898734		0.434

		4. Đường biển

		- Cầu cảng làm mới		100		26.9230769231		26.2626262626		44		0.321

		4. Hàng không

		- Số tàu bay sở hữu		100		37.5		18.1818181818		30.7692307692		0.286





		chỉ tiêu		Đơn vị		2001		2002		2003		2004

		1.Vận tải hàng hoá

				1000 TÊn		223242.7		238392.9		255375.1		273370.040631497

				Tr.TKm		49810.2		54491.9		57415		63210		1.0678642572		1.071236182		1.0704647424		0

		Trong nước		1000 Tấn		212594.9		225624.6		241587.9		258611.32913537		1.2245419027		1.0698540875		0.0698540875

				Tr.TKm		20794.5		23702.6		25148.5		27686.7836802229		1.093990789		1.053642835		1.1009318122

		Ngoài nước		1000 Tấn		10647.8		12768.3		13787.2		14758.711496127		1.2690171893		1.0826527124

				Tr.TKm		29015		30789.3		32266.5		35523.2163197771

		Phân theo ngành:

		- Đường sắt		1000 Tấn		6456.7		7051.9		8284.8		8868.5862976611

				Tr.TKm		2054.4		2391.5		2703.3		2976.1489680397

		- Đường bộ		1000 Tấn		151483		160816		172094.5		184221.094607333

				Tr.TKm		8095.4		8673.6		9219.4		10149.9307498041

		- Đường sông		1000 Tấn		48488		49913		53188.2		56936.0928105998

				Tr.TKm		4672.4		4801.7		5099.9		5614.6421492641

		- Đường biển		1000 Tấn		16815		20612		21807.6		23344.2669159031

				Tr.TKm		34829.8		38465.7		40215.6		44274.6333884873

		Hang không				55		66.6		77.5		81.4

						140		171		186		188

		2.Vận tải hành khách

				Tr.HK		803.8		832.3		871.4		906.3674684994		1.0354565812		1.046978253		1.0401279189

				Tr.HKKm		36917.9		38336		40238.1		42210		1.1276032203		1.0408435034

		-Trong đó:												1.0384122607		1.0496165484		1.049005793

		-Đường Sắt		Tr.HK		10.6		10.8		11.9		12.3770904926		1.1433478069		1.0456655199

				Tr.HKKm		3426.1		3697.2		4198.9		4404.6704242994

		-Đường bộ		Tr.HK		655.4		683.5		718.2		746.993814433

				Tr.HKKm		24237.7		25199.1		26582.9		27885.6160951934

		-Đường sông		Tr.HK		133.9		134		137.1		142.5965635739

				Tr.HKKm		2484.1		2331.2		2385		2501.8788163457

		- Hàng không		Tr.HK		3.9		4		4.2		4.4

				Tr.HKKm		6110.7		6421		6349.1		6660.2426804447
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		2001		2001		2001		2001		2001		2001		49810.2		2054.4		8095.4		4672.4		34829.8		140

		2002		2002		2002		2002		2002		2002		54491.9		2391.5		8673.6		4801.7		38465.7		171

		2003		2003		2003		2003		2003		2003		57415		2703.3		9219.4		5099.9		40215.6		186

		2004		2004		2004		2004		2004		2004		63210		2976.1489680397		10149.9307498041		5614.6421492641		44274.6333884873		188
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Sheet5

						Chỉ tiêu		Năng lực tăng thêm

								2001		2002		2003		2004

						Đường bộ làm mới và nâng cấp		12878		14423.36		16154.1632		17931.121152

						Thay ray và tà vet ĐS		44		52		65		76

						Số km đường sông đưa vào khai thác		24		38		35		30

						CẢI lạo luồng lạch		95		126		158		280

						Cầu trên các quốc lộ		10800		12050		12260		12500

						Khôi phục và làm mới cầu ĐS		1096		1284		1510		2200

						Cầu cảng sông làm mới		86		109		138		200

						Cầu cảng biển làm mới		156		198		250		360

		5. Hàng không

		Số tàu bay sở hữu						8		11		13		17





Sheet1

		Bảng 1: Vốn đầu tư phát triển ngành GTVT và CSHT GTVT

		Đơn vị: nghìn tỷ đồng ( giá so sánh năm 2000)

		Chỉ tiêu		2001		2002		2003		2004		KH 2005

		Tổng vốn đầu tư toàn xã hội		145.6		163.3		170.3		176.8		184

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		12.1565934066		16.9642857143		21.4285714286		26.3736263736

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		112.1565934066		104.2865890998		103.8167938931		104.07239819

		Vốn đầu tư cho ngành GTVT		18.999		19.156		22.852		28.9		30.838

		Tỷ trọng so với tổng VĐT toàn xã hội (%)		13.0487637363		11.7305572566		13.4186729301		16.3461538462		16.7597826087

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		0.8263592821		20.2800147376		52.1132691194		62.3138059898

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		100.8263592821		119.2942159115		126.4659548398		106.7058823529

		Vốn đầu tư cho xây dựng KCHT GTVT		6.3325		10.7687		10.4166		14.816		18.177

		Tỷ trọng so với VĐT toàn ngành GTVT (%)		33.3307016159		56.2158070578		45.5828811483		51.2664359862		58.9435112524

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		70.0544808527		64.4942755626		133.9676273194		187.0430319779

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		170.0544808527		96.7303388524		142.2345103009		122.6849352052

				4.3492445055		6.5944274342		6.1166177334		8.3800904977		9.8788043478

		Bảng 2: Tình hình thực hiện vốn đầu tư phát triển KCHT GTVT các loại hình giao thông 
trong giai đoạn 2001- 2004

		Chỉ tiêu		2001		2002		2003		2004		2005

		Vốn đầu tư cho xây dựng KCHT GTVT		6.3325		10.7687		10.4166		14.816		18.177		42.3338

		Đường bộ		4.682		6.517		6.125		11.185		12.587		Đường bộ		28.509

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		39.1926527125		30.8201623238		138.8936351986		168.8381033746		Đường sắt		1.431

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		139.1926527125		93.984962406		182.612244898		112.5346446133		Đường thuỷ nội địa		1.0538

		Đường sắt		0.312		0.361		0.341		0.417		0.185		Đường hàng hảI		3.495

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		15.7051282051		9.2948717949		33.6538461538		-40.7051282051		Đường hàng không		7.845

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		115.7051282051		94.459833795		122.2873900293		44.3645083933

		Đường thuỷ nội địa		0.2055		0.2647		0.2826		0.301		0.585

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		28.8077858881		37.5182481752		46.4720194647		184.6715328467				1.067623725		1.0651096957

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		128.8077858881		106.7623724972		106.5109695683		194.3521594684				0		-1

		Đường hàng hảI		0.628		1.321		1.176		0.37		0.67				1.517571144

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		110.3503184713		87.2611464968		-41.0828025478		6.6878980892				0

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		210.3503184713		89.0234670704		31.462585034		181.0810810811				0

		Đường hàng không		0.505		2.305		2.492		2.543		4.15				1.9869990035

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		356.4356435644		393.4653465347		403.5643564356		721.7821782178				1.0811279826		1.0204654896

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		456.4356435644		108.1127982646		102.0465489567		163.1930790405				0		-1

				6.3325		10.7687		10.4166		14.816		18.177

		Bảng 3: Cơ cấu đầu tư phân theo loại hình giao thông.

		Chỉ tiêu (%)		2001		2002		2003		2004		2005

		Vốn đầu tư cho xây dựng KCHT GTVT		100		100		100		100		100

		Đường bộ		73.94		60.52		58.80		75.49		67.34

		Đường sắt		4.93		3.35		3.27		2.81		3.38

		Đường thuỷ nội địa		3.25		2.46		2.71		2.03		2.49

		Đường hàng hảI		9.92		12.27		11.29		2.50		8.26

		Đường hàng không		7.97		21.40		23.92		17.16		18.53

		Bảng 8: Các nguồn vốn huy động để đầu tư phát triển KCHT GTVT trong giai đoạn 2000- 2004

		Chỉ tiêu		2001		2002		2003		2004		Tổng 4 năm

		Tổng VĐT toàn XH cho KCHTGT		6.3325		10.7687		10.4166		14.816		42.3338

		Vốn ngân sách (ngoài ODA)		1.9		2.44		2.362		2.639		9.341

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		-97.56		-97.64		-97.36

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		28.42		-3.20		11.73

		Vốn tín dụng ưu đãI		1.24		1.62		0.747		0.473		4.08

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		30.65		-39.76		-61.85

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		30.65		-53.89		-36.68

		Vốn ODA		2.51		3.47		3.758		5.401		15.139

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		38.25		49.72		115.18

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		38.25		8.30		43.72

		Vốn tráI phiếu chính phủ		0.192		1.75		1.886		4.037		7.865

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		811.46		882.29		2002.60

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		811.46		7.77		114.05

		Vốn của doanh nghiệp nhà nước		0.41		0.45		0.62		0.928		2.408

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		9.76		51.22		126.34

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		9.76		37.78		49.68

		Vốn từ khu vực dân cư và tư nhân		0.03		0.234		0.243		0.31		0.817

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		680.00		710.00		933.33

		Tốc độ liên hoàn liên hoàn (%)		100		680.00		3.85		27.57

		Vốn trực tiếp nước ngoàI		0.05		0.804		0.8		1.028		2.682

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		1508.00		1500.00		1956.00

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		1508.00		-0.50		28.50

		Bảng 9: cơ cấu đầu tư phân theo nguồn vốn

		Chỉ tiêu		2001		2002		2003		2004

		Tổng VĐT toàn XH cho KCHTGT		100		100		100		100		100

		Vốn NSNN (bao gồm ODA)		69.6407422029		54.8812762915		58.7523760152		54.2656587473		0.2206511109

		Vốn tín dụng ưu đãI		19.5815238847		15.0435985774		7.171245896		3.1924946004		0.0963768903

		Vốn tráI phiếu chính phủ		3.0319778918		16.2508009323		18.1057158766		27.2475701944		0.3576102311

		Vốn của doanh nghiệp nhà nước		6.4745361232		4.1787773826		5.952038093		6.2634989201		0.1857853535

		Vốn từ khu vực dân cư và tư nhân		0.4737465456		2.172964239		2.33281493		2.0923326134		0.0568812627

		Vốn trực tiếp nước ngoàI		0.789577576		7.4660822569		7.6800491523		6.9384449244		0.0192989999

												0

												0

												0

												0

												0

												0

												0

												0

												0.0633536323
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												0
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		Bảng 4: vốn đầu tư xây dựng mạng lưới đường bộ

				2001		2002		2003		2004		4năm

		Tổng VĐT cho xây dựng HT đường bộ		4.682		6.517		6.125		11.185		28.509

		Trong đó:

		Đường		3.521		5.237		4.739		5.619		19.116		Đường		19.116

		Tỷ trọng		75.20		80.36		77.37		50.24				Cỗu		7.286		-0.056812933		-0.1606268364		0.9620770128

				100		48.74		-9.51		18.57				Hầm		2.107

		Xây dựng mới		1.356		3.195		3.025		2.256		9.832				2.3561946903		0.9467918623		0.745785124		4.3581560284

		CẢI tạo nâng cấp		2.165		2.042		1.714		3.363		9.284				0.6148821358		0.3899178919		0.3616796793		0.5985050721

		Cçu		0.781		1.025		1.116		4.364		7.286

		Tỷ trọng		16.68		15.73		18.22		39.02

				100		31.2419974392		8.8780487805		291.0394265233						0.3124199744		0.0887804878		2.9103942652

																0.3124199744		0.4289372599		4.5877080666

		Xây dựng mới		0.698		0.886		1.113		4.214		6.911				0.2693409742		0.2562076749		2.786163522

		CẢI tạo nâng cấp		0.083		0.139		0.03		0.15		0.402				0.188		0.227		3.101

		Hầm		0.38		0.255		0.27		1.202

		Tỷ trọng		8.12		3.91		4.41		10.75

				100		-32.8947368421		5.8823529412		345.1851851852						0		0

														27.1837317993

		Bảng 5: vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đường sắt

				2001		2002		2003		2004		4năm

		VĐT xây dựng hạ tầng đường sắt		0.312		0.361		0.341		0.417		1.431

		Xây dựng đường sắt		0.15		0.12		0.11		0.16		Xây dựng đường sắt		0.54

				100		-20		-26.6666666667		6.6666666667		Xây dựng Cỗu sắt		0.439

				100		-20		-8.33		45.45		Xây dựng Hầm sắt		0.191

		Xây dựng Cỗu sắt		0.017		0.084		0.15		0.188		Xây dựng ga và hệ thống TTTH		0.261

				100		394.1176470588		782.3529411765		1005.8823529412

				100		394.12		78.57		25.33

		Xây dựng Hầm sắt		0.065		0.083		0.043		0

				100		27.6923076923		-33.8461538462		-100

				100		27.69		-48.19		-100

		Xây dựng ga và hệ thống TTTH		0.08		0.074		0.038		0.069

		Tỷ trọng (%)		100		-7.50		-52.50		-13.75

				100		-7.5		-48.6486486486		81.5789473684

		Bảng 8: Hàng không

				2001		2002		2003		2004

		VĐT xây dựng HT hàng không		0.505		2.305		2.492		2.543		7.845

		Trong đó

		Cảng hàng không Nội BÀI		0.105		0.205		0.127		0.12		Cảng hàng không Nội BÀI		0.557

		Tỷ trọng (%)		20.7920792079		8.8937093275		5.0963081862		4.7188360204		Cảng hàng không Tân Sơn Nhất		1

		Cảng hàng không Tân Sơn Nhất		0		0		0.2		0.8		Các dự án xây dựng cảng khác		0.2

		Tỷ trọng (%)		0		0		8.025682183		31.458906803		Các dự án đầu tư máy bay		6.088

		Các dự án xây dựng cảng khác		0		0		0.02		0.18

		Tỷ trọng (%)		0		0		0.8025682183		7.0782540307				0

		Các dự án đầu tư máy bay		0.4		2.1		2.145		1.443

		Tỷ trọng (%)		79.2079207921		91.1062906725		86.0754414125		56.7440031459

		Bảng 6: đường thuỷ nội địa

				2001		2002		2003		2004

		VĐT xây dựng hạ tầng đường thuỷ nội địa		0.2055		0.2647		0.2826		0.301

		1.Hai tuyến đường thuỷ phía Nam và
 cảng Cần Thơ (vốn ODA)		0.11		0.15		0.14		0.15

		Tốc độ gia tăng định gốc		100		36.3636363636		27.2727272727		36.3636363636		Hai tuyến đường thuỷ phía Nam và cảng Cần Thơ (vốn ODA)		0.55

				100		36.36		-6.67		7.14		Phà Mê K«ng GĐ2 ( ADB)		0.089

		2.Phà Mê Kông GĐ2 ( ADB)		0.0515		0.0107		0.0168		0.01		Các dự án sử dụng vốn trong nước:		0.4148

				100		-79.2233009709		-67.3786407767		-80.5825242718

				100		-79.22		57.01		-40.48

		3.Các dự án sử dụng vốn trong nước:		0.044		0.104		0.1258		0.141

				100		136.3636363636		185.9090909091		220.4545454545		2.3636363636		1.2096153846		1.1208267091

				100		136.36		20.96		12.08		3.2045454545		1.4743100026

		Xây dựng các tuyến vận tảI thuỷ		0.019		0.042		0.057		0.095		Xây dựng các tuyến vận tảI thuỷ		0.213

		Tỷ trọng so với (3) (%)		43.18		40.38		45.31		67.38		Nạo vét, cảI tạo sông		0.0217

		Nạo vét, cảI tạo sông		0.003		0.004		0.0078		0.0069		Bến khách, cảng sông và các công trình phụ trợ		0.1801

		Tỷ trọng so với (3) (%)		6.82		3.85		6.20		4.89

		Bến khách, cảng sông và các công trình phụ trợ		0.022		0.058		0.061		0.0391

		Tỷ trọng so với (3) (%)		50		55.7692307692		48.4896661367		27.7304964539		-0.3590163934

		Bảng 7: Đường hàng hảI:

				2001		2002		2003		2004

		VĐT xây dựng HT đường biển		0.628		1.321		1.176		0.37		3.495

		Trong đó										0

		Cảng Tiên Sa- Đà Nẵng		0.195		0.265		0.17		0.19		Cảng Tiên Sa- Đà Nẵng		0.82

		Tỷ trọng (%)		31.05		20.06		14.46		51.35		Cảng HẢI Phòng GĐ II		0.54

		Cảng HẢI Phòng giai đoạn II		0.05		0.06		0.43		0		Cảng Cái Lân		1.134

		Tỷ trọng (%)		7.96		4.54		36.56		0.00		Cảng Cửa Lò		0.1

		Cảng CÁI Lân		0.229		0.712		0.193		0		Cảng Nha Trang		0.12

		Tỷ trọng (%)		36.46		53.90		16.41		0.00		Cảng Quy Nhơn		0.121

		Cảng Cửa Lò		0.04		0.02		0.02		0.02		Đài thông tin duyên hảI		0.3

		Tỷ trọng (%)		6.37		1.51		1.70		5.41		Tàu tìm kiếm cứu nạn		0.329

		Cảng Nha Trang		0.02		0.04		0.05		0.01		Dự án quan sát ven biển		0.031

		Tỷ trọng (%)		3.18		3.03		4.25		2.70

		Cảng Quy Nhơn		0.001		0.03		0.05		0.04

		Tỷ trọng (%)		0.16		2.27		4.25		10.81

		ĐàI thông tin duyên hảI		0.073		0.184		0.043		0						0

		Tỷ trọng (%)		11.62		13.93		3.66		0.00						0		0

		Tàu tìm kiếm cứu nạn		0.02		0.01		0.189		0.11

		Tỷ trọng (%)		3.18		0.76		16.07		29.73

		Dự án quan sát ven biển		0		0		0.031		0

		Tỷ trọng (%)		0.00		0.00		2.64		0.00
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Sơ đồ cơ cấu đầu tư KCHT đường hàng không trong 4 năm 2001- 2004



		Bảng 8: Các nguồn vốn huy động để đầu tư phát triển KCHT GTVT trong giai đoạn 2000- 2004

		Chỉ tiêu		2001		2002		2003		2004

		Tổng VĐT toàn XH cho KCHTGT		6.3325		10.7687		10.4166		14.816		42.3338

		Vốn ngân sách (bao gồm ODA)		4.41		5.301		5.291		8.04		Vốn ngân sách (bao gồm ODA)		23.042

		Tốc độ tăng định gốc (%)		100		20.20		19.98		82.31		Vốn tín dụng ĐTPT của nhà nước		3.668

		Tốc độ tăng liên hoàn (%)		100		20.20		-0.19		51.96		Vốn trái phiếu chính phủ		6.2367

		Vốn tín dụng ĐTPT của nhà nước		1.24		1.208		0.747		0.473		Vốn của doanh nghiệp nhà nước		6.3021

		Tốc độ tăng định gốc (%)		100		-2.58		-39.76		-61.85		Vốn từ khu vực dân cư và tư nhân		1.91

		Tốc độ tăng liên hoàn (%)		100		-2.58		-38.16		-36.68		Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoàI		1.175

		Vốn tráI phiếu chính phủ		0.192		1.3367		1.286		3.422

		Tốc độ tăng định gốc (%)		100		596.20		569.79		1682.29

		Tốc độ tăng liên hoàn (%)		100		596.20		-3.79		166.10

		Vốn của doanh nghiệp nhà nước		0.4105		2.105		2.2436		1.543				69.6407422029		49.225997567		50.7939250811		54.2656587473

		Tốc độ tăng định gốc (%)		100		412.79		446.55		275.88

		Tốc độ tăng liên hoàn (%)		100		412.79		6.58		-31.23

		Vốn từ khu vực dân cư và tư nhân		0.05		0.506		0.526		0.828				0.0451176129

		Tốc độ tăng định gốc (%)		100		912		952		1556				0.302

		Tốc độ tăng liên hoàn (%)		100		912		3.95256917		57.4144486692

		Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoàI		0.03		0.312		0.323		0.51				0.0277555995

		Tốc độ tăng định gốc (%)		100		940		976.6666666667		1600				0.293		0.48

		Tốc độ tăng liên hoàn (%)		100		940		3.5256410256		57.8947368421

				6.3325		10.7687		10.4166		14.816

				0		0		0		0

		Chỉ tiêu		2001		2002		2003		2004

		Tổng VĐT toàn XH cho KCHTGT		100		100		100		100		100

		Vốn NSNN (gồm cả ODA)		69.64		49.23		50.79		54.27		0.5442932125

		Vốn tín dụng ĐTPT nhà nước		19.58		11.22		7.17		3.19		0

		Vốn tráI phiếu chính phủ		3.03		12.41		12.35		23.10		0

		Vốn của doanh nghiệp nhà nước		6.48		19.55		21.54		10.41		0.0866447142

		Vốn từ khu vực dân cư và tư nhân		0.47		4.70		5.05		5.59		0

		Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoàI		0.79		2.90		3.10		3.44		0

		Chỉ tiêu		2001		2002		2003		2004

		Tổng VĐT toàn xã hội		145.6		163.3		170.3		176.8				656

		Trong đó:										Vốn NSNN (gồm cả ODA)		148.5

		Vốn NSNN (gồm cả ODA)		35.9		37.3		37.5		37.8		Vốn tín dụng ĐTPT nhà nước		91.2

		So với tổng số (%)		24.66		22.84		22.02		21.38		Vốn của doanh nghiệp nhà nước		122.3

		Vốn tín dụng ĐTPT nhà nước		20.3		22.4		23.5		25		Vốn từ khu vực dân cư và tư nhân		172.1

		So với tổng số (%)		13.94		13.72		13.80		14.14		Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoàI		121.9

		Vốn của doanh nghiệp nhà nước		24.4		28.9		33		36

		So với tổng số (%)		16.76		17.70		19.38		20.36

		Vốn từ khu vực dân cư và tư nhân		35.9		43.9		45.3		47

		So với tổng số (%)		24.66		26.88		26.60		26.58

		Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoàI		29.1		30.8		31		31

		So với tổng số (%)		19.99		18.86		18.20		17.53
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cơ cấu vốn đầu tư phát triển toàn xã hội phân theo nguồn vốn giai đoạn 2001-2004
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		Bảng 9: cơ cấu đầu tư phân theo nguồn vốn

		Chỉ tiêu		2001		2002		2003		2004

		Tổng VĐT toàn XH cho KCHTGT		100		100		100		100

		Vốn NSNN (bao gồm ODA)		69.64		54.88		58.75		54.27

		Vốn tín dụng ưu đãI		19.58		15.04		7.17		3.19

		Vốn tráI phiếu chính phủ		3.03		16.25		18.11		27.25

		Vốn của doanh nghiệp nhà nước		6.47		4.18		5.95		6.26

		Vốn từ khu vực dân cư và tư nhân		0.47		2.17		2.33		2.09

		Vốn trực tiếp nước ngoàI		0.79		7.47		7.68		6.94

		Bảng11: nguồn vốn và cơ cấu nguồn vốn đầu tư được huy động xây dựng KCHT 
cho từng ngành giao thông trong giai đoạn 2001- 2004

		Chỉ tiêu		Đơn vị		Đường
bộ		Đường
sắt		Đường
thủy		Đường
hàng hảI		Đường
hàng không

		Tổng VĐT toàn XH cho KCHTGT		nghìn tỷ		28.509		1.431		1.0538		3.495		7.845		42.3338

				%		100		100		100		100		100

		Vốn ngân sách (gồm cả ODA)		%		62.96		2.3641092		12.54		4.07		3.05		23.042		18.4967623227

		Vốn tín dụng ĐTPT của nhà nước		%		7.005		12.93		47.8		22.6		5.27		3.668		3.88910165

		Vốn tráI phiếu chính phủ (TP doanh nghiệp)		%		22.57		20.11		0		0		0		6.2367

		Vốn của doanh nghiệp nhà nước		%		1.04		1.715		33.9		16.4		14.74		6.3021		6.7222554

		VĐT của dân cư và tư nhân		%		2.865		0		0		0		0		1.357		2.40780645

		VĐT trực tiếp nước ngoàI		%		5.87		0		0		0		0		1.728		0.81678285

																		1.6734783

						102.31		37.1191092		94.24		43.07		23.06				34.0061869727

								0.6296257322





		Chỉ tiêu		TH 
2001-2004		KH
2005		DKTH
2001-2005		Kế hoạch 2006-2010

										tổng số 
2006-2010		2006		2007		2008		2009		2010		Tăng TB

		Tổng VĐT phát triển KCHTGTVT		42.3338		27.933		70.2668		199.229		35.91		38.552		39.616		41.48		43.661				1.0735728209		1.0275990869		1.0470516963		1.0525795564		1.2158451685		1.0673153557

		Tốc độ phát triển liên hoàn						100		183.532		100		7.3572820941		2.7599086947		4.7051696284		5.2579556413		0.0673153557												0

		1. Đường bộ		28.509		19.97		48.479		134.48		25.91		23.98		26.4		28.31		29.88				0.9255113856		1.1009174312		1.0723484848		1.0554574355		1.1532226939		1.0486673021

		Tốc độ phát triển liên hoàn						100		177.398		100		-7.4488614435		10.0917431193		7.2348484848		5.5457435535		0.0486673021												0

		2. Đường sắt		1.431		1.391		2.822		16.754		3.039		3.24		3.34		3.67		3.461				1.0661401777		1.0308641975		1.0988023952		0.9430517711		1.1388614676		1.0442960446

		Tốc độ phát triển liên hoàn						100		493.692		100		6.614017769		3.0864197531		9.880239521		-5.6948228883		0.0442960446												0

		3. Đường thuỷ nội địa		1.0538		0.859		1.9128		8.257		1.087		1.48		1.78		2.01		1.9				1.3615455382		1.2027027027		1.1292134831		0.9452736318		1.7479300828		1.2045958213

		Tốc độ phát triển liên hoàn						100		331.671		100		36.1545538178		20.2702702703		12.9213483146		-5.4726368159		0.2045958213												0

		4. Đường hàng hảI		3.495		2.77		6.265		18.24		3.02		3.26		3.59		3.98		4.39				1.0794701987		1.1012269939		1.1086350975		1.1030150754		1.4536423841		1.1327981361

		Tốc độ phát triển liên hoàn						100		191.141		100		7.9470198675		10.1226993865		10.8635097493		10.3015075377		0.1327981361												0

		5. Đường hàng không		7.845		2.943		10.788		21.498		2.854		6.592		4.506		3.51		4.03				2.3097407148		0.6835558252		0.7789613848		1.1481481481		1.4120532586		1.1218902123

		Tốc độ phát triển liên hoàn						100		99.276974416		100		130.9740714786		-31.6444174757		-22.103861518		14.8148148148		0.1218902123

										172.2

												2005		2006		2007		2008		2009		2010

						86.2				Tổng VĐT phát triển KCHTGTVT		27.933		35.91		38.552		39.616		41.48		43.661		227.152

						10.41				Đường bộ		19.97		25.91		23.98		26.4		28.31		29.88				Đường bộ		134.48

						39.53				Đường sắt		1.391		3.039		3.24		3.34		3.67		3.461				Đường sắt		16.75

						22		199.14		Đường thuỷ nội địa		0.859		1.087		1.48		1.78		2.01		1.9				Đường thuỷ nội địa		8.257

						22				Đường hàng hảI		2.77		3.02		3.26		3.59		3.98		4.39				Đường hàng hảI		18.24

						19				Đường hàng không		2.943		2.854		6.592		4.506		3.51		4.03				Đường hàng không		21.492

																										Đường bộ		48.479

																										Đường sắt		2.822

																										Đường thuỷ nội địa		1.9128

																										Đường hàng hảI		6.265

																										Đường hàng không		10.788
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Sơ đồ cơ cấu vốn đầu tư phát triển KCHTGTVT giai đoạn 2001-2005
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sơ đồ cơ cấu vốn đầu tư phát trỉên
 KCHTGTVT giai đoạn 2006-2010



		

		Doanh thu vận tảI

				2001		2002		2003		2004

		toàn ngành		21662		23661		24997		27507		97827

		Ngành đường bộ		2470		2469.1		2494.2		2639.2		10072.5		0.1029623724

		Ngành đường sắt		1550		1635		1755		1900		6840		0.0699193474

		Ngành đường sông		2286		2424		2656		2798		10164		0.103897697

		Ngành đường biển		4846		5212.9		5879.8		6761.8		22700.5		0.2320473898

		Ngành hàng không		10510		11920		12212		13408		48050		0.4911731935

				0.1140245591		0.104353155		0.0997799736		0.0959464863

						1.0922814145		1.0564642238		1.1004120494		1.2698273474		1.0828830569		0.0828830569

						0.9996356275		1.0101656474		1.0581348729		1.0685020243		1.0223315957		0.0223315957

						1.0548387097		1.0733944954		1.0826210826		1.2258064516		1.0702222299		0.0702222299

						1.0603674541		1.095709571		1.0534638554		1.2239720035		1.0696880925		0.0696880925

						1.0757119274		1.1279326287		1.1500051022		1.3953363599		1.1174453786		0.1174453786

						1.1341579448		1.0244966443		1.0979364559		1.275737393		1.0845604463		0.0845604463

		Chỉ tiêu		2001		2002		2003		2004		Số người chết		10866		13186		11864		12096

		1. Số vụ tai nạn		25831		27993		20774		17632		Số người bị thương		29449		30999		20704		15633

		Tốc độ gia tăng định gốc		100		8.37		-19.5772521389		-31.740931439		Số vụ tai nạn		25831		27993		20774		17632

		Tốc độ gia tăng liên hoàn		100		8.37		-25.7885900046		-15.1246750746

		2. Số người chết		10866		13186		11864		12096

		Tốc độ gia tăng định gốc		100		21.35		9.1846125529		11.3197128658

		Tốc độ gia tăng liên hoàn		100		21.35		-10.0257849234		1.955495617

		3. Số người bị thương		29449		30999		20704		15633

		Tốc độ gia tăng định gốc		100		5.26		-29.6954056165		-46.9150056029

		Tốc độ gia tăng liên hoàn		100		5.26		-33.2107487338		-24.4928516229
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		Chỉ tiêu		Đơn vị		Năng lực
 có đến 2000		Năng lực tăng thêm

								2001		2002		2003		2004

		1. Đường bộ

		- Đường làm mới và nâng cấp		km		209490		12878		14423.36		16154.1632		17931.121152						1.12		1.12		1.11		1.392384		1.1166566965		0.1166566965

		+ Trung ương		km		13220		1118		1252.16		1402.4192		1556.685312						1.12		1.12		1.11		1.392384		1.1166566965		0.1166566965

		+ Địa phương		km		196270		13020		14582.4		16332.288		18128.83968						1.12		1.12		1.11		1.392384		1.1166566965		0.1166566965

		Cầu trên các quốc lộ		m				10800		12050		12260		12500						1.1157407407		1.0174273859		1.0195758564		1.1574074074		1.0499342082		0.0499342082

		2. Đường Sắt

		- Số Km đường sắt (chính tuyến)		km		2632

		KhôI phục và làm mới cầu ĐS		m				1096		1284		1510		2200						1.1715328467		1.1760124611		1.4569536424		2.0072992701		1.2614519397		0.2614519397

		Thay ray và tà vet		km				44		52		65		76						1.1818181818		1.25		1.1692307692		1.7272727273		1.1998316262		0.1998316262

		Năng lực Đ/s Thông Nhất		Triệu tấn		45		45		54		54		57.5						1.2		1		1.0648148148		1.2777777778		1.0851383453		0.0851383453

		3. Đường sông

		- Số km đường sông		km		41900

		- Số km đường sông đưa vào khai thác		km		11226		24		38		35		30						1.5833333333		0.9210526316		0.8571428571		1.25		1.077217345		0.077217345

		Cầu cảng làm mới		m				86		109		138		200						1.2674418605		1.2660550459		1.4492753623		2.3255813953		1.3248819442		0.3248819442

		CẢI lạo luồng lạch		km				95		126		158		280						1.3263157895		1.253968254		1.7721518987		2.9473684211		1.433765553		0.433765553

		4. Đường biển

		Cầu cảng làm mới		m				156		198		250		360						1.2692307692		1.2626262626		1.44		2.3076923077		1.321476063		0.321476063

		5. Hàng không

		Số tàu bay sở hữu		chiếc		6		8		11		13		17						1.375		1.1818181818		1.3076923077		2.125		1.2856407953		0.2856407953

		Chỉ tiêu		Tốc độ tăng trưởng liên hoàn								Trung bình 
4 năm

				2001		2002		2003		2004

		1. §­­êng bé

		- Đưường làm mới và nâng cấp		100		12		12		11		0.117

		+ Trung ­­¬ng		100		12		12		11		0.117

		+ Địa phưương		100		12		12		11		0.117

		- Cầu trên các quốc lộ		100		11.574		1.743		1.958		0.050

		2. Đưường Sắt

		- Số Km đưường sắt (chính tuyến)

		- Khôi phục và làm mới cầu ĐS		100		17.153		17.601		45.695		0.261

		- Thay ray và tà vẹt		100		18.182		25		16.923		0.200

		- Năng lực Đ/s Thống Nhất		100		20		0		6.481		0.085

		3. Đưường sông

		- Số km đưường sông

		- Số km đưường sông đưa vào khai thác		100		58.333		-7.895		-14.286		0.077

		- Cầu cảng làm mới		100		26.744		26.606		44.928		0.325

		- Cải tạo luồng lạch		100		32.632		25.397		77.215		0.434

		4. Đường biển

		- Cầu cảng làm mới		100		26.923		26.263		44		0.321

		4. Hàng không

		- Số tàu bay sở hữu		100		37.500		18.182		30.769		0.286





		chỉ tiêu		Đơn vị		2001		2002		2003		2004

		1.Vận tải hàng hoá												1.Vận tải hàng hoá

				1000 Tấn		223242.7		238392.9		255375.1		273370.040631497		Tổng khối lượng HHVC		223242.7		238392.9		255375.1		273370.040631497

				Tr.TKm		49810.2		54491.9		57415		63210		Đường sắt		6456.7		7051.9		8284.8		8868.5862976611

		Trong nước		1000 Tấn		212594.9		225624.6		241587.9		258611.32913537		Đường bộ		151483		160816		172094.5		184221.094607333

				Tr.TKm		20794.5		23702.6		25148.5		27686.7836802229		Đường sông		48488		49913		53188.2		56936.0928105998

		Ngoài nước		1000 Tấn		10647.8		12768.3		13787.2		14758.711496127		Đường biển		16815		20612		21807.6		23344.2669159031

				Tr.TKm		29015		30789.3		32266.5		35523.2163197771		Hàng không		55		66.6		77.5		81.4

		Phân theo ngành:												Tổng khối lượng HHLC		49810.2		54491.9		57415		63210

		- Đường sắt		1000 Tấn		6456.7		7051.9		8284.8		8868.5862976611		Đường sắt		2054.4		2391.5		2703.3		2976.1489680397

				Tr.TKm		2054.4		2391.5		2703.3		2976.1489680397		Đường bộ		8095.4		8673.6		9219.4		10149.9307498041

		- Đường bộ		1000 Tấn		151483		160816		172094.5		184221.094607333		Đường sông		4672.4		4801.7		5099.9		5614.6421492641

				Tr.TKm		8095.4		8673.6		9219.4		10149.9307498041		Đường biển		34829.8		38465.7		40215.6		44274.6333884873

		- Đường sông		1000 Tấn		48488		49913		53188.2		56936.0928105998		Hàng không		140		171		186		188

				Tr.TKm		4672.4		4801.7		5099.9		5614.6421492641

		- Đường biển		1000 Tấn		16815		20612		21807.6		23344.2669159031

				Tr.TKm		34829.8		38465.7		40215.6		44274.6333884873

		Hang không				55		66.6		77.5		81.4

						140		171		186		188

		2.Vận tải hành khách

				Tr.HK		803.8		832.3		871.4		906.3674684994

				Tr.HKKm		36917.9		38336		40238.1		42210

		-Trong đó:

		-Đường Sắt		Tr.HK		10.6		10.8		11.9		12.3770904926

				Tr.HKKm		3426.1		3697.2		4198.9		4404.6704242994

		-Đường bộ		Tr.HK		655.4		683.5		718.2		746.993814433

				Tr.HKKm		24237.7		25199.1		26582.9		27885.6160951934

		-Đường sông		Tr.HK		133.9		134		137.1		142.5965635739

				Tr.HKKm		2484.1		2331.2		2385		2501.8788163457

		- Hàng không		Tr.HK		3.9		4		4.2		4.4

				Tr.HKKm		6110.7		6421		6349.1		6660.2426804447
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Sheet1

		Bảng 1: Vốn đầu tư phát triển ngành GTVT và CSHT GTVT

		Đơn vị: nghìn tỷ đồng ( giá so sánh năm 2000)

		Chỉ tiêu		2001		2002		2003		2004		KH 2005

		Tổng vốn đầu tư toàn xã hội		145.6		163.3		170.3		176.8		184

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		12.1565934066		16.9642857143		21.4285714286		26.3736263736

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		112.1565934066		104.2865890998		103.8167938931		104.07239819

		Vốn đầu tư cho ngành GTVT		18.999		19.156		22.852		28.9		30.838

		Tỷ trọng so với tổng VĐT toàn xã hội (%)		13.0487637363		11.7305572566		13.4186729301		16.3461538462		16.7597826087

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		0.8263592821		20.2800147376		52.1132691194		62.3138059898

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		100.8263592821		119.2942159115		126.4659548398		106.7058823529

		Vốn đầu tư cho xây dựng KCHT GTVT		6.3325		10.7687		10.4166		14.816		18.177

		Tỷ trọng so với VĐT toàn ngành GTVT (%)		33.3307016159		56.2158070578		45.5828811483		51.2664359862		58.9435112524

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		70.0544808527		64.4942755626		133.9676273194		187.0430319779

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		170.0544808527		96.7303388524		142.2345103009		122.6849352052

				4.3492445055		6.5944274342		6.1166177334		8.3800904977		9.8788043478

		Bảng 2: Tình hình thực hiện vốn đầu tư phát triển KCHT GTVT các loại hình giao thông 
trong giai đoạn 2001- 2004

		Chỉ tiêu		2001		2002		2003		2004		2005

		Vốn đầu tư cho xây dựng KCHT GTVT		6.3325		10.7687		10.4166		14.816		18.177		42.3338

		Đường bộ		4.682		6.517		6.125		11.185		12.587		28.509

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		39.1926527125		30.8201623238		138.8936351986		168.8381033746		1.431

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		139.1926527125		93.984962406		182.612244898		112.5346446133		1.0538

		Đường sắt		0.312		0.361		0.341		0.417		0.185		3.495

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		15.7051282051		9.2948717949		33.6538461538		-40.7051282051		7.845

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		115.7051282051		94.459833795		122.2873900293		44.3645083933

		Đường thuỷ nội địa		0.2055		0.2647		0.2826		0.301		0.585

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		28.8077858881		37.5182481752		46.4720194647		184.6715328467		1.2880778589		1.067623725		1.0651096957

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		128.8077858881		106.7623724972		106.5109695683		194.3521594684		1.4647201946		1.1356684386		0.1356684386

		Đường hàng hảI		0.628		1.321		1.176		0.37		0.67				1.517571144

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		110.3503184713		87.2611464968		-41.0828025478		6.6878980892				0

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		210.3503184713		89.0234670704		31.462585034		181.0810810811				0

		Đường hàng không		0.505		2.305		2.492		2.543		4.15				1.9869990035

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		356.4356435644		393.4653465347		403.5643564356		721.7821782178		4.5643564356		1.0811279826		1.0204654896

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		456.4356435644		108.1127982646		102.0465489567		163.1930790405		5.0356435644		1.7140296385		0.7140296385

				6.3325		10.7687		10.4166		14.816		18.177

		Bảng 3: Cơ cấu đầu tư phân theo loại hình giao thông.

		Chỉ tiêu (%)		2001		2002		2003		2004		2005

		Vốn đầu tư cho xây dựng KCHT GTVT		100		100		100		100		100

		Đường bộ		73.94		60.52		58.80		75.49		69.25

		Đường sắt		4.93		3.35		3.27		2.81		1.02

		Đường thuỷ nội địa		3.25		2.46		2.71		2.03		3.22

		Đường hàng hảI		9.92		12.27		11.29		2.50		3.69

		Đường hàng không		7.97		21.40		23.92		17.16		22.83

		Bảng 8: Các nguồn vốn huy động để đầu tư phát triển KCHT GTVT trong giai đoạn 2000- 2004

		Chỉ tiêu		2001		2002		2003		2004		Tổng 4 năm

		Tổng VĐT toàn XH cho KCHTGT		6.3325		10.7687		10.4166		14.816		42.3338

		Vốn ngân sách (ngoài ODA)		1.9		2.44		2.362		2.639		9.341

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		-97.56		-97.64		-97.36

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		28.42		-3.20		11.73

		Vốn tín dụng ưu đãI		1.24		1.62		0.747		0.473		4.08

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		30.65		-39.76		-61.85

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		30.65		-53.89		-36.68

		Vốn ODA		2.51		3.47		3.758		5.401		15.139

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		38.25		49.72		115.18

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		38.25		8.30		43.72

		Vốn tráI phiếu chính phủ		0.192		1.75		1.886		4.037		7.865

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		811.46		882.29		2002.60

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		811.46		7.77		114.05

		Vốn của doanh nghiệp nhà nước		0.41		0.45		0.62		0.928		2.408

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		9.76		51.22		126.34

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		9.76		37.78		49.68

		Vốn từ khu vực dân cư và tư nhân		0.03		0.234		0.243		0.31		0.817

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		680.00		710.00		933.33

		Tốc độ liên hoàn liên hoàn (%)		100		680.00		3.85		27.57

		Vốn trực tiếp nước ngoàI		0.05		0.804		0.8		1.028		2.682

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		1508.00		1500.00		1956.00

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		1508.00		-0.50		28.50

		Bảng 9: cơ cấu đầu tư phân theo nguồn vốn

		Chỉ tiêu		2001		2002		2003		2004

		Tổng VĐT toàn XH cho KCHTGT		100		100		100		100		100

		Vốn NSNN (bao gồm ODA)		69.6407422029		54.8812762915		58.7523760152		54.2656587473		0.2206511109

		Vốn tín dụng ưu đãI		19.5815238847		15.0435985774		7.171245896		3.1924946004		0.0963768903

		Vốn tráI phiếu chính phủ		3.0319778918		16.2508009323		18.1057158766		27.2475701944		0.3576102311

		Vốn của doanh nghiệp nhà nước		6.4745361232		4.1787773826		5.952038093		6.2634989201		0.1857853535

		Vốn từ khu vực dân cư và tư nhân		0.4737465456		2.172964239		2.33281493		2.0923326134		0.0568812627

		Vốn trực tiếp nước ngoàI		0.789577576		7.4660822569		7.6800491523		6.9384449244		0.0192989999
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Sheet3

		Bảng 4: vốn đầu tư xây dựng mạng lưới đường bộ

				2001		2002		2003		2004		2005

		Tổng VĐT cho xây dựng HT đường bộ		4.682		6.517		6.125		11.185		12.587		28.509

		Trong đó:												0

		Đường		3.521		5.237		4.739		5.619				19.116		0.6705250973

		Tỷ trọng		75.20		80.36		77.37		50.24								-0.056812933		-0.1606268364		0.9620770128

		Xây dựng mới		1.356		3.195		3.025		2.256				9.832		0.3851178642		0.6100821081		0.6383203207		0.4014949279

		CẢI tạo nâng cấp		2.165		2.042		1.714		3.363				9.284		0.6148821358		0.3899178919		0.3616796793		0.5985050721

		Cçu		0.781		1.025		1.116		4.364				7.286		0.3124199744		0.0887804878		2.9103942652

		Tỷ trọng		16.68		15.73		18.22		39.02						0.3124199744		0.4289372599		4.5877080666

		Xây dựng mới		0.698		0.886		1.113		4.214				6.911		0.2693409742		0.2562076749		2.786163522

		CẢI tạo nâng cấp		0.083		0.139		0.03		0.15				0.402		0.188		0.227		3.101

		Hầm		0.38		0.255		0.27		1.202				2.107		0.0739064857		0.0551743069

		Tỷ trọng		8.12		3.91		4.41		10.75				27.1837317993

		Bảng 5: vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đường sắt

				2001		2002		2003		2004		2005

		VĐT xây dựng hạ tầng đường sắt		0.312		0.361		0.341		0.417		0.185		1.431

		Trong đó

		Xây dựng đường sắt		0.15		0.12		0.11		0.16				0.54		0.3773584906

		Tỷ trọng (%)		48.08		33.24		32.26		38.37

		Xây dựng Cỗu sắt		0.017		0.084		0.15		0.188				0.439		3.9411764706		0.7857142857		0.2533333333

		Tỷ trọng (%)		5.45		23.27		43.99		45.08						0.067		0.066		0.038

		Xây dựng Hầm sắt		0.065		0.083		0.043		0				0.191		0.1334730957

		Tỷ trọng (%)		20.83		22.99		12.61		0.00

		Xây dựng ga và hệ thống TTTH		0.08		0.074		0.038		0.069		0.417		0.261		0.1823899371		-0.006		-0.036		0.031

		Tỷ trọng (%)		25.64		20.50		11.14		16.55						4.701397994		-0.075		-0.4864864865		0.8157894737

		Bảng 8: Hàng không

				2001		2002		2003		2004

		VĐT xây dựng HT hàng không		0.505		2.305		2.492		2.543		7.845

		Trong đó										0

		Cảng hàng không Nội BÀI		0.105		0.205		0.127		0.12		0.557

		Tỷ trọng (%)		20.7920792079		8.8937093275		5.0963081862		4.7188360204		0.0710006373

		Cảng hàng không Tân Sơn Nhất		0		0		0.2		0.8		1

		Tỷ trọng (%)		0		0		8.025682183		31.458906803		0.1274697259

		Các dự án xây dựng cảng khác		0		0		0.02		0.18		0.2

		Tỷ trọng (%)		0		0		0.8025682183		7.0782540307		0.16		8

		Các dự án đầu tư máy bay		0.4		2.1		2.145		1.443		6.088

		Tỷ trọng (%)		79.2079207921		91.1062906725		86.0754414125		56.7440031459		0.7760356915

		Bảng 6: đường thuỷ nội địa

				2001		2002		2003		2004

		VĐT xây dựng hạ tầng đường thuỷ nội địa		0.2055		0.2647		0.2826		0.301		2005		1.0538

		trong đó:

														0

		1.Hai tuyến đường thuỷ phía Nam và
 cảng Cần Thơ (vốn ODA)		0.11		0.15		0.14		0.15				0.55

		Tỷ trọng (%)		53.53		56.67		49.54		49.83				0.5219206681

		2.Phà Mê K«ng GĐ2 ( ADB)		0.0515		0.0107		0.0168		0.01				0.089

		Tỷ trọng (%)		25.06		4.04		5.94		3.32				0.0844562536

		3.Các dự án sử dụng vốn trong nước:		0.044		0.104		0.1258		0.141				0.4148

		Tỷ trọng (%)		21.41		39.29		44.52		46.84				0.3936230784

		Xây dựng các tuyến vận tảI thuỷ		0.019		0.042		0.057		0.095				0.213		0.023		0.015		0.038

		Tỷ trọng so với (3) (%)		43.18		40.38		45.31		67.38				0.5135004822		1.2105263158		0.3571428571		0.6666666667

		Nạo vét, cảI tạo sông		0.003		0.004		0.0078		0.0069				0.0217

		Tỷ trọng so với (3) (%)		6.82		3.85		6.20		4.89				0.0523143684

		Bến khách, cảng sông và các công trình phụ trợ		0.022		0.058		0.061		0.0391				0.1801

		Tỷ trọng so với (3) (%)		50		55.7692307692		48.4896661367		27.7304964539				0.4341851495		1

		Bảng 7: Đường hàng hảI:

				2001		2002		2003		2004

		VĐT xây dựng HT đường biển		0.628		1.321		1.176		0.37		3.495

		Trong đó										0

		Cảng Tiên Sa- Đà Nẵng		0.195		0.265		0.17		0.19		0.82		0.234620887

		Tỷ trọng (%)		31.05		20.06		14.46		51.35				0

		Cảng HẢI Phòng giai đoạn II		0.05		0.06		0.43		0		0.54		0.1545064378

		Tỷ trọng (%)		7.96		4.54		36.56		0.00				0

		Cảng CÁI Lân		0.229		0.712		0.193		0		1.134		0.3244635193

		Tỷ trọng (%)		36.46		53.90		16.41		0.00				0

		Cảng Cửa Lò		0.04		0.02		0.02		0.02		0.1		0.0286123033

		Tỷ trọng (%)		6.37		1.51		1.70		5.41				0

		Cảng Nha Trang		0.02		0.04		0.05		0.01		0.12		0.0343347639

		Tỷ trọng (%)		3.18		3.03		4.25		2.70				0

		Cảng Quy Nhơn		0.001		0.03		0.05		0.04		0.121		0.034620887

		Tỷ trọng (%)		0.16		2.27		4.25		10.81				0

		ĐàI thông tin duyên hảI		0.073		0.184		0.043		0		0.3		0.0858369099		0.66

		Tỷ trọng (%)		11.62		13.93		3.66		0.00				0		0.1888412017		1

		Tàu tìm kiếm cứu nạn		0.02		0.01		0.189		0.11		0.329		0.0941344778

		Tỷ trọng (%)		3.18		0.76		16.07		29.73				0

		Dự án quan sát ven biển		0		0		0.031		0		0.031		0.008869814

		Tỷ trọng (%)		0.00		0.00		2.64		0.00
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		Bảng 8: Các nguồn vốn huy động để đầu tư phát triển KCHT GTVT trong giai đoạn 2000- 2004

		Chỉ tiêu		2001		2002		2003		2004

		Tổng VĐT toàn XH cho KCHTGT		6.3325		10.7687		10.4166		14.816		42.3338				100		100		100		100

		Vốn ngân sách (bao gồm ODA)		4.41		5.301		5.291		8.04		23.042		0.5442932125		69.6407422029		49.225997567		50.7939250811		54.2656587473

		Tốc độ tăng định gốc (%)		100		20.20		19.98		82.31		3.668		0.0866447142		19.5815238847		11.2176957293		7.171245896		3.1924946004

		Tốc độ tăng liên hoàn (%)		100		20.20		-0.19		51.96		6.2367		0.147321998		0		0		0		0

		Vốn tín dụng ĐTPT của nhà nước		1.24		1.208		0.747		0.473		6.3021		0.1488668629		19.5815238847		11.2176957293		7.171245896		3.1924946004

		Tốc độ tăng định gốc (%)		100		-2.58		-39.76		-61.85		1.175		0.0277555995		3.0319778918		12.4128260607		12.3456790123		23.0966522678

		Tốc độ tăng liên hoàn (%)		100		-2.58		-38.16		-36.68		1.91		0.0451176129		6.4824318989		19.5473919786		21.5386978477		10.4144168467

		Vốn tráI phiếu chính phủ		0.192		1.3367		1.286		3.422						0.4737465456		2.8972856519		3.1008198452		3.442224622

		Tốc độ tăng định gốc (%)		100		596.20		569.79		1682.29						0.789577576		4.6988030124		5.0496323176		5.5885529158

		Tốc độ tăng liên hoàn (%)		100		596.20		-3.79		166.10

		Vốn của doanh nghiệp nhà nước		0.4105		2.105		2.2436		1.543				69.6407422029		49.225997567		50.7939250811		54.2656587473

		Tốc độ tăng định gốc (%)		100		412.79		446.55		275.88

		Tốc độ tăng liên hoàn (%)		100		412.79		6.58		-31.23

		Vốn từ khu vực dân cư và tư nhân		0.05		0.506		0.526		0.828		1.91		0.0451176129

		Tốc độ tăng định gốc (%)		100		912		952		1556		0.456		0.302

		Tốc độ tăng liên hoàn (%)		100		912		3.95256917		57.4144486692		9.12

		Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoàI		0.03		0.312		0.323		0.51		1.175		0.0277555995

		Tốc độ tăng định gốc (%)		100		940		976.6666666667		1600		0.282		0.293		0.48

		Tốc độ tăng liên hoàn (%)		100		940		3.5256410256		57.8947368421		9.6

				6.3325		10.7687		10.4166		14.816

				0		0		0		0

		Chỉ tiêu		2001		2002		2003		2004

		Tổng VĐT toàn XH cho KCHTGT		100		100		100		100		100

		Vốn NSNN (gồm cả ODA)		69.64		49.23		50.79		54.27		0.5442932125

		Vốn tín dụng ĐTPT nhà nước		19.58		11.22		7.17		3.19		0.0866447142

		Vốn tráI phiếu chính phủ		3.03		12.41		12.35		23.10		0.147321998

		Vốn của doanh nghiệp nhà nước		6.48		19.55		21.54		10.41		0.1488668629

		Vốn từ khu vực dân cư và tư nhân		0.47		4.70		5.05		5.59		0.0277555995

		Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoàI		0.79		2.90		3.10		3.44		0.0451176129

		Chỉ tiêu		2001		2002		2003		2004

		Tổng VĐT toàn xã hội		145.6		163.3		170.3		176.8		656

		Trong đó:

		Vốn NSNN (gồm cả ODA)		35.9		37.3		37.5		37.8		148.5

		So với tổng số (%)		24.66		22.84		22.02		21.38		0.2263719512

		Vốn tín dụng ĐTPT nhà nước		20.3		22.4		23.5		25		91.2

		So với tổng số (%)		13.94		13.72		13.80		14.14		0.1390243902

		Vốn của doanh nghiệp nhà nước		24.4		28.9		33		36		122.3

		So với tổng số (%)		16.76		17.70		19.38		20.36		0.1864329268

		Vốn từ khu vực dân cư và tư nhân		35.9		43.9		45.3		47		172.1

		So với tổng số (%)		24.66		26.88		26.60		26.58		0.262347561

		Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoàI		29.1		30.8		31		31		121.9

		So với tổng số (%)		19.99		18.86		18.20		17.53		0.1858231707
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		Bảng 9: cơ cấu đầu tư phân theo nguồn vốn

		Chỉ tiêu		2001		2002		2003		2004

		Tổng VĐT toàn XH cho KCHTGT		100		100		100		100

		Vốn NSNN (bao gồm ODA)		69.64		54.88		58.75		54.27

		Vốn tín dụng ưu đãI		19.58		15.04		7.17		3.19

		Vốn tráI phiếu chính phủ		3.03		16.25		18.11		27.25

		Vốn của doanh nghiệp nhà nước		6.47		4.18		5.95		6.26

		Vốn từ khu vực dân cư và tư nhân		0.47		2.17		2.33		2.09

		Vốn trực tiếp nước ngoàI		0.79		7.47		7.68		6.94

		Bảng11: nguồn vốn và cơ cấu nguồn vốn đầu tư được huy động xây dựng KCHT 
cho từng ngành giao thông trong giai đoạn 2001- 2004

		Chỉ tiêu		Đơn vị		Đường
bộ		Đường
sắt		Đường
thủy		Đường
hàng hảI		Đường
hàng không

		Tổng VĐT toàn XH cho KCHTGT		nghìn tỷ		28.509		1.431		1.0538		3.495		7.845		42.3338

				%		100		100		100		100		100

		Vốn ngân sách (gồm cả ODA)		%		62.96		2.3641092		12.54		4.07		3.05		23.042		18.4967623227

		Vốn tín dụng ĐTPT của nhà nước		%		7.005		12.93		47.8		22.6		5.27		3.668		3.88910165

		Vốn tráI phiếu chính phủ (TP doanh nghiệp)		%		22.57		20.11		0		0		0		6.2367

		Vốn của doanh nghiệp nhà nước		%		1.04		1.715		33.9		16.4		14.74		6.3021		6.7222554

		VĐT của dân cư và tư nhân		%		2.865		0		0		0		0		1.357		2.40780645

		VĐT trực tiếp nước ngoàI		%		5.87		0		0		0		0		1.728		0.81678285

																		1.6734783

						102.31		37.1191092		94.24		43.07		23.06				34.0061869727

								0.6296257322
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		Chỉ tiêu		TH 
2001-2004		KH
2005		DKTH
2001-2005		Kế hoạch 2006-2010

										tổng số 
2006-2010		2006		2007		2008		2009		2010		Tăng TB

		Tổng VĐT phát triển KCHTGTVT		42.3338		27.933		70.2668		199.229		35.91		38.552		39.616		41.48		43.661				1.0735728209		1.0275990869		1.0470516963		1.0525795564		1.2158451685		1.0673153557

		Tốc độ phát triển liên hoàn						100		183.532		100		7.3572820941		2.7599086947		4.7051696284		5.2579556413		0.0673153557												0

		1. Đường bộ		28.509		19.97		48.479		134.48		25.91		23.98		26.4		28.31		29.88				0.9255113856		1.1009174312		1.0723484848		1.0554574355		1.1532226939		1.0486673021

		Tốc độ phát triển liên hoàn						100		177.398		100		-7.4488614435		10.0917431193		7.2348484848		5.5457435535		0.0486673021												0

		2. Đường sắt		1.431		1.391		2.822		16.754		3.039		3.24		3.34		3.67		3.461				1.0661401777		1.0308641975		1.0988023952		0.9430517711		1.1388614676		1.0442960446

		Tốc độ phát triển liên hoàn						100		493.692		100		6.614017769		3.0864197531		9.880239521		-5.6948228883		0.0442960446												0

		3. Đường thuỷ nội địa		1.0538		0.859		1.9128		8.257		1.087		1.48		1.78		2.01		1.9				1.3615455382		1.2027027027		1.1292134831		0.9452736318		1.7479300828		1.2045958213

		Tốc độ phát triển liên hoàn						100		331.671		100		36.1545538178		20.2702702703		12.9213483146		-5.4726368159		0.2045958213												0

		4. Đường hàng hảI		3.495		2.77		6.265		18.24		3.02		3.26		3.59		3.98		4.39				1.0794701987		1.1012269939		1.1086350975		1.1030150754		1.4536423841		1.1327981361

		Tốc độ phát triển liên hoàn						100		191.141		100		7.9470198675		10.1226993865		10.8635097493		10.3015075377		0.1327981361												0

		5. Đường hàng không		7.845		2.943		10.788		21.498		2.854		6.592		4.506		3.51		4.03				2.3097407148		0.6835558252		0.7789613848		1.1481481481		1.4120532586		1.1218902123

		Tốc độ phát triển liên hoàn						100		99.276974416		100		130.9740714786		-31.6444174757		-22.103861518		14.8148148148		0.1218902123

										172.2

										138.2

						86.2

						10.41

						39.53

						22		199.14

						22

						19
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		Doanh thu vận tảI

				2001		2002		2003		2004

		toàn ngành		21662		23661		24997		27507		97827

		Ngành đường bộ		2470		2469.1		2494.2		2639.2		10072.5		0.1029623724

		ngành ĐS		1550		1635		1755		1900		6840		0.0699193474

		Ngành ĐSông		2286		2424		2656		2798		10164		0.103897697

		Ngành § biển		4846		5212.9		5879.8		6761.8		22700.5		0.2320473898

		Ngành HK		10510		11920		12212		13408		48050		0.4911731935

				0.1140245591		0.104353155		0.0997799736		0.0959464863

						1.0922814145		1.0564642238		1.1004120494		1.2698273474		1.0828830569		0.0828830569

						0.9996356275		1.0101656474		1.0581348729		1.0685020243		1.0223315957		0.0223315957

						1.0548387097		1.0733944954		1.0826210826		1.2258064516		1.0702222299		0.0702222299

						1.0603674541		1.095709571		1.0534638554		1.2239720035		1.0696880925		0.0696880925

						1.0757119274		1.1279326287		1.1500051022		1.3953363599		1.1174453786		0.1174453786

						1.1341579448		1.0244966443		1.0979364559		1.275737393		1.0845604463		0.0845604463
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		Chỉ tiêu		Đơn vị		Năng lực
 có đến 2000		Năng lực tăng thêm

								2001		2002		2003		2004

		1. Đường bộ

		- Đường làm mới và nâng cấp		km		209490		12878		14423.36		16154.1632		17931.121152		1.12		1.12		1.11		1.392384		1.1166566965		0.1166566965

		+ Trung ương		km		13220		1118		1252.16		1402.4192		1556.685312		1.12		1.12		1.11		1.392384		1.1166566965		0.1166566965

		+ Địa phương		km		196270		13020		14582.4		16332.288		18128.83968		1.12		1.12		1.11		1.392384		1.1166566965		0.1166566965

		Cầu trên các quốc lộ		m				10800		12050		12260		12500		1.1157407407		1.0174273859		1.0195758564		1.1574074074		1.0499342082		0.0499342082

		2. Đường Sắt

		- Số Km đường sắt (chính tuyến)		km		2632

		KhôI phục và làm mới cầu ĐS		m				1096		1284		1510		2200		1.1715328467		1.1760124611		1.4569536424		2.0072992701		1.2614519397		0.2614519397

		Thay ray và tà vet		km				44		52		65		76		1.1818181818		1.25		1.1692307692		1.7272727273		1.1998316262		0.1998316262

		Năng lực Đ/s Thông Nhất		Triệu tấn		45		45		54		54		57.5		1.2		1		1.0648148148		1.2777777778		1.0851383453		0.0851383453

		3. Đường sông

		- Số km đường sông		km		41900

		- Số km đường sông đưa vào khai thác		km		11226		24		38		35		30		1.5833333333		0.9210526316		0.8571428571		1.25		1.077217345		0.077217345

		Cầu cảng làm mới		m				86		109		138		200		1.2674418605		1.2660550459		1.4492753623		2.3255813953		1.3248819442		0.3248819442

		CẢI lạo luồng lạch		km				95		126		158		280		1.3263157895		1.253968254		1.7721518987		2.9473684211		1.433765553		0.433765553

		4. Đường biển

		Cầu cảng làm mới		m				156		198		250		360		1.2692307692		1.2626262626		1.44		2.3076923077		1.321476063		0.321476063

		5. Hàng không

		Số tàu bay sở hữu		chiếc		6		8		11		13		17		1.375		1.1818181818		1.3076923077		2.125		1.2856407953		0.2856407953

		Chỉ tiêu		Tốc độ tăng trưởng liên hoàn

				2001		2002		2003		2004		trung bình 4 năm

		1. §­­êng bé

		- Đưường làm mới và nâng cấp		100		12		12		11		0.117

		+ Trung ­­¬ng		100		12		12		11		0.117

		+ Địa phưương		100		12		12		11		0.117

		- Cầu trên các quốc lộ		100		11.5740740741		1.7427385892		1.9575856444		0.050

		2. Đưường Sắt

		- Số Km đưường sắt (chính tuyến)

		- Khôi phục và làm mới cầu ĐS		100		17.1532846715		17.6012461059		45.6953642384		0.261

		- Thay ray và tà vẹt		100		18.1818181818		25		16.9230769231		0.200

		- Năng lực Đ/s Thống Nhất		100		20		0		6.4814814815		0.085

		3. Đưường sông

		- Số km đưường sông

		- Số km đưường sông đưa vào khai thác		100		58.3333333333		-7.8947368421		-14.2857142857		0.077

		- Cầu cảng làm mới		100		26.7441860465		26.6055045872		44.9275362319		0.325

		- Cải tạo luồng lạch		100		32.6315789474		25.3968253968		77.2151898734		0.434

		4. Đường biển

		- Cầu cảng làm mới		100		26.9230769231		26.2626262626		44		0.321

		4. Hàng không

		- Số tàu bay sở hữu		100		37.5		18.1818181818		30.7692307692		0.286





		chỉ tiêu		Đơn vị		2001		2002		2003		2004

		1.Vận tải hàng hoá

				1000 TÊn		223242.7		238392.9		255375.1		273370.040631497

				Tr.TKm		49810.2		54491.9		57415		63210		1.0678642572		1.071236182		1.0704647424		0

		Trong nước		1000 Tấn		212594.9		225624.6		241587.9		258611.32913537		1.2245419027		1.0698540875		0.0698540875

				Tr.TKm		20794.5		23702.6		25148.5		27686.7836802229		1.093990789		1.053642835		1.1009318122

		Ngoài nước		1000 Tấn		10647.8		12768.3		13787.2		14758.711496127		1.2690171893		1.0826527124

				Tr.TKm		29015		30789.3		32266.5		35523.2163197771

		Phân theo ngành:

		- Đường sắt		1000 Tấn		6456.7		7051.9		8284.8		8868.5862976611

				Tr.TKm		2054.4		2391.5		2703.3		2976.1489680397

		- Đường bộ		1000 Tấn		151483		160816		172094.5		184221.094607333

				Tr.TKm		8095.4		8673.6		9219.4		10149.9307498041

		- Đường sông		1000 Tấn		48488		49913		53188.2		56936.0928105998

				Tr.TKm		4672.4		4801.7		5099.9		5614.6421492641

		- Đường biển		1000 Tấn		16815		20612		21807.6		23344.2669159031

				Tr.TKm		34829.8		38465.7		40215.6		44274.6333884873

		Hang không				55		66.6		77.5		81.4

						140		171		186		188

		2.Vận tải hành khách

				Tr.HK		803.8		832.3		871.4		906.3674684994		1.0354565812		1.046978253		1.0401279189

				Tr.HKKm		36917.9		38336		40238.1		42210		1.1276032203		1.0408435034

		-Trong đó:												1.0384122607		1.0496165484		1.049005793

		-Đường Sắt		Tr.HK		10.6		10.8		11.9		12.3770904926		1.1433478069		1.0456655199

				Tr.HKKm		3426.1		3697.2		4198.9		4404.6704242994

		-Đường bộ		Tr.HK		655.4		683.5		718.2		746.993814433

				Tr.HKKm		24237.7		25199.1		26582.9		27885.6160951934

		-Đường sông		Tr.HK		133.9		134		137.1		142.5965635739

				Tr.HKKm		2484.1		2331.2		2385		2501.8788163457

		- Hàng không		Tr.HK		3.9		4		4.2		4.4

				Tr.HKKm		6110.7		6421		6349.1		6660.2426804447
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Sheet1

		Bảng 1: Vốn đầu tư phát triển ngành GTVT và CSHT GTVT

		Đơn vị: nghìn tỷ đồng ( giá so sánh năm 2000)

		Chỉ tiêu		2001		2002		2003		2004		KH 2005

		Tổng vốn đầu tư toàn xã hội		145.6		163.3		170.3		176.8		184

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		12.1565934066		16.9642857143		21.4285714286		26.3736263736

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		112.1565934066		104.2865890998		103.8167938931		104.07239819

		Vốn đầu tư cho ngành GTVT		18.999		19.156		22.852		28.9		30.838

		Tỷ trọng so với tổng VĐT toàn xã hội (%)		13.0487637363		11.7305572566		13.4186729301		16.3461538462		16.7597826087

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		0.8263592821		20.2800147376		52.1132691194		62.3138059898

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		100.8263592821		119.2942159115		126.4659548398		106.7058823529

		Vốn đầu tư cho xây dựng KCHT GTVT		6.3325		10.7687		10.4166		14.816		18.177

		Tỷ trọng so với VĐT toàn ngành GTVT (%)		33.3307016159		56.2158070578		45.5828811483		51.2664359862		58.9435112524

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		70.0544808527		64.4942755626		133.9676273194		187.0430319779

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		170.0544808527		96.7303388524		142.2345103009		122.6849352052

				4.3492445055		6.5944274342		6.1166177334		8.3800904977		9.8788043478

		Bảng 2: Tình hình thực hiện vốn đầu tư phát triển KCHT GTVT các loại hình giao thông 
trong giai đoạn 2001- 2004

		Chỉ tiêu		2001		2002		2003		2004		2005

		Vốn đầu tư cho xây dựng KCHT GTVT		6.3325		10.7687		10.4166		14.816		18.177		42.3338

		Đường bộ		4.682		6.517		6.125		11.185		12.587		Đường bộ		28.509

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		39.1926527125		30.8201623238		138.8936351986		168.8381033746		Đường sắt		1.431

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		139.1926527125		93.984962406		182.612244898		112.5346446133		Đường thuỷ nội địa		1.0538

		Đường sắt		0.312		0.361		0.341		0.417		0.185		Đường hàng hảI		3.495

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		15.7051282051		9.2948717949		33.6538461538		-40.7051282051		Đường hàng không		7.845

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		115.7051282051		94.459833795		122.2873900293		44.3645083933

		Đường thuỷ nội địa		0.2055		0.2647		0.2826		0.301		0.585

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		28.8077858881		37.5182481752		46.4720194647		184.6715328467				1.067623725		1.0651096957

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		128.8077858881		106.7623724972		106.5109695683		194.3521594684				0		-1

		Đường hàng hảI		0.628		1.321		1.176		0.37		0.67				1.517571144

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		110.3503184713		87.2611464968		-41.0828025478		6.6878980892				0

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		210.3503184713		89.0234670704		31.462585034		181.0810810811				0

		Đường hàng không		0.505		2.305		2.492		2.543		4.15				1.9869990035

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		356.4356435644		393.4653465347		403.5643564356		721.7821782178				1.0811279826		1.0204654896

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		456.4356435644		108.1127982646		102.0465489567		163.1930790405				0		-1

				6.3325		10.7687		10.4166		14.816		18.177

		Bảng 3: Cơ cấu đầu tư phân theo loại hình giao thông.

		Chỉ tiêu (%)		2001		2002		2003		2004		2005

		Vốn đầu tư cho xây dựng KCHT GTVT		100		100		100		100		100

		Đường bộ		73.94		60.52		58.80		75.49		67.34

		Đường sắt		4.93		3.35		3.27		2.81		3.38

		Đường thuỷ nội địa		3.25		2.46		2.71		2.03		2.49

		Đường hàng hảI		9.92		12.27		11.29		2.50		8.26

		Đường hàng không		7.97		21.40		23.92		17.16		18.53

		Bảng 8: Các nguồn vốn huy động để đầu tư phát triển KCHT GTVT trong giai đoạn 2000- 2004

		Chỉ tiêu		2001		2002		2003		2004		Tổng 4 năm

		Tổng VĐT toàn XH cho KCHTGT		6.3325		10.7687		10.4166		14.816		42.3338

		Vốn ngân sách (ngoài ODA)		1.9		2.44		2.362		2.639		9.341

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		-97.56		-97.64		-97.36

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		28.42		-3.20		11.73

		Vốn tín dụng ưu đãI		1.24		1.62		0.747		0.473		4.08

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		30.65		-39.76		-61.85

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		30.65		-53.89		-36.68

		Vốn ODA		2.51		3.47		3.758		5.401		15.139

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		38.25		49.72		115.18

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		38.25		8.30		43.72

		Vốn tráI phiếu chính phủ		0.192		1.75		1.886		4.037		7.865

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		811.46		882.29		2002.60

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		811.46		7.77		114.05

		Vốn của doanh nghiệp nhà nước		0.41		0.45		0.62		0.928		2.408

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		9.76		51.22		126.34

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		9.76		37.78		49.68

		Vốn từ khu vực dân cư và tư nhân		0.03		0.234		0.243		0.31		0.817

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		680.00		710.00		933.33

		Tốc độ liên hoàn liên hoàn (%)		100		680.00		3.85		27.57

		Vốn trực tiếp nước ngoàI		0.05		0.804		0.8		1.028		2.682

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		1508.00		1500.00		1956.00

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		1508.00		-0.50		28.50

		Bảng 9: cơ cấu đầu tư phân theo nguồn vốn

		Chỉ tiêu		2001		2002		2003		2004

		Tổng VĐT toàn XH cho KCHTGT		100		100		100		100		100

		Vốn NSNN (bao gồm ODA)		69.6407422029		54.8812762915		58.7523760152		54.2656587473		0.2206511109

		Vốn tín dụng ưu đãI		19.5815238847		15.0435985774		7.171245896		3.1924946004		0.0963768903

		Vốn tráI phiếu chính phủ		3.0319778918		16.2508009323		18.1057158766		27.2475701944		0.3576102311

		Vốn của doanh nghiệp nhà nước		6.4745361232		4.1787773826		5.952038093		6.2634989201		0.1857853535

		Vốn từ khu vực dân cư và tư nhân		0.4737465456		2.172964239		2.33281493		2.0923326134		0.0568812627

		Vốn trực tiếp nước ngoàI		0.789577576		7.4660822569		7.6800491523		6.9384449244		0.0192989999

												0
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		Bảng 4: vốn đầu tư xây dựng mạng lưới đường bộ

				2001		2002		2003		2004		4năm

		Tổng VĐT cho xây dựng HT đường bộ		4.682		6.517		6.125		11.185		28.509

		Trong đó:

		Đường		3.521		5.237		4.739		5.619		19.116		Đường		19.116

		Tỷ trọng		75.20		80.36		77.37		50.24				Cỗu		7.286		-0.056812933		-0.1606268364		0.9620770128

				100		48.74		-9.51		18.57				Hầm		2.107

		Xây dựng mới		1.356		3.195		3.025		2.256		9.832				2.3561946903		0.9467918623		0.745785124		4.3581560284

		CẢI tạo nâng cấp		2.165		2.042		1.714		3.363		9.284				0.6148821358		0.3899178919		0.3616796793		0.5985050721

		Cçu		0.781		1.025		1.116		4.364		7.286

		Tỷ trọng		16.68		15.73		18.22		39.02

				100		31.2419974392		8.8780487805		291.0394265233						0.3124199744		0.0887804878		2.9103942652

																0.3124199744		0.4289372599		4.5877080666

		Xây dựng mới		0.698		0.886		1.113		4.214		6.911				0.2693409742		0.2562076749		2.786163522

		CẢI tạo nâng cấp		0.083		0.139		0.03		0.15		0.402				0.188		0.227		3.101

		Hầm		0.38		0.255		0.27		1.202

		Tỷ trọng		8.12		3.91		4.41		10.75

				100		-32.8947368421		5.8823529412		345.1851851852						0		0

														27.1837317993

		Bảng 5: vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đường sắt

				2001		2002		2003		2004		4năm

		VĐT xây dựng hạ tầng đường sắt		0.312		0.361		0.341		0.417		1.431

		Xây dựng đường sắt		0.15		0.12		0.11		0.16		Xây dựng đường sắt		0.54

				100		-20		-26.6666666667		6.6666666667		Xây dựng Cỗu sắt		0.439

				100		-20		-8.33		45.45		Xây dựng Hầm sắt		0.191

		Xây dựng Cỗu sắt		0.017		0.084		0.15		0.188		Xây dựng ga và hệ thống TTTH		0.261

				100		394.1176470588		782.3529411765		1005.8823529412

				100		394.12		78.57		25.33

		Xây dựng Hầm sắt		0.065		0.083		0.043		0

				100		27.6923076923		-33.8461538462		-100

				100		27.69		-48.19		-100

		Xây dựng ga và hệ thống TTTH		0.08		0.074		0.038		0.069

		Tỷ trọng (%)		100		-7.50		-52.50		-13.75

				100		-7.5		-48.6486486486		81.5789473684

		Bảng 8: Hàng không

				2001		2002		2003		2004

		VĐT xây dựng HT hàng không		0.505		2.305		2.492		2.543		7.845

		Trong đó

		Cảng hàng không Nội BÀI		0.105		0.205		0.127		0.12		Cảng hàng không Nội BÀI		0.557

		Tỷ trọng (%)		20.7920792079		8.8937093275		5.0963081862		4.7188360204		Cảng hàng không Tân Sơn Nhất		1

		Cảng hàng không Tân Sơn Nhất		0		0		0.2		0.8		Các dự án xây dựng cảng khác		0.2

		Tỷ trọng (%)		0		0		8.025682183		31.458906803		Các dự án đầu tư máy bay		6.088

		Các dự án xây dựng cảng khác		0		0		0.02		0.18

		Tỷ trọng (%)		0		0		0.8025682183		7.0782540307				0

		Các dự án đầu tư máy bay		0.4		2.1		2.145		1.443

		Tỷ trọng (%)		79.2079207921		91.1062906725		86.0754414125		56.7440031459

		Bảng 6: đường thuỷ nội địa

				2001		2002		2003		2004

		VĐT xây dựng hạ tầng đường thuỷ nội địa		0.2055		0.2647		0.2826		0.301

		1.Hai tuyến đường thuỷ phía Nam và
 cảng Cần Thơ (vốn ODA)		0.11		0.15		0.14		0.15

		Tốc độ gia tăng định gốc		100		36.3636363636		27.2727272727		36.3636363636		Hai tuyến đường thuỷ phía Nam và cảng Cần Thơ (vốn ODA)		0.55

				100		36.36		-6.67		7.14		Phà Mê K«ng GĐ2 ( ADB)		0.089

		2.Phà Mê Kông GĐ2 ( ADB)		0.0515		0.0107		0.0168		0.01		Các dự án sử dụng vốn trong nước:		0.4148

				100		-79.2233009709		-67.3786407767		-80.5825242718

				100		-79.22		57.01		-40.48

		3.Các dự án sử dụng vốn trong nước:		0.044		0.104		0.1258		0.141

				100		136.3636363636		185.9090909091		220.4545454545		2.3636363636		1.2096153846		1.1208267091

				100		136.36		20.96		12.08		3.2045454545		1.4743100026

		Xây dựng các tuyến vận tảI thuỷ		0.019		0.042		0.057		0.095		Xây dựng các tuyến vận tảI thuỷ		0.213

		Tỷ trọng so với (3) (%)		43.18		40.38		45.31		67.38		Nạo vét, cảI tạo sông		0.0217

		Nạo vét, cảI tạo sông		0.003		0.004		0.0078		0.0069		Bến khách, cảng sông và các công trình phụ trợ		0.1801

		Tỷ trọng so với (3) (%)		6.82		3.85		6.20		4.89

		Bến khách, cảng sông và các công trình phụ trợ		0.022		0.058		0.061		0.0391

		Tỷ trọng so với (3) (%)		50		55.7692307692		48.4896661367		27.7304964539		-0.3590163934

		Bảng 7: Đường hàng hảI:

				2001		2002		2003		2004

		VĐT xây dựng HT đường biển		0.628		1.321		1.176		0.37		3.495

		Trong đó										0

		Cảng Tiên Sa- Đà Nẵng		0.195		0.265		0.17		0.19		Cảng Tiên Sa- Đà Nẵng		0.82

		Tỷ trọng (%)		31.05		20.06		14.46		51.35		Cảng HẢI Phòng GĐ II		0.54

		Cảng HẢI Phòng giai đoạn II		0.05		0.06		0.43		0		Cảng Cái Lân		1.134

		Tỷ trọng (%)		7.96		4.54		36.56		0.00		Cảng Cửa Lò		0.1

		Cảng CÁI Lân		0.229		0.712		0.193		0		Cảng Nha Trang		0.12

		Tỷ trọng (%)		36.46		53.90		16.41		0.00		Cảng Quy Nhơn		0.121

		Cảng Cửa Lò		0.04		0.02		0.02		0.02		Đài thông tin duyên hảI		0.3

		Tỷ trọng (%)		6.37		1.51		1.70		5.41		Tàu tìm kiếm cứu nạn		0.329

		Cảng Nha Trang		0.02		0.04		0.05		0.01		Dự án quan sát ven biển		0.031

		Tỷ trọng (%)		3.18		3.03		4.25		2.70

		Cảng Quy Nhơn		0.001		0.03		0.05		0.04

		Tỷ trọng (%)		0.16		2.27		4.25		10.81

		ĐàI thông tin duyên hảI		0.073		0.184		0.043		0						0

		Tỷ trọng (%)		11.62		13.93		3.66		0.00						0		0

		Tàu tìm kiếm cứu nạn		0.02		0.01		0.189		0.11

		Tỷ trọng (%)		3.18		0.76		16.07		29.73

		Dự án quan sát ven biển		0		0		0.031		0

		Tỷ trọng (%)		0.00		0.00		2.64		0.00
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		Bảng 8: Các nguồn vốn huy động để đầu tư phát triển KCHT GTVT trong giai đoạn 2000- 2004

		Chỉ tiêu		2001		2002		2003		2004

		Tổng VĐT toàn XH cho KCHTGT		6.3325		10.7687		10.4166		14.816		42.3338

		Vốn ngân sách (bao gồm ODA)		4.41		5.301		5.291		8.04		Vốn ngân sách (bao gồm ODA)		23.042

		Tốc độ tăng định gốc (%)		100		20.20		19.98		82.31		Vốn tín dụng ĐTPT của nhà nước		3.668

		Tốc độ tăng liên hoàn (%)		100		20.20		-0.19		51.96		Vốn trái phiếu chính phủ		6.2367

		Vốn tín dụng ĐTPT của nhà nước		1.24		1.208		0.747		0.473		Vốn của doanh nghiệp nhà nước		6.3021

		Tốc độ tăng định gốc (%)		100		-2.58		-39.76		-61.85		Vốn từ khu vực dân cư và tư nhân		1.91

		Tốc độ tăng liên hoàn (%)		100		-2.58		-38.16		-36.68		Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoàI		1.175

		Vốn tráI phiếu chính phủ		0.192		1.3367		1.286		3.422

		Tốc độ tăng định gốc (%)		100		596.20		569.79		1682.29

		Tốc độ tăng liên hoàn (%)		100		596.20		-3.79		166.10

		Vốn của doanh nghiệp nhà nước		0.4105		2.105		2.2436		1.543				69.6407422029		49.225997567		50.7939250811		54.2656587473

		Tốc độ tăng định gốc (%)		100		412.79		446.55		275.88

		Tốc độ tăng liên hoàn (%)		100		412.79		6.58		-31.23

		Vốn từ khu vực dân cư và tư nhân		0.05		0.506		0.526		0.828				0.0451176129

		Tốc độ tăng định gốc (%)		100		912		952		1556				0.302

		Tốc độ tăng liên hoàn (%)		100		912		3.95256917		57.4144486692

		Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoàI		0.03		0.312		0.323		0.51				0.0277555995

		Tốc độ tăng định gốc (%)		100		940		976.6666666667		1600				0.293		0.48

		Tốc độ tăng liên hoàn (%)		100		940		3.5256410256		57.8947368421

				6.3325		10.7687		10.4166		14.816

				0		0		0		0

		Chỉ tiêu		2001		2002		2003		2004

		Tổng VĐT toàn XH cho KCHTGT		100		100		100		100		100

		Vốn NSNN (gồm cả ODA)		69.64		49.23		50.79		54.27		0.5442932125

		Vốn tín dụng ĐTPT nhà nước		19.58		11.22		7.17		3.19		0

		Vốn tráI phiếu chính phủ		3.03		12.41		12.35		23.10		0

		Vốn của doanh nghiệp nhà nước		6.48		19.55		21.54		10.41		0.0866447142

		Vốn từ khu vực dân cư và tư nhân		0.47		4.70		5.05		5.59		0

		Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoàI		0.79		2.90		3.10		3.44		0

		Chỉ tiêu		2001		2002		2003		2004

		Tổng VĐT toàn xã hội		145.6		163.3		170.3		176.8				656

		Trong đó:										Vốn NSNN (gồm cả ODA)		148.5

		Vốn NSNN (gồm cả ODA)		35.9		37.3		37.5		37.8		Vốn tín dụng ĐTPT nhà nước		91.2

		So với tổng số (%)		24.66		22.84		22.02		21.38		Vốn của doanh nghiệp nhà nước		122.3

		Vốn tín dụng ĐTPT nhà nước		20.3		22.4		23.5		25		Vốn từ khu vực dân cư và tư nhân		172.1

		So với tổng số (%)		13.94		13.72		13.80		14.14		Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoàI		121.9

		Vốn của doanh nghiệp nhà nước		24.4		28.9		33		36

		So với tổng số (%)		16.76		17.70		19.38		20.36

		Vốn từ khu vực dân cư và tư nhân		35.9		43.9		45.3		47

		So với tổng số (%)		24.66		26.88		26.60		26.58

		Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoàI		29.1		30.8		31		31

		So với tổng số (%)		19.99		18.86		18.20		17.53





		0

		0

		0

		0

		0



cơ cấu vốn đầu tư phát triển toàn xã hội phân theo nguồn vốn giai đoạn 2001-2004



		0

		0

		0

		0

		0

		0



Cơ cấu vốn đầu tư KCHT GTVT 
phân theo nguồn vốn giai đoạn 2001- 2004



		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0



Vốn ngân sách (bao gồm ODA)

Vốn tín dụng ĐTPT của nhà nước

Vốn tráI phiếu chính phủ

Vốn của doanh nghiệp nhà nước

Vốn từ khu vực dân cư và tư nhân

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoàI

Năm

Nghìn tỷ đồng

Sơ đồ nguồn vốn đầu tư phát triển KCHTGTVT

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



		

		Bảng 9: cơ cấu đầu tư phân theo nguồn vốn

		Chỉ tiêu		2001		2002		2003		2004

		Tổng VĐT toàn XH cho KCHTGT		100		100		100		100

		Vốn NSNN (bao gồm ODA)		69.64		54.88		58.75		54.27

		Vốn tín dụng ưu đãI		19.58		15.04		7.17		3.19

		Vốn tráI phiếu chính phủ		3.03		16.25		18.11		27.25

		Vốn của doanh nghiệp nhà nước		6.47		4.18		5.95		6.26

		Vốn từ khu vực dân cư và tư nhân		0.47		2.17		2.33		2.09

		Vốn trực tiếp nước ngoàI		0.79		7.47		7.68		6.94

		Bảng11: nguồn vốn và cơ cấu nguồn vốn đầu tư được huy động xây dựng KCHT 
cho từng ngành giao thông trong giai đoạn 2001- 2004

		Chỉ tiêu		Đơn vị		Đường
bộ		Đường
sắt		Đường
thủy		Đường
hàng hảI		Đường
hàng không

		Tổng VĐT toàn XH cho KCHTGT		nghìn tỷ		28.509		1.431		1.0538		3.495		7.845		42.3338

				%		100		100		100		100		100

		Vốn ngân sách (gồm cả ODA)		%		62.96		2.3641092		12.54		4.07		3.05		23.042		18.4967623227

		Vốn tín dụng ĐTPT của nhà nước		%		7.005		12.93		47.8		22.6		5.27		3.668		3.88910165

		Vốn tráI phiếu chính phủ (TP doanh nghiệp)		%		22.57		20.11		0		0		0		6.2367

		Vốn của doanh nghiệp nhà nước		%		1.04		1.715		33.9		16.4		14.74		6.3021		6.7222554

		VĐT của dân cư và tư nhân		%		2.865		0		0		0		0		1.357		2.40780645

		VĐT trực tiếp nước ngoàI		%		5.87		0		0		0		0		1.728		0.81678285

																		1.6734783

						102.31		37.1191092		94.24		43.07		23.06				34.0061869727

								0.6296257322





		Chỉ tiêu		TH 
2001-2004		KH
2005		DKTH
2001-2005		Kế hoạch 2006-2010

										tổng số 
2006-2010		2006		2007		2008		2009		2010		Tăng TB

		Tổng VĐT phát triển KCHTGTVT		42.3338		27.933		70.2668		199.229		35.91		38.552		39.616		41.48		43.661				1.0735728209		1.0275990869		1.0470516963		1.0525795564		1.2158451685		1.0673153557

		Tốc độ phát triển liên hoàn						100		183.532		100		7.3572820941		2.7599086947		4.7051696284		5.2579556413		0.0673153557												0

		1. Đường bộ		28.509		19.97		48.479		134.48		25.91		23.98		26.4		28.31		29.88				0.9255113856		1.1009174312		1.0723484848		1.0554574355		1.1532226939		1.0486673021

		Tốc độ phát triển liên hoàn						100		177.398		100		-7.4488614435		10.0917431193		7.2348484848		5.5457435535		0.0486673021												0

		2. Đường sắt		1.431		1.391		2.822		16.754		3.039		3.24		3.34		3.67		3.461				1.0661401777		1.0308641975		1.0988023952		0.9430517711		1.1388614676		1.0442960446

		Tốc độ phát triển liên hoàn						100		493.692		100		6.614017769		3.0864197531		9.880239521		-5.6948228883		0.0442960446												0

		3. Đường thuỷ nội địa		1.0538		0.859		1.9128		8.257		1.087		1.48		1.78		2.01		1.9				1.3615455382		1.2027027027		1.1292134831		0.9452736318		1.7479300828		1.2045958213

		Tốc độ phát triển liên hoàn						100		331.671		100		36.1545538178		20.2702702703		12.9213483146		-5.4726368159		0.2045958213												0

		4. Đường hàng hảI		3.495		2.77		6.265		18.24		3.02		3.26		3.59		3.98		4.39				1.0794701987		1.1012269939		1.1086350975		1.1030150754		1.4536423841		1.1327981361

		Tốc độ phát triển liên hoàn						100		191.141		100		7.9470198675		10.1226993865		10.8635097493		10.3015075377		0.1327981361												0

		5. Đường hàng không		7.845		2.943		10.788		21.498		2.854		6.592		4.506		3.51		4.03				2.3097407148		0.6835558252		0.7789613848		1.1481481481		1.4120532586		1.1218902123

		Tốc độ phát triển liên hoàn						100		99.276974416		100		130.9740714786		-31.6444174757		-22.103861518		14.8148148148		0.1218902123

										172.2

												2005		2006		2007		2008		2009		2010

						86.2				Tổng VĐT phát triển KCHTGTVT		27.933		35.91		38.552		39.616		41.48		43.661

						10.41				Đường bộ		19.97		25.91		23.98		26.4		28.31		29.88

						39.53				Đường sắt		1.391		3.039		3.24		3.34		3.67		3.461

						22		199.14		Đường thuỷ nội địa		0.859		1.087		1.48		1.78		2.01		1.9

						22				Đường hàng hảI		2.77		3.02		3.26		3.59		3.98		4.39

						19				Đường hàng không		2.943		2.854		6.592		4.506		3.51		4.03
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		Doanh thu vận tảI

				2001		2002		2003		2004

		toàn ngành		21662		23661		24997		27507		97827

		Ngành đường bộ		2470		2469.1		2494.2		2639.2		10072.5		0.1029623724

		Ngành đường sắt		1550		1635		1755		1900		6840		0.0699193474

		Ngành đường sông		2286		2424		2656		2798		10164		0.103897697

		Ngành đường biển		4846		5212.9		5879.8		6761.8		22700.5		0.2320473898

		Ngành hàng không		10510		11920		12212		13408		48050		0.4911731935

				0.1140245591		0.104353155		0.0997799736		0.0959464863

						1.0922814145		1.0564642238		1.1004120494		1.2698273474		1.0828830569		0.0828830569

						0.9996356275		1.0101656474		1.0581348729		1.0685020243		1.0223315957		0.0223315957

						1.0548387097		1.0733944954		1.0826210826		1.2258064516		1.0702222299		0.0702222299

						1.0603674541		1.095709571		1.0534638554		1.2239720035		1.0696880925		0.0696880925

						1.0757119274		1.1279326287		1.1500051022		1.3953363599		1.1174453786		0.1174453786

						1.1341579448		1.0244966443		1.0979364559		1.275737393		1.0845604463		0.0845604463

		Chỉ tiêu		2001		2002		2003		2004		Số người chết		10866		13186		11864		12096

		1. Số vụ tai nạn		25831		27993		20774		17632		Số người bị thương		29449		30999		20704		15633

		Tốc độ gia tăng định gốc		100		8.37		-19.5772521389		-31.740931439		Số vụ tai nạn		25831		27993		20774		17632

		Tốc độ gia tăng liên hoàn		100		8.37		-25.7885900046		-15.1246750746

		2. Số người chết		10866		13186		11864		12096

		Tốc độ gia tăng định gốc		100		21.35		9.1846125529		11.3197128658

		Tốc độ gia tăng liên hoàn		100		21.35		-10.0257849234		1.955495617

		3. Số người bị thương		29449		30999		20704		15633

		Tốc độ gia tăng định gốc		100		5.26		-29.6954056165		-46.9150056029

		Tốc độ gia tăng liên hoàn		100		5.26		-33.2107487338		-24.4928516229
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		Chỉ tiêu		Đơn vị		Năng lực
 có đến 2000		Năng lực tăng thêm

								2001		2002		2003		2004

		1. Đường bộ

		- Đường làm mới và nâng cấp		km		209490		12878		14423.36		16154.1632		17931.121152		1.12		1.12		1.11		1.392384		1.1166566965		0.1166566965

		+ Trung ương		km		13220		1118		1252.16		1402.4192		1556.685312		1.12		1.12		1.11		1.392384		1.1166566965		0.1166566965

		+ Địa phương		km		196270		13020		14582.4		16332.288		18128.83968		1.12		1.12		1.11		1.392384		1.1166566965		0.1166566965

		Cầu trên các quốc lộ		m				10800		12050		12260		12500		1.1157407407		1.0174273859		1.0195758564		1.1574074074		1.0499342082		0.0499342082

		2. Đường Sắt

		- Số Km đường sắt (chính tuyến)		km		2632

		KhôI phục và làm mới cầu ĐS		m				1096		1284		1510		2200		1.1715328467		1.1760124611		1.4569536424		2.0072992701		1.2614519397		0.2614519397

		Thay ray và tà vet		km				44		52		65		76		1.1818181818		1.25		1.1692307692		1.7272727273		1.1998316262		0.1998316262

		Năng lực Đ/s Thông Nhất		Triệu tấn		45		45		54		54		57.5		1.2		1		1.0648148148		1.2777777778		1.0851383453		0.0851383453

		3. Đường sông

		- Số km đường sông		km		41900

		- Số km đường sông đưa vào khai thác		km		11226		24		38		35		30		1.5833333333		0.9210526316		0.8571428571		1.25		1.077217345		0.077217345

		Cầu cảng làm mới		m				86		109		138		200		1.2674418605		1.2660550459		1.4492753623		2.3255813953		1.3248819442		0.3248819442

		CẢI lạo luồng lạch		km				95		126		158		280		1.3263157895		1.253968254		1.7721518987		2.9473684211		1.433765553		0.433765553

		4. Đường biển

		Cầu cảng làm mới		m				156		198		250		360		1.2692307692		1.2626262626		1.44		2.3076923077		1.321476063		0.321476063

		5. Hàng không

		Số tàu bay sở hữu		chiếc		6		8		11		13		17		1.375		1.1818181818		1.3076923077		2.125		1.2856407953		0.2856407953

		Chỉ tiêu		Tốc độ tăng trưởng liên hoàn

				2001		2002		2003		2004		trung bình 4 năm

		1. §­­êng bé

		- Đưường làm mới và nâng cấp		100		12		12		11		0.117

		+ Trung ­­¬ng		100		12		12		11		0.117

		+ Địa phưương		100		12		12		11		0.117

		- Cầu trên các quốc lộ		100		11.5740740741		1.7427385892		1.9575856444		0.050

		2. Đưường Sắt

		- Số Km đưường sắt (chính tuyến)

		- Khôi phục và làm mới cầu ĐS		100		17.1532846715		17.6012461059		45.6953642384		0.261

		- Thay ray và tà vẹt		100		18.1818181818		25		16.9230769231		0.200

		- Năng lực Đ/s Thống Nhất		100		20		0		6.4814814815		0.085

		3. Đưường sông

		- Số km đưường sông

		- Số km đưường sông đưa vào khai thác		100		58.3333333333		-7.8947368421		-14.2857142857		0.077

		- Cầu cảng làm mới		100		26.7441860465		26.6055045872		44.9275362319		0.325

		- Cải tạo luồng lạch		100		32.6315789474		25.3968253968		77.2151898734		0.434

		4. Đường biển

		- Cầu cảng làm mới		100		26.9230769231		26.2626262626		44		0.321

		4. Hàng không

		- Số tàu bay sở hữu		100		37.5		18.1818181818		30.7692307692		0.286





		chỉ tiêu		Đơn vị		2001		2002		2003		2004

		1.Vận tải hàng hoá

				1000 TÊn		223242.7		238392.9		255375.1		273370.040631497

				Tr.TKm		49810.2		54491.9		57415		63210		1.0678642572		1.071236182		1.0704647424		0

		Trong nước		1000 Tấn		212594.9		225624.6		241587.9		258611.32913537		1.2245419027		1.0698540875		0.0698540875

				Tr.TKm		20794.5		23702.6		25148.5		27686.7836802229		1.093990789		1.053642835		1.1009318122

		Ngoài nước		1000 Tấn		10647.8		12768.3		13787.2		14758.711496127		1.2690171893		1.0826527124

				Tr.TKm		29015		30789.3		32266.5		35523.2163197771

		Phân theo ngành:

		- Đường sắt		1000 Tấn		6456.7		7051.9		8284.8		8868.5862976611

				Tr.TKm		2054.4		2391.5		2703.3		2976.1489680397

		- Đường bộ		1000 Tấn		151483		160816		172094.5		184221.094607333

				Tr.TKm		8095.4		8673.6		9219.4		10149.9307498041

		- Đường sông		1000 Tấn		48488		49913		53188.2		56936.0928105998

				Tr.TKm		4672.4		4801.7		5099.9		5614.6421492641

		- Đường biển		1000 Tấn		16815		20612		21807.6		23344.2669159031

				Tr.TKm		34829.8		38465.7		40215.6		44274.6333884873

		Hang không				55		66.6		77.5		81.4

						140		171		186		188

		2.Vận tải hành khách

				Tr.HK		803.8		832.3		871.4		906.3674684994		1.0354565812		1.046978253		1.0401279189

				Tr.HKKm		36917.9		38336		40238.1		42210		1.1276032203		1.0408435034

		-Trong đó:												1.0384122607		1.0496165484		1.049005793

		-Đường Sắt		Tr.HK		10.6		10.8		11.9		12.3770904926		1.1433478069		1.0456655199

				Tr.HKKm		3426.1		3697.2		4198.9		4404.6704242994

		-Đường bộ		Tr.HK		655.4		683.5		718.2		746.993814433

				Tr.HKKm		24237.7		25199.1		26582.9		27885.6160951934

		-Đường sông		Tr.HK		133.9		134		137.1		142.5965635739

				Tr.HKKm		2484.1		2331.2		2385		2501.8788163457

		- Hàng không		Tr.HK		3.9		4		4.2		4.4

				Tr.HKKm		6110.7		6421		6349.1		6660.2426804447
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Sheet1

		Bảng 1: Vốn đầu tư phát triển ngành GTVT và CSHT GTVT

		Đơn vị: nghìn tỷ đồng ( giá so sánh năm 2000)

		Chỉ tiêu		2001		2002		2003		2004		KH 2005

		Tổng vốn đầu tư toàn xã hội		145.6		163.3		170.3		176.8		184

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		12.1565934066		16.9642857143		21.4285714286		26.3736263736

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		112.1565934066		104.2865890998		103.8167938931		104.07239819

		Vốn đầu tư cho ngành GTVT		18.999		19.156		22.852		28.9		30.838

		Tỷ trọng so với tổng VĐT toàn xã hội (%)		13.0487637363		11.7305572566		13.4186729301		16.3461538462		16.7597826087

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		0.8263592821		20.2800147376		52.1132691194		62.3138059898

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		100.8263592821		119.2942159115		126.4659548398		106.7058823529

		Vốn đầu tư cho xây dựng KCHT GTVT		6.3325		10.7687		10.4166		14.816		18.177

		Tỷ trọng so với VĐT toàn ngành GTVT (%)		33.3307016159		56.2158070578		45.5828811483		51.2664359862		58.9435112524

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		70.0544808527		64.4942755626		133.9676273194		187.0430319779

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		170.0544808527		96.7303388524		142.2345103009		122.6849352052

				4.3492445055		6.5944274342		6.1166177334		8.3800904977		9.8788043478

		Bảng 2: Tình hình thực hiện vốn đầu tư phát triển KCHT GTVT các loại hình giao thông 
trong giai đoạn 2001- 2004

		Chỉ tiêu		2001		2002		2003		2004		2005

		Vốn đầu tư cho xây dựng KCHT GTVT		6.3325		10.7687		10.4166		14.816		18.177		42.3338

		Đường bộ		4.682		6.517		6.125		11.185		12.587		Đường bộ		28.509

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		39.1926527125		30.8201623238		138.8936351986		168.8381033746		Đường sắt		1.431

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		139.1926527125		93.984962406		182.612244898		112.5346446133		Đường thuỷ nội địa		1.0538

		Đường sắt		0.312		0.361		0.341		0.417		0.185		Đường hàng hảI		3.495

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		15.7051282051		9.2948717949		33.6538461538		-40.7051282051		Đường hàng không		7.845

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		115.7051282051		94.459833795		122.2873900293		44.3645083933

		Đường thuỷ nội địa		0.2055		0.2647		0.2826		0.301		0.585

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		28.8077858881		37.5182481752		46.4720194647		184.6715328467				1.067623725		1.0651096957

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		128.8077858881		106.7623724972		106.5109695683		194.3521594684				0		-1

		Đường hàng hảI		0.628		1.321		1.176		0.37		0.67				1.517571144

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		110.3503184713		87.2611464968		-41.0828025478		6.6878980892				0

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		210.3503184713		89.0234670704		31.462585034		181.0810810811				0

		Đường hàng không		0.505		2.305		2.492		2.543		4.15				1.9869990035

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		356.4356435644		393.4653465347		403.5643564356		721.7821782178				1.0811279826		1.0204654896

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		456.4356435644		108.1127982646		102.0465489567		163.1930790405				0		-1

				6.3325		10.7687		10.4166		14.816		18.177

		Bảng 3: Cơ cấu đầu tư phân theo loại hình giao thông.

		Chỉ tiêu (%)		2001		2002		2003		2004		2005

		Vốn đầu tư cho xây dựng KCHT GTVT		100		100		100		100		100

		Đường bộ		73.94		60.52		58.80		75.49		67.34

		Đường sắt		4.93		3.35		3.27		2.81		3.38

		Đường thuỷ nội địa		3.25		2.46		2.71		2.03		2.49

		Đường hàng hảI		9.92		12.27		11.29		2.50		8.26

		Đường hàng không		7.97		21.40		23.92		17.16		18.53

		Bảng 8: Các nguồn vốn huy động để đầu tư phát triển KCHT GTVT trong giai đoạn 2000- 2004

		Chỉ tiêu		2001		2002		2003		2004		Tổng 4 năm

		Tổng VĐT toàn XH cho KCHTGT		6.3325		10.7687		10.4166		14.816		42.3338

		Vốn ngân sách (ngoài ODA)		1.9		2.44		2.362		2.639		9.341

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		-97.56		-97.64		-97.36

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		28.42		-3.20		11.73

		Vốn tín dụng ưu đãI		1.24		1.62		0.747		0.473		4.08

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		30.65		-39.76		-61.85

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		30.65		-53.89		-36.68

		Vốn ODA		2.51		3.47		3.758		5.401		15.139

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		38.25		49.72		115.18

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		38.25		8.30		43.72

		Vốn tráI phiếu chính phủ		0.192		1.75		1.886		4.037		7.865

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		811.46		882.29		2002.60

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		811.46		7.77		114.05

		Vốn của doanh nghiệp nhà nước		0.41		0.45		0.62		0.928		2.408

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		9.76		51.22		126.34

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		9.76		37.78		49.68

		Vốn từ khu vực dân cư và tư nhân		0.03		0.234		0.243		0.31		0.817

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		680.00		710.00		933.33

		Tốc độ liên hoàn liên hoàn (%)		100		680.00		3.85		27.57

		Vốn trực tiếp nước ngoàI		0.05		0.804		0.8		1.028		2.682

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		1508.00		1500.00		1956.00

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		1508.00		-0.50		28.50

		Bảng 9: cơ cấu đầu tư phân theo nguồn vốn

		Chỉ tiêu		2001		2002		2003		2004

		Tổng VĐT toàn XH cho KCHTGT		100		100		100		100		100

		Vốn NSNN (bao gồm ODA)		69.6407422029		54.8812762915		58.7523760152		54.2656587473		0.2206511109

		Vốn tín dụng ưu đãI		19.5815238847		15.0435985774		7.171245896		3.1924946004		0.0963768903

		Vốn tráI phiếu chính phủ		3.0319778918		16.2508009323		18.1057158766		27.2475701944		0.3576102311

		Vốn của doanh nghiệp nhà nước		6.4745361232		4.1787773826		5.952038093		6.2634989201		0.1857853535

		Vốn từ khu vực dân cư và tư nhân		0.4737465456		2.172964239		2.33281493		2.0923326134		0.0568812627

		Vốn trực tiếp nước ngoàI		0.789577576		7.4660822569		7.6800491523		6.9384449244		0.0192989999
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		Bảng 4: vốn đầu tư xây dựng mạng lưới đường bộ

				2001		2002		2003		2004		4năm

		Tổng VĐT cho xây dựng HT đường bộ		4.682		6.517		6.125		11.185		28.509

		Trong đó:

		Đường		3.521		5.237		4.739		5.619		19.116		Đường		19.116

		Tỷ trọng		75.20		80.36		77.37		50.24				Cỗu		7.286		-0.056812933		-0.1606268364		0.9620770128

				100		48.74		-9.51		18.57				Hầm		2.107

		Xây dựng mới		1.356		3.195		3.025		2.256		9.832				2.3561946903		0.9467918623		0.745785124		4.3581560284

		CẢI tạo nâng cấp		2.165		2.042		1.714		3.363		9.284				0.6148821358		0.3899178919		0.3616796793		0.5985050721

		Cçu		0.781		1.025		1.116		4.364		7.286

		Tỷ trọng		16.68		15.73		18.22		39.02

				100		31.2419974392		8.8780487805		291.0394265233						0.3124199744		0.0887804878		2.9103942652

																0.3124199744		0.4289372599		4.5877080666

		Xây dựng mới		0.698		0.886		1.113		4.214		6.911				0.2693409742		0.2562076749		2.786163522

		CẢI tạo nâng cấp		0.083		0.139		0.03		0.15		0.402				0.188		0.227		3.101

		Hầm		0.38		0.255		0.27		1.202

		Tỷ trọng		8.12		3.91		4.41		10.75

				100		-32.8947368421		5.8823529412		345.1851851852						0		0

														27.1837317993

		Bảng 5: vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đường sắt

				2001		2002		2003		2004		4năm

		VĐT xây dựng hạ tầng đường sắt		0.312		0.361		0.341		0.417		1.431

		Xây dựng đường sắt		0.15		0.12		0.11		0.16		Xây dựng đường sắt		0.54

				100		-20		-26.6666666667		6.6666666667		Xây dựng Cỗu sắt		0.439

				100		-20		-8.33		45.45		Xây dựng Hầm sắt		0.191

		Xây dựng Cỗu sắt		0.017		0.084		0.15		0.188		Xây dựng ga và hệ thống TTTH		0.261

				100		394.1176470588		782.3529411765		1005.8823529412

				100		394.12		78.57		25.33

		Xây dựng Hầm sắt		0.065		0.083		0.043		0

				100		27.6923076923		-33.8461538462		-100

				100		27.69		-48.19		-100

		Xây dựng ga và hệ thống TTTH		0.08		0.074		0.038		0.069

		Tỷ trọng (%)		100		-7.50		-52.50		-13.75

				100		-7.5		-48.6486486486		81.5789473684

		Bảng 8: Hàng không

				2001		2002		2003		2004

		VĐT xây dựng HT hàng không		0.505		2.305		2.492		2.543		7.845

		Trong đó

		Cảng hàng không Nội BÀI		0.105		0.205		0.127		0.12		Cảng hàng không Nội BÀI		0.557

		Tỷ trọng (%)		20.7920792079		8.8937093275		5.0963081862		4.7188360204		Cảng hàng không Tân Sơn Nhất		1

		Cảng hàng không Tân Sơn Nhất		0		0		0.2		0.8		Các dự án xây dựng cảng khác		0.2

		Tỷ trọng (%)		0		0		8.025682183		31.458906803		Các dự án đầu tư máy bay		6.088

		Các dự án xây dựng cảng khác		0		0		0.02		0.18

		Tỷ trọng (%)		0		0		0.8025682183		7.0782540307				0

		Các dự án đầu tư máy bay		0.4		2.1		2.145		1.443

		Tỷ trọng (%)		79.2079207921		91.1062906725		86.0754414125		56.7440031459

		Bảng 6: đường thuỷ nội địa

				2001		2002		2003		2004

		VĐT xây dựng hạ tầng đường thuỷ nội địa		0.2055		0.2647		0.2826		0.301

		1.Hai tuyến đường thuỷ phía Nam và
 cảng Cần Thơ (vốn ODA)		0.11		0.15		0.14		0.15

		Tốc độ gia tăng định gốc		100		36.3636363636		27.2727272727		36.3636363636		Hai tuyến đường thuỷ phía Nam và cảng Cần Thơ (vốn ODA)		0.55

				100		36.36		-6.67		7.14		Phà Mê K«ng GĐ2 ( ADB)		0.089

		2.Phà Mê Kông GĐ2 ( ADB)		0.0515		0.0107		0.0168		0.01		Các dự án sử dụng vốn trong nước:		0.4148

				100		-79.2233009709		-67.3786407767		-80.5825242718

				100		-79.22		57.01		-40.48

		3.Các dự án sử dụng vốn trong nước:		0.044		0.104		0.1258		0.141

				100		136.3636363636		185.9090909091		220.4545454545		2.3636363636		1.2096153846		1.1208267091

				100		136.36		20.96		12.08		3.2045454545		1.4743100026

		Xây dựng các tuyến vận tảI thuỷ		0.019		0.042		0.057		0.095		Xây dựng các tuyến vận tảI thuỷ		0.213

		Tỷ trọng so với (3) (%)		43.18		40.38		45.31		67.38		Nạo vét, cảI tạo sông		0.0217

		Nạo vét, cảI tạo sông		0.003		0.004		0.0078		0.0069		Bến khách, cảng sông và các công trình phụ trợ		0.1801

		Tỷ trọng so với (3) (%)		6.82		3.85		6.20		4.89

		Bến khách, cảng sông và các công trình phụ trợ		0.022		0.058		0.061		0.0391

		Tỷ trọng so với (3) (%)		50		55.7692307692		48.4896661367		27.7304964539		-0.3590163934

		Bảng 7: Đường hàng hảI:

				2001		2002		2003		2004

		VĐT xây dựng HT đường biển		0.628		1.321		1.176		0.37		3.495

		Trong đó										0

		Cảng Tiên Sa- Đà Nẵng		0.195		0.265		0.17		0.19		Cảng Tiên Sa- Đà Nẵng		0.82

		Tỷ trọng (%)		31.05		20.06		14.46		51.35		Cảng HẢI Phòng GĐ II		0.54

		Cảng HẢI Phòng giai đoạn II		0.05		0.06		0.43		0		Cảng Cái Lân		1.134

		Tỷ trọng (%)		7.96		4.54		36.56		0.00		Cảng Cửa Lò		0.1

		Cảng CÁI Lân		0.229		0.712		0.193		0		Cảng Nha Trang		0.12

		Tỷ trọng (%)		36.46		53.90		16.41		0.00		Cảng Quy Nhơn		0.121

		Cảng Cửa Lò		0.04		0.02		0.02		0.02		Đài thông tin duyên hảI		0.3

		Tỷ trọng (%)		6.37		1.51		1.70		5.41		Tàu tìm kiếm cứu nạn		0.329

		Cảng Nha Trang		0.02		0.04		0.05		0.01		Dự án quan sát ven biển		0.031

		Tỷ trọng (%)		3.18		3.03		4.25		2.70

		Cảng Quy Nhơn		0.001		0.03		0.05		0.04

		Tỷ trọng (%)		0.16		2.27		4.25		10.81

		ĐàI thông tin duyên hảI		0.073		0.184		0.043		0						0

		Tỷ trọng (%)		11.62		13.93		3.66		0.00						0		0

		Tàu tìm kiếm cứu nạn		0.02		0.01		0.189		0.11

		Tỷ trọng (%)		3.18		0.76		16.07		29.73

		Dự án quan sát ven biển		0		0		0.031		0

		Tỷ trọng (%)		0.00		0.00		2.64		0.00
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		Bảng 8: Các nguồn vốn huy động để đầu tư phát triển KCHT GTVT trong giai đoạn 2000- 2004

		Chỉ tiêu		2001		2002		2003		2004

		Tổng VĐT toàn XH cho KCHTGT		6.3325		10.7687		10.4166		14.816		42.3338

		Vốn ngân sách (bao gồm ODA)		4.41		5.301		5.291		8.04		Vốn ngân sách (bao gồm ODA)		23.042

		Tốc độ tăng định gốc (%)		100		20.20		19.98		82.31		Vốn tín dụng ĐTPT của nhà nước		3.668

		Tốc độ tăng liên hoàn (%)		100		20.20		-0.19		51.96		Vốn trái phiếu chính phủ		6.2367

		Vốn tín dụng ĐTPT của nhà nước		1.24		1.208		0.747		0.473		Vốn của doanh nghiệp nhà nước		6.3021

		Tốc độ tăng định gốc (%)		100		-2.58		-39.76		-61.85		Vốn từ khu vực dân cư và tư nhân		1.91

		Tốc độ tăng liên hoàn (%)		100		-2.58		-38.16		-36.68		Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoàI		1.175

		Vốn tráI phiếu chính phủ		0.192		1.3367		1.286		3.422

		Tốc độ tăng định gốc (%)		100		596.20		569.79		1682.29

		Tốc độ tăng liên hoàn (%)		100		596.20		-3.79		166.10

		Vốn của doanh nghiệp nhà nước		0.4105		2.105		2.2436		1.543				69.6407422029		49.225997567		50.7939250811		54.2656587473

		Tốc độ tăng định gốc (%)		100		412.79		446.55		275.88

		Tốc độ tăng liên hoàn (%)		100		412.79		6.58		-31.23

		Vốn từ khu vực dân cư và tư nhân		0.05		0.506		0.526		0.828				0.0451176129

		Tốc độ tăng định gốc (%)		100		912		952		1556				0.302

		Tốc độ tăng liên hoàn (%)		100		912		3.95256917		57.4144486692

		Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoàI		0.03		0.312		0.323		0.51				0.0277555995

		Tốc độ tăng định gốc (%)		100		940		976.6666666667		1600				0.293		0.48

		Tốc độ tăng liên hoàn (%)		100		940		3.5256410256		57.8947368421

				6.3325		10.7687		10.4166		14.816

				0		0		0		0

		Chỉ tiêu		2001		2002		2003		2004

		Tổng VĐT toàn XH cho KCHTGT		100		100		100		100		100

		Vốn NSNN (gồm cả ODA)		69.64		49.23		50.79		54.27		0.5442932125

		Vốn tín dụng ĐTPT nhà nước		19.58		11.22		7.17		3.19		0

		Vốn tráI phiếu chính phủ		3.03		12.41		12.35		23.10		0

		Vốn của doanh nghiệp nhà nước		6.48		19.55		21.54		10.41		0.0866447142

		Vốn từ khu vực dân cư và tư nhân		0.47		4.70		5.05		5.59		0

		Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoàI		0.79		2.90		3.10		3.44		0

		Chỉ tiêu		2001		2002		2003		2004

		Tổng VĐT toàn xã hội		145.6		163.3		170.3		176.8				656

		Trong đó:										Vốn NSNN (gồm cả ODA)		148.5

		Vốn NSNN (gồm cả ODA)		35.9		37.3		37.5		37.8		Vốn tín dụng ĐTPT nhà nước		91.2

		So với tổng số (%)		24.66		22.84		22.02		21.38		Vốn của doanh nghiệp nhà nước		122.3

		Vốn tín dụng ĐTPT nhà nước		20.3		22.4		23.5		25		Vốn từ khu vực dân cư và tư nhân		172.1

		So với tổng số (%)		13.94		13.72		13.80		14.14		Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoàI		121.9

		Vốn của doanh nghiệp nhà nước		24.4		28.9		33		36

		So với tổng số (%)		16.76		17.70		19.38		20.36

		Vốn từ khu vực dân cư và tư nhân		35.9		43.9		45.3		47

		So với tổng số (%)		24.66		26.88		26.60		26.58

		Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoàI		29.1		30.8		31		31

		So với tổng số (%)		19.99		18.86		18.20		17.53
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		Bảng 9: cơ cấu đầu tư phân theo nguồn vốn

		Chỉ tiêu		2001		2002		2003		2004

		Tổng VĐT toàn XH cho KCHTGT		100		100		100		100

		Vốn NSNN (bao gồm ODA)		69.64		54.88		58.75		54.27

		Vốn tín dụng ưu đãI		19.58		15.04		7.17		3.19

		Vốn tráI phiếu chính phủ		3.03		16.25		18.11		27.25

		Vốn của doanh nghiệp nhà nước		6.47		4.18		5.95		6.26

		Vốn từ khu vực dân cư và tư nhân		0.47		2.17		2.33		2.09

		Vốn trực tiếp nước ngoàI		0.79		7.47		7.68		6.94

		Bảng11: nguồn vốn và cơ cấu nguồn vốn đầu tư được huy động xây dựng KCHT 
cho từng ngành giao thông trong giai đoạn 2001- 2004

		Chỉ tiêu		Đơn vị		Đường
bộ		Đường
sắt		Đường
thủy		Đường
hàng hảI		Đường
hàng không

		Tổng VĐT toàn XH cho KCHTGT		nghìn tỷ		28.509		1.431		1.0538		3.495		7.845		42.3338

				%		100		100		100		100		100

		Vốn ngân sách (gồm cả ODA)		%		62.96		2.3641092		12.54		4.07		3.05		23.042		18.4967623227

		Vốn tín dụng ĐTPT của nhà nước		%		7.005		12.93		47.8		22.6		5.27		3.668		3.88910165

		Vốn tráI phiếu chính phủ (TP doanh nghiệp)		%		22.57		20.11		0		0		0		6.2367

		Vốn của doanh nghiệp nhà nước		%		1.04		1.715		33.9		16.4		14.74		6.3021		6.7222554

		VĐT của dân cư và tư nhân		%		2.865		0		0		0		0		1.357		2.40780645

		VĐT trực tiếp nước ngoàI		%		5.87		0		0		0		0		1.728		0.81678285

																		1.6734783

						102.31		37.1191092		94.24		43.07		23.06				34.0061869727

								0.6296257322





		Chỉ tiêu		TH 
2001-2004		KH
2005		DKTH
2001-2005		Kế hoạch 2006-2010

										tổng số 
2006-2010		2006		2007		2008		2009		2010		Tăng TB

		Tổng VĐT phát triển KCHTGTVT		42.3338		27.933		70.2668		199.229		35.91		38.552		39.616		41.48		43.661				1.0735728209		1.0275990869		1.0470516963		1.0525795564		1.2158451685		1.0673153557

		Tốc độ phát triển liên hoàn						100		183.532		100		7.3572820941		2.7599086947		4.7051696284		5.2579556413		0.0673153557												0

		1. Đường bộ		28.509		19.97		48.479		134.48		25.91		23.98		26.4		28.31		29.88				0.9255113856		1.1009174312		1.0723484848		1.0554574355		1.1532226939		1.0486673021

		Tốc độ phát triển liên hoàn						100		177.398		100		-7.4488614435		10.0917431193		7.2348484848		5.5457435535		0.0486673021												0

		2. Đường sắt		1.431		1.391		2.822		16.754		3.039		3.24		3.34		3.67		3.461				1.0661401777		1.0308641975		1.0988023952		0.9430517711		1.1388614676		1.0442960446

		Tốc độ phát triển liên hoàn						100		493.692		100		6.614017769		3.0864197531		9.880239521		-5.6948228883		0.0442960446												0

		3. Đường thuỷ nội địa		1.0538		0.859		1.9128		8.257		1.087		1.48		1.78		2.01		1.9				1.3615455382		1.2027027027		1.1292134831		0.9452736318		1.7479300828		1.2045958213

		Tốc độ phát triển liên hoàn						100		331.671		100		36.1545538178		20.2702702703		12.9213483146		-5.4726368159		0.2045958213												0

		4. Đường hàng hảI		3.495		2.77		6.265		18.24		3.02		3.26		3.59		3.98		4.39				1.0794701987		1.1012269939		1.1086350975		1.1030150754		1.4536423841		1.1327981361

		Tốc độ phát triển liên hoàn						100		191.141		100		7.9470198675		10.1226993865		10.8635097493		10.3015075377		0.1327981361												0

		5. Đường hàng không		7.845		2.943		10.788		21.498		2.854		6.592		4.506		3.51		4.03				2.3097407148		0.6835558252		0.7789613848		1.1481481481		1.4120532586		1.1218902123

		Tốc độ phát triển liên hoàn						100		99.276974416		100		130.9740714786		-31.6444174757		-22.103861518		14.8148148148		0.1218902123
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		Doanh thu vận tảI

				2001		2002		2003		2004

		toàn ngành		21662		23661		24997		27507		97827

		Ngành đường bộ		2470		2469.1		2494.2		2639.2		10072.5		0.1029623724

		Ngành đường sắt		1550		1635		1755		1900		6840		0.0699193474

		Ngành đường sông		2286		2424		2656		2798		10164		0.103897697

		Ngành đường biển		4846		5212.9		5879.8		6761.8		22700.5		0.2320473898

		Ngành hàng không		10510		11920		12212		13408		48050		0.4911731935

				0.1140245591		0.104353155		0.0997799736		0.0959464863

						1.0922814145		1.0564642238		1.1004120494		1.2698273474		1.0828830569		0.0828830569

						0.9996356275		1.0101656474		1.0581348729		1.0685020243		1.0223315957		0.0223315957

						1.0548387097		1.0733944954		1.0826210826		1.2258064516		1.0702222299		0.0702222299

						1.0603674541		1.095709571		1.0534638554		1.2239720035		1.0696880925		0.0696880925

						1.0757119274		1.1279326287		1.1500051022		1.3953363599		1.1174453786		0.1174453786

						1.1341579448		1.0244966443		1.0979364559		1.275737393		1.0845604463		0.0845604463
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		Chỉ tiêu		Đơn vị		Năng lực
 có đến 2000		Năng lực tăng thêm

								2001		2002		2003		2004

		1. Đường bộ

		- Đường làm mới và nâng cấp		km		209490		12878		14423.36		16154.1632		17931.121152		1.12		1.12		1.11		1.392384		1.1166566965		0.1166566965

		+ Trung ương		km		13220		1118		1252.16		1402.4192		1556.685312		1.12		1.12		1.11		1.392384		1.1166566965		0.1166566965

		+ Địa phương		km		196270		13020		14582.4		16332.288		18128.83968		1.12		1.12		1.11		1.392384		1.1166566965		0.1166566965

		Cầu trên các quốc lộ		m				10800		12050		12260		12500		1.1157407407		1.0174273859		1.0195758564		1.1574074074		1.0499342082		0.0499342082

		2. Đường Sắt

		- Số Km đường sắt (chính tuyến)		km		2632

		KhôI phục và làm mới cầu ĐS		m				1096		1284		1510		2200		1.1715328467		1.1760124611		1.4569536424		2.0072992701		1.2614519397		0.2614519397

		Thay ray và tà vet		km				44		52		65		76		1.1818181818		1.25		1.1692307692		1.7272727273		1.1998316262		0.1998316262

		Năng lực Đ/s Thông Nhất		Triệu tấn		45		45		54		54		57.5		1.2		1		1.0648148148		1.2777777778		1.0851383453		0.0851383453

		3. Đường sông

		- Số km đường sông		km		41900

		- Số km đường sông đưa vào khai thác		km		11226		24		38		35		30		1.5833333333		0.9210526316		0.8571428571		1.25		1.077217345		0.077217345

		Cầu cảng làm mới		m				86		109		138		200		1.2674418605		1.2660550459		1.4492753623		2.3255813953		1.3248819442		0.3248819442

		CẢI lạo luồng lạch		km				95		126		158		280		1.3263157895		1.253968254		1.7721518987		2.9473684211		1.433765553		0.433765553

		4. Đường biển

		Cầu cảng làm mới		m				156		198		250		360		1.2692307692		1.2626262626		1.44		2.3076923077		1.321476063		0.321476063

		5. Hàng không

		Số tàu bay sở hữu		chiếc		6		8		11		13		17		1.375		1.1818181818		1.3076923077		2.125		1.2856407953		0.2856407953

		Chỉ tiêu		Tốc độ tăng trưởng liên hoàn

				2001		2002		2003		2004		trung bình 4 năm

		1. §­­êng bé

		- Đưường làm mới và nâng cấp		100		12		12		11		0.117

		+ Trung ­­¬ng		100		12		12		11		0.117

		+ Địa phưương		100		12		12		11		0.117

		- Cầu trên các quốc lộ		100		11.5740740741		1.7427385892		1.9575856444		0.050

		2. Đưường Sắt

		- Số Km đưường sắt (chính tuyến)

		- Khôi phục và làm mới cầu ĐS		100		17.1532846715		17.6012461059		45.6953642384		0.261

		- Thay ray và tà vẹt		100		18.1818181818		25		16.9230769231		0.200

		- Năng lực Đ/s Thống Nhất		100		20		0		6.4814814815		0.085

		3. Đưường sông

		- Số km đưường sông

		- Số km đưường sông đưa vào khai thác		100		58.3333333333		-7.8947368421		-14.2857142857		0.077

		- Cầu cảng làm mới		100		26.7441860465		26.6055045872		44.9275362319		0.325

		- Cải tạo luồng lạch		100		32.6315789474		25.3968253968		77.2151898734		0.434

		4. Đường biển

		- Cầu cảng làm mới		100		26.9230769231		26.2626262626		44		0.321

		4. Hàng không

		- Số tàu bay sở hữu		100		37.5		18.1818181818		30.7692307692		0.286





		chỉ tiêu		Đơn vị		2001		2002		2003		2004

		1.Vận tải hàng hoá

				1000 TÊn		223242.7		238392.9		255375.1		273370.040631497

				Tr.TKm		49810.2		54491.9		57415		63210		1.0678642572		1.071236182		1.0704647424		0

		Trong nước		1000 Tấn		212594.9		225624.6		241587.9		258611.32913537		1.2245419027		1.0698540875		0.0698540875

				Tr.TKm		20794.5		23702.6		25148.5		27686.7836802229		1.093990789		1.053642835		1.1009318122

		Ngoài nước		1000 Tấn		10647.8		12768.3		13787.2		14758.711496127		1.2690171893		1.0826527124

				Tr.TKm		29015		30789.3		32266.5		35523.2163197771

		Phân theo ngành:

		- Đường sắt		1000 Tấn		6456.7		7051.9		8284.8		8868.5862976611

				Tr.TKm		2054.4		2391.5		2703.3		2976.1489680397

		- Đường bộ		1000 Tấn		151483		160816		172094.5		184221.094607333

				Tr.TKm		8095.4		8673.6		9219.4		10149.9307498041

		- Đường sông		1000 Tấn		48488		49913		53188.2		56936.0928105998

				Tr.TKm		4672.4		4801.7		5099.9		5614.6421492641

		- Đường biển		1000 Tấn		16815		20612		21807.6		23344.2669159031

				Tr.TKm		34829.8		38465.7		40215.6		44274.6333884873

		Hang không				55		66.6		77.5		81.4

						140		171		186		188

		2.Vận tải hành khách

				Tr.HK		803.8		832.3		871.4		906.3674684994		1.0354565812		1.046978253		1.0401279189

				Tr.HKKm		36917.9		38336		40238.1		42210		1.1276032203		1.0408435034

		-Trong đó:												1.0384122607		1.0496165484		1.049005793

		-Đường Sắt		Tr.HK		10.6		10.8		11.9		12.3770904926		1.1433478069		1.0456655199

				Tr.HKKm		3426.1		3697.2		4198.9		4404.6704242994

		-Đường bộ		Tr.HK		655.4		683.5		718.2		746.993814433

				Tr.HKKm		24237.7		25199.1		26582.9		27885.6160951934

		-Đường sông		Tr.HK		133.9		134		137.1		142.5965635739

				Tr.HKKm		2484.1		2331.2		2385		2501.8788163457

		- Hàng không		Tr.HK		3.9		4		4.2		4.4

				Tr.HKKm		6110.7		6421		6349.1		6660.2426804447
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		2001		2001		2001		2001		2001		36917.9		3426.1		24237.7		2484.1		6110.7

		2002		2002		2002		2002		2002		38336		3697.2		25199.1		2331.2		6421

		2003		2003		2003		2003		2003		40238.1		4198.9		26582.9		2385		6349.1

		2004		2004		2004		2004		2004		42210		4404.6704242994		27885.6160951934		2501.8788163457		6660.2426804447
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Sheet5

						Chỉ tiêu		Năng lực tăng thêm

								2001		2002		2003		2004

						Đường bộ làm mới và nâng cấp		12878		14423.36		16154.1632		17931.121152

						Thay ray và tà vet ĐS		44		52		65		76

						Số km đường sông đưa vào khai thác		24		38		35		30

						CẢI lạo luồng lạch		95		126		158		280

						Cầu trên các quốc lộ		10800		12050		12260		12500

						Khôi phục và làm mới cầu ĐS		1096		1284		1510		2200

						Cầu cảng sông làm mới		86		109		138		200

						Cầu cảng biển làm mới		156		198		250		360

		5. Hàng không

		Số tàu bay sở hữu						8		11		13		17





Sheet1

		Bảng 1: Vốn đầu tư phát triển ngành GTVT và CSHT GTVT

		Đơn vị: nghìn tỷ đồng ( giá so sánh năm 2000)

		Chỉ tiêu		2001		2002		2003		2004		KH 2005

		Tổng vốn đầu tư toàn xã hội		145.6		163.3		170.3		176.8		184

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		12.1565934066		16.9642857143		21.4285714286		26.3736263736

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		112.1565934066		104.2865890998		103.8167938931		104.07239819

		Vốn đầu tư cho ngành GTVT		18.999		19.156		22.852		28.9		30.838

		Tỷ trọng so với tổng VĐT toàn xã hội (%)		13.0487637363		11.7305572566		13.4186729301		16.3461538462		16.7597826087

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		0.8263592821		20.2800147376		52.1132691194		62.3138059898

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		100.8263592821		119.2942159115		126.4659548398		106.7058823529

		Vốn đầu tư cho xây dựng KCHT GTVT		6.3325		10.7687		10.4166		14.816		18.177

		Tỷ trọng so với VĐT toàn ngành GTVT (%)		33.3307016159		56.2158070578		45.5828811483		51.2664359862		58.9435112524

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		70.0544808527		64.4942755626		133.9676273194		187.0430319779

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		170.0544808527		96.7303388524		142.2345103009		122.6849352052

				4.3492445055		6.5944274342		6.1166177334		8.3800904977		9.8788043478

		Bảng 2: Tình hình thực hiện vốn đầu tư phát triển KCHT GTVT các loại hình giao thông 
trong giai đoạn 2001- 2004

		Chỉ tiêu		2001		2002		2003		2004		2005

		Vốn đầu tư cho xây dựng KCHT GTVT		6.3325		10.7687		10.4166		14.816		18.177		42.3338

		Đường bộ		4.682		6.517		6.125		11.185		12.587		Đường bộ		28.509

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		39.1926527125		30.8201623238		138.8936351986		168.8381033746		Đường sắt		1.431

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		139.1926527125		93.984962406		182.612244898		112.5346446133		Đường thuỷ nội địa		1.0538

		Đường sắt		0.312		0.361		0.341		0.417		0.185		Đường hàng hảI		3.495

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		15.7051282051		9.2948717949		33.6538461538		-40.7051282051		Đường hàng không		7.845

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		115.7051282051		94.459833795		122.2873900293		44.3645083933

		Đường thuỷ nội địa		0.2055		0.2647		0.2826		0.301		0.585

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		28.8077858881		37.5182481752		46.4720194647		184.6715328467				1.067623725		1.0651096957

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		128.8077858881		106.7623724972		106.5109695683		194.3521594684				0		-1

		Đường hàng hảI		0.628		1.321		1.176		0.37		0.67				1.517571144

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		110.3503184713		87.2611464968		-41.0828025478		6.6878980892				0

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		210.3503184713		89.0234670704		31.462585034		181.0810810811				0

		Đường hàng không		0.505		2.305		2.492		2.543		4.15				1.9869990035

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		356.4356435644		393.4653465347		403.5643564356		721.7821782178				1.0811279826		1.0204654896

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		456.4356435644		108.1127982646		102.0465489567		163.1930790405				0		-1

				6.3325		10.7687		10.4166		14.816		18.177

		Bảng 3: Cơ cấu đầu tư phân theo loại hình giao thông.

		Chỉ tiêu (%)		2001		2002		2003		2004		2005

		Vốn đầu tư cho xây dựng KCHT GTVT		100		100		100		100		100

		Đường bộ		73.94		60.52		58.80		75.49		67.34

		Đường sắt		4.93		3.35		3.27		2.81		3.38

		Đường thuỷ nội địa		3.25		2.46		2.71		2.03		2.49

		Đường hàng hảI		9.92		12.27		11.29		2.50		8.26

		Đường hàng không		7.97		21.40		23.92		17.16		18.53

		Bảng 8: Các nguồn vốn huy động để đầu tư phát triển KCHT GTVT trong giai đoạn 2000- 2004

		Chỉ tiêu		2001		2002		2003		2004		Tổng 4 năm

		Tổng VĐT toàn XH cho KCHTGT		6.3325		10.7687		10.4166		14.816		42.3338

		Vốn ngân sách (ngoài ODA)		1.9		2.44		2.362		2.639		9.341

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		-97.56		-97.64		-97.36

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		28.42		-3.20		11.73

		Vốn tín dụng ưu đãI		1.24		1.62		0.747		0.473		4.08

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		30.65		-39.76		-61.85

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		30.65		-53.89		-36.68

		Vốn ODA		2.51		3.47		3.758		5.401		15.139

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		38.25		49.72		115.18

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		38.25		8.30		43.72

		Vốn tráI phiếu chính phủ		0.192		1.75		1.886		4.037		7.865

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		811.46		882.29		2002.60

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		811.46		7.77		114.05

		Vốn của doanh nghiệp nhà nước		0.41		0.45		0.62		0.928		2.408

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		9.76		51.22		126.34

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		9.76		37.78		49.68

		Vốn từ khu vực dân cư và tư nhân		0.03		0.234		0.243		0.31		0.817

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		680.00		710.00		933.33

		Tốc độ liên hoàn liên hoàn (%)		100		680.00		3.85		27.57

		Vốn trực tiếp nước ngoàI		0.05		0.804		0.8		1.028		2.682

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		1508.00		1500.00		1956.00

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		1508.00		-0.50		28.50

		Bảng 9: cơ cấu đầu tư phân theo nguồn vốn

		Chỉ tiêu		2001		2002		2003		2004

		Tổng VĐT toàn XH cho KCHTGT		100		100		100		100		100

		Vốn NSNN (bao gồm ODA)		69.6407422029		54.8812762915		58.7523760152		54.2656587473		0.2206511109

		Vốn tín dụng ưu đãI		19.5815238847		15.0435985774		7.171245896		3.1924946004		0.0963768903

		Vốn tráI phiếu chính phủ		3.0319778918		16.2508009323		18.1057158766		27.2475701944		0.3576102311

		Vốn của doanh nghiệp nhà nước		6.4745361232		4.1787773826		5.952038093		6.2634989201		0.1857853535

		Vốn từ khu vực dân cư và tư nhân		0.4737465456		2.172964239		2.33281493		2.0923326134		0.0568812627

		Vốn trực tiếp nước ngoàI		0.789577576		7.4660822569		7.6800491523		6.9384449244		0.0192989999

												0

												0

												0

												0

												0

												0

												0

												0

												0.0633536323

												0

												0

												0
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		Bảng 4: vốn đầu tư xây dựng mạng lưới đường bộ

				2001		2002		2003		2004		4năm

		Tổng VĐT cho xây dựng HT đường bộ		4.682		6.517		6.125		11.185		28.509

		Trong đó:

		Đường		3.521		5.237		4.739		5.619		19.116		Đường		19.116

		Tỷ trọng		75.20		80.36		77.37		50.24				Cỗu		7.286		-0.056812933		-0.1606268364		0.9620770128

				100		48.74		-9.51		18.57				Hầm		2.107

		Xây dựng mới		1.356		3.195		3.025		2.256		9.832				2.3561946903		0.9467918623		0.745785124		4.3581560284

		CẢI tạo nâng cấp		2.165		2.042		1.714		3.363		9.284				0.6148821358		0.3899178919		0.3616796793		0.5985050721

		Cçu		0.781		1.025		1.116		4.364		7.286

		Tỷ trọng		16.68		15.73		18.22		39.02

				100		31.2419974392		8.8780487805		291.0394265233						0.3124199744		0.0887804878		2.9103942652

																0.3124199744		0.4289372599		4.5877080666

		Xây dựng mới		0.698		0.886		1.113		4.214		6.911				0.2693409742		0.2562076749		2.786163522

		CẢI tạo nâng cấp		0.083		0.139		0.03		0.15		0.402				0.188		0.227		3.101

		Hầm		0.38		0.255		0.27		1.202

		Tỷ trọng		8.12		3.91		4.41		10.75

				100		-32.8947368421		5.8823529412		345.1851851852						0		0

														27.1837317993

		Bảng 5: vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đường sắt

				2001		2002		2003		2004		4năm

		VĐT xây dựng hạ tầng đường sắt		0.312		0.361		0.341		0.417		1.431

		Xây dựng đường sắt		0.15		0.12		0.11		0.16		Xây dựng đường sắt		0.54

				100		-20		-26.6666666667		6.6666666667		Xây dựng Cỗu sắt		0.439

				100		-20		-8.33		45.45		Xây dựng Hầm sắt		0.191

		Xây dựng Cỗu sắt		0.017		0.084		0.15		0.188		Xây dựng ga và hệ thống TTTH		0.261

				100		394.1176470588		782.3529411765		1005.8823529412

				100		394.12		78.57		25.33

		Xây dựng Hầm sắt		0.065		0.083		0.043		0

				100		27.6923076923		-33.8461538462		-100

				100		27.69		-48.19		-100

		Xây dựng ga và hệ thống TTTH		0.08		0.074		0.038		0.069

		Tỷ trọng (%)		100		-7.50		-52.50		-13.75

				100		-7.5		-48.6486486486		81.5789473684

		Bảng 8: Hàng không

				2001		2002		2003		2004

		VĐT xây dựng HT hàng không		0.505		2.305		2.492		2.543		7.845

		Trong đó

		Cảng hàng không Nội BÀI		0.105		0.205		0.127		0.12		Cảng hàng không Nội BÀI		0.557

		Tỷ trọng (%)		20.7920792079		8.8937093275		5.0963081862		4.7188360204		Cảng hàng không Tân Sơn Nhất		1

		Cảng hàng không Tân Sơn Nhất		0		0		0.2		0.8		Các dự án xây dựng cảng khác		0.2

		Tỷ trọng (%)		0		0		8.025682183		31.458906803		Các dự án đầu tư máy bay		6.088

		Các dự án xây dựng cảng khác		0		0		0.02		0.18

		Tỷ trọng (%)		0		0		0.8025682183		7.0782540307				0

		Các dự án đầu tư máy bay		0.4		2.1		2.145		1.443

		Tỷ trọng (%)		79.2079207921		91.1062906725		86.0754414125		56.7440031459

		Bảng 6: đường thuỷ nội địa

				2001		2002		2003		2004

		VĐT xây dựng hạ tầng đường thuỷ nội địa		0.2055		0.2647		0.2826		0.301

		1.Hai tuyến đường thuỷ phía Nam và
 cảng Cần Thơ (vốn ODA)		0.11		0.15		0.14		0.15

		Tốc độ gia tăng định gốc		100		36.3636363636		27.2727272727		36.3636363636		Hai tuyến đường thuỷ phía Nam và cảng Cần Thơ (vốn ODA)		0.55

				100		36.36		-6.67		7.14		Phà Mê K«ng GĐ2 ( ADB)		0.089

		2.Phà Mê Kông GĐ2 ( ADB)		0.0515		0.0107		0.0168		0.01		Các dự án sử dụng vốn trong nước:		0.4148

				100		-79.2233009709		-67.3786407767		-80.5825242718

				100		-79.22		57.01		-40.48

		3.Các dự án sử dụng vốn trong nước:		0.044		0.104		0.1258		0.141

				100		136.3636363636		185.9090909091		220.4545454545		2.3636363636		1.2096153846		1.1208267091

				100		136.36		20.96		12.08		3.2045454545		1.4743100026

		Xây dựng các tuyến vận tảI thuỷ		0.019		0.042		0.057		0.095		Xây dựng các tuyến vận tảI thuỷ		0.213

		Tỷ trọng so với (3) (%)		43.18		40.38		45.31		67.38		Nạo vét, cảI tạo sông		0.0217

		Nạo vét, cảI tạo sông		0.003		0.004		0.0078		0.0069		Bến khách, cảng sông và các công trình phụ trợ		0.1801

		Tỷ trọng so với (3) (%)		6.82		3.85		6.20		4.89

		Bến khách, cảng sông và các công trình phụ trợ		0.022		0.058		0.061		0.0391

		Tỷ trọng so với (3) (%)		50		55.7692307692		48.4896661367		27.7304964539		-0.3590163934

		Bảng 7: Đường hàng hảI:

				2001		2002		2003		2004

		VĐT xây dựng HT đường biển		0.628		1.321		1.176		0.37		3.495

		Trong đó										0

		Cảng Tiên Sa- Đà Nẵng		0.195		0.265		0.17		0.19		Cảng Tiên Sa- Đà Nẵng		0.82

		Tỷ trọng (%)		31.05		20.06		14.46		51.35		Cảng HẢI Phòng GĐ II		0.54

		Cảng HẢI Phòng giai đoạn II		0.05		0.06		0.43		0		Cảng Cái Lân		1.134

		Tỷ trọng (%)		7.96		4.54		36.56		0.00		Cảng Cửa Lò		0.1

		Cảng CÁI Lân		0.229		0.712		0.193		0		Cảng Nha Trang		0.12

		Tỷ trọng (%)		36.46		53.90		16.41		0.00		Cảng Quy Nhơn		0.121

		Cảng Cửa Lò		0.04		0.02		0.02		0.02		Đài thông tin duyên hảI		0.3

		Tỷ trọng (%)		6.37		1.51		1.70		5.41		Tàu tìm kiếm cứu nạn		0.329

		Cảng Nha Trang		0.02		0.04		0.05		0.01		Dự án quan sát ven biển		0.031

		Tỷ trọng (%)		3.18		3.03		4.25		2.70

		Cảng Quy Nhơn		0.001		0.03		0.05		0.04

		Tỷ trọng (%)		0.16		2.27		4.25		10.81

		ĐàI thông tin duyên hảI		0.073		0.184		0.043		0						0

		Tỷ trọng (%)		11.62		13.93		3.66		0.00						0		0

		Tàu tìm kiếm cứu nạn		0.02		0.01		0.189		0.11

		Tỷ trọng (%)		3.18		0.76		16.07		29.73

		Dự án quan sát ven biển		0		0		0.031		0

		Tỷ trọng (%)		0.00		0.00		2.64		0.00
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Sơ đồ cơ cấu đầu tư KCHT đường hàng không trong 4 năm 2001- 2004



		Bảng 8: Các nguồn vốn huy động để đầu tư phát triển KCHT GTVT trong giai đoạn 2000- 2004

		Chỉ tiêu		2001		2002		2003		2004

		Tổng VĐT toàn XH cho KCHTGT		6.3325		10.7687		10.4166		14.816		42.3338

		Vốn ngân sách (bao gồm ODA)		4.41		5.301		5.291		8.04		Vốn ngân sách (bao gồm ODA)		23.042

		Tốc độ tăng định gốc (%)		100		20.20		19.98		82.31		Vốn tín dụng ĐTPT của nhà nước		3.668

		Tốc độ tăng liên hoàn (%)		100		20.20		-0.19		51.96		Vốn trái phiếu chính phủ		6.2367

		Vốn tín dụng ĐTPT của nhà nước		1.24		1.208		0.747		0.473		Vốn của doanh nghiệp nhà nước		6.3021

		Tốc độ tăng định gốc (%)		100		-2.58		-39.76		-61.85		Vốn từ khu vực dân cư và tư nhân		1.91

		Tốc độ tăng liên hoàn (%)		100		-2.58		-38.16		-36.68		Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoàI		1.175

		Vốn tráI phiếu chính phủ		0.192		1.3367		1.286		3.422

		Tốc độ tăng định gốc (%)		100		596.20		569.79		1682.29

		Tốc độ tăng liên hoàn (%)		100		596.20		-3.79		166.10

		Vốn của doanh nghiệp nhà nước		0.4105		2.105		2.2436		1.543				69.6407422029		49.225997567		50.7939250811		54.2656587473

		Tốc độ tăng định gốc (%)		100		412.79		446.55		275.88

		Tốc độ tăng liên hoàn (%)		100		412.79		6.58		-31.23

		Vốn từ khu vực dân cư và tư nhân		0.05		0.506		0.526		0.828				0.0451176129

		Tốc độ tăng định gốc (%)		100		912		952		1556				0.302

		Tốc độ tăng liên hoàn (%)		100		912		3.95256917		57.4144486692

		Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoàI		0.03		0.312		0.323		0.51				0.0277555995

		Tốc độ tăng định gốc (%)		100		940		976.6666666667		1600				0.293		0.48

		Tốc độ tăng liên hoàn (%)		100		940		3.5256410256		57.8947368421

				6.3325		10.7687		10.4166		14.816

				0		0		0		0

		Chỉ tiêu		2001		2002		2003		2004

		Tổng VĐT toàn XH cho KCHTGT		100		100		100		100		100

		Vốn NSNN (gồm cả ODA)		69.64		49.23		50.79		54.27		0.5442932125

		Vốn tín dụng ĐTPT nhà nước		19.58		11.22		7.17		3.19		0

		Vốn tráI phiếu chính phủ		3.03		12.41		12.35		23.10		0

		Vốn của doanh nghiệp nhà nước		6.48		19.55		21.54		10.41		0.0866447142

		Vốn từ khu vực dân cư và tư nhân		0.47		4.70		5.05		5.59		0

		Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoàI		0.79		2.90		3.10		3.44		0

		Chỉ tiêu		2001		2002		2003		2004

		Tổng VĐT toàn xã hội		145.6		163.3		170.3		176.8				656

		Trong đó:										Vốn NSNN (gồm cả ODA)		148.5

		Vốn NSNN (gồm cả ODA)		35.9		37.3		37.5		37.8		Vốn tín dụng ĐTPT nhà nước		91.2

		So với tổng số (%)		24.66		22.84		22.02		21.38		Vốn của doanh nghiệp nhà nước		122.3

		Vốn tín dụng ĐTPT nhà nước		20.3		22.4		23.5		25		Vốn từ khu vực dân cư và tư nhân		172.1

		So với tổng số (%)		13.94		13.72		13.80		14.14		Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoàI		121.9

		Vốn của doanh nghiệp nhà nước		24.4		28.9		33		36

		So với tổng số (%)		16.76		17.70		19.38		20.36

		Vốn từ khu vực dân cư và tư nhân		35.9		43.9		45.3		47

		So với tổng số (%)		24.66		26.88		26.60		26.58

		Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoàI		29.1		30.8		31		31

		So với tổng số (%)		19.99		18.86		18.20		17.53
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cơ cấu vốn đầu tư phát triển toàn xã hội phân theo nguồn vốn giai đoạn 2001-2004
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Cơ cấu vốn đầu tư KCHT GTVT 
phân theo nguồn vốn giai đoạn 2001- 2004
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		Bảng 9: cơ cấu đầu tư phân theo nguồn vốn

		Chỉ tiêu		2001		2002		2003		2004

		Tổng VĐT toàn XH cho KCHTGT		100		100		100		100

		Vốn NSNN (bao gồm ODA)		69.64		54.88		58.75		54.27

		Vốn tín dụng ưu đãI		19.58		15.04		7.17		3.19

		Vốn tráI phiếu chính phủ		3.03		16.25		18.11		27.25

		Vốn của doanh nghiệp nhà nước		6.47		4.18		5.95		6.26

		Vốn từ khu vực dân cư và tư nhân		0.47		2.17		2.33		2.09

		Vốn trực tiếp nước ngoàI		0.79		7.47		7.68		6.94

		Bảng11: nguồn vốn và cơ cấu nguồn vốn đầu tư được huy động xây dựng KCHT 
cho từng ngành giao thông trong giai đoạn 2001- 2004

		Chỉ tiêu		Đơn vị		Đường
bộ		Đường
sắt		Đường
thủy		Đường
hàng hảI		Đường
hàng không

		Tổng VĐT toàn XH cho KCHTGT		nghìn tỷ		28.509		1.431		1.0538		3.495		7.845		42.3338

				%		100		100		100		100		100

		Vốn ngân sách (gồm cả ODA)		%		62.96		2.3641092		12.54		4.07		3.05		23.042		18.4967623227

		Vốn tín dụng ĐTPT của nhà nước		%		7.005		12.93		47.8		22.6		5.27		3.668		3.88910165

		Vốn tráI phiếu chính phủ (TP doanh nghiệp)		%		22.57		20.11		0		0		0		6.2367

		Vốn của doanh nghiệp nhà nước		%		1.04		1.715		33.9		16.4		14.74		6.3021		6.7222554

		VĐT của dân cư và tư nhân		%		2.865		0		0		0		0		1.357		2.40780645

		VĐT trực tiếp nước ngoàI		%		5.87		0		0		0		0		1.728		0.81678285

																		1.6734783

						102.31		37.1191092		94.24		43.07		23.06				34.0061869727

								0.6296257322





		Chỉ tiêu		TH 
2001-2004		KH
2005		DKTH
2001-2005		Kế hoạch 2006-2010

										tổng số 
2006-2010		2006		2007		2008		2009		2010		Tăng TB

		Tổng VĐT phát triển KCHTGTVT		42.3338		27.933		70.2668		199.229		35.91		38.552		39.616		41.48		43.661				1.0735728209		1.0275990869		1.0470516963		1.0525795564		1.2158451685		1.0673153557

		Tốc độ phát triển liên hoàn						100		183.532		100		7.3572820941		2.7599086947		4.7051696284		5.2579556413		0.0673153557												0

		1. Đường bộ		28.509		19.97		48.479		134.48		25.91		23.98		26.4		28.31		29.88				0.9255113856		1.1009174312		1.0723484848		1.0554574355		1.1532226939		1.0486673021

		Tốc độ phát triển liên hoàn						100		177.398		100		-7.4488614435		10.0917431193		7.2348484848		5.5457435535		0.0486673021												0

		2. Đường sắt		1.431		1.391		2.822		16.754		3.039		3.24		3.34		3.67		3.461				1.0661401777		1.0308641975		1.0988023952		0.9430517711		1.1388614676		1.0442960446

		Tốc độ phát triển liên hoàn						100		493.692		100		6.614017769		3.0864197531		9.880239521		-5.6948228883		0.0442960446												0

		3. Đường thuỷ nội địa		1.0538		0.859		1.9128		8.257		1.087		1.48		1.78		2.01		1.9				1.3615455382		1.2027027027		1.1292134831		0.9452736318		1.7479300828		1.2045958213

		Tốc độ phát triển liên hoàn						100		331.671		100		36.1545538178		20.2702702703		12.9213483146		-5.4726368159		0.2045958213												0

		4. Đường hàng hảI		3.495		2.77		6.265		18.24		3.02		3.26		3.59		3.98		4.39				1.0794701987		1.1012269939		1.1086350975		1.1030150754		1.4536423841		1.1327981361

		Tốc độ phát triển liên hoàn						100		191.141		100		7.9470198675		10.1226993865		10.8635097493		10.3015075377		0.1327981361												0

		5. Đường hàng không		7.845		2.943		10.788		21.498		2.854		6.592		4.506		3.51		4.03				2.3097407148		0.6835558252		0.7789613848		1.1481481481		1.4120532586		1.1218902123

		Tốc độ phát triển liên hoàn						100		99.276974416		100		130.9740714786		-31.6444174757		-22.103861518		14.8148148148		0.1218902123

										172.2

												2005		2006		2007		2008		2009		2010

						86.2				Tổng VĐT phát triển KCHTGTVT		27.933		35.91		38.552		39.616		41.48		43.661		227.152

						10.41				Đường bộ		19.97		25.91		23.98		26.4		28.31		29.88				Đường bộ		134.48

						39.53				Đường sắt		1.391		3.039		3.24		3.34		3.67		3.461				Đường sắt		16.75

						22		199.14		Đường thuỷ nội địa		0.859		1.087		1.48		1.78		2.01		1.9				Đường thuỷ nội địa		8.257

						22				Đường hàng hảI		2.77		3.02		3.26		3.59		3.98		4.39				Đường hàng hảI		18.24

						19				Đường hàng không		2.943		2.854		6.592		4.506		3.51		4.03				Đường hàng không		21.492

																										Đường bộ		48.479

																										Đường sắt		2.822

																										Đường thuỷ nội địa		1.9128

																										Đường hàng hảI		6.265

																										Đường hàng không		10.788
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Sơ đồ cơ cấu vốn đầu tư phát triển KCHTGTVT giai đoạn 2001-2005
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sơ đồ cơ cấu vốn đầu tư phát trỉên
 KCHTGTVT giai đoạn 2006-2010



		

		Doanh thu vận tảI

				2001		2002		2003		2004

		toàn ngành		21662		23661		24997		27507		97827

		Ngành đường bộ		2470		2469.1		2494.2		2639.2		10072.5		0.1029623724

		Ngành đường sắt		1550		1635		1755		1900		6840		0.0699193474

		Ngành đường sông		2286		2424		2656		2798		10164		0.103897697

		Ngành đường biển		4846		5212.9		5879.8		6761.8		22700.5		0.2320473898

		Ngành hàng không		10510		11920		12212		13408		48050		0.4911731935

				0.1140245591		0.104353155		0.0997799736		0.0959464863

						1.0922814145		1.0564642238		1.1004120494		1.2698273474		1.0828830569		0.0828830569

						0.9996356275		1.0101656474		1.0581348729		1.0685020243		1.0223315957		0.0223315957

						1.0548387097		1.0733944954		1.0826210826		1.2258064516		1.0702222299		0.0702222299

						1.0603674541		1.095709571		1.0534638554		1.2239720035		1.0696880925		0.0696880925

						1.0757119274		1.1279326287		1.1500051022		1.3953363599		1.1174453786		0.1174453786

						1.1341579448		1.0244966443		1.0979364559		1.275737393		1.0845604463		0.0845604463

		Chỉ tiêu		2001		2002		2003		2004		Số người chết		10866		13186		11864		12096

		1. Số vụ tai nạn		25831		27993		20774		17632		Số người bị thương		29449		30999		20704		15633

		Tốc độ gia tăng định gốc		100		8.37		-19.5772521389		-31.740931439		Số vụ tai nạn		25831		27993		20774		17632

		Tốc độ gia tăng liên hoàn		100		8.37		-25.7885900046		-15.1246750746

		2. Số người chết		10866		13186		11864		12096

		Tốc độ gia tăng định gốc		100		21.35		9.1846125529		11.3197128658

		Tốc độ gia tăng liên hoàn		100		21.35		-10.0257849234		1.955495617

		3. Số người bị thương		29449		30999		20704		15633

		Tốc độ gia tăng định gốc		100		5.26		-29.6954056165		-46.9150056029

		Tốc độ gia tăng liên hoàn		100		5.26		-33.2107487338		-24.4928516229
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Nghìn tỷ đồng
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		Chỉ tiêu		Đơn vị		Năng lực
 có đến 2000		Năng lực tăng thêm

								2001		2002		2003		2004

		1. Đường bộ

		- Đường làm mới và nâng cấp		km		209490		12878		14423.36		16154.1632		17931.121152						1.12		1.12		1.11		1.392384		1.1166566965		0.1166566965

		+ Trung ương		km		13220		1118		1252.16		1402.4192		1556.685312						1.12		1.12		1.11		1.392384		1.1166566965		0.1166566965

		+ Địa phương		km		196270		13020		14582.4		16332.288		18128.83968						1.12		1.12		1.11		1.392384		1.1166566965		0.1166566965

		Cầu trên các quốc lộ		m				10800		12050		12260		12500						1.1157407407		1.0174273859		1.0195758564		1.1574074074		1.0499342082		0.0499342082

		2. Đường Sắt

		- Số Km đường sắt (chính tuyến)		km		2632

		KhôI phục và làm mới cầu ĐS		m				1096		1284		1510		2200						1.1715328467		1.1760124611		1.4569536424		2.0072992701		1.2614519397		0.2614519397

		Thay ray và tà vet		km				44		52		65		76						1.1818181818		1.25		1.1692307692		1.7272727273		1.1998316262		0.1998316262

		Năng lực Đ/s Thông Nhất		Triệu tấn		45		45		54		54		57.5						1.2		1		1.0648148148		1.2777777778		1.0851383453		0.0851383453

		3. Đường sông

		- Số km đường sông		km		41900

		- Số km đường sông đưa vào khai thác		km		11226		24		38		35		30						1.5833333333		0.9210526316		0.8571428571		1.25		1.077217345		0.077217345

		Cầu cảng làm mới		m				86		109		138		200						1.2674418605		1.2660550459		1.4492753623		2.3255813953		1.3248819442		0.3248819442

		CẢI lạo luồng lạch		km				95		126		158		280						1.3263157895		1.253968254		1.7721518987		2.9473684211		1.433765553		0.433765553

		4. Đường biển

		Cầu cảng làm mới		m				156		198		250		360						1.2692307692		1.2626262626		1.44		2.3076923077		1.321476063		0.321476063

		5. Hàng không

		Số tàu bay sở hữu		chiếc		6		8		11		13		17						1.375		1.1818181818		1.3076923077		2.125		1.2856407953		0.2856407953

		Chỉ tiêu		Tốc độ tăng trưởng liên hoàn								Trung bình 
4 năm

				2001		2002		2003		2004

		1. §­­êng bé

		- Đưường làm mới và nâng cấp		100		12		12		11		0.117

		+ Trung ­­¬ng		100		12		12		11		0.117

		+ Địa phưương		100		12		12		11		0.117

		- Cầu trên các quốc lộ		100		11.574		1.743		1.958		0.050

		2. Đưường Sắt

		- Số Km đưường sắt (chính tuyến)

		- Khôi phục và làm mới cầu ĐS		100		17.153		17.601		45.695		0.261

		- Thay ray và tà vẹt		100		18.182		25		16.923		0.200

		- Năng lực Đ/s Thống Nhất		100		20		0		6.481		0.085

		3. Đưường sông

		- Số km đưường sông

		- Số km đưường sông đưa vào khai thác		100		58.333		-7.895		-14.286		0.077

		- Cầu cảng làm mới		100		26.744		26.606		44.928		0.325

		- Cải tạo luồng lạch		100		32.632		25.397		77.215		0.434

		4. Đường biển

		- Cầu cảng làm mới		100		26.923		26.263		44		0.321

		4. Hàng không

		- Số tàu bay sở hữu		100		37.500		18.182		30.769		0.286





		chỉ tiêu		Đơn vị		2001		2002		2003		2004

		1.Vận tải hàng hoá												1.Vận tải hàng hoá

				1000 Tấn		223242.7		238392.9		255375.1		273370.040631497		Tổng khối lượng HHVC		223242.7		238392.9		255375.1		273370.040631497

				Tr.TKm		49810.2		54491.9		57415		63210		Đường sắt		6456.7		7051.9		8284.8		8868.5862976611

		Trong nước		1000 Tấn		212594.9		225624.6		241587.9		258611.32913537		Đường bộ		151483		160816		172094.5		184221.094607333

				Tr.TKm		20794.5		23702.6		25148.5		27686.7836802229		Đường sông		48488		49913		53188.2		56936.0928105998

		Ngoài nước		1000 Tấn		10647.8		12768.3		13787.2		14758.711496127		Đường biển		16815		20612		21807.6		23344.2669159031

				Tr.TKm		29015		30789.3		32266.5		35523.2163197771		Hàng không		55		66.6		77.5		81.4

		Phân theo ngành:												Tổng khối lượng HHLC		49810.2		54491.9		57415		63210

		- Đường sắt		1000 Tấn		6456.7		7051.9		8284.8		8868.5862976611		Đường sắt		2054.4		2391.5		2703.3		2976.1489680397

				Tr.TKm		2054.4		2391.5		2703.3		2976.1489680397		Đường bộ		8095.4		8673.6		9219.4		10149.9307498041

		- Đường bộ		1000 Tấn		151483		160816		172094.5		184221.094607333		Đường sông		4672.4		4801.7		5099.9		5614.6421492641

				Tr.TKm		8095.4		8673.6		9219.4		10149.9307498041		Đường biển		34829.8		38465.7		40215.6		44274.6333884873

		- Đường sông		1000 Tấn		48488		49913		53188.2		56936.0928105998		Hàng không		140		171		186		188

				Tr.TKm		4672.4		4801.7		5099.9		5614.6421492641

		- Đường biển		1000 Tấn		16815		20612		21807.6		23344.2669159031

				Tr.TKm		34829.8		38465.7		40215.6		44274.6333884873

		Hang không				55		66.6		77.5		81.4

						140		171		186		188		Tổng khối lượng HKVC		803.8		832.3		871.4		906.3674684994

		2.Vận tải hành khách												Đường sắt		10.6		10.8		11.9		12.3770904926

				Tr.HK		803.8		832.3		871.4		906.3674684994		Đường bộ		655.4		683.5		718.2		746.993814433

				Tr.HKKm		36917.9		38336		40238.1		42210		Đường sông		133.9		134		137.1		142.5965635739

		-Trong đó:												Hàng không		3.9		4		4.2		4.4

		-Đường Sắt		Tr.HK		10.6		10.8		11.9		12.3770904926		Tổng khối lượng HKLC		36917.9		38336		40238.1		42210

				Tr.HKKm		3426.1		3697.2		4198.9		4404.6704242994		Đường sắt		3426.1		3697.2		4198.9		4404.6704242994

		-Đường bộ		Tr.HK		655.4		683.5		718.2		746.993814433		Đường bộ		24237.7		25199.1		26582.9		27885.6160951934

				Tr.HKKm		24237.7		25199.1		26582.9		27885.6160951934		Đường sông		2484.1		2331.2		2385		2501.8788163457

		-Đường sông		Tr.HK		133.9		134		137.1		142.5965635739		Hàng không		6110.7		6421		6349.1		6660.2426804447

				Tr.HKKm		2484.1		2331.2		2385		2501.8788163457

		- Hàng không		Tr.HK		3.9		4		4.2		4.4

				Tr.HKKm		6110.7		6421		6349.1		6660.2426804447





		2001		2001		2001		2001		2001		2001		49810.2		2054.4		8095.4		4672.4		34829.8		140

		2002		2002		2002		2002		2002		2002		54491.9		2391.5		8673.6		4801.7		38465.7		171

		2003		2003		2003		2003		2003		2003		57415		2703.3		9219.4		5099.9		40215.6		186

		2004		2004		2004		2004		2004		2004		63210		2976.1489680397		10149.9307498041		5614.6421492641		44274.6333884873		188
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Sheet1

		Bảng 1: Vốn đầu tư phát triển ngành GTVT và CSHT GTVT

		Đơn vị: nghìn tỷ đồng ( giá so sánh năm 2000)

		Chỉ tiêu		2001		2002		2003		2004		KH 2005

		Tổng vốn đầu tư toàn xã hội		145.6		163.3		170.3		176.8		184

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		12.1565934066		16.9642857143		21.4285714286		26.3736263736

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		112.1565934066		104.2865890998		103.8167938931		104.07239819

		Vốn đầu tư cho ngành GTVT		18.999		19.156		22.852		28.9		30.838

		Tỷ trọng so với tổng VĐT toàn xã hội (%)		13.0487637363		11.7305572566		13.4186729301		16.3461538462		16.7597826087

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		0.8263592821		20.2800147376		52.1132691194		62.3138059898

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		100.8263592821		119.2942159115		126.4659548398		106.7058823529

		Vốn đầu tư cho xây dựng KCHT GTVT		6.3325		10.7687		10.4166		14.816		18.177

		Tỷ trọng so với VĐT toàn ngành GTVT (%)		33.3307016159		56.2158070578		45.5828811483		51.2664359862		58.9435112524

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		70.0544808527		64.4942755626		133.9676273194		187.0430319779

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		170.0544808527		96.7303388524		142.2345103009		122.6849352052

				4.3492445055		6.5944274342		6.1166177334		8.3800904977		9.8788043478

		Bảng 2: Tình hình thực hiện vốn đầu tư phát triển KCHT GTVT các loại hình giao thông 
trong giai đoạn 2001- 2004

		Chỉ tiêu		2001		2002		2003		2004		2005

		Vốn đầu tư cho xây dựng KCHT GTVT		6.3325		10.7687		10.4166		14.816		18.177		42.3338

		Đường bộ		4.682		6.517		6.125		11.185		12.587		Đường bộ		28.509

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		39.1926527125		30.8201623238		138.8936351986		168.8381033746		Đường sắt		1.431

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		139.1926527125		93.984962406		182.612244898		112.5346446133		Đường thuỷ nội địa		1.0538

		Đường sắt		0.312		0.361		0.341		0.417		0.185		Đường hàng hảI		3.495

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		15.7051282051		9.2948717949		33.6538461538		-40.7051282051		Đường hàng không		7.845

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		115.7051282051		94.459833795		122.2873900293		44.3645083933

		Đường thuỷ nội địa		0.2055		0.2647		0.2826		0.301		0.585

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		28.8077858881		37.5182481752		46.4720194647		184.6715328467				1.067623725		1.0651096957

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		128.8077858881		106.7623724972		106.5109695683		194.3521594684				0		-1

		Đường hàng hảI		0.628		1.321		1.176		0.37		0.67				1.517571144

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		110.3503184713		87.2611464968		-41.0828025478		6.6878980892				0

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		210.3503184713		89.0234670704		31.462585034		181.0810810811				0

		Đường hàng không		0.505		2.305		2.492		2.543		4.15				1.9869990035

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		356.4356435644		393.4653465347		403.5643564356		721.7821782178				1.0811279826		1.0204654896

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		456.4356435644		108.1127982646		102.0465489567		163.1930790405				0		-1

				6.3325		10.7687		10.4166		14.816		18.177

		Bảng 3: Cơ cấu đầu tư phân theo loại hình giao thông.

		Chỉ tiêu (%)		2001		2002		2003		2004		2005

		Vốn đầu tư cho xây dựng KCHT GTVT		100		100		100		100		100

		Đường bộ		73.94		60.52		58.80		75.49		67.34

		Đường sắt		4.93		3.35		3.27		2.81		3.38

		Đường thuỷ nội địa		3.25		2.46		2.71		2.03		2.49

		Đường hàng hảI		9.92		12.27		11.29		2.50		8.26

		Đường hàng không		7.97		21.40		23.92		17.16		18.53

		Bảng 8: Các nguồn vốn huy động để đầu tư phát triển KCHT GTVT trong giai đoạn 2000- 2004

		Chỉ tiêu		2001		2002		2003		2004		Tổng 4 năm

		Tổng VĐT toàn XH cho KCHTGT		6.3325		10.7687		10.4166		14.816		42.3338

		Vốn ngân sách (ngoài ODA)		1.9		2.44		2.362		2.639		9.341

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		-97.56		-97.64		-97.36

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		28.42		-3.20		11.73

		Vốn tín dụng ưu đãI		1.24		1.62		0.747		0.473		4.08

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		30.65		-39.76		-61.85

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		30.65		-53.89		-36.68

		Vốn ODA		2.51		3.47		3.758		5.401		15.139

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		38.25		49.72		115.18

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		38.25		8.30		43.72

		Vốn tráI phiếu chính phủ		0.192		1.75		1.886		4.037		7.865

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		811.46		882.29		2002.60

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		811.46		7.77		114.05

		Vốn của doanh nghiệp nhà nước		0.41		0.45		0.62		0.928		2.408

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		9.76		51.22		126.34

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		9.76		37.78		49.68

		Vốn từ khu vực dân cư và tư nhân		0.03		0.234		0.243		0.31		0.817

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		680.00		710.00		933.33

		Tốc độ liên hoàn liên hoàn (%)		100		680.00		3.85		27.57

		Vốn trực tiếp nước ngoàI		0.05		0.804		0.8		1.028		2.682

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		1508.00		1500.00		1956.00

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		1508.00		-0.50		28.50

		Bảng 9: cơ cấu đầu tư phân theo nguồn vốn

		Chỉ tiêu		2001		2002		2003		2004

		Tổng VĐT toàn XH cho KCHTGT		100		100		100		100		100

		Vốn NSNN (bao gồm ODA)		69.6407422029		54.8812762915		58.7523760152		54.2656587473		0.2206511109

		Vốn tín dụng ưu đãI		19.5815238847		15.0435985774		7.171245896		3.1924946004		0.0963768903

		Vốn tráI phiếu chính phủ		3.0319778918		16.2508009323		18.1057158766		27.2475701944		0.3576102311

		Vốn của doanh nghiệp nhà nước		6.4745361232		4.1787773826		5.952038093		6.2634989201		0.1857853535

		Vốn từ khu vực dân cư và tư nhân		0.4737465456		2.172964239		2.33281493		2.0923326134		0.0568812627

		Vốn trực tiếp nước ngoàI		0.789577576		7.4660822569		7.6800491523		6.9384449244		0.0192989999
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												0

												0

												0.0633536323
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Sheet6

		Bảng 4: vốn đầu tư xây dựng mạng lưới đường bộ

				2001		2002		2003		2004		4năm

		Tổng VĐT cho xây dựng HT đường bộ		4.682		6.517		6.125		11.185		28.509

		Trong đó:

		Đường		3.521		5.237		4.739		5.619		19.116		Đường		19.116

		Tỷ trọng		75.20		80.36		77.37		50.24				Cỗu		7.286		-0.056812933		-0.1606268364		0.9620770128

				100		48.74		-9.51		18.57				Hầm		2.107

		Xây dựng mới		1.356		3.195		3.025		2.256		9.832				2.3561946903		0.9467918623		0.745785124		4.3581560284

		CẢI tạo nâng cấp		2.165		2.042		1.714		3.363		9.284				0.6148821358		0.3899178919		0.3616796793		0.5985050721

		Cçu		0.781		1.025		1.116		4.364		7.286

		Tỷ trọng		16.68		15.73		18.22		39.02

				100		31.2419974392		8.8780487805		291.0394265233						0.3124199744		0.0887804878		2.9103942652

																0.3124199744		0.4289372599		4.5877080666

		Xây dựng mới		0.698		0.886		1.113		4.214		6.911				0.2693409742		0.2562076749		2.786163522

		CẢI tạo nâng cấp		0.083		0.139		0.03		0.15		0.402				0.188		0.227		3.101

		Hầm		0.38		0.255		0.27		1.202

		Tỷ trọng		8.12		3.91		4.41		10.75

				100		-32.8947368421		5.8823529412		345.1851851852						0		0

														27.1837317993

		Bảng 5: vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đường sắt

				2001		2002		2003		2004		4năm

		VĐT xây dựng hạ tầng đường sắt		0.312		0.361		0.341		0.417		1.431

		Xây dựng đường sắt		0.15		0.12		0.11		0.16		Xây dựng đường sắt		0.54

				100		-20		-26.6666666667		6.6666666667		Xây dựng Cỗu sắt		0.439

				100		-20		-8.33		45.45		Xây dựng Hầm sắt		0.191

		Xây dựng Cỗu sắt		0.017		0.084		0.15		0.188		Xây dựng ga và hệ thống TTTH		0.261

				100		394.1176470588		782.3529411765		1005.8823529412

				100		394.12		78.57		25.33

		Xây dựng Hầm sắt		0.065		0.083		0.043		0

				100		27.6923076923		-33.8461538462		-100

				100		27.69		-48.19		-100

		Xây dựng ga và hệ thống TTTH		0.08		0.074		0.038		0.069

		Tỷ trọng (%)		100		-7.50		-52.50		-13.75

				100		-7.5		-48.6486486486		81.5789473684

		Bảng 8: Hàng không

				2001		2002		2003		2004

		VĐT xây dựng HT hàng không		0.505		2.305		2.492		2.543		7.845

		Trong đó

		Cảng hàng không Nội BÀI		0.105		0.205		0.127		0.12		Cảng hàng không Nội BÀI		0.557

		Tỷ trọng (%)		20.7920792079		8.8937093275		5.0963081862		4.7188360204		Cảng hàng không Tân Sơn Nhất		1

		Cảng hàng không Tân Sơn Nhất		0		0		0.2		0.8		Các dự án xây dựng cảng khác		0.2

		Tỷ trọng (%)		0		0		8.025682183		31.458906803		Các dự án đầu tư máy bay		6.088

		Các dự án xây dựng cảng khác		0		0		0.02		0.18

		Tỷ trọng (%)		0		0		0.8025682183		7.0782540307				0

		Các dự án đầu tư máy bay		0.4		2.1		2.145		1.443

		Tỷ trọng (%)		79.2079207921		91.1062906725		86.0754414125		56.7440031459

		Bảng 6: đường thuỷ nội địa

				2001		2002		2003		2004

		VĐT xây dựng hạ tầng đường thuỷ nội địa		0.2055		0.2647		0.2826		0.301

		1.Hai tuyến đường thuỷ phía Nam và
 cảng Cần Thơ (vốn ODA)		0.11		0.15		0.14		0.15

		Tốc độ gia tăng định gốc		100		36.3636363636		27.2727272727		36.3636363636		Hai tuyến đường thuỷ phía Nam và cảng Cần Thơ (vốn ODA)		0.55

				100		36.36		-6.67		7.14		Phà Mê K«ng GĐ2 ( ADB)		0.089

		2.Phà Mê Kông GĐ2 ( ADB)		0.0515		0.0107		0.0168		0.01		Các dự án sử dụng vốn trong nước:		0.4148

				100		-79.2233009709		-67.3786407767		-80.5825242718

				100		-79.22		57.01		-40.48

		3.Các dự án sử dụng vốn trong nước:		0.044		0.104		0.1258		0.141

				100		136.3636363636		185.9090909091		220.4545454545		2.3636363636		1.2096153846		1.1208267091

				100		136.36		20.96		12.08		3.2045454545		1.4743100026

		Xây dựng các tuyến vận tảI thuỷ		0.019		0.042		0.057		0.095		Xây dựng các tuyến vận tảI thuỷ		0.213

		Tỷ trọng so với (3) (%)		43.18		40.38		45.31		67.38		Nạo vét, cảI tạo sông		0.0217

		Nạo vét, cảI tạo sông		0.003		0.004		0.0078		0.0069		Bến khách, cảng sông và các công trình phụ trợ		0.1801

		Tỷ trọng so với (3) (%)		6.82		3.85		6.20		4.89

		Bến khách, cảng sông và các công trình phụ trợ		0.022		0.058		0.061		0.0391

		Tỷ trọng so với (3) (%)		50		55.7692307692		48.4896661367		27.7304964539		-0.3590163934

		Bảng 7: Đường hàng hảI:

				2001		2002		2003		2004

		VĐT xây dựng HT đường biển		0.628		1.321		1.176		0.37		3.495

		Trong đó										0

		Cảng Tiên Sa- Đà Nẵng		0.195		0.265		0.17		0.19		Cảng Tiên Sa- Đà Nẵng		0.82

		Tỷ trọng (%)		31.05		20.06		14.46		51.35		Cảng HẢI Phòng GĐ II		0.54

		Cảng HẢI Phòng giai đoạn II		0.05		0.06		0.43		0		Cảng Cái Lân		1.134

		Tỷ trọng (%)		7.96		4.54		36.56		0.00		Cảng Cửa Lò		0.1

		Cảng CÁI Lân		0.229		0.712		0.193		0		Cảng Nha Trang		0.12

		Tỷ trọng (%)		36.46		53.90		16.41		0.00		Cảng Quy Nhơn		0.121

		Cảng Cửa Lò		0.04		0.02		0.02		0.02		Đài thông tin duyên hảI		0.3

		Tỷ trọng (%)		6.37		1.51		1.70		5.41		Tàu tìm kiếm cứu nạn		0.329

		Cảng Nha Trang		0.02		0.04		0.05		0.01		Dự án quan sát ven biển		0.031

		Tỷ trọng (%)		3.18		3.03		4.25		2.70

		Cảng Quy Nhơn		0.001		0.03		0.05		0.04

		Tỷ trọng (%)		0.16		2.27		4.25		10.81

		ĐàI thông tin duyên hảI		0.073		0.184		0.043		0						0

		Tỷ trọng (%)		11.62		13.93		3.66		0.00						0		0

		Tàu tìm kiếm cứu nạn		0.02		0.01		0.189		0.11

		Tỷ trọng (%)		3.18		0.76		16.07		29.73

		Dự án quan sát ven biển		0		0		0.031		0

		Tỷ trọng (%)		0.00		0.00		2.64		0.00
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		Bảng 8: Các nguồn vốn huy động để đầu tư phát triển KCHT GTVT trong giai đoạn 2000- 2004

		Chỉ tiêu		2001		2002		2003		2004

		Tổng VĐT toàn XH cho KCHTGT		6.3325		10.7687		10.4166		14.816		42.3338

		Vốn ngân sách (bao gồm ODA)		4.41		5.301		5.291		8.04		Vốn ngân sách (bao gồm ODA)		23.042

		Tốc độ tăng định gốc (%)		100		20.20		19.98		82.31		Vốn tín dụng ĐTPT của nhà nước		3.668

		Tốc độ tăng liên hoàn (%)		100		20.20		-0.19		51.96		Vốn trái phiếu chính phủ		6.2367

		Vốn tín dụng ĐTPT của nhà nước		1.24		1.208		0.747		0.473		Vốn của doanh nghiệp nhà nước		6.3021

		Tốc độ tăng định gốc (%)		100		-2.58		-39.76		-61.85		Vốn từ khu vực dân cư và tư nhân		1.91

		Tốc độ tăng liên hoàn (%)		100		-2.58		-38.16		-36.68		Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoàI		1.175

		Vốn tráI phiếu chính phủ		0.192		1.3367		1.286		3.422

		Tốc độ tăng định gốc (%)		100		596.20		569.79		1682.29

		Tốc độ tăng liên hoàn (%)		100		596.20		-3.79		166.10

		Vốn của doanh nghiệp nhà nước		0.4105		2.105		2.2436		1.543				69.6407422029		49.225997567		50.7939250811		54.2656587473

		Tốc độ tăng định gốc (%)		100		412.79		446.55		275.88

		Tốc độ tăng liên hoàn (%)		100		412.79		6.58		-31.23

		Vốn từ khu vực dân cư và tư nhân		0.05		0.506		0.526		0.828				0.0451176129

		Tốc độ tăng định gốc (%)		100		912		952		1556				0.302

		Tốc độ tăng liên hoàn (%)		100		912		3.95256917		57.4144486692

		Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoàI		0.03		0.312		0.323		0.51				0.0277555995

		Tốc độ tăng định gốc (%)		100		940		976.6666666667		1600				0.293		0.48

		Tốc độ tăng liên hoàn (%)		100		940		3.5256410256		57.8947368421

				6.3325		10.7687		10.4166		14.816

				0		0		0		0

		Chỉ tiêu		2001		2002		2003		2004

		Tổng VĐT toàn XH cho KCHTGT		100		100		100		100		100

		Vốn NSNN (gồm cả ODA)		69.64		49.23		50.79		54.27		0.5442932125

		Vốn tín dụng ĐTPT nhà nước		19.58		11.22		7.17		3.19		0

		Vốn tráI phiếu chính phủ		3.03		12.41		12.35		23.10		0

		Vốn của doanh nghiệp nhà nước		6.48		19.55		21.54		10.41		0.0866447142

		Vốn từ khu vực dân cư và tư nhân		0.47		4.70		5.05		5.59		0

		Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoàI		0.79		2.90		3.10		3.44		0

		Chỉ tiêu		2001		2002		2003		2004

		Tổng VĐT toàn xã hội		145.6		163.3		170.3		176.8				656

		Trong đó:										Vốn NSNN (gồm cả ODA)		148.5

		Vốn NSNN (gồm cả ODA)		35.9		37.3		37.5		37.8		Vốn tín dụng ĐTPT nhà nước		91.2

		So với tổng số (%)		24.66		22.84		22.02		21.38		Vốn của doanh nghiệp nhà nước		122.3

		Vốn tín dụng ĐTPT nhà nước		20.3		22.4		23.5		25		Vốn từ khu vực dân cư và tư nhân		172.1

		So với tổng số (%)		13.94		13.72		13.80		14.14		Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoàI		121.9

		Vốn của doanh nghiệp nhà nước		24.4		28.9		33		36

		So với tổng số (%)		16.76		17.70		19.38		20.36

		Vốn từ khu vực dân cư và tư nhân		35.9		43.9		45.3		47

		So với tổng số (%)		24.66		26.88		26.60		26.58

		Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoàI		29.1		30.8		31		31

		So với tổng số (%)		19.99		18.86		18.20		17.53
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		Bảng 9: cơ cấu đầu tư phân theo nguồn vốn

		Chỉ tiêu		2001		2002		2003		2004

		Tổng VĐT toàn XH cho KCHTGT		100		100		100		100

		Vốn NSNN (bao gồm ODA)		69.64		54.88		58.75		54.27

		Vốn tín dụng ưu đãI		19.58		15.04		7.17		3.19

		Vốn tráI phiếu chính phủ		3.03		16.25		18.11		27.25

		Vốn của doanh nghiệp nhà nước		6.47		4.18		5.95		6.26

		Vốn từ khu vực dân cư và tư nhân		0.47		2.17		2.33		2.09

		Vốn trực tiếp nước ngoàI		0.79		7.47		7.68		6.94

		Bảng11: nguồn vốn và cơ cấu nguồn vốn đầu tư được huy động xây dựng KCHT 
cho từng ngành giao thông trong giai đoạn 2001- 2004

		Chỉ tiêu		Đơn vị		Đường
bộ		Đường
sắt		Đường
thủy		Đường
hàng hảI		Đường
hàng không

		Tổng VĐT toàn XH cho KCHTGT		nghìn tỷ		28.509		1.431		1.0538		3.495		7.845		42.3338

				%		100		100		100		100		100

		Vốn ngân sách (gồm cả ODA)		%		62.96		2.3641092		12.54		4.07		3.05		23.042		18.4967623227

		Vốn tín dụng ĐTPT của nhà nước		%		7.005		12.93		47.8		22.6		5.27		3.668		3.88910165

		Vốn tráI phiếu chính phủ (TP doanh nghiệp)		%		22.57		20.11		0		0		0		6.2367

		Vốn của doanh nghiệp nhà nước		%		1.04		1.715		33.9		16.4		14.74		6.3021		6.7222554

		VĐT của dân cư và tư nhân		%		2.865		0		0		0		0		1.357		2.40780645

		VĐT trực tiếp nước ngoàI		%		5.87		0		0		0		0		1.728		0.81678285

																		1.6734783

						102.31		37.1191092		94.24		43.07		23.06				34.0061869727

								0.6296257322





		Chỉ tiêu		TH 
2001-2004		KH
2005		DKTH
2001-2005		Kế hoạch 2006-2010

										tổng số 
2006-2010		2006		2007		2008		2009		2010		Tăng TB

		Tổng VĐT phát triển KCHTGTVT		42.3338		27.933		70.2668		199.229		35.91		38.552		39.616		41.48		43.661				1.0735728209		1.0275990869		1.0470516963		1.0525795564		1.2158451685		1.0673153557

		Tốc độ phát triển liên hoàn						100		183.532		100		7.3572820941		2.7599086947		4.7051696284		5.2579556413		0.0673153557												0

		1. Đường bộ		28.509		19.97		48.479		134.48		25.91		23.98		26.4		28.31		29.88				0.9255113856		1.1009174312		1.0723484848		1.0554574355		1.1532226939		1.0486673021

		Tốc độ phát triển liên hoàn						100		177.398		100		-7.4488614435		10.0917431193		7.2348484848		5.5457435535		0.0486673021												0

		2. Đường sắt		1.431		1.391		2.822		16.754		3.039		3.24		3.34		3.67		3.461				1.0661401777		1.0308641975		1.0988023952		0.9430517711		1.1388614676		1.0442960446

		Tốc độ phát triển liên hoàn						100		493.692		100		6.614017769		3.0864197531		9.880239521		-5.6948228883		0.0442960446												0

		3. Đường thuỷ nội địa		1.0538		0.859		1.9128		8.257		1.087		1.48		1.78		2.01		1.9				1.3615455382		1.2027027027		1.1292134831		0.9452736318		1.7479300828		1.2045958213

		Tốc độ phát triển liên hoàn						100		331.671		100		36.1545538178		20.2702702703		12.9213483146		-5.4726368159		0.2045958213												0

		4. Đường hàng hảI		3.495		2.77		6.265		18.24		3.02		3.26		3.59		3.98		4.39				1.0794701987		1.1012269939		1.1086350975		1.1030150754		1.4536423841		1.1327981361

		Tốc độ phát triển liên hoàn						100		191.141		100		7.9470198675		10.1226993865		10.8635097493		10.3015075377		0.1327981361												0

		5. Đường hàng không		7.845		2.943		10.788		21.498		2.854		6.592		4.506		3.51		4.03				2.3097407148		0.6835558252		0.7789613848		1.1481481481		1.4120532586		1.1218902123

		Tốc độ phát triển liên hoàn						100		99.276974416		100		130.9740714786		-31.6444174757		-22.103861518		14.8148148148		0.1218902123

										172.2

										138.2

						86.2

						10.41

						39.53

						22		199.14

						22

						19





		

		Doanh thu vận tảI

				2001		2002		2003		2004

		toàn ngành		21662		23661		24997		27507		97827

		Ngành đường bộ		2470		2469.1		2494.2		2639.2		10072.5		0.1029623724

		Ngành đường sắt		1550		1635		1755		1900		6840		0.0699193474

		Ngành đường sông		2286		2424		2656		2798		10164		0.103897697

		Ngành đường biển		4846		5212.9		5879.8		6761.8		22700.5		0.2320473898

		Ngành hàng không		10510		11920		12212		13408		48050		0.4911731935

				0.1140245591		0.104353155		0.0997799736		0.0959464863

						1.0922814145		1.0564642238		1.1004120494		1.2698273474		1.0828830569		0.0828830569

						0.9996356275		1.0101656474		1.0581348729		1.0685020243		1.0223315957		0.0223315957

						1.0548387097		1.0733944954		1.0826210826		1.2258064516		1.0702222299		0.0702222299

						1.0603674541		1.095709571		1.0534638554		1.2239720035		1.0696880925		0.0696880925

						1.0757119274		1.1279326287		1.1500051022		1.3953363599		1.1174453786		0.1174453786

						1.1341579448		1.0244966443		1.0979364559		1.275737393		1.0845604463		0.0845604463

		Chỉ tiêu		2001		2002		2003		2004		Số người chết		10866		13186		11864		12096

		1. Số vụ tai nạn		25831		27993		20774		17632		Số người bị thương		29449		30999		20704		15633

		Tốc độ gia tăng định gốc		100		8.37		-19.5772521389		-31.740931439		Số vụ tai nạn		25831		27993		20774		17632

		Tốc độ gia tăng liên hoàn		100		8.37		-25.7885900046		-15.1246750746

		2. Số người chết		10866		13186		11864		12096

		Tốc độ gia tăng định gốc		100		21.35		9.1846125529		11.3197128658

		Tốc độ gia tăng liên hoàn		100		21.35		-10.0257849234		1.955495617

		3. Số người bị thương		29449		30999		20704		15633

		Tốc độ gia tăng định gốc		100		5.26		-29.6954056165		-46.9150056029

		Tốc độ gia tăng liên hoàn		100		5.26		-33.2107487338		-24.4928516229
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		Chỉ tiêu		Đơn vị		Năng lực
 có đến 2000		Năng lực tăng thêm

								2001		2002		2003		2004

		1. Đường bộ

		- Đường làm mới và nâng cấp		km		209490		12878		14423.36		16154.1632		17931.121152		1.12		1.12		1.11		1.392384		1.1166566965		0.1166566965

		+ Trung ương		km		13220		1118		1252.16		1402.4192		1556.685312		1.12		1.12		1.11		1.392384		1.1166566965		0.1166566965

		+ Địa phương		km		196270		13020		14582.4		16332.288		18128.83968		1.12		1.12		1.11		1.392384		1.1166566965		0.1166566965

		Cầu trên các quốc lộ		m				10800		12050		12260		12500		1.1157407407		1.0174273859		1.0195758564		1.1574074074		1.0499342082		0.0499342082

		2. Đường Sắt

		- Số Km đường sắt (chính tuyến)		km		2632

		KhôI phục và làm mới cầu ĐS		m				1096		1284		1510		2200		1.1715328467		1.1760124611		1.4569536424		2.0072992701		1.2614519397		0.2614519397

		Thay ray và tà vet		km				44		52		65		76		1.1818181818		1.25		1.1692307692		1.7272727273		1.1998316262		0.1998316262

		Năng lực Đ/s Thông Nhất		Triệu tấn		45		45		54		54		57.5		1.2		1		1.0648148148		1.2777777778		1.0851383453		0.0851383453

		3. Đường sông

		- Số km đường sông		km		41900

		- Số km đường sông đưa vào khai thác		km		11226		24		38		35		30		1.5833333333		0.9210526316		0.8571428571		1.25		1.077217345		0.077217345

		Cầu cảng làm mới		m				86		109		138		200		1.2674418605		1.2660550459		1.4492753623		2.3255813953		1.3248819442		0.3248819442

		CẢI lạo luồng lạch		km				95		126		158		280		1.3263157895		1.253968254		1.7721518987		2.9473684211		1.433765553		0.433765553

		4. Đường biển

		Cầu cảng làm mới		m				156		198		250		360		1.2692307692		1.2626262626		1.44		2.3076923077		1.321476063		0.321476063

		5. Hàng không

		Số tàu bay sở hữu		chiếc		6		8		11		13		17		1.375		1.1818181818		1.3076923077		2.125		1.2856407953		0.2856407953

		Chỉ tiêu		Tốc độ tăng trưởng liên hoàn

				2001		2002		2003		2004		trung bình 4 năm

		1. §­­êng bé

		- Đưường làm mới và nâng cấp		100		12		12		11		0.117

		+ Trung ­­¬ng		100		12		12		11		0.117

		+ Địa phưương		100		12		12		11		0.117

		- Cầu trên các quốc lộ		100		11.5740740741		1.7427385892		1.9575856444		0.050

		2. Đưường Sắt

		- Số Km đưường sắt (chính tuyến)

		- Khôi phục và làm mới cầu ĐS		100		17.1532846715		17.6012461059		45.6953642384		0.261

		- Thay ray và tà vẹt		100		18.1818181818		25		16.9230769231		0.200

		- Năng lực Đ/s Thống Nhất		100		20		0		6.4814814815		0.085

		3. Đưường sông

		- Số km đưường sông

		- Số km đưường sông đưa vào khai thác		100		58.3333333333		-7.8947368421		-14.2857142857		0.077

		- Cầu cảng làm mới		100		26.7441860465		26.6055045872		44.9275362319		0.325

		- Cải tạo luồng lạch		100		32.6315789474		25.3968253968		77.2151898734		0.434

		4. Đường biển

		- Cầu cảng làm mới		100		26.9230769231		26.2626262626		44		0.321

		4. Hàng không

		- Số tàu bay sở hữu		100		37.5		18.1818181818		30.7692307692		0.286





		chỉ tiêu		Đơn vị		2001		2002		2003		2004

		1.Vận tải hàng hoá

				1000 TÊn		223242.7		238392.9		255375.1		273370.040631497

				Tr.TKm		49810.2		54491.9		57415		63210		1.0678642572		1.071236182		1.0704647424		0

		Trong nước		1000 Tấn		212594.9		225624.6		241587.9		258611.32913537		1.2245419027		1.0698540875		0.0698540875

				Tr.TKm		20794.5		23702.6		25148.5		27686.7836802229		1.093990789		1.053642835		1.1009318122

		Ngoài nước		1000 Tấn		10647.8		12768.3		13787.2		14758.711496127		1.2690171893		1.0826527124

				Tr.TKm		29015		30789.3		32266.5		35523.2163197771

		Phân theo ngành:

		- Đường sắt		1000 Tấn		6456.7		7051.9		8284.8		8868.5862976611

				Tr.TKm		2054.4		2391.5		2703.3		2976.1489680397

		- Đường bộ		1000 Tấn		151483		160816		172094.5		184221.094607333

				Tr.TKm		8095.4		8673.6		9219.4		10149.9307498041

		- Đường sông		1000 Tấn		48488		49913		53188.2		56936.0928105998

				Tr.TKm		4672.4		4801.7		5099.9		5614.6421492641

		- Đường biển		1000 Tấn		16815		20612		21807.6		23344.2669159031

				Tr.TKm		34829.8		38465.7		40215.6		44274.6333884873

		Hang không				55		66.6		77.5		81.4

						140		171		186		188

		2.Vận tải hành khách

				Tr.HK		803.8		832.3		871.4		906.3674684994		1.0354565812		1.046978253		1.0401279189

				Tr.HKKm		36917.9		38336		40238.1		42210		1.1276032203		1.0408435034

		-Trong đó:												1.0384122607		1.0496165484		1.049005793

		-Đường Sắt		Tr.HK		10.6		10.8		11.9		12.3770904926		1.1433478069		1.0456655199

				Tr.HKKm		3426.1		3697.2		4198.9		4404.6704242994

		-Đường bộ		Tr.HK		655.4		683.5		718.2		746.993814433

				Tr.HKKm		24237.7		25199.1		26582.9		27885.6160951934

		-Đường sông		Tr.HK		133.9		134		137.1		142.5965635739

				Tr.HKKm		2484.1		2331.2		2385		2501.8788163457

		- Hàng không		Tr.HK		3.9		4		4.2		4.4

				Tr.HKKm		6110.7		6421		6349.1		6660.2426804447
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Sheet1

		Bảng 1: Vốn đầu tư phát triển ngành GTVT và CSHT GTVT

		Đơn vị: nghìn tỷ đồng ( giá so sánh năm 2000)

		Chỉ tiêu		2001		2002		2003		2004		KH 2005

		Tổng vốn đầu tư toàn xã hội		145.6		163.3		170.3		176.8		184

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		12.1565934066		16.9642857143		21.4285714286		26.3736263736

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		112.1565934066		104.2865890998		103.8167938931		104.07239819

		Vốn đầu tư cho ngành GTVT		18.999		19.156		22.852		28.9		30.838

		Tỷ trọng so với tổng VĐT toàn xã hội (%)		13.0487637363		11.7305572566		13.4186729301		16.3461538462		16.7597826087

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		0.8263592821		20.2800147376		52.1132691194		62.3138059898

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		100.8263592821		119.2942159115		126.4659548398		106.7058823529

		Vốn đầu tư cho xây dựng KCHT GTVT		6.3325		10.7687		10.4166		14.816		18.177

		Tỷ trọng so với VĐT toàn ngành GTVT (%)		33.3307016159		56.2158070578		45.5828811483		51.2664359862		58.9435112524

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		70.0544808527		64.4942755626		133.9676273194		187.0430319779

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		170.0544808527		96.7303388524		142.2345103009		122.6849352052

				4.3492445055		6.5944274342		6.1166177334		8.3800904977		9.8788043478

		Bảng 2: Tình hình thực hiện vốn đầu tư phát triển KCHT GTVT các loại hình giao thông 
trong giai đoạn 2001- 2004

		Chỉ tiêu		2001		2002		2003		2004		2005

		Vốn đầu tư cho xây dựng KCHT GTVT		6.3325		10.7687		10.4166		14.816		18.177		42.3338

		Đường bộ		4.682		6.517		6.125		11.185		12.587		Đường bộ		28.509

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		39.1926527125		30.8201623238		138.8936351986		168.8381033746		Đường sắt		1.431

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		139.1926527125		93.984962406		182.612244898		112.5346446133		Đường thuỷ nội địa		1.0538

		Đường sắt		0.312		0.361		0.341		0.417		0.185		Đường hàng hảI		3.495

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		15.7051282051		9.2948717949		33.6538461538		-40.7051282051		Đường hàng không		7.845

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		115.7051282051		94.459833795		122.2873900293		44.3645083933

		Đường thuỷ nội địa		0.2055		0.2647		0.2826		0.301		0.585

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		28.8077858881		37.5182481752		46.4720194647		184.6715328467				1.067623725		1.0651096957

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		128.8077858881		106.7623724972		106.5109695683		194.3521594684				0		-1

		Đường hàng hảI		0.628		1.321		1.176		0.37		0.67				1.517571144

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		110.3503184713		87.2611464968		-41.0828025478		6.6878980892				0

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		210.3503184713		89.0234670704		31.462585034		181.0810810811				0

		Đường hàng không		0.505		2.305		2.492		2.543		4.15				1.9869990035

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		356.4356435644		393.4653465347		403.5643564356		721.7821782178				1.0811279826		1.0204654896

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		456.4356435644		108.1127982646		102.0465489567		163.1930790405				0		-1

				6.3325		10.7687		10.4166		14.816		18.177

		Bảng 3: Cơ cấu đầu tư phân theo loại hình giao thông.

		Chỉ tiêu (%)		2001		2002		2003		2004		2005

		Vốn đầu tư cho xây dựng KCHT GTVT		100		100		100		100		100

		Đường bộ		73.94		60.52		58.80		75.49		67.34

		Đường sắt		4.93		3.35		3.27		2.81		3.38

		Đường thuỷ nội địa		3.25		2.46		2.71		2.03		2.49

		Đường hàng hảI		9.92		12.27		11.29		2.50		8.26

		Đường hàng không		7.97		21.40		23.92		17.16		18.53

		Bảng 8: Các nguồn vốn huy động để đầu tư phát triển KCHT GTVT trong giai đoạn 2000- 2004

		Chỉ tiêu		2001		2002		2003		2004		Tổng 4 năm

		Tổng VĐT toàn XH cho KCHTGT		6.3325		10.7687		10.4166		14.816		42.3338

		Vốn ngân sách (ngoài ODA)		1.9		2.44		2.362		2.639		9.341

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		-97.56		-97.64		-97.36

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		28.42		-3.20		11.73

		Vốn tín dụng ưu đãI		1.24		1.62		0.747		0.473		4.08

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		30.65		-39.76		-61.85

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		30.65		-53.89		-36.68

		Vốn ODA		2.51		3.47		3.758		5.401		15.139

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		38.25		49.72		115.18

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		38.25		8.30		43.72

		Vốn tráI phiếu chính phủ		0.192		1.75		1.886		4.037		7.865

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		811.46		882.29		2002.60

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		811.46		7.77		114.05

		Vốn của doanh nghiệp nhà nước		0.41		0.45		0.62		0.928		2.408

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		9.76		51.22		126.34

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		9.76		37.78		49.68

		Vốn từ khu vực dân cư và tư nhân		0.03		0.234		0.243		0.31		0.817

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		680.00		710.00		933.33

		Tốc độ liên hoàn liên hoàn (%)		100		680.00		3.85		27.57

		Vốn trực tiếp nước ngoàI		0.05		0.804		0.8		1.028		2.682

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		1508.00		1500.00		1956.00

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		1508.00		-0.50		28.50

		Bảng 9: cơ cấu đầu tư phân theo nguồn vốn

		Chỉ tiêu		2001		2002		2003		2004

		Tổng VĐT toàn XH cho KCHTGT		100		100		100		100		100

		Vốn NSNN (bao gồm ODA)		69.6407422029		54.8812762915		58.7523760152		54.2656587473		0.2206511109

		Vốn tín dụng ưu đãI		19.5815238847		15.0435985774		7.171245896		3.1924946004		0.0963768903

		Vốn tráI phiếu chính phủ		3.0319778918		16.2508009323		18.1057158766		27.2475701944		0.3576102311

		Vốn của doanh nghiệp nhà nước		6.4745361232		4.1787773826		5.952038093		6.2634989201		0.1857853535

		Vốn từ khu vực dân cư và tư nhân		0.4737465456		2.172964239		2.33281493		2.0923326134		0.0568812627

		Vốn trực tiếp nước ngoàI		0.789577576		7.4660822569		7.6800491523		6.9384449244		0.0192989999
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		Bảng 4: vốn đầu tư xây dựng mạng lưới đường bộ

				2001		2002		2003		2004		4năm

		Tổng VĐT cho xây dựng HT đường bộ		4.682		6.517		6.125		11.185		28.509

		Trong đó:

		Đường		3.521		5.237		4.739		5.619		19.116		Đường		19.116

		Tỷ trọng		75.20		80.36		77.37		50.24				Cỗu		7.286		-0.056812933		-0.1606268364		0.9620770128

				100		48.74		-9.51		18.57				Hầm		2.107

		Xây dựng mới		1.356		3.195		3.025		2.256		9.832				2.3561946903		0.9467918623		0.745785124		4.3581560284

		CẢI tạo nâng cấp		2.165		2.042		1.714		3.363		9.284				0.6148821358		0.3899178919		0.3616796793		0.5985050721

		Cçu		0.781		1.025		1.116		4.364		7.286

		Tỷ trọng		16.68		15.73		18.22		39.02

				100		31.2419974392		8.8780487805		291.0394265233						0.3124199744		0.0887804878		2.9103942652

																0.3124199744		0.4289372599		4.5877080666

		Xây dựng mới		0.698		0.886		1.113		4.214		6.911				0.2693409742		0.2562076749		2.786163522

		CẢI tạo nâng cấp		0.083		0.139		0.03		0.15		0.402				0.188		0.227		3.101

		Hầm		0.38		0.255		0.27		1.202

		Tỷ trọng		8.12		3.91		4.41		10.75

				100		-32.8947368421		5.8823529412		345.1851851852						0		0

														27.1837317993

		Bảng 5: vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đường sắt

				2001		2002		2003		2004

		VĐT xây dựng hạ tầng đường sắt		0.312		0.361		0.341		0.417

		Xây dựng đường sắt		0.15		0.12		0.11		0.16

				100		-20		-26.6666666667		6.6666666667

				100		-20		-8.33		45.45

		Xây dựng Cỗu sắt		0.017		0.084		0.15		0.188

				100		394.1176470588		782.3529411765		1005.8823529412

				100		3.94		0.79		0.25

		Xây dựng Hầm sắt		0.065		0.083		0.043		0

				100		27.6923076923		-33.8461538462		-100

				100		27.69		-48.19		-100

		Xây dựng ga và hệ thống TTTH		0.08		0.074		0.038		0.069

		Tỷ trọng (%)		100		-7.50		-52.50		-13.75

				100		-7.5		-48.6486486486		81.5789473684

		Bảng 8: Hàng không

				2001		2002		2003		2004

		VĐT xây dựng HT hàng không		0.505		2.305		2.492		2.543		7.845

		Trong đó										0

		Cảng hàng không Nội BÀI		0.105		0.205		0.127		0.12		0.557

		Tỷ trọng (%)		20.7920792079		8.8937093275		5.0963081862		4.7188360204		0.0710006373

		Cảng hàng không Tân Sơn Nhất		0		0		0.2		0.8		1

		Tỷ trọng (%)		0		0		8.025682183		31.458906803		0.1274697259

		Các dự án xây dựng cảng khác		0		0		0.02		0.18		0.2

		Tỷ trọng (%)		0		0		0.8025682183		7.0782540307		0.16		8

		Các dự án đầu tư máy bay		0.4		2.1		2.145		1.443		6.088

		Tỷ trọng (%)		79.2079207921		91.1062906725		86.0754414125		56.7440031459		0.7760356915

		Bảng 6: đường thuỷ nội địa

				2001		2002		2003		2004

		VĐT xây dựng hạ tầng đường thuỷ nội địa		0.2055		0.2647		0.2826		0.301		2005		1.0538

		trong đó:

														0

		1.Hai tuyến đường thuỷ phía Nam và
 cảng Cần Thơ (vốn ODA)		0.11		0.15		0.14		0.15				0.55

		Tỷ trọng (%)		53.53		56.67		49.54		49.83				0.5219206681

		2.Phà Mê K«ng GĐ2 ( ADB)		0.0515		0.0107		0.0168		0.01				0.089

		Tỷ trọng (%)		25.06		4.04		5.94		3.32				0.0844562536

		3.Các dự án sử dụng vốn trong nước:		0.044		0.104		0.1258		0.141				0.4148

		Tỷ trọng (%)		21.41		39.29		44.52		46.84				0.3936230784

		Xây dựng các tuyến vận tảI thuỷ		0.019		0.042		0.057		0.095				0.213		0.023		0.015		0.038

		Tỷ trọng so với (3) (%)		43.18		40.38		45.31		67.38				0.5135004822		1.2105263158		0.3571428571		0.6666666667

		Nạo vét, cảI tạo sông		0.003		0.004		0.0078		0.0069				0.0217

		Tỷ trọng so với (3) (%)		6.82		3.85		6.20		4.89				0.0523143684

		Bến khách, cảng sông và các công trình phụ trợ		0.022		0.058		0.061		0.0391				0.1801

		Tỷ trọng so với (3) (%)		50		55.7692307692		48.4896661367		27.7304964539				0.4341851495		1

		Bảng 7: Đường hàng hảI:

				2001		2002		2003		2004

		VĐT xây dựng HT đường biển		0.628		1.321		1.176		0.37		3.495

		Trong đó										0

		Cảng Tiên Sa- Đà Nẵng		0.195		0.265		0.17		0.19		0.82		0.234620887

		Tỷ trọng (%)		31.05		20.06		14.46		51.35				0

		Cảng HẢI Phòng giai đoạn II		0.05		0.06		0.43		0		0.54		0.1545064378

		Tỷ trọng (%)		7.96		4.54		36.56		0.00				0

		Cảng CÁI Lân		0.229		0.712		0.193		0		1.134		0.3244635193

		Tỷ trọng (%)		36.46		53.90		16.41		0.00				0

		Cảng Cửa Lò		0.04		0.02		0.02		0.02		0.1		0.0286123033

		Tỷ trọng (%)		6.37		1.51		1.70		5.41				0

		Cảng Nha Trang		0.02		0.04		0.05		0.01		0.12		0.0343347639

		Tỷ trọng (%)		3.18		3.03		4.25		2.70				0

		Cảng Quy Nhơn		0.001		0.03		0.05		0.04		0.121		0.034620887

		Tỷ trọng (%)		0.16		2.27		4.25		10.81				0

		ĐàI thông tin duyên hảI		0.073		0.184		0.043		0		0.3		0.0858369099		0.66

		Tỷ trọng (%)		11.62		13.93		3.66		0.00				0		0.1888412017		1

		Tàu tìm kiếm cứu nạn		0.02		0.01		0.189		0.11		0.329		0.0941344778

		Tỷ trọng (%)		3.18		0.76		16.07		29.73				0

		Dự án quan sát ven biển		0		0		0.031		0		0.031		0.008869814

		Tỷ trọng (%)		0.00		0.00		2.64		0.00
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		Bảng 8: Các nguồn vốn huy động để đầu tư phát triển KCHT GTVT trong giai đoạn 2000- 2004

		Chỉ tiêu		2001		2002		2003		2004

		Tổng VĐT toàn XH cho KCHTGT		6.3325		10.7687		10.4166		14.816		42.3338				100		100		100		100

		Vốn ngân sách (bao gồm ODA)		4.41		5.301		5.291		8.04		23.042		0.5442932125		69.6407422029		49.225997567		50.7939250811		54.2656587473

		Tốc độ tăng định gốc (%)		100		20.20		19.98		82.31		3.668		0.0866447142		19.5815238847		11.2176957293		7.171245896		3.1924946004

		Tốc độ tăng liên hoàn (%)		100		20.20		-0.19		51.96		6.2367		0.147321998		0		0		0		0

		Vốn tín dụng ĐTPT của nhà nước		1.24		1.208		0.747		0.473		6.3021		0.1488668629		19.5815238847		11.2176957293		7.171245896		3.1924946004

		Tốc độ tăng định gốc (%)		100		-2.58		-39.76		-61.85		1.175		0.0277555995		3.0319778918		12.4128260607		12.3456790123		23.0966522678

		Tốc độ tăng liên hoàn (%)		100		-2.58		-38.16		-36.68		1.91		0.0451176129		6.4824318989		19.5473919786		21.5386978477		10.4144168467

		Vốn tráI phiếu chính phủ		0.192		1.3367		1.286		3.422						0.4737465456		2.8972856519		3.1008198452		3.442224622

		Tốc độ tăng định gốc (%)		100		596.20		569.79		1682.29						0.789577576		4.6988030124		5.0496323176		5.5885529158

		Tốc độ tăng liên hoàn (%)		100		596.20		-3.79		166.10

		Vốn của doanh nghiệp nhà nước		0.4105		2.105		2.2436		1.543				69.6407422029		49.225997567		50.7939250811		54.2656587473

		Tốc độ tăng định gốc (%)		100		412.79		446.55		275.88

		Tốc độ tăng liên hoàn (%)		100		412.79		6.58		-31.23

		Vốn từ khu vực dân cư và tư nhân		0.05		0.506		0.526		0.828		1.91		0.0451176129

		Tốc độ tăng định gốc (%)		100		912		952		1556		0.456		0.302

		Tốc độ tăng liên hoàn (%)		100		912		3.95256917		57.4144486692		9.12

		Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoàI		0.03		0.312		0.323		0.51		1.175		0.0277555995

		Tốc độ tăng định gốc (%)		100		940		976.6666666667		1600		0.282		0.293		0.48

		Tốc độ tăng liên hoàn (%)		100		940		3.5256410256		57.8947368421		9.6

				6.3325		10.7687		10.4166		14.816

				0		0		0		0

		Chỉ tiêu		2001		2002		2003		2004

		Tổng VĐT toàn XH cho KCHTGT		100		100		100		100		100

		Vốn NSNN (gồm cả ODA)		69.64		49.23		50.79		54.27		0.5442932125

		Vốn tín dụng ĐTPT nhà nước		19.58		11.22		7.17		3.19		0.0866447142

		Vốn tráI phiếu chính phủ		3.03		12.41		12.35		23.10		0.147321998

		Vốn của doanh nghiệp nhà nước		6.48		19.55		21.54		10.41		0.1488668629

		Vốn từ khu vực dân cư và tư nhân		0.47		4.70		5.05		5.59		0.0277555995

		Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoàI		0.79		2.90		3.10		3.44		0.0451176129

		Chỉ tiêu		2001		2002		2003		2004

		Tổng VĐT toàn xã hội		145.6		163.3		170.3		176.8		656

		Trong đó:

		Vốn NSNN (gồm cả ODA)		35.9		37.3		37.5		37.8		148.5

		So với tổng số (%)		24.66		22.84		22.02		21.38		0.2263719512

		Vốn tín dụng ĐTPT nhà nước		20.3		22.4		23.5		25		91.2

		So với tổng số (%)		13.94		13.72		13.80		14.14		0.1390243902

		Vốn của doanh nghiệp nhà nước		24.4		28.9		33		36		122.3

		So với tổng số (%)		16.76		17.70		19.38		20.36		0.1864329268

		Vốn từ khu vực dân cư và tư nhân		35.9		43.9		45.3		47		172.1

		So với tổng số (%)		24.66		26.88		26.60		26.58		0.262347561

		Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoàI		29.1		30.8		31		31		121.9

		So với tổng số (%)		19.99		18.86		18.20		17.53		0.1858231707





		

		Bảng 9: cơ cấu đầu tư phân theo nguồn vốn

		Chỉ tiêu		2001		2002		2003		2004

		Tổng VĐT toàn XH cho KCHTGT		100		100		100		100

		Vốn NSNN (bao gồm ODA)		69.64		54.88		58.75		54.27

		Vốn tín dụng ưu đãI		19.58		15.04		7.17		3.19

		Vốn tráI phiếu chính phủ		3.03		16.25		18.11		27.25

		Vốn của doanh nghiệp nhà nước		6.47		4.18		5.95		6.26

		Vốn từ khu vực dân cư và tư nhân		0.47		2.17		2.33		2.09

		Vốn trực tiếp nước ngoàI		0.79		7.47		7.68		6.94

		Bảng11: nguồn vốn và cơ cấu nguồn vốn đầu tư được huy động xây dựng KCHT 
cho từng ngành giao thông trong giai đoạn 2001- 2004

		Chỉ tiêu		Đơn vị		Đường
bộ		Đường
sắt		Đường
thủy		Đường
hàng hảI		Đường
hàng không

		Tổng VĐT toàn XH cho KCHTGT		nghìn tỷ		28.509		1.431		1.0538		3.495		7.845		42.3338

				%		100		100		100		100		100

		Vốn ngân sách (gồm cả ODA)		%		62.96		2.3641092		12.54		4.07		3.05		23.042		18.4967623227

		Vốn tín dụng ĐTPT của nhà nước		%		7.005		12.93		47.8		22.6		5.27		3.668		3.88910165

		Vốn tráI phiếu chính phủ (TP doanh nghiệp)		%		22.57		20.11		0		0		0		6.2367

		Vốn của doanh nghiệp nhà nước		%		1.04		1.715		33.9		16.4		14.74		6.3021		6.7222554

		VĐT của dân cư và tư nhân		%		2.865		0		0		0		0		1.357		2.40780645

		VĐT trực tiếp nước ngoàI		%		5.87		0		0		0		0		1.728		0.81678285

																		1.6734783

						102.31		37.1191092		94.24		43.07		23.06				34.0061869727

								0.6296257322





		Chỉ tiêu		TH 
2001-2004		KH
2005		DKTH
2001-2005		Kế hoạch 2006-2010

										tổng số 
2006-2010		2006		2007		2008		2009		2010		Tăng TB

		Tổng VĐT phát triển KCHTGTVT		42.3338		27.933		70.2668		199.229		35.91		38.552		39.616		41.48		43.661				1.0735728209		1.0275990869		1.0470516963		1.0525795564		1.2158451685		1.0673153557

		Tốc độ phát triển liên hoàn						100		183.532		100		7.3572820941		2.7599086947		4.7051696284		5.2579556413		0.0673153557												0

		1. Đường bộ		28.509		19.97		48.479		134.48		25.91		23.98		26.4		28.31		29.88				0.9255113856		1.1009174312		1.0723484848		1.0554574355		1.1532226939		1.0486673021

		Tốc độ phát triển liên hoàn						100		177.398		100		-7.4488614435		10.0917431193		7.2348484848		5.5457435535		0.0486673021												0

		2. Đường sắt		1.431		1.391		2.822		16.754		3.039		3.24		3.34		3.67		3.461				1.0661401777		1.0308641975		1.0988023952		0.9430517711		1.1388614676		1.0442960446

		Tốc độ phát triển liên hoàn						100		493.692		100		6.614017769		3.0864197531		9.880239521		-5.6948228883		0.0442960446												0

		3. Đường thuỷ nội địa		1.0538		0.859		1.9128		8.257		1.087		1.48		1.78		2.01		1.9				1.3615455382		1.2027027027		1.1292134831		0.9452736318		1.7479300828		1.2045958213

		Tốc độ phát triển liên hoàn						100		331.671		100		36.1545538178		20.2702702703		12.9213483146		-5.4726368159		0.2045958213												0

		4. Đường hàng hảI		3.495		2.77		6.265		18.24		3.02		3.26		3.59		3.98		4.39				1.0794701987		1.1012269939		1.1086350975		1.1030150754		1.4536423841		1.1327981361

		Tốc độ phát triển liên hoàn						100		191.141		100		7.9470198675		10.1226993865		10.8635097493		10.3015075377		0.1327981361												0

		5. Đường hàng không		7.845		2.943		10.788		21.498		2.854		6.592		4.506		3.51		4.03				2.3097407148		0.6835558252		0.7789613848		1.1481481481		1.4120532586		1.1218902123

		Tốc độ phát triển liên hoàn						100		99.276974416		100		130.9740714786		-31.6444174757		-22.103861518		14.8148148148		0.1218902123

										172.2

										138.2
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						39.53

						22		199.14

						22

						19





		

		Doanh thu vận tảI

				2001		2002		2003		2004

		toàn ngành		21662		23661		24997		27507		97827

		Ngành đường bộ		2470		2469.1		2494.2		2639.2		10072.5		0.1029623724

		ngành ĐS		1550		1635		1755		1900		6840		0.0699193474

		Ngành ĐSông		2286		2424		2656		2798		10164		0.103897697

		Ngành § biển		4846		5212.9		5879.8		6761.8		22700.5		0.2320473898

		Ngành HK		10510		11920		12212		13408		48050		0.4911731935

				0.1140245591		0.104353155		0.0997799736		0.0959464863

						1.0922814145		1.0564642238		1.1004120494		1.2698273474		1.0828830569		0.0828830569

						0.9996356275		1.0101656474		1.0581348729		1.0685020243		1.0223315957		0.0223315957

						1.0548387097		1.0733944954		1.0826210826		1.2258064516		1.0702222299		0.0702222299

						1.0603674541		1.095709571		1.0534638554		1.2239720035		1.0696880925		0.0696880925

						1.0757119274		1.1279326287		1.1500051022		1.3953363599		1.1174453786		0.1174453786

						1.1341579448		1.0244966443		1.0979364559		1.275737393		1.0845604463		0.0845604463





		Chỉ tiêu		Đơn vị		Năng lực
 có đến 2000		Năng lực tăng thêm

								2001		2002		2003		2004

		1. Đường bộ

		- Đường làm mới và nâng cấp		km		209490		12878		14423.36		16154.1632		17931.121152		1.12		1.12		1.11		1.392384		1.1166566965		0.1166566965

		+ Trung ương		km		13220		1118		1252.16		1402.4192		1556.685312		1.12		1.12		1.11		1.392384		1.1166566965		0.1166566965

		+ Địa phương		km		196270		13020		14582.4		16332.288		18128.83968		1.12		1.12		1.11		1.392384		1.1166566965		0.1166566965

		Cầu trên các quốc lộ		m				10800		12050		12260		12500		1.1157407407		1.0174273859		1.0195758564		1.1574074074		1.0499342082		0.0499342082

		2. Đường Sắt

		- Số Km đường sắt (chính tuyến)		km		2632

		KhôI phục và làm mới cầu ĐS		m				1096		1284		1510		2200		1.1715328467		1.1760124611		1.4569536424		2.0072992701		1.2614519397		0.2614519397

		Thay ray và tà vet		km				44		52		65		76		1.1818181818		1.25		1.1692307692		1.7272727273		1.1998316262		0.1998316262

		Năng lực Đ/s Thông Nhất		Triệu tấn		45		45		54		54		57.5		1.2		1		1.0648148148		1.2777777778		1.0851383453		0.0851383453

		3. Đường sông

		- Số km đường sông		km		41900

		- Số km đường sông đưa vào khai thác		km		11226		24		38		35		30		1.5833333333		0.9210526316		0.8571428571		1.25		1.077217345		0.077217345

		Cầu cảng làm mới		m				86		109		138		200		1.2674418605		1.2660550459		1.4492753623		2.3255813953		1.3248819442		0.3248819442

		CẢI lạo luồng lạch		km				95		126		158		280		1.3263157895		1.253968254		1.7721518987		2.9473684211		1.433765553		0.433765553

		4. Đường biển

		Cầu cảng làm mới		m				156		198		250		360		1.2692307692		1.2626262626		1.44		2.3076923077		1.321476063		0.321476063

		5. Hàng không

		Số tàu bay sở hữu		chiếc		6		8		11		13		17		1.375		1.1818181818		1.3076923077		2.125		1.2856407953		0.2856407953

		Chỉ tiêu		Tốc độ tăng trưởng liên hoàn

				2001		2002		2003		2004		trung bình 4 năm

		1. §­­êng bé

		- Đưường làm mới và nâng cấp		100		12		12		11		0.117

		+ Trung ­­¬ng		100		12		12		11		0.117

		+ Địa phưương		100		12		12		11		0.117

		- Cầu trên các quốc lộ		100		11.5740740741		1.7427385892		1.9575856444		0.050

		2. Đưường Sắt

		- Số Km đưường sắt (chính tuyến)

		- Khôi phục và làm mới cầu ĐS		100		17.1532846715		17.6012461059		45.6953642384		0.261

		- Thay ray và tà vẹt		100		18.1818181818		25		16.9230769231		0.200

		- Năng lực Đ/s Thống Nhất		100		20		0		6.4814814815		0.085

		3. Đưường sông

		- Số km đưường sông

		- Số km đưường sông đưa vào khai thác		100		58.3333333333		-7.8947368421		-14.2857142857		0.077

		- Cầu cảng làm mới		100		26.7441860465		26.6055045872		44.9275362319		0.325

		- Cải tạo luồng lạch		100		32.6315789474		25.3968253968		77.2151898734		0.434

		4. Đường biển

		- Cầu cảng làm mới		100		26.9230769231		26.2626262626		44		0.321

		4. Hàng không

		- Số tàu bay sở hữu		100		37.5		18.1818181818		30.7692307692		0.286





		chỉ tiêu		Đơn vị		2001		2002		2003		2004

		1.Vận tải hàng hoá

				1000 TÊn		223242.7		238392.9		255375.1		273370.040631497

				Tr.TKm		49810.2		54491.9		57415		63210		1.0678642572		1.071236182		1.0704647424		0

		Trong nước		1000 Tấn		212594.9		225624.6		241587.9		258611.32913537		1.2245419027		1.0698540875		0.0698540875

				Tr.TKm		20794.5		23702.6		25148.5		27686.7836802229		1.093990789		1.053642835		1.1009318122

		Ngoài nước		1000 Tấn		10647.8		12768.3		13787.2		14758.711496127		1.2690171893		1.0826527124

				Tr.TKm		29015		30789.3		32266.5		35523.2163197771

		Phân theo ngành:

		- Đường sắt		1000 Tấn		6456.7		7051.9		8284.8		8868.5862976611

				Tr.TKm		2054.4		2391.5		2703.3		2976.1489680397

		- Đường bộ		1000 Tấn		151483		160816		172094.5		184221.094607333

				Tr.TKm		8095.4		8673.6		9219.4		10149.9307498041

		- Đường sông		1000 Tấn		48488		49913		53188.2		56936.0928105998

				Tr.TKm		4672.4		4801.7		5099.9		5614.6421492641

		- Đường biển		1000 Tấn		16815		20612		21807.6		23344.2669159031

				Tr.TKm		34829.8		38465.7		40215.6		44274.6333884873

		Hang không				55		66.6		77.5		81.4

						140		171		186		188

		2.Vận tải hành khách

				Tr.HK		803.8		832.3		871.4		906.3674684994		1.0354565812		1.046978253		1.0401279189

				Tr.HKKm		36917.9		38336		40238.1		42210		1.1276032203		1.0408435034

		-Trong đó:												1.0384122607		1.0496165484		1.049005793

		-Đường Sắt		Tr.HK		10.6		10.8		11.9		12.3770904926		1.1433478069		1.0456655199

				Tr.HKKm		3426.1		3697.2		4198.9		4404.6704242994

		-Đường bộ		Tr.HK		655.4		683.5		718.2		746.993814433

				Tr.HKKm		24237.7		25199.1		26582.9		27885.6160951934

		-Đường sông		Tr.HK		133.9		134		137.1		142.5965635739

				Tr.HKKm		2484.1		2331.2		2385		2501.8788163457

		- Hàng không		Tr.HK		3.9		4		4.2		4.4

				Tr.HKKm		6110.7		6421		6349.1		6660.2426804447
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Sheet1

		Bảng 1: Vốn đầu tư phát triển ngành GTVT và CSHT GTVT

		Đơn vị: nghìn tỷ đồng ( giá so sánh năm 2000)

		Chỉ tiêu		2001		2002		2003		2004		KH 2005

		Tổng vốn đầu tư toàn xã hội		145.6		163.3		170.3		176.8		184

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		12.1565934066		16.9642857143		21.4285714286		26.3736263736

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		112.1565934066		104.2865890998		103.8167938931		104.07239819

		Vốn đầu tư cho ngành GTVT		18.999		19.156		22.852		28.9		30.838

		Tỷ trọng so với tổng VĐT toàn xã hội (%)		13.0487637363		11.7305572566		13.4186729301		16.3461538462		16.7597826087

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		0.8263592821		20.2800147376		52.1132691194		62.3138059898

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		100.8263592821		119.2942159115		126.4659548398		106.7058823529

		Vốn đầu tư cho xây dựng KCHT GTVT		6.3325		10.7687		10.4166		14.816		18.177

		Tỷ trọng so với VĐT toàn ngành GTVT (%)		33.3307016159		56.2158070578		45.5828811483		51.2664359862		58.9435112524

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		70.0544808527		64.4942755626		133.9676273194		187.0430319779

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		170.0544808527		96.7303388524		142.2345103009		122.6849352052

				4.3492445055		6.5944274342		6.1166177334		8.3800904977		9.8788043478

		Bảng 2: Tình hình thực hiện vốn đầu tư phát triển KCHT GTVT các loại hình giao thông 
trong giai đoạn 2001- 2004

		Chỉ tiêu		2001		2002		2003		2004		2005

		Vốn đầu tư cho xây dựng KCHT GTVT		6.3325		10.7687		10.4166		14.816		18.177		42.3338

		Đường bộ		4.682		6.517		6.125		11.185		12.587		Đường bộ		28.509

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		39.1926527125		30.8201623238		138.8936351986		168.8381033746		Đường sắt		1.431

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		139.1926527125		93.984962406		182.612244898		112.5346446133		Đường thuỷ nội địa		1.0538

		Đường sắt		0.312		0.361		0.341		0.417		0.185		Đường hàng hảI		3.495

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		15.7051282051		9.2948717949		33.6538461538		-40.7051282051		Đường hàng không		7.845

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		115.7051282051		94.459833795		122.2873900293		44.3645083933

		Đường thuỷ nội địa		0.2055		0.2647		0.2826		0.301		0.585

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		28.8077858881		37.5182481752		46.4720194647		184.6715328467				1.067623725		1.0651096957

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		128.8077858881		106.7623724972		106.5109695683		194.3521594684				0		-1

		Đường hàng hảI		0.628		1.321		1.176		0.37		0.67				1.517571144

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		110.3503184713		87.2611464968		-41.0828025478		6.6878980892				0

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		210.3503184713		89.0234670704		31.462585034		181.0810810811				0

		Đường hàng không		0.505		2.305		2.492		2.543		4.15				1.9869990035

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		356.4356435644		393.4653465347		403.5643564356		721.7821782178				1.0811279826		1.0204654896

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		456.4356435644		108.1127982646		102.0465489567		163.1930790405				0		-1

				6.3325		10.7687		10.4166		14.816		18.177

		Bảng 3: Cơ cấu đầu tư phân theo loại hình giao thông.

		Chỉ tiêu (%)		2001		2002		2003		2004		2005

		Vốn đầu tư cho xây dựng KCHT GTVT		100		100		100		100		100

		Đường bộ		73.94		60.52		58.80		75.49		67.34

		Đường sắt		4.93		3.35		3.27		2.81		3.38

		Đường thuỷ nội địa		3.25		2.46		2.71		2.03		2.49

		Đường hàng hảI		9.92		12.27		11.29		2.50		8.26

		Đường hàng không		7.97		21.40		23.92		17.16		18.53

		Bảng 8: Các nguồn vốn huy động để đầu tư phát triển KCHT GTVT trong giai đoạn 2000- 2004

		Chỉ tiêu		2001		2002		2003		2004		Tổng 4 năm

		Tổng VĐT toàn XH cho KCHTGT		6.3325		10.7687		10.4166		14.816		42.3338

		Vốn ngân sách (ngoài ODA)		1.9		2.44		2.362		2.639		9.341

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		-97.56		-97.64		-97.36

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		28.42		-3.20		11.73

		Vốn tín dụng ưu đãI		1.24		1.62		0.747		0.473		4.08

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		30.65		-39.76		-61.85

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		30.65		-53.89		-36.68

		Vốn ODA		2.51		3.47		3.758		5.401		15.139

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		38.25		49.72		115.18

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		38.25		8.30		43.72

		Vốn tráI phiếu chính phủ		0.192		1.75		1.886		4.037		7.865

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		811.46		882.29		2002.60

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		811.46		7.77		114.05

		Vốn của doanh nghiệp nhà nước		0.41		0.45		0.62		0.928		2.408

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		9.76		51.22		126.34

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		9.76		37.78		49.68

		Vốn từ khu vực dân cư và tư nhân		0.03		0.234		0.243		0.31		0.817

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		680.00		710.00		933.33

		Tốc độ liên hoàn liên hoàn (%)		100		680.00		3.85		27.57

		Vốn trực tiếp nước ngoàI		0.05		0.804		0.8		1.028		2.682

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		1508.00		1500.00		1956.00

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		1508.00		-0.50		28.50

		Bảng 9: cơ cấu đầu tư phân theo nguồn vốn

		Chỉ tiêu		2001		2002		2003		2004

		Tổng VĐT toàn XH cho KCHTGT		100		100		100		100		100

		Vốn NSNN (bao gồm ODA)		69.6407422029		54.8812762915		58.7523760152		54.2656587473		0.2206511109

		Vốn tín dụng ưu đãI		19.5815238847		15.0435985774		7.171245896		3.1924946004		0.0963768903

		Vốn tráI phiếu chính phủ		3.0319778918		16.2508009323		18.1057158766		27.2475701944		0.3576102311

		Vốn của doanh nghiệp nhà nước		6.4745361232		4.1787773826		5.952038093		6.2634989201		0.1857853535

		Vốn từ khu vực dân cư và tư nhân		0.4737465456		2.172964239		2.33281493		2.0923326134		0.0568812627

		Vốn trực tiếp nước ngoàI		0.789577576		7.4660822569		7.6800491523		6.9384449244		0.0192989999
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		Bảng 4: vốn đầu tư xây dựng mạng lưới đường bộ

				2001		2002		2003		2004		4năm

		Tổng VĐT cho xây dựng HT đường bộ		4.682		6.517		6.125		11.185		28.509

		Trong đó:

		Đường		3.521		5.237		4.739		5.619		19.116		Đường		19.116

		Tỷ trọng		75.20		80.36		77.37		50.24				Cỗu		7.286		-0.056812933		-0.1606268364		0.9620770128

				100		48.74		-9.51		18.57				Hầm		2.107

		Xây dựng mới		1.356		3.195		3.025		2.256		9.832				2.3561946903		0.9467918623		0.745785124		4.3581560284

		CẢI tạo nâng cấp		2.165		2.042		1.714		3.363		9.284				0.6148821358		0.3899178919		0.3616796793		0.5985050721

		Cçu		0.781		1.025		1.116		4.364		7.286

		Tỷ trọng		16.68		15.73		18.22		39.02

				100		31.2419974392		8.8780487805		291.0394265233						0.3124199744		0.0887804878		2.9103942652

																0.3124199744		0.4289372599		4.5877080666

		Xây dựng mới		0.698		0.886		1.113		4.214		6.911				0.2693409742		0.2562076749		2.786163522

		CẢI tạo nâng cấp		0.083		0.139		0.03		0.15		0.402				0.188		0.227		3.101

		Hầm		0.38		0.255		0.27		1.202

		Tỷ trọng		8.12		3.91		4.41		10.75

				100		-32.8947368421		5.8823529412		345.1851851852						0		0

														27.1837317993

		Bảng 5: vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đường sắt

				2001		2002		2003		2004		4năm

		VĐT xây dựng hạ tầng đường sắt		0.312		0.361		0.341		0.417		1.431

		Xây dựng đường sắt		0.15		0.12		0.11		0.16		Xây dựng đường sắt		0.54

				100		-20		-26.6666666667		6.6666666667		Xây dựng Cỗu sắt		0.439

				100		-20		-8.33		45.45		Xây dựng Hầm sắt		0.191

		Xây dựng Cỗu sắt		0.017		0.084		0.15		0.188		Xây dựng ga và hệ thống TTTH		0.261

				100		394.1176470588		782.3529411765		1005.8823529412

				100		394.12		78.57		25.33

		Xây dựng Hầm sắt		0.065		0.083		0.043		0

				100		27.6923076923		-33.8461538462		-100

				100		27.69		-48.19		-100

		Xây dựng ga và hệ thống TTTH		0.08		0.074		0.038		0.069

		Tỷ trọng (%)		100		-7.50		-52.50		-13.75

				100		-7.5		-48.6486486486		81.5789473684

		Bảng 8: Hàng không

				2001		2002		2003		2004

		VĐT xây dựng HT hàng không		0.505		2.305		2.492		2.543		7.845

		Trong đó										0

		Cảng hàng không Nội BÀI		0.105		0.205		0.127		0.12		0.557

		Tỷ trọng (%)		20.7920792079		8.8937093275		5.0963081862		4.7188360204		0.0710006373

		Cảng hàng không Tân Sơn Nhất		0		0		0.2		0.8		1

		Tỷ trọng (%)		0		0		8.025682183		31.458906803		0.1274697259

		Các dự án xây dựng cảng khác		0		0		0.02		0.18		0.2

		Tỷ trọng (%)		0		0		0.8025682183		7.0782540307		0.16		8

		Các dự án đầu tư máy bay		0.4		2.1		2.145		1.443		6.088

		Tỷ trọng (%)		79.2079207921		91.1062906725		86.0754414125		56.7440031459		0.7760356915

		Bảng 6: đường thuỷ nội địa

				2001		2002		2003		2004

		VĐT xây dựng hạ tầng đường thuỷ nội địa		0.2055		0.2647		0.2826		0.301

		1.Hai tuyến đường thuỷ phía Nam và
 cảng Cần Thơ (vốn ODA)		0.11		0.15		0.14		0.15

		Tốc độ gia tăng định gốc		100		36.3636363636		27.2727272727		36.3636363636

				100		36.36		-6.67		7.14

		2.Phà Mê K«ng GĐ2 ( ADB)		0.0515		0.0107		0.0168		0.01

				100		-79.2233009709		-67.3786407767		-80.5825242718

				100		-79.22		57.01		-40.48

		3.Các dự án sử dụng vốn trong nước:		0.044		0.104		0.1258		0.141

				100		136.3636363636		185.9090909091		220.4545454545

				100		136.36		20.96		12.08

		Xây dựng các tuyến vận tảI thuỷ		0.019		0.042		0.057		0.095

		Tỷ trọng so với (3) (%)		43.18		40.38		45.31		67.38

		Nạo vét, cảI tạo sông		0.003		0.004		0.0078		0.0069

		Tỷ trọng so với (3) (%)		6.82		3.85		6.20		4.89

		Bến khách, cảng sông và các công trình phụ trợ		0.022		0.058		0.061		0.0391

		Tỷ trọng so với (3) (%)		50		55.7692307692		48.4896661367		27.7304964539

		Bảng 7: Đường hàng hảI:

				2001		2002		2003		2004

		VĐT xây dựng HT đường biển		0.628		1.321		1.176		0.37		3.495

		Trong đó										0

		Cảng Tiên Sa- Đà Nẵng		0.195		0.265		0.17		0.19		0.82		0.234620887

		Tỷ trọng (%)		31.05		20.06		14.46		51.35				0

		Cảng HẢI Phòng giai đoạn II		0.05		0.06		0.43		0		0.54		0.1545064378

		Tỷ trọng (%)		7.96		4.54		36.56		0.00				0

		Cảng CÁI Lân		0.229		0.712		0.193		0		1.134		0.3244635193

		Tỷ trọng (%)		36.46		53.90		16.41		0.00				0

		Cảng Cửa Lò		0.04		0.02		0.02		0.02		0.1		0.0286123033

		Tỷ trọng (%)		6.37		1.51		1.70		5.41				0

		Cảng Nha Trang		0.02		0.04		0.05		0.01		0.12		0.0343347639

		Tỷ trọng (%)		3.18		3.03		4.25		2.70				0

		Cảng Quy Nhơn		0.001		0.03		0.05		0.04		0.121		0.034620887

		Tỷ trọng (%)		0.16		2.27		4.25		10.81				0

		ĐàI thông tin duyên hảI		0.073		0.184		0.043		0		0.3		0.0858369099		0.66

		Tỷ trọng (%)		11.62		13.93		3.66		0.00				0		0.1888412017		1

		Tàu tìm kiếm cứu nạn		0.02		0.01		0.189		0.11		0.329		0.0941344778

		Tỷ trọng (%)		3.18		0.76		16.07		29.73				0

		Dự án quan sát ven biển		0		0		0.031		0		0.031		0.008869814

		Tỷ trọng (%)		0.00		0.00		2.64		0.00
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		Bảng 8: Các nguồn vốn huy động để đầu tư phát triển KCHT GTVT trong giai đoạn 2000- 2004

		Chỉ tiêu		2001		2002		2003		2004

		Tổng VĐT toàn XH cho KCHTGT		6.3325		10.7687		10.4166		14.816		42.3338				100		100		100		100

		Vốn ngân sách (bao gồm ODA)		4.41		5.301		5.291		8.04		23.042		0.5442932125		69.6407422029		49.225997567		50.7939250811		54.2656587473

		Tốc độ tăng định gốc (%)		100		20.20		19.98		82.31		3.668		0.0866447142		19.5815238847		11.2176957293		7.171245896		3.1924946004

		Tốc độ tăng liên hoàn (%)		100		20.20		-0.19		51.96		6.2367		0.147321998		0		0		0		0

		Vốn tín dụng ĐTPT của nhà nước		1.24		1.208		0.747		0.473		6.3021		0.1488668629		19.5815238847		11.2176957293		7.171245896		3.1924946004

		Tốc độ tăng định gốc (%)		100		-2.58		-39.76		-61.85		1.175		0.0277555995		3.0319778918		12.4128260607		12.3456790123		23.0966522678

		Tốc độ tăng liên hoàn (%)		100		-2.58		-38.16		-36.68		1.91		0.0451176129		6.4824318989		19.5473919786		21.5386978477		10.4144168467

		Vốn tráI phiếu chính phủ		0.192		1.3367		1.286		3.422						0.4737465456		2.8972856519		3.1008198452		3.442224622

		Tốc độ tăng định gốc (%)		100		596.20		569.79		1682.29						0.789577576		4.6988030124		5.0496323176		5.5885529158

		Tốc độ tăng liên hoàn (%)		100		596.20		-3.79		166.10

		Vốn của doanh nghiệp nhà nước		0.4105		2.105		2.2436		1.543				69.6407422029		49.225997567		50.7939250811		54.2656587473

		Tốc độ tăng định gốc (%)		100		412.79		446.55		275.88

		Tốc độ tăng liên hoàn (%)		100		412.79		6.58		-31.23

		Vốn từ khu vực dân cư và tư nhân		0.05		0.506		0.526		0.828		1.91		0.0451176129

		Tốc độ tăng định gốc (%)		100		912		952		1556		0.456		0.302

		Tốc độ tăng liên hoàn (%)		100		912		3.95256917		57.4144486692		9.12

		Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoàI		0.03		0.312		0.323		0.51		1.175		0.0277555995

		Tốc độ tăng định gốc (%)		100		940		976.6666666667		1600		0.282		0.293		0.48

		Tốc độ tăng liên hoàn (%)		100		940		3.5256410256		57.8947368421		9.6

				6.3325		10.7687		10.4166		14.816

				0		0		0		0

		Chỉ tiêu		2001		2002		2003		2004

		Tổng VĐT toàn XH cho KCHTGT		100		100		100		100		100

		Vốn NSNN (gồm cả ODA)		69.64		49.23		50.79		54.27		0.5442932125

		Vốn tín dụng ĐTPT nhà nước		19.58		11.22		7.17		3.19		0.0866447142

		Vốn tráI phiếu chính phủ		3.03		12.41		12.35		23.10		0.147321998

		Vốn của doanh nghiệp nhà nước		6.48		19.55		21.54		10.41		0.1488668629

		Vốn từ khu vực dân cư và tư nhân		0.47		4.70		5.05		5.59		0.0277555995

		Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoàI		0.79		2.90		3.10		3.44		0.0451176129

		Chỉ tiêu		2001		2002		2003		2004

		Tổng VĐT toàn xã hội		145.6		163.3		170.3		176.8		656

		Trong đó:

		Vốn NSNN (gồm cả ODA)		35.9		37.3		37.5		37.8		148.5

		So với tổng số (%)		24.66		22.84		22.02		21.38		0.2263719512

		Vốn tín dụng ĐTPT nhà nước		20.3		22.4		23.5		25		91.2

		So với tổng số (%)		13.94		13.72		13.80		14.14		0.1390243902

		Vốn của doanh nghiệp nhà nước		24.4		28.9		33		36		122.3

		So với tổng số (%)		16.76		17.70		19.38		20.36		0.1864329268

		Vốn từ khu vực dân cư và tư nhân		35.9		43.9		45.3		47		172.1

		So với tổng số (%)		24.66		26.88		26.60		26.58		0.262347561

		Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoàI		29.1		30.8		31		31		121.9

		So với tổng số (%)		19.99		18.86		18.20		17.53		0.1858231707





		

		Bảng 9: cơ cấu đầu tư phân theo nguồn vốn

		Chỉ tiêu		2001		2002		2003		2004

		Tổng VĐT toàn XH cho KCHTGT		100		100		100		100

		Vốn NSNN (bao gồm ODA)		69.64		54.88		58.75		54.27

		Vốn tín dụng ưu đãI		19.58		15.04		7.17		3.19

		Vốn tráI phiếu chính phủ		3.03		16.25		18.11		27.25

		Vốn của doanh nghiệp nhà nước		6.47		4.18		5.95		6.26

		Vốn từ khu vực dân cư và tư nhân		0.47		2.17		2.33		2.09

		Vốn trực tiếp nước ngoàI		0.79		7.47		7.68		6.94

		Bảng11: nguồn vốn và cơ cấu nguồn vốn đầu tư được huy động xây dựng KCHT 
cho từng ngành giao thông trong giai đoạn 2001- 2004

		Chỉ tiêu		Đơn vị		Đường
bộ		Đường
sắt		Đường
thủy		Đường
hàng hảI		Đường
hàng không

		Tổng VĐT toàn XH cho KCHTGT		nghìn tỷ		28.509		1.431		1.0538		3.495		7.845		42.3338

				%		100		100		100		100		100

		Vốn ngân sách (gồm cả ODA)		%		62.96		2.3641092		12.54		4.07		3.05		23.042		18.4967623227

		Vốn tín dụng ĐTPT của nhà nước		%		7.005		12.93		47.8		22.6		5.27		3.668		3.88910165

		Vốn tráI phiếu chính phủ (TP doanh nghiệp)		%		22.57		20.11		0		0		0		6.2367

		Vốn của doanh nghiệp nhà nước		%		1.04		1.715		33.9		16.4		14.74		6.3021		6.7222554

		VĐT của dân cư và tư nhân		%		2.865		0		0		0		0		1.357		2.40780645

		VĐT trực tiếp nước ngoàI		%		5.87		0		0		0		0		1.728		0.81678285

																		1.6734783

						102.31		37.1191092		94.24		43.07		23.06				34.0061869727

								0.6296257322





		Chỉ tiêu		TH 
2001-2004		KH
2005		DKTH
2001-2005		Kế hoạch 2006-2010

										tổng số 
2006-2010		2006		2007		2008		2009		2010		Tăng TB

		Tổng VĐT phát triển KCHTGTVT		42.3338		27.933		70.2668		199.229		35.91		38.552		39.616		41.48		43.661				1.0735728209		1.0275990869		1.0470516963		1.0525795564		1.2158451685		1.0673153557

		Tốc độ phát triển liên hoàn						100		183.532		100		7.3572820941		2.7599086947		4.7051696284		5.2579556413		0.0673153557												0

		1. Đường bộ		28.509		19.97		48.479		134.48		25.91		23.98		26.4		28.31		29.88				0.9255113856		1.1009174312		1.0723484848		1.0554574355		1.1532226939		1.0486673021

		Tốc độ phát triển liên hoàn						100		177.398		100		-7.4488614435		10.0917431193		7.2348484848		5.5457435535		0.0486673021												0

		2. Đường sắt		1.431		1.391		2.822		16.754		3.039		3.24		3.34		3.67		3.461				1.0661401777		1.0308641975		1.0988023952		0.9430517711		1.1388614676		1.0442960446

		Tốc độ phát triển liên hoàn						100		493.692		100		6.614017769		3.0864197531		9.880239521		-5.6948228883		0.0442960446												0

		3. Đường thuỷ nội địa		1.0538		0.859		1.9128		8.257		1.087		1.48		1.78		2.01		1.9				1.3615455382		1.2027027027		1.1292134831		0.9452736318		1.7479300828		1.2045958213

		Tốc độ phát triển liên hoàn						100		331.671		100		36.1545538178		20.2702702703		12.9213483146		-5.4726368159		0.2045958213												0

		4. Đường hàng hảI		3.495		2.77		6.265		18.24		3.02		3.26		3.59		3.98		4.39				1.0794701987		1.1012269939		1.1086350975		1.1030150754		1.4536423841		1.1327981361

		Tốc độ phát triển liên hoàn						100		191.141		100		7.9470198675		10.1226993865		10.8635097493		10.3015075377		0.1327981361												0

		5. Đường hàng không		7.845		2.943		10.788		21.498		2.854		6.592		4.506		3.51		4.03				2.3097407148		0.6835558252		0.7789613848		1.1481481481		1.4120532586		1.1218902123

		Tốc độ phát triển liên hoàn						100		99.276974416		100		130.9740714786		-31.6444174757		-22.103861518		14.8148148148		0.1218902123
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		Doanh thu vận tảI

				2001		2002		2003		2004

		toàn ngành		21662		23661		24997		27507		97827

		Ngành đường bộ		2470		2469.1		2494.2		2639.2		10072.5		0.1029623724

		ngành ĐS		1550		1635		1755		1900		6840		0.0699193474

		Ngành ĐSông		2286		2424		2656		2798		10164		0.103897697

		Ngành § biển		4846		5212.9		5879.8		6761.8		22700.5		0.2320473898

		Ngành HK		10510		11920		12212		13408		48050		0.4911731935

				0.1140245591		0.104353155		0.0997799736		0.0959464863

						1.0922814145		1.0564642238		1.1004120494		1.2698273474		1.0828830569		0.0828830569

						0.9996356275		1.0101656474		1.0581348729		1.0685020243		1.0223315957		0.0223315957

						1.0548387097		1.0733944954		1.0826210826		1.2258064516		1.0702222299		0.0702222299

						1.0603674541		1.095709571		1.0534638554		1.2239720035		1.0696880925		0.0696880925

						1.0757119274		1.1279326287		1.1500051022		1.3953363599		1.1174453786		0.1174453786

						1.1341579448		1.0244966443		1.0979364559		1.275737393		1.0845604463		0.0845604463





		Chỉ tiêu		Đơn vị		Năng lực
 có đến 2000		Năng lực tăng thêm

								2001		2002		2003		2004

		1. Đường bộ

		- Đường làm mới và nâng cấp		km		209490		12878		14423.36		16154.1632		17931.121152		1.12		1.12		1.11		1.392384		1.1166566965		0.1166566965

		+ Trung ương		km		13220		1118		1252.16		1402.4192		1556.685312		1.12		1.12		1.11		1.392384		1.1166566965		0.1166566965

		+ Địa phương		km		196270		13020		14582.4		16332.288		18128.83968		1.12		1.12		1.11		1.392384		1.1166566965		0.1166566965

		Cầu trên các quốc lộ		m				10800		12050		12260		12500		1.1157407407		1.0174273859		1.0195758564		1.1574074074		1.0499342082		0.0499342082

		2. Đường Sắt

		- Số Km đường sắt (chính tuyến)		km		2632

		KhôI phục và làm mới cầu ĐS		m				1096		1284		1510		2200		1.1715328467		1.1760124611		1.4569536424		2.0072992701		1.2614519397		0.2614519397

		Thay ray và tà vet		km				44		52		65		76		1.1818181818		1.25		1.1692307692		1.7272727273		1.1998316262		0.1998316262

		Năng lực Đ/s Thông Nhất		Triệu tấn		45		45		54		54		57.5		1.2		1		1.0648148148		1.2777777778		1.0851383453		0.0851383453

		3. Đường sông

		- Số km đường sông		km		41900

		- Số km đường sông đưa vào khai thác		km		11226		24		38		35		30		1.5833333333		0.9210526316		0.8571428571		1.25		1.077217345		0.077217345

		Cầu cảng làm mới		m				86		109		138		200		1.2674418605		1.2660550459		1.4492753623		2.3255813953		1.3248819442		0.3248819442

		CẢI lạo luồng lạch		km				95		126		158		280		1.3263157895		1.253968254		1.7721518987		2.9473684211		1.433765553		0.433765553

		4. Đường biển

		Cầu cảng làm mới		m				156		198		250		360		1.2692307692		1.2626262626		1.44		2.3076923077		1.321476063		0.321476063

		5. Hàng không

		Số tàu bay sở hữu		chiếc		6		8		11		13		17		1.375		1.1818181818		1.3076923077		2.125		1.2856407953		0.2856407953

		Chỉ tiêu		Tốc độ tăng trưởng liên hoàn

				2001		2002		2003		2004		trung bình 4 năm

		1. §­­êng bé

		- Đưường làm mới và nâng cấp		100		12		12		11		0.117

		+ Trung ­­¬ng		100		12		12		11		0.117

		+ Địa phưương		100		12		12		11		0.117

		- Cầu trên các quốc lộ		100		11.5740740741		1.7427385892		1.9575856444		0.050

		2. Đưường Sắt

		- Số Km đưường sắt (chính tuyến)

		- Khôi phục và làm mới cầu ĐS		100		17.1532846715		17.6012461059		45.6953642384		0.261

		- Thay ray và tà vẹt		100		18.1818181818		25		16.9230769231		0.200

		- Năng lực Đ/s Thống Nhất		100		20		0		6.4814814815		0.085

		3. Đưường sông

		- Số km đưường sông

		- Số km đưường sông đưa vào khai thác		100		58.3333333333		-7.8947368421		-14.2857142857		0.077

		- Cầu cảng làm mới		100		26.7441860465		26.6055045872		44.9275362319		0.325

		- Cải tạo luồng lạch		100		32.6315789474		25.3968253968		77.2151898734		0.434

		4. Đường biển

		- Cầu cảng làm mới		100		26.9230769231		26.2626262626		44		0.321

		4. Hàng không

		- Số tàu bay sở hữu		100		37.5		18.1818181818		30.7692307692		0.286





		chỉ tiêu		Đơn vị		2001		2002		2003		2004

		1.Vận tải hàng hoá

				1000 TÊn		223242.7		238392.9		255375.1		273370.040631497

				Tr.TKm		49810.2		54491.9		57415		63210		1.0678642572		1.071236182		1.0704647424		0

		Trong nước		1000 Tấn		212594.9		225624.6		241587.9		258611.32913537		1.2245419027		1.0698540875		0.0698540875

				Tr.TKm		20794.5		23702.6		25148.5		27686.7836802229		1.093990789		1.053642835		1.1009318122

		Ngoài nước		1000 Tấn		10647.8		12768.3		13787.2		14758.711496127		1.2690171893		1.0826527124

				Tr.TKm		29015		30789.3		32266.5		35523.2163197771

		Phân theo ngành:

		- Đường sắt		1000 Tấn		6456.7		7051.9		8284.8		8868.5862976611

				Tr.TKm		2054.4		2391.5		2703.3		2976.1489680397

		- Đường bộ		1000 Tấn		151483		160816		172094.5		184221.094607333

				Tr.TKm		8095.4		8673.6		9219.4		10149.9307498041

		- Đường sông		1000 Tấn		48488		49913		53188.2		56936.0928105998

				Tr.TKm		4672.4		4801.7		5099.9		5614.6421492641

		- Đường biển		1000 Tấn		16815		20612		21807.6		23344.2669159031

				Tr.TKm		34829.8		38465.7		40215.6		44274.6333884873

		Hang không				55		66.6		77.5		81.4

						140		171		186		188

		2.Vận tải hành khách

				Tr.HK		803.8		832.3		871.4		906.3674684994		1.0354565812		1.046978253		1.0401279189

				Tr.HKKm		36917.9		38336		40238.1		42210		1.1276032203		1.0408435034

		-Trong đó:												1.0384122607		1.0496165484		1.049005793

		-Đường Sắt		Tr.HK		10.6		10.8		11.9		12.3770904926		1.1433478069		1.0456655199

				Tr.HKKm		3426.1		3697.2		4198.9		4404.6704242994

		-Đường bộ		Tr.HK		655.4		683.5		718.2		746.993814433

				Tr.HKKm		24237.7		25199.1		26582.9		27885.6160951934

		-Đường sông		Tr.HK		133.9		134		137.1		142.5965635739

				Tr.HKKm		2484.1		2331.2		2385		2501.8788163457

		- Hàng không		Tr.HK		3.9		4		4.2		4.4

				Tr.HKKm		6110.7		6421		6349.1		6660.2426804447
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Sheet1

		Bảng 1: Vốn đầu tư phát triển ngành GTVT và CSHT GTVT

		Đơn vị: nghìn tỷ đồng ( giá so sánh năm 2000)

		Chỉ tiêu		2001		2002		2003		2004		KH 2005

		Tổng vốn đầu tư toàn xã hội		145.6		163.3		170.3		176.8		184

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		12.1565934066		16.9642857143		21.4285714286		26.3736263736

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		112.1565934066		104.2865890998		103.8167938931		104.07239819

		Vốn đầu tư cho ngành GTVT		18.999		19.156		22.852		28.9		30.838

		Tỷ trọng so với tổng VĐT toàn xã hội (%)		13.0487637363		11.7305572566		13.4186729301		16.3461538462		16.7597826087

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		0.8263592821		20.2800147376		52.1132691194		62.3138059898

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		100.8263592821		119.2942159115		126.4659548398		106.7058823529

		Vốn đầu tư cho xây dựng KCHT GTVT		6.3325		10.7687		10.4166		14.816		18.177

		Tỷ trọng so với VĐT toàn ngành GTVT (%)		33.3307016159		56.2158070578		45.5828811483		51.2664359862		58.9435112524

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		70.0544808527		64.4942755626		133.9676273194		187.0430319779

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		170.0544808527		96.7303388524		142.2345103009		122.6849352052

				4.3492445055		6.5944274342		6.1166177334		8.3800904977		9.8788043478

		Bảng 2: Tình hình thực hiện vốn đầu tư phát triển KCHT GTVT các loại hình giao thông 
trong giai đoạn 2001- 2004

		Chỉ tiêu		2001		2002		2003		2004		2005

		Vốn đầu tư cho xây dựng KCHT GTVT		6.3325		10.7687		10.4166		14.816		18.177		42.3338

		Đường bộ		4.682		6.517		6.125		11.185		12.587		Đường bộ		28.509

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		39.1926527125		30.8201623238		138.8936351986		168.8381033746		Đường sắt		1.431

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		139.1926527125		93.984962406		182.612244898		112.5346446133		Đường thuỷ nội địa		1.0538

		Đường sắt		0.312		0.361		0.341		0.417		0.185		Đường hàng hảI		3.495

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		15.7051282051		9.2948717949		33.6538461538		-40.7051282051		Đường hàng không		7.845

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		115.7051282051		94.459833795		122.2873900293		44.3645083933

		Đường thuỷ nội địa		0.2055		0.2647		0.2826		0.301		0.585

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		28.8077858881		37.5182481752		46.4720194647		184.6715328467				1.067623725		1.0651096957

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		128.8077858881		106.7623724972		106.5109695683		194.3521594684				0		-1

		Đường hàng hảI		0.628		1.321		1.176		0.37		0.67				1.517571144

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		110.3503184713		87.2611464968		-41.0828025478		6.6878980892				0

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		210.3503184713		89.0234670704		31.462585034		181.0810810811				0

		Đường hàng không		0.505		2.305		2.492		2.543		4.15				1.9869990035

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		356.4356435644		393.4653465347		403.5643564356		721.7821782178				1.0811279826		1.0204654896

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		456.4356435644		108.1127982646		102.0465489567		163.1930790405				0		-1

				6.3325		10.7687		10.4166		14.816		18.177

		Bảng 3: Cơ cấu đầu tư phân theo loại hình giao thông.

		Chỉ tiêu (%)		2001		2002		2003		2004		2005

		Vốn đầu tư cho xây dựng KCHT GTVT		100		100		100		100		100

		Đường bộ		73.94		60.52		58.80		75.49		67.34

		Đường sắt		4.93		3.35		3.27		2.81		3.38

		Đường thuỷ nội địa		3.25		2.46		2.71		2.03		2.49

		Đường hàng hảI		9.92		12.27		11.29		2.50		8.26

		Đường hàng không		7.97		21.40		23.92		17.16		18.53

		Bảng 8: Các nguồn vốn huy động để đầu tư phát triển KCHT GTVT trong giai đoạn 2000- 2004

		Chỉ tiêu		2001		2002		2003		2004		Tổng 4 năm

		Tổng VĐT toàn XH cho KCHTGT		6.3325		10.7687		10.4166		14.816		42.3338

		Vốn ngân sách (ngoài ODA)		1.9		2.44		2.362		2.639		9.341

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		-97.56		-97.64		-97.36

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		28.42		-3.20		11.73

		Vốn tín dụng ưu đãI		1.24		1.62		0.747		0.473		4.08

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		30.65		-39.76		-61.85

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		30.65		-53.89		-36.68

		Vốn ODA		2.51		3.47		3.758		5.401		15.139

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		38.25		49.72		115.18

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		38.25		8.30		43.72

		Vốn tráI phiếu chính phủ		0.192		1.75		1.886		4.037		7.865

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		811.46		882.29		2002.60

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		811.46		7.77		114.05

		Vốn của doanh nghiệp nhà nước		0.41		0.45		0.62		0.928		2.408

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		9.76		51.22		126.34

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		9.76		37.78		49.68

		Vốn từ khu vực dân cư và tư nhân		0.03		0.234		0.243		0.31		0.817

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		680.00		710.00		933.33

		Tốc độ liên hoàn liên hoàn (%)		100		680.00		3.85		27.57

		Vốn trực tiếp nước ngoàI		0.05		0.804		0.8		1.028		2.682

		Tốc độ phát triển định gốc (%)		100		1508.00		1500.00		1956.00

		Tốc độ phát triển liên hoàn (%)		100		1508.00		-0.50		28.50

		Bảng 9: cơ cấu đầu tư phân theo nguồn vốn

		Chỉ tiêu		2001		2002		2003		2004

		Tổng VĐT toàn XH cho KCHTGT		100		100		100		100		100

		Vốn NSNN (bao gồm ODA)		69.6407422029		54.8812762915		58.7523760152		54.2656587473		0.2206511109

		Vốn tín dụng ưu đãI		19.5815238847		15.0435985774		7.171245896		3.1924946004		0.0963768903

		Vốn tráI phiếu chính phủ		3.0319778918		16.2508009323		18.1057158766		27.2475701944		0.3576102311

		Vốn của doanh nghiệp nhà nước		6.4745361232		4.1787773826		5.952038093		6.2634989201		0.1857853535

		Vốn từ khu vực dân cư và tư nhân		0.4737465456		2.172964239		2.33281493		2.0923326134		0.0568812627

		Vốn trực tiếp nước ngoàI		0.789577576		7.4660822569		7.6800491523		6.9384449244		0.0192989999

												0

												0

												0

												0

												0

												0

												0

												0

												0.0633536323
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												0

												0
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		Bảng 4: vốn đầu tư xây dựng mạng lưới đường bộ

				2001		2002		2003		2004		4năm

		Tổng VĐT cho xây dựng HT đường bộ		4.682		6.517		6.125		11.185		28.509		28.509

		Trong đó:												0

		Đường		3.521		5.237		4.739		5.619		19.116		19.116		0.6705250973

		Tỷ trọng		75.20		80.36		77.37		50.24								-0.056812933		-0.1606268364		0.9620770128

		Xây dựng mới		1.356		3.195		3.025		2.256		9.832		9.832		0.3851178642		0.6100821081		0.6383203207		0.4014949279

		CẢI tạo nâng cấp		2.165		2.042		1.714		3.363		9.284		9.284		0.6148821358		0.3899178919		0.3616796793		0.5985050721

		Cçu		0.781		1.025		1.116		4.364		7.286		7.286		0.3124199744		0.0887804878		2.9103942652

		Tỷ trọng		16.68		15.73		18.22		39.02						0.3124199744		0.4289372599		4.5877080666

		Xây dựng mới		0.698		0.886		1.113		4.214		6.911		6.911		0.2693409742		0.2562076749		2.786163522

		CẢI tạo nâng cấp		0.083		0.139		0.03		0.15		0.402		0.402		0.188		0.227		3.101

		Hầm		0.38		0.255		0.27		1.202		2.107		2.107		0.0739064857		0.0551743069

		Tỷ trọng		8.12		3.91		4.41		10.75				27.1837317993

		Bảng 5: vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đường sắt

				2001		2002		2003		2004		2005

		VĐT xây dựng hạ tầng đường sắt		0.312		0.361		0.341		0.417		0.185		1.431

		Trong đó

		Xây dựng đường sắt		0.15		0.12		0.11		0.16				0.54		0.3773584906

		Tỷ trọng (%)		48.08		33.24		32.26		38.37

		Xây dựng Cỗu sắt		0.017		0.084		0.15		0.188				0.439		3.9411764706		0.7857142857		0.2533333333

		Tỷ trọng (%)		5.45		23.27		43.99		45.08						0.067		0.066		0.038

		Xây dựng Hầm sắt		0.065		0.083		0.043		0				0.191		0.1334730957

		Tỷ trọng (%)		20.83		22.99		12.61		0.00

		Xây dựng ga và hệ thống TTTH		0.08		0.074		0.038		0.069		0.417		0.261		0.1823899371		-0.006		-0.036		0.031

		Tỷ trọng (%)		25.64		20.50		11.14		16.55						4.701397994		-0.075		-0.4864864865		0.8157894737

		Bảng 8: Hàng không

				2001		2002		2003		2004

		VĐT xây dựng HT hàng không		0.505		2.305		2.492		2.543		7.845

		Trong đó										0

		Cảng hàng không Nội BÀI		0.105		0.205		0.127		0.12		0.557

		Tỷ trọng (%)		20.7920792079		8.8937093275		5.0963081862		4.7188360204		0.0710006373

		Cảng hàng không Tân Sơn Nhất		0		0		0.2		0.8		1

		Tỷ trọng (%)		0		0		8.025682183		31.458906803		0.1274697259

		Các dự án xây dựng cảng khác		0		0		0.02		0.18		0.2

		Tỷ trọng (%)		0		0		0.8025682183		7.0782540307		0.16		8

		Các dự án đầu tư máy bay		0.4		2.1		2.145		1.443		6.088

		Tỷ trọng (%)		79.2079207921		91.1062906725		86.0754414125		56.7440031459		0.7760356915

		Bảng 6: đường thuỷ nội địa

				2001		2002		2003		2004

		VĐT xây dựng hạ tầng đường thuỷ nội địa		0.2055		0.2647		0.2826		0.301		2005		1.0538

		trong đó:

														0

		1.Hai tuyến đường thuỷ phía Nam và
 cảng Cần Thơ (vốn ODA)		0.11		0.15		0.14		0.15				0.55

		Tỷ trọng (%)		53.53		56.67		49.54		49.83				0.5219206681

		2.Phà Mê K«ng GĐ2 ( ADB)		0.0515		0.0107		0.0168		0.01				0.089

		Tỷ trọng (%)		25.06		4.04		5.94		3.32				0.0844562536

		3.Các dự án sử dụng vốn trong nước:		0.044		0.104		0.1258		0.141				0.4148

		Tỷ trọng (%)		21.41		39.29		44.52		46.84				0.3936230784

		Xây dựng các tuyến vận tảI thuỷ		0.019		0.042		0.057		0.095				0.213		0.023		0.015		0.038

		Tỷ trọng so với (3) (%)		43.18		40.38		45.31		67.38				0.5135004822		1.2105263158		0.3571428571		0.6666666667

		Nạo vét, cảI tạo sông		0.003		0.004		0.0078		0.0069				0.0217

		Tỷ trọng so với (3) (%)		6.82		3.85		6.20		4.89				0.0523143684

		Bến khách, cảng sông và các công trình phụ trợ		0.022		0.058		0.061		0.0391				0.1801

		Tỷ trọng so với (3) (%)		50		55.7692307692		48.4896661367		27.7304964539				0.4341851495		1

		Bảng 7: Đường hàng hảI:

				2001		2002		2003		2004

		VĐT xây dựng HT đường biển		0.628		1.321		1.176		0.37		3.495

		Trong đó										0

		Cảng Tiên Sa- Đà Nẵng		0.195		0.265		0.17		0.19		0.82		0.234620887

		Tỷ trọng (%)		31.05		20.06		14.46		51.35				0

		Cảng HẢI Phòng giai đoạn II		0.05		0.06		0.43		0		0.54		0.1545064378

		Tỷ trọng (%)		7.96		4.54		36.56		0.00				0

		Cảng CÁI Lân		0.229		0.712		0.193		0		1.134		0.3244635193

		Tỷ trọng (%)		36.46		53.90		16.41		0.00				0

		Cảng Cửa Lò		0.04		0.02		0.02		0.02		0.1		0.0286123033

		Tỷ trọng (%)		6.37		1.51		1.70		5.41				0

		Cảng Nha Trang		0.02		0.04		0.05		0.01		0.12		0.0343347639

		Tỷ trọng (%)		3.18		3.03		4.25		2.70				0

		Cảng Quy Nhơn		0.001		0.03		0.05		0.04		0.121		0.034620887

		Tỷ trọng (%)		0.16		2.27		4.25		10.81				0

		ĐàI thông tin duyên hảI		0.073		0.184		0.043		0		0.3		0.0858369099		0.66

		Tỷ trọng (%)		11.62		13.93		3.66		0.00				0		0.1888412017		1

		Tàu tìm kiếm cứu nạn		0.02		0.01		0.189		0.11		0.329		0.0941344778

		Tỷ trọng (%)		3.18		0.76		16.07		29.73				0

		Dự án quan sát ven biển		0		0		0.031		0		0.031		0.008869814

		Tỷ trọng (%)		0.00		0.00		2.64		0.00
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		Bảng 8: Các nguồn vốn huy động để đầu tư phát triển KCHT GTVT trong giai đoạn 2000- 2004

		Chỉ tiêu		2001		2002		2003		2004

		Tổng VĐT toàn XH cho KCHTGT		6.3325		10.7687		10.4166		14.816		42.3338				100		100		100		100

		Vốn ngân sách (bao gồm ODA)		4.41		5.301		5.291		8.04		23.042		0.5442932125		69.6407422029		49.225997567		50.7939250811		54.2656587473

		Tốc độ tăng định gốc (%)		100		20.20		19.98		82.31		3.668		0.0866447142		19.5815238847		11.2176957293		7.171245896		3.1924946004

		Tốc độ tăng liên hoàn (%)		100		20.20		-0.19		51.96		6.2367		0.147321998		0		0		0		0

		Vốn tín dụng ĐTPT của nhà nước		1.24		1.208		0.747		0.473		6.3021		0.1488668629		19.5815238847		11.2176957293		7.171245896		3.1924946004

		Tốc độ tăng định gốc (%)		100		-2.58		-39.76		-61.85		1.175		0.0277555995		3.0319778918		12.4128260607		12.3456790123		23.0966522678

		Tốc độ tăng liên hoàn (%)		100		-2.58		-38.16		-36.68		1.91		0.0451176129		6.4824318989		19.5473919786		21.5386978477		10.4144168467

		Vốn tráI phiếu chính phủ		0.192		1.3367		1.286		3.422						0.4737465456		2.8972856519		3.1008198452		3.442224622

		Tốc độ tăng định gốc (%)		100		596.20		569.79		1682.29						0.789577576		4.6988030124		5.0496323176		5.5885529158

		Tốc độ tăng liên hoàn (%)		100		596.20		-3.79		166.10

		Vốn của doanh nghiệp nhà nước		0.4105		2.105		2.2436		1.543				69.6407422029		49.225997567		50.7939250811		54.2656587473

		Tốc độ tăng định gốc (%)		100		412.79		446.55		275.88

		Tốc độ tăng liên hoàn (%)		100		412.79		6.58		-31.23

		Vốn từ khu vực dân cư và tư nhân		0.05		0.506		0.526		0.828		1.91		0.0451176129

		Tốc độ tăng định gốc (%)		100		912		952		1556		0.456		0.302

		Tốc độ tăng liên hoàn (%)		100		912		3.95256917		57.4144486692		9.12

		Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoàI		0.03		0.312		0.323		0.51		1.175		0.0277555995

		Tốc độ tăng định gốc (%)		100		940		976.6666666667		1600		0.282		0.293		0.48

		Tốc độ tăng liên hoàn (%)		100		940		3.5256410256		57.8947368421		9.6

				6.3325		10.7687		10.4166		14.816

				0		0		0		0

		Chỉ tiêu		2001		2002		2003		2004

		Tổng VĐT toàn XH cho KCHTGT		100		100		100		100		100

		Vốn NSNN (gồm cả ODA)		69.64		49.23		50.79		54.27		0.5442932125

		Vốn tín dụng ĐTPT nhà nước		19.58		11.22		7.17		3.19		0.0866447142

		Vốn tráI phiếu chính phủ		3.03		12.41		12.35		23.10		0.147321998

		Vốn của doanh nghiệp nhà nước		6.48		19.55		21.54		10.41		0.1488668629

		Vốn từ khu vực dân cư và tư nhân		0.47		4.70		5.05		5.59		0.0277555995

		Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoàI		0.79		2.90		3.10		3.44		0.0451176129

		Chỉ tiêu		2001		2002		2003		2004

		Tổng VĐT toàn xã hội		145.6		163.3		170.3		176.8		656

		Trong đó:

		Vốn NSNN (gồm cả ODA)		35.9		37.3		37.5		37.8		148.5

		So với tổng số (%)		24.66		22.84		22.02		21.38		0.2263719512

		Vốn tín dụng ĐTPT nhà nước		20.3		22.4		23.5		25		91.2

		So với tổng số (%)		13.94		13.72		13.80		14.14		0.1390243902

		Vốn của doanh nghiệp nhà nước		24.4		28.9		33		36		122.3

		So với tổng số (%)		16.76		17.70		19.38		20.36		0.1864329268

		Vốn từ khu vực dân cư và tư nhân		35.9		43.9		45.3		47		172.1

		So với tổng số (%)		24.66		26.88		26.60		26.58		0.262347561

		Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoàI		29.1		30.8		31		31		121.9

		So với tổng số (%)		19.99		18.86		18.20		17.53		0.1858231707





		

		Bảng 9: cơ cấu đầu tư phân theo nguồn vốn

		Chỉ tiêu		2001		2002		2003		2004

		Tổng VĐT toàn XH cho KCHTGT		100		100		100		100

		Vốn NSNN (bao gồm ODA)		69.64		54.88		58.75		54.27

		Vốn tín dụng ưu đãI		19.58		15.04		7.17		3.19

		Vốn tráI phiếu chính phủ		3.03		16.25		18.11		27.25

		Vốn của doanh nghiệp nhà nước		6.47		4.18		5.95		6.26

		Vốn từ khu vực dân cư và tư nhân		0.47		2.17		2.33		2.09

		Vốn trực tiếp nước ngoàI		0.79		7.47		7.68		6.94

		Bảng11: nguồn vốn và cơ cấu nguồn vốn đầu tư được huy động xây dựng KCHT 
cho từng ngành giao thông trong giai đoạn 2001- 2004

		Chỉ tiêu		Đơn vị		Đường
bộ		Đường
sắt		Đường
thủy		Đường
hàng hảI		Đường
hàng không

		Tổng VĐT toàn XH cho KCHTGT		nghìn tỷ		28.509		1.431		1.0538		3.495		7.845		42.3338

				%		100		100		100		100		100

		Vốn ngân sách (gồm cả ODA)		%		62.96		2.3641092		12.54		4.07		3.05		23.042		18.4967623227

		Vốn tín dụng ĐTPT của nhà nước		%		7.005		12.93		47.8		22.6		5.27		3.668		3.88910165

		Vốn tráI phiếu chính phủ (TP doanh nghiệp)		%		22.57		20.11		0		0		0		6.2367

		Vốn của doanh nghiệp nhà nước		%		1.04		1.715		33.9		16.4		14.74		6.3021		6.7222554

		VĐT của dân cư và tư nhân		%		2.865		0		0		0		0		1.357		2.40780645

		VĐT trực tiếp nước ngoàI		%		5.87		0		0		0		0		1.728		0.81678285

																		1.6734783

						102.31		37.1191092		94.24		43.07		23.06				34.0061869727

								0.6296257322





		Chỉ tiêu		TH 
2001-2004		KH
2005		DKTH
2001-2005		Kế hoạch 2006-2010

										tổng số 
2006-2010		2006		2007		2008		2009		2010		Tăng TB

		Tổng VĐT phát triển KCHTGTVT		42.3338		27.933		70.2668		199.229		35.91		38.552		39.616		41.48		43.661				1.0735728209		1.0275990869		1.0470516963		1.0525795564		1.2158451685		1.0673153557

		Tốc độ phát triển liên hoàn						100		183.532		100		7.3572820941		2.7599086947		4.7051696284		5.2579556413		0.0673153557												0

		1. Đường bộ		28.509		19.97		48.479		134.48		25.91		23.98		26.4		28.31		29.88				0.9255113856		1.1009174312		1.0723484848		1.0554574355		1.1532226939		1.0486673021

		Tốc độ phát triển liên hoàn						100		177.398		100		-7.4488614435		10.0917431193		7.2348484848		5.5457435535		0.0486673021												0

		2. Đường sắt		1.431		1.391		2.822		16.754		3.039		3.24		3.34		3.67		3.461				1.0661401777		1.0308641975		1.0988023952		0.9430517711		1.1388614676		1.0442960446

		Tốc độ phát triển liên hoàn						100		493.692		100		6.614017769		3.0864197531		9.880239521		-5.6948228883		0.0442960446												0

		3. Đường thuỷ nội địa		1.0538		0.859		1.9128		8.257		1.087		1.48		1.78		2.01		1.9				1.3615455382		1.2027027027		1.1292134831		0.9452736318		1.7479300828		1.2045958213

		Tốc độ phát triển liên hoàn						100		331.671		100		36.1545538178		20.2702702703		12.9213483146		-5.4726368159		0.2045958213												0

		4. Đường hàng hảI		3.495		2.77		6.265		18.24		3.02		3.26		3.59		3.98		4.39				1.0794701987		1.1012269939		1.1086350975		1.1030150754		1.4536423841		1.1327981361

		Tốc độ phát triển liên hoàn						100		191.141		100		7.9470198675		10.1226993865		10.8635097493		10.3015075377		0.1327981361												0

		5. Đường hàng không		7.845		2.943		10.788		21.498		2.854		6.592		4.506		3.51		4.03				2.3097407148		0.6835558252		0.7789613848		1.1481481481		1.4120532586		1.1218902123

		Tốc độ phát triển liên hoàn						100		99.276974416		100		130.9740714786		-31.6444174757		-22.103861518		14.8148148148		0.1218902123
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		Doanh thu vận tảI

				2001		2002		2003		2004

		toàn ngành		21662		23661		24997		27507		97827

		Ngành đường bộ		2470		2469.1		2494.2		2639.2		10072.5		0.1029623724

		ngành ĐS		1550		1635		1755		1900		6840		0.0699193474

		Ngành ĐSông		2286		2424		2656		2798		10164		0.103897697

		Ngành § biển		4846		5212.9		5879.8		6761.8		22700.5		0.2320473898

		Ngành HK		10510		11920		12212		13408		48050		0.4911731935

				0.1140245591		0.104353155		0.0997799736		0.0959464863

						1.0922814145		1.0564642238		1.1004120494		1.2698273474		1.0828830569		0.0828830569

						0.9996356275		1.0101656474		1.0581348729		1.0685020243		1.0223315957		0.0223315957

						1.0548387097		1.0733944954		1.0826210826		1.2258064516		1.0702222299		0.0702222299

						1.0603674541		1.095709571		1.0534638554		1.2239720035		1.0696880925		0.0696880925

						1.0757119274		1.1279326287		1.1500051022		1.3953363599		1.1174453786		0.1174453786

						1.1341579448		1.0244966443		1.0979364559		1.275737393		1.0845604463		0.0845604463





		Chỉ tiêu		Đơn vị		Năng lực
 có đến 2000		Năng lực tăng thêm

								2001		2002		2003		2004

		1. Đường bộ

		- Đường làm mới và nâng cấp		km		209490		12878		14423.36		16154.1632		17931.121152		1.12		1.12		1.11		1.392384		1.1166566965		0.1166566965

		+ Trung ương		km		13220		1118		1252.16		1402.4192		1556.685312		1.12		1.12		1.11		1.392384		1.1166566965		0.1166566965

		+ Địa phương		km		196270		13020		14582.4		16332.288		18128.83968		1.12		1.12		1.11		1.392384		1.1166566965		0.1166566965

		Cầu trên các quốc lộ		m				10800		12050		12260		12500		1.1157407407		1.0174273859		1.0195758564		1.1574074074		1.0499342082		0.0499342082

		2. Đường Sắt

		- Số Km đường sắt (chính tuyến)		km		2632

		KhôI phục và làm mới cầu ĐS		m				1096		1284		1510		2200		1.1715328467		1.1760124611		1.4569536424		2.0072992701		1.2614519397		0.2614519397

		Thay ray và tà vet		km				44		52		65		76		1.1818181818		1.25		1.1692307692		1.7272727273		1.1998316262		0.1998316262

		Năng lực Đ/s Thông Nhất		Triệu tấn		45		45		54		54		57.5		1.2		1		1.0648148148		1.2777777778		1.0851383453		0.0851383453

		3. Đường sông

		- Số km đường sông		km		41900

		- Số km đường sông đưa vào khai thác		km		11226		24		38		35		30		1.5833333333		0.9210526316		0.8571428571		1.25		1.077217345		0.077217345

		Cầu cảng làm mới		m				86		109		138		200		1.2674418605		1.2660550459		1.4492753623		2.3255813953		1.3248819442		0.3248819442

		CẢI lạo luồng lạch		km				95		126		158		280		1.3263157895		1.253968254		1.7721518987		2.9473684211		1.433765553		0.433765553

		4. Đường biển

		Cầu cảng làm mới		m				156		198		250		360		1.2692307692		1.2626262626		1.44		2.3076923077		1.321476063		0.321476063

		5. Hàng không

		Số tàu bay sở hữu		chiếc		6		8		11		13		17		1.375		1.1818181818		1.3076923077		2.125		1.2856407953		0.2856407953

		Chỉ tiêu		Tốc độ tăng trưởng liên hoàn

				2001		2002		2003		2004		trung bình 4 năm

		1. §­­êng bé

		- Đưường làm mới và nâng cấp		100		12		12		11		0.117

		+ Trung ­­¬ng		100		12		12		11		0.117

		+ Địa phưương		100		12		12		11		0.117

		- Cầu trên các quốc lộ		100		11.5740740741		1.7427385892		1.9575856444		0.050

		2. Đưường Sắt

		- Số Km đưường sắt (chính tuyến)

		- Khôi phục và làm mới cầu ĐS		100		17.1532846715		17.6012461059		45.6953642384		0.261

		- Thay ray và tà vẹt		100		18.1818181818		25		16.9230769231		0.200

		- Năng lực Đ/s Thống Nhất		100		20		0		6.4814814815		0.085

		3. Đưường sông

		- Số km đưường sông

		- Số km đưường sông đưa vào khai thác		100		58.3333333333		-7.8947368421		-14.2857142857		0.077

		- Cầu cảng làm mới		100		26.7441860465		26.6055045872		44.9275362319		0.325

		- Cải tạo luồng lạch		100		32.6315789474		25.3968253968		77.2151898734		0.434

		4. Đường biển

		- Cầu cảng làm mới		100		26.9230769231		26.2626262626		44		0.321

		4. Hàng không

		- Số tàu bay sở hữu		100		37.5		18.1818181818		30.7692307692		0.286





		chỉ tiêu		Đơn vị		2001		2002		2003		2004

		1.Vận tải hàng hoá

				1000 TÊn		223242.7		238392.9		255375.1		273370.040631497

				Tr.TKm		49810.2		54491.9		57415		63210		1.0678642572		1.071236182		1.0704647424		0

		Trong nước		1000 Tấn		212594.9		225624.6		241587.9		258611.32913537		1.2245419027		1.0698540875		0.0698540875

				Tr.TKm		20794.5		23702.6		25148.5		27686.7836802229		1.093990789		1.053642835		1.1009318122

		Ngoài nước		1000 Tấn		10647.8		12768.3		13787.2		14758.711496127		1.2690171893		1.0826527124

				Tr.TKm		29015		30789.3		32266.5		35523.2163197771

		Phân theo ngành:

		- Đường sắt		1000 Tấn		6456.7		7051.9		8284.8		8868.5862976611

				Tr.TKm		2054.4		2391.5		2703.3		2976.1489680397

		- Đường bộ		1000 Tấn		151483		160816		172094.5		184221.094607333

				Tr.TKm		8095.4		8673.6		9219.4		10149.9307498041

		- Đường sông		1000 Tấn		48488		49913		53188.2		56936.0928105998

				Tr.TKm		4672.4		4801.7		5099.9		5614.6421492641

		- Đường biển		1000 Tấn		16815		20612		21807.6		23344.2669159031

				Tr.TKm		34829.8		38465.7		40215.6		44274.6333884873

		Hang không				55		66.6		77.5		81.4

						140		171		186		188

		2.Vận tải hành khách

				Tr.HK		803.8		832.3		871.4		906.3674684994		1.0354565812		1.046978253		1.0401279189

				Tr.HKKm		36917.9		38336		40238.1		42210		1.1276032203		1.0408435034

		-Trong đó:												1.0384122607		1.0496165484		1.049005793

		-Đường Sắt		Tr.HK		10.6		10.8		11.9		12.3770904926		1.1433478069		1.0456655199

				Tr.HKKm		3426.1		3697.2		4198.9		4404.6704242994

		-Đường bộ		Tr.HK		655.4		683.5		718.2		746.993814433

				Tr.HKKm		24237.7		25199.1		26582.9		27885.6160951934

		-Đường sông		Tr.HK		133.9		134		137.1		142.5965635739

				Tr.HKKm		2484.1		2331.2		2385		2501.8788163457

		- Hàng không		Tr.HK		3.9		4		4.2		4.4

				Tr.HKKm		6110.7		6421		6349.1		6660.2426804447
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